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Công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của ngời nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của ngời đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là ngời nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là ngời nộp đơn và ngời được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của ngời nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của ngời đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn u tiên, ngày nộp đơn u tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của ngời nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của ngời đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 41627 

(21) 1-2013-03034 (51) 7 B29C  

(22) 27.09.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     17.02.2014 
(75) Đinh Lê Khánh Quốc  (VN)

111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thanh cữ để tạo hình nguội thanh polyme cốt sợi 

  (57)     Sáng chề đề cập đến thanh cữ tạo hình thanh polyme cốt sợi, trong đó thanh cữ này có 
dạng ống thép có lỗ hoặc thanh thép bản có đai. Thanh cữ theo sáng chế được lồng vào 
thanh polyme cốt sợi để tạo hình thanh polyme cốt sợi này mà không ảnh hưởng đến độ 
bám dính của thanh polyme cốt sợi và bê tông. 
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(11) 41628 

(21) 1-2013-03055 (51) 7 F03D 7/00 

(22) 30.09.2013 (43) 27.04.2015 
(75) Lê Hồng Anh  (VN) 

1.48F Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cánh quạt điện gió trục ngang đa hướng gió tự động điều tốc

  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh quạt điện gió trục ngang đa hướng gió tự động điều tốc cải tiến 
sử dụng trong hệ thống phát điện bằng sức gió làm tăng thời gian hoạt động khi có gió, 
thích nghi với mọi hướng gió thổi và vận tốc gió, và chỉ quay theo chiều định trước bao 
gồm: hệ thống từng cánh quay độc lập quanh trục đỡ chính dọc cánh (l) nhờ thanh 
ngang chính (3) liên kết cố định với các thanh dọc mép cánh (6, 6a) được gắn với thanh 
đàn hồi (2, 2a), thêm vào đó nhờ bánh lăn (4) được gắn quay được với trục đỡ chính dọc 
cánh (1) tạo ra sự thay đổi tiết diện cánh và sinh ra lực đẩy khí động lực học, giới hạn 
lực mômen quay của cánh quạt khi tốc độ gió lên cao, nhờ đó thực hiện được việc điều 
tốc và hạn chế việc điều chỉnh quay toàn bộ cánh cùng cụm hệ thống theo hướng gió, 
điều này cũng làm cho hệ thống phát điện bằng sức gió hoạt động với mọi tốc độ gió cao 
hơn tốc độ gió tối thiểu cần có, nhờ đó giảm giá thành điện năng sản xuất ra cũng như 
nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng gió đáng kể.  
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(11) 41629 

(21) 1-2013-03064 (51) 7 G09C 1/00 

(22) 30.09.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2013 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27, ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
(54) Phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số để chứng thực các 

thông điệp dữ liệu điện tử. 

  (57)    Sáng chế này thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, nhằm bảo đảm khả năng xác thực về 
nguồn gốc và tính toàn vẹn của thông tin trong các giao dịch điện tử, có thể ứng dụng để 
bảo đảm an toàn thông tin trong các hệ thống viễn thông, mạng máy tính và các lĩnh vực 
khác như: Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử,...  

Phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số trình bày ở đây được xây dựng dựa trên 
Bài toán khai căn trong modulo hợp số. Đây là điểm mới và cũng là điểm khác biệt căn 

bản giữa phương pháp thuộc sáng chế với các phương pháp RSA (xây dựng dựa trên Bài 
toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa sổ nguyên tố) và DSA (xây dựng dựa trên 

Bài toán logarit rời rạc trong trường hữu hạn nguyên tố). ưu điểm của phương pháp này 

(thuộc sáng chế) là chỉ cần sử dụng 1 khóa bí mật và chữ ký sinh ra chỉ có 1 thành phần 
như phương pháp RSA nhưng lại cho phép các đối tượng ký cùng sử dụng chung một 
modulo n như phương pháp DSA. Do đó, phương pháp này dễ cài đặt và sử dụng thuận 

tiện hơn trên các thiết bị phần cứng có kích thước hạn chế so với RSA và DSA. Hơn nữa, 
chữ ký số tập thể của một nhóm đối tượng ký lên cùng một thông điệp dữ liệu được tạo 
ra bằng phương pháp mới đề xuất có kích thước và cách thức kiểm tra hoàn toàn tương tự 
như chữ ký số do một đối tượng ký tạo ra.  
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(11) 41630 

(21) 1-2013-03084 (51) 7 A01G 23/00 

(22) 02.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2013 
(75) Hứa Minh Nhật  (VN) 

ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 
(54) Dao cạo mủ cây cao su

  (57)     Sáng chế đề cập đến dao cạo mủ cây cao su bao gồm lưỡi dao (1) được lắp ráp với thân 
dao (2) thông qua cổ dao (3), trong đó lưỡi dao (1) bao gồm phần lưỡi cạo (1.1) được bố 
trí ở một đầu lưỡi dao (1), đầu còn lại (1.2) được nối với một đầu của cổ dao (3) bằng 
các mặt răng (l.2) và (3.2); thân dao (2) bao gồm phần thân (2.1) và phần đầu nối (2.2) 
được gắn liền với cổ dao (3); cổ dao (3) bao gồm phần thân cổ (3.1) được nối với thân 
dao (2), phần còn lại được nối với một đầu của lưỡi dao (l) thông qua các mặt răng (1.2) 
và (3.2).  
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(11) 41631 

(21) 1-2013-03102 (51) 7 F01M 1/00, F16N 33/00 

(22) 03.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2013 
(71) EUROILTEC INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 336, Dade 1st Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Hsin-Hsiang Lin (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hỗ trợ tự thay dầu

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ tự thay dầu bao gồm vòi có ống ngoài chứa ống hút 
dầu và ống đổ dầu. Mỗi ống hút dầu và ống đổ dầu có một đầu kéo dài ra ngoài đầu luồn 
của ống ngoài. Bình dầu sạch và bình dầu bẩn lần lượt dẫn thông với các đầu kia của 
ống đổ dầu và ống hút dầu. Môđun điều khiển áp lực dầu bao gồm bơm dầu bẩn và bơm 
dầu sạch. Bơm dầu bẩn được nối với ống hút dầu và dẫn thông với bình dầu bẩn. Bơm 
dầu sạch dẫn thông với ống đổ dầu và bình dầu sạch. Bộ điều khiển được nối điện với 
bơm dầu bẩn và bơm dầu sạch và điều khiển hoạt động của các bơm này.  
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(11) 41632 

(21) 1-2013-03123 (51) 7 A41H  5/00, A47F  8/00 

(22) 03.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(71) NU BODY CO., LTD.  (TW) 

No.304, Xinshu Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan. 
(72) Chun-Ching WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu chốt xoay linh hoạt dùng cho mối nối manơcanh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu chốt xoay linh hoạt dùng cho mối nối manơcanh được bố trí 
ở phần chân phía dưới của manơcanh và bao gồm bộ phận kết nối cái và bộ phận kết nối 
đực. Bộ phận kết nối cái bao gồm tấm cố định thứ nhất, đã cố định thứ nhất và chi tiết 
lắp khớp thứ nhất. Tấm cố định thứ nhất có hai lỗ lắp. Bộ phận kết nối đực được ghép 
nối vào bộ phận kết nối cái bởi nhiều chi tiết ghép nối và bao gồm đĩa cố định thứ hai; 
chi tiết kết nối có hai ống lót được lồng tương ứng xuyên qua hai lỗ lắp và có thể di 
chuyển được bên trong các lỗ lắp, và chi tiết lắp khớp thứ hai được lắp khớp với chi tiết 
lắp khớp thứ nhất; và tấm cố định thứ hai được bố trí giữa đĩa cố định thứ hai và chi tiết 
kết nối, được khóa vào đĩa cố định thứ hai, và có hai móc được móc tương ứng vào hai 
chi tiết đàn hồi được bố trí bên trong các ống lót. Các ống lót có thể được kéo ra xa tấm 
cố định thứ hai đạt một khoảng nhất định.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 41633 

(21) 1-2013-03132 (51) 7 A01B  61/00 

(22) 04.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp 

Tây Đô  (VN) 

Số 44 Trần Hưng Đạo, ấp 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Đỗ Thanh Đô (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Máy hút thổi nguyên liệu rời công nghệ xilô lắng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy hút thổi nguyên liệu rời công nghệ xilô lắng, với mục đích làm 
giảm bớt bụi khí bay ra ngoài làm ô nhiễm môi trường, đồng thời chống hao mòn cho 
các bộ phận bên trong máy, đẩy được nhiều vật liệu hơn và dễ dàng hơn. Máy hút thổi 
nguyên liệu rời công nghệ xilô lắng này bao gồm các bộ phận chính: hệ thống khung xe 
(1), hệ thống Airlock (2), hệ thống xilô lọc bụi (3), hệ thống ống hút (4), trong đó hệ 
thống Airlock (2) bao gồm các chi tiết như catte sên (2.1), bu lông cỡ M10 (2.2), bánh 
xích trục Airlock (2.3), mặt bít Airlock (2.4), bu lông và đai ốc cỡ M4 (2.5), vít và đai 
ốc cỡ M4 (2.6), Airlock (2.7), trục Airlock (2.8), vòng phớt (2.9), vòng bi (2.10), bu 
lông và đai ốc cỡ M8 (2.11), nẹp dây đai (2.12), dây đai (2.13), bu lông và đai ốc cỡ 
M12 (2.14), môtơ điện (2.15), then (2.16), bánh xích môtơ (2.17), hệ thống xilô lọc bụi 
(3) bao gồm các chi tiết như xilô (3.1), lưới xilô (3.2), bu lông và đai ốc cỡ M8 (3.3), 
nắp đậy thùng bụi (3.4), móc khóa thùng bụi (3.5), thùng bụi (3.6), lưới lọc bụi (3.7), bu 
lông và đai ốc cỡ M8 (3.8).  
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(11) 41634 

(21) 1-2013-03133 (51) 7 A01B  61/00 

(22) 04.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp 

Tây Đô  (VN) 

Số 44 Trần Hưng Đạo, ấp 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Đỗ Thanh Đô (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Máy hút thổi nguyên liệu rời công nghệ xilô túi lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút thổi nguyên liệu rời công nghệ xilô túi lọc, với mục đích 
làm giảm bớt bụi khí bay ra ngoài làm ô nhiêm môi trường, đồng thời chống hao mòn 
cho các bộ phận bên trong máy, đẩy được nhiều vật liệu hơn và dễ dàng hơn, được sử 
dụng để hút cả những nguyên liệu dễ vỡ. Máy hút thổi nguyên liệu rời theo sáng chế 
bao gồm các bộ phận chính: hệ thống túi vũ (1), pô giảm thanh (2), tủ điều khiển (3 ), 
môtơ chính (4), bơm tạo áp lực (5), hệ thống Airlock (6), hệ thống vít tải (khoan) (7), 
trong đó hệ thống Airlock (6) bao gồm các chi tiết như catte sên (6.-l), bu lông cỡ M10 
(6.2), bánh xích trục Airlock (6.3), mặt bít Airlock (6.4), bu lông và đai ốc cỡ M4 (6.5), 
vít và đai ốc cỡ M4 (6.6), Airlock (6.7), trục Arilock (6.8), vòng phớt (6.9), vòng bi 
(6.10), bu lông và đai ốc cỡ M8 (6. 11), nẹp dây đai (6.12), dây đai (6. 13), bu lông và 
đai ốc cỡ M12 (6.14), môtơ điện (6.15), then (6.16), bánh xích môtơ (6.17), hệ thống vít 
tải (khoan) (7) bao gồm các chi tiết môtơ giảm tốc (7.1), vỏ vít tải (7.2), ruột vít tải 
(7.3), vòng bi (7.4), catte sên (7.5), nhông sên (7.6).  

 
 

   



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 41635 

(21) 1-2013-03144 (51) 7 B01D 53/00 

(22) 07.10.2013 (43) 27.04.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Phương pháp thu CO2 từ khí thải công nghiệp, bảo quản CO2, vận 

chuyển và tàng trữ nó xuống đáy đại dương dưới dạng băng 

khô 

  (57)     Hiện nay người ta thu CO2 bằng dung môi amin, CO2 thu được rất bẩn phải làm sạch, và 
CO2 phải ở dạng lỏng chứa trong chai kim loại cao áp đắt tiền. Chúng tôi đã nghiên cứu 
thành công thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí mới, tìm ra chất xúc tác mới cho phản 
ứng giữa CO2 với dung dịch soda, đề xuất quy trình mới thu CO2 từ khí thải công nghiệp 
dưới dạng CO2 sạch thực phẩm. Nhờ những sáng chế trên đây, mà chúng tôi đề xuất 
phương pháp thu CO2 từ khí thải công nghiệp, bảo quản CO2, vận chuyển và tàng trữ nó 
xuống đáy đại dương dưới dạng băng khô gồm có 5 giai đoạn sau đây:  
 1 - Chuẩn bị kho chứa băng khô CO2 dưới đáy đại dương  
 2- Chuẩn bị bao bì để chứa băng khô CO2  
 3- Sản xuất băng khô  
 4- Vận chuyển băng khô  
 5- Tàng trữ CO2 dưới dạng băng khô xuống đáy đại dương.  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 41636 

(21) 1-2013-03145 (51) 7 B01D 53/00 

(22) 07.10.2013 (43) 27.04.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Phương pháp thu CO2 từ khí thải công nghiệp, bảo quản, vận 

chuyển và tàng trữ nó xuống đáy đại dương 

  (57)     Hiện nay người ta thu CO2 bằng dung môi amin, CO2 thu được rất bẩn phải làm sạch, và 
CO2 phải ở dạng lỏng chứa trong chai kim loại cao áp đắt tiền. Chúng tôi đã nghiên cứu 
thành công thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí mới, tìm ra máy mới lắng gạn ly tâm, 
tìm ra chất xúc tác mới cho phản ứng giữa CO2 với dung dịch soda, đề xuất công nghệ 
mới thu CO2 từ khí thải công nghiệp dưới dạng bột ẩm NaHCO3. Nhờ những sáng chế 
trên đây, mà chủng tôi có thể sử dụng phản ứng giữa CO2 với dung dịch soda để thu CO2 
dưới dạng cặn kết tủa NaHCO3, vận chuyển nó cũng dưới dạng này, đến vị trí thích hợp 

ngoài biển khơi, nơi sẽ tàng trữ CO2. Ta tiến hành phân hủy nhiệt NaHCO3, co2 thu 
được sẽ được hóa lỏng, và bơm trực tiếp xuống đáy đại dương, thông thường đây là 
những nơi đã từng chứa dầu mỏ hay khí thiên nhiên. Sau phân hủy nhiệt NaHCO3, dung 
dịch soda thu được sẽ được vận chuyển trở lại nơi thu CO2 từ khí thải công nghiệp để 
quay vòng sử dụng.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 41637 

(21) 1-2013-03146 (51) 7 B01J 8/00 

(22) 07.10.2013 (43) 27.04.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí gián đoạn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí được tổ hợp từ các thiết 
bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí riêng rẽ. Trên các trục khuấy ta gắn các cánh khuấy 
phẳng với khoảng cách nhất định sao cho khi quay chúng sát nhau nhưng không chạm 
vào nhau. Trên thành chung của tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí gắn các tấm 
cản để cho dòng chất lỏng không thể quay theo hướng quay quanh trục khuấy, còn tại 
các vùng trung tâm, mà được khuấy hai lần bởi hai cánh khuấy theo hai chiều ngược 
nhau, chuyển động của chất lỏng bị triệt tiêu, nên không cần lắp tấm cản. Khí tham gia 
phản ứng được dẫn vào từng thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí riêng rẽ, nguyên liệu 
lỏng đã được cho sẵn vào thiết bị trước khi tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí 
hoạt động. Sản phẩm phản ứng được tháo ra từ đáy chung của tổ hợp thiết bị phản ứng dị 
thể rắn lỏng khí này.  

 
 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 41638 

(21) 1-2013-03154 (51) 7 B64C 27/00 

(22) 08.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2013 
(75) Nguyễn Thiện Phúc  (VN)

Nhà 32, khu BT1, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Robot bay

  (57)     Sáng chế đề cập đến robot bay, robot này sử dụng bốn roto cánh quạt (Rl, R2, R3, R4), 
chúng được đặt ở bốn đỉnh của một hình thang, tương ứng với hai vị trí đầu mút của 
cánh ngắn (C1) và hai vị trí đầu mút của cánh dài (C2), hai cánh này đều gắn trên thân 
(T) của máy bay và hai cánh này đều có tiết diện khí động học, thân (T) này nối với 
phần đuôi có bộ cánh đuôi phụ lái hướng (C3, C4) và bộ cánh đuôi phụ lái tầm (C5, C6), 
Khi phương của các trục của bốn roto đều dựng đứng thì robot bay có thể thực hiện việc 
bay cất cánh và bay hạ cánh theo kiểu máy bay trực thăng, còn khi phương các trục roto 
đều đã được xoay dọc thân máy bay thì robot bay có thể bay theo kiểu máy bay có cánh 
cố định với hướng bay ổn định, tốc độ cao hơn. Để tránh nguy cơ xảy ra sự cố, cần đảm 
bảo duy trì được lực nâng máy bay khi chuyển đổi kiểu bay, lúc đã lên cao, robot bay 
ban đầu xoay trục của hai roto Rl, R2 rồi sau đấy một khoảng thời gian ngắn mới tiếp tục 
xoay hai trục rotor R3, R4 và lúc chuẩn bị hạ cánh thì thực hiện quá trình ngược lại, xoay 
dựng đứng trục của hai roto R3, R4 trước, rồi Rl, R2 sau.  
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(11) 41639 

(21) 1-2013-03164 (51) 7 B65H  18/00 

(67) 2-2013-00247   
(22) 07.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2015 
(71) Công ty cổ phần Furniweb  (VN)

Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam. 

(72) CHEAH ENG CHUAN (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống tích hợp để sản xuất vải thun

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống tích hợp (100) để sản xuất vải thun theo quy trình liên tục 
bao gồm phần thứ nhất (110) tạo ra nhiều sợi cao su; phần thứ hai (120) có nhiều cơ cấu 
con suốt (200) mỗi chúng tiếp nhận và bện một sợi cao su để tạo ra sợi đàn hồi, trong đó 
mỗi cơ cấu con suốt (200) có ống cuộn (220) được tạo có hai thành bên (222) kẹp lõi 
hình trụ (221) để giữ sợi chỉ liên tục mà lõi (221) và các thành bên (222) tạo ra theo lựa 
chọn đường dẫn xuyên suốt (223) 
bao quanh sợi cao su đang đi 
chuyển xuyên qua đường dẫn 
xuyên suốt này, và tay đòn (210) 
được lắp ở đỉnh của một thành 
bên (222) có đầu đỉnh (219) vươn 
tới vành của thành bên; phần thứ 
ba (140) được kết cấu để đan sợi 
ngang với nhiều sợi đàn hồi thu 
được từ nhiều cơ cấu con suốt để 
tạo ra vải thun; khác biệt ở chỗ 
tay đòn (210) có đầu đỉnh (219) 
giữ sợi chỉ liên tục và được quay 
quanh trục cơ bản trùng với sợi 
cao su đang di chuyển ra ngoài 
đường dẫn (223), so với mặt 
phẳng của thành bên được lắp, để 
bện sợi chỉ vào sợi cao su đang di 
chuyển có sử dụng mômen xoắn 
của tay đòn đang quay (210) để 
tạo ra lực định trước để xoắn chặt 
sợi chỉ đã được bện vào sợi cao 
su.  
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(11) 41640 

(21) 1-2013-03187 (51) 7 C08J  9/00 

(22) 09.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2013 
(71) Jia Mei Viet Nam Industrial Co., Ltd.  (VN)

Lot K1, Việt Hương Industrial Zone, Thuận An District, Bình Dương Province, Việt 
Nam 

(72) Chieh-Yuan HUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp in độ sắc nét cao và cấu trúc in bọt được tạo bởi 

phương pháp in này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp in để tạo cấu trúc in bọt, phương pháp này bao gồm 
các bước sau: (a) tạo ra nền; (b) quét mực in dẻo lên bề mặt của nền để tạo thành lớp 
mực in dẻo; (c) quét mực in nhựa lên bề mặt của lớp mực in dẻo trong điều kiện có độ 
ẩm tương đối nằm trong khoảng từ 40% đến 70% trong thời gian từ 10 phút đến 20 phút, 
và sấy khô mực in nhựa để tạo thành lớp mực in nhựa để thu được cấu trúc in bọt. Bằng 
cách kết hợp mực in dẻo và mực in nhựa trong điều kiện có độ ẩm tương đối và khoảng 

thời gian nêu trên, mật độ của cấu trúc in bọt có thể được tăng lên. ưu điểm của cấu trúc 
in bọt theo sáng chế là ở chỗ cấu trúc in bọt có thể được sử dụng trên giày, túi hoặc các 
sản phẩm da khác nhờ có độ sắc nét cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cấu trúc in 
bọt được tạo bời phương pháp in này.  
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(11) 41641 

(21) 1-2013-03266 (51) 7 B01D  

(22) 17.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(71) Võ Thị Hà  (VN) 

240/9 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Công Khanh (FR) 
(54) Hệ thống lọc nước bằng phương pháp hai bình đối đầu nhau

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lọc nước bằng phương pháp hai bình đối đầu nhau, bao 
gồm một bình nước bẩn và một bình nước sạch, các phương tiện lọc nước và bộ phận 
liên kết hai bình nói trên tại nắp bình. Cả hai bình này được đặt theo phương thẳng đứng 
sao cho bình phía trên có đáy và vòi lấy nước bẩn nằm ở trên, còn phần đầu nằm ở dưới. 
Đáy của bình phía dưới được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang khi sử dụng, và có van 
nằm gần đáy có thể đóng mở tùy ý để lấy nước sạch từ trong bình.  
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(11) 41642 

(21) 1-2013-03281 (51) 7 B26D  3/00 

(22) 17.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(75) WANG, WEN CHANG  (TW) 

No. 666, Sec. 1, Jhongjheng Road, Rende District, Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị gấp tay cầm máy xén cỏ dùng cho máy xén cỏ kiểu đeo 

vai và kiểu ba lô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gấp tay cầm máy xén cỏ dùng cho máy xén cỏ kiểu đeo vai 
và kiểu ba lô bao gồm bộ nối được lắp ở giữa thân chính để bố trí tay cầm, bộ nối này có 
vỏ bọc dưới; bệ máy cố định có vỏ bọc trên và vỏ bọc dưới trong đó vỏ bọc trên bố trí tại 
đầu dưới của bệ máy cố định và vỏ bọc dưới để cố định thân chính của bệ máy này; đầu 
trên của bộ nối có khe nối quanh trục để nôi tay cầm; chi tiết để kéo thẳng tay cầm được 
bố trí theo phương nằm ngang tại bệ máy cố định; chi tiết gấp tay cầm được gắn theo 
chiều dọc và bố trí ở hai bên của thân chính. Nhờ thiết bị gấp tay cầm này mà tay cầm 
máy xén cỏ được gấp lại và kéo thẳng một cách dễ đàng, làm giảm thể tích và tạo thuận 
lợi cho việc cất giữ và vận chuyển máy xén cỏ.  
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(11) 41643 

(21) 1-2013-03282 (51) 7 H05K 3/00 

(22) 17.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(71) Công ty TNHH công nghệ điện tử YANTIN Việt Nam  (VN) 

Lô CN1, khu CN Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 
(72) BILL YIP (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 
(54) Phương pháp dán màng phim bằng cách làm ướt tự động bảng 

mạch in cứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dán màng phim bằng cách làm ướt tự động bảng mạch 
in cứng để tăng tính lưu động của màng phim khô trên bề mặt tấm đồng, điền đầy các 
vết xước và các điểm lồi lõm trên bề mặt tấm đồng theo cách có hiệu quả, đồng thời 
tăng khả năng chống oxy hóa của tấm đồng trong điều kịện ẩm ướt. 

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
31 

(11) 41644 

(21) 1-2013-03327 (51) 7 C07J  17/00,  75/00 

(22) 22.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2013 
(71) Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Châu Văn Minh (VN), Nguyễn Thị Diệu Thuần (VN), Nguyễn Hữu Toàn Phan (VN), 

Nguyễn Xuân Cường (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Phan Văn Kiệm (VN), Nguyễn 
Phương Thảo (VN), Ninh Thị Ngọc (VN), Phạm Thị Mai Hương (VN) 

(54) Hợp chất tritecpen dạng khung tirucalan có hoạt tính diệt tế 

bào ung thư và phương pháp chiết hợp chất này từ cây Xáo leo 

Paramignya scandens 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất tirucalan có công thức (I)  
 

 
 

trong đó khi R1 = OMe thì R2 = H, hoặc khi Rl = H thì R2 = OMe. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp chiết hợp chất này từ cây Xáo leo Paramignya scandens. 
Hợp chất tirucalan này có hoạt tính kháng mạnh bốn dòng tế bào ung thư người là tế bào 
ung thư biểu mô (KB), ung thư phổi (LU-1), ung thư vú (MCF7) và u hắc tố (SK-Mel-2).  
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(11) 41645 

(21) 1-2013-03340 (51) 7 C12G 1/00, 1/02, 1/022 

(22) 23.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2013 
(75) Nguyễn Minh Thủy  (VN)

Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại 
học Cần Thơ, khu 2, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Quy trình sản xuất nấm men thuần chủng và quy trình sản 

xuất rượu vang dứa sử dụng nấm men này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình sản suất nấm men thuần chủng và quy trình sản xuất rượu 
vang dứa sử dụng nấm men thuần chủng theo sáng chế.  
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(11) 41646 

(21) 1-2013-03585 (51) 7 A61K 36/00 

(22) 14.11.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2013 
(71) Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 
(72) Võ Thị Thương Lan (VN) 
(54) Quy trình sản xuất đầu dò ADN dùng để xác định sản phẩm bị 

metyl hóa của phản ứng MS-PCR  

  (57)       Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất đầu dò dùng để xác định sản phẩm ADN bị metyl 
hoá của phản ứng MS-PCR (Methylation Specific PCR).  
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(11) 41647 

(21) 1-2013-03999 (51) 7 B01D 47/06 

(22) 19.12.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2013 
(75) 1. Lại Minh Thái  (VN) 

Số nhà (33),35 ngõ 53, phố Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng. 

2. Lại Minh Chức  (VN) 

Số nhà (33),35 ngõ 53, phố Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng. 

(54) Bơm pít tông thủy khí động lực học

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị bơm pít tông thủy khí động lực học áp dụng để thông gió, làm 
mát cho những không gian sống và dùng để hút và xử lý khói lò đốt. Bơm pít tông thủy 
khí động lực học bao gồm xi lanh bơm khí (1) gắn liền với thân buồng giảm áp (2); 
đường ống dẫn khí từ buồng giảm áp ra ngoài (3); cửa xả cặn (4); ống dẫn nước tuần 
hoàn (5); vòi phun nước tạo hạt (6).  
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(11) 41648 

(21) 1-2013-04067 (51) 7 F41B  7/04 

(22) 02.04.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2012/031812 02.04.2012 (87) WO 2013/133853 12.09.2013 
(30) 13/411,951      05.03.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2015 
(71) KMA CONCEPTS LIMITED  (HK) 

Suite 1003, Silvercord Tower 1 30 Canton Road TST Kowloon, Hong Kong 
(72) WALTERSCHEID, Steve (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Bộ phóng đồ chơi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phóng đồ chơi để phóng đồ chơi được phóng. Bộ phóng có tay 
cầm. Tay cầm được đặt giữa hai chi tiết đỡ. Chi tiết dạng cánh tay thứ nhất được khớp 
với chi tiết đỡ thứ nhất. Vòng đàn hồi thứ nhất được néo vào chi tiết dạng cánh tay thứ 
nhất. Vòng đàn hồi thứ nhất có phần vòng nhô ra trong khoảng trống. Chi tiết dạng cánh 
tay thứ hai được khớp với chi tiết đỡ thứ hai. Vòng đàn hồi thứ hai được neo vào chi tiết 
dạng cánh tay thứ hai. Vòng đàn hồi thứ hai có phần vòng nhô ra trong khoảng trống. 
Các phần vòng của vòng đàn hồi thứ nhất và của vòng đàn hồi thứ hai được đặt cách 
nhau để tiếp nhận và lồng vào các chi tiết móc ở hai bên đối nhau trên đồ chơi được 
phóng khi đồ chơi được phóng được kéo bằng tay qua khoảng trống.  
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(11) 41649 

(21) 1-2014-00172 (51) 7 H04W 72/04, 28/04 

(22) 11.06.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/003643 11.06.2013 (87) WO/2014/013668 23.01.2014 
(30) 2012-158677 17.07.2012 JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Toru OIZUMI  (JP), Akihiko NISHIO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp phân chia bộ đệm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối trong đó bao gồm: bộ phận giải mã (210) để lưu, 
trong bộ nhớ đệm truyền lại, dữ liệu đường xuống được truyền đến bởi mỗi sóng mang 
thành phần và giải mã dữ liệu đường xuống; bộ phận phát vô tuyến (222) để phát, sử 
dụng sóng mang thành phần thứ nhất trong số các sóng mang thành phần, tín hiệu phản 
hồi đối với dữ liệu đường xuống thứ nhất nhận được bằng cách sử dụng sóng mang 
thành phần thứ nhất và tín hiệu phản hồi đối với dữ liệu đường xuống thứ hai nhận được 
bằng cách sử dụng sóng mang thành phần thứ hai trong số các sóng mang thành phần. 
Ngoài ra, bộ nhớ đệm thứ hai được chia thành các vùng lần lượt tương ứng với các thuật 
toán xử lý truyền lại dựa trên trị số cụ thể được xác định bởi sự kết hợp của mô hình cấu 
hình thứ nhất được thiết lập trong sóng mang thành phần thứ nhất và mô hình cấu hình 
thứ hai được thiết lập trong sóng mang thành phần thứ hai.  
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(11) 41650 

(21) 1-2014-00566 (51) 7 B63B  19/24,  19/12 

(22) 21.02.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 10-2013-0114091 25.09.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2014 
(71) M.T.KOREA CO., LTD.  (KR) 

618-820, 24, 49-bungil, Noksansandan 262-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea 
(72) LEE, DONG BAE (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nắp cửa hầm tàu thủy

  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp cửa hầm tàu thủy. Khung cửa hầm đỡ nắp cửa hầm có hình dạng 
tấm. Bản lề cửa hầm được bố trí trên nắp cửa hầm và khung cửa hầm để xoay nắp cửa 
hầm. Chi tiết lồi mở nhô ra sang bên từ bề mặt phía bên trái hoặc bên phải của nắp cửa 
hầm, và xoay về phía trước phối hợp với hoạt động mở nắp cửa hầm. Thanh dẫn hướng 
phía bên có hình dạng tấm mở rộng theo hướng lên xuống. Đầu bên dưới của thanh dẫn 
hướng phía bên được siết xoay vào bề mặt bên của khung cửa hầm. Thanh dẫn hướng 
phía bên có khe hở dẫn hướng tạo ra dọc theo bề mặt bên của nó. Phần bên trên của khe 
dẫn hướng còn mở rộng về phía sau để tạo ra ngưỡng đỡ chịu lực. Khe dẫn hướng được 
siết chặt với chi tiết lồi mở. Thanh dẫn hướng phía bên dẫn hướng nắp cửa hầm và cố 
định nắp cửa hầm ở trạng thái mở.  
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(11) 41651 

(21) 1-2014-00588 (51) 7 C10G  1/00,  67/04 

(22) 29.07.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2012/048752 29.07.2012 (87) WO 2013/019687 07.02.2013 
(30) 61/513,447      29.07.2011   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2014 
(71) FOSTER WHEELER USA CORPORATION  (US) 

585 North Dairy Ashford Road, Houston, Texas 77079, United States of America 
(72) GILLIS , Daniel B. (US), CLARKE, Robert (JM), WOODSON, Joseph (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình khử asphan bằng dung môi và phương pháp kết hợp 

quy trình này và quy trình xử lý nhựa bằng hydro 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp khử asphan bằng dung môi. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp kết hợp quy trình trên với quy trình xử lý nhựa bằng hydro nhằm 
làm giảm chi phí liên quan đến việc tiến hành từng bước tách riêng. Phương pháp kết 
hợp theo sáng chế cho phép thu được năng suất sản phẩm cao hơn đồng thời giảm chi 
phí năng lượng và vận chuyển.  
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(11) 41652 

(21) 1-2014-00693 (51) 7 B67D  1/00,  1/04,  3/00 

(22) 02.08.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2012/049356 02.08.2012 (87) WO2013/019963 07.02.2013 
(30) 61/514,676      03.08.2011    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2015 
(71) GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC.  (US) 

33 Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, United States of America 
(72) NOVAK, Thomas, J. (US), PACKARD, Ross (US), PETERSON, Peter  (US), GULLA, 

Shawn  (US), HUOT CARLSON, Jennifer, Caitlin (CA), SCHMITT, Camilla (US), 
HEWITT, Jim  (US), ANGOTTI, Marc (US), CARROLL, Ray  (US), ESTABROOK, 
Richard  (US), HARTLEY, Kevin (US), CONSOLI, Frank (US), COHEN, Mark  (GB), 
JONES, Ross (GB), MARTINEZ, Nicolas, Alejandro (US), HEMBER, Miles William 
Noel (GB), SCHMITT, Fabien, Yannick (GB), MOTTRAM, Nial, Allan (GB), 
O'PREY, Cormac (IE), ROLLINGS, Nicholas, David (GB), KILBY, Charles Frazer 
(GB), RICHARDSON, Christopher Paul (GB), JACKSON, Thomas Bates (GB), 
GRUBB, Scott  (GB), CHAN, Wai (GB), CAMPBELL, Neil Lester (GB), STACEY, 
Gary (GB), COVEY, Chris (GB), DOBSON, Barry (GB), WILKINS, Paul (GB), 
ROACH, Chris (GB), CAUWOOD, Peter (GB), THOMPSON, Keith (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp dùng cho máy pha đồ uống

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp dùng cho máy pha đồ uống bao gồm hộp chứa có các phần thứ 
nhất và thứ hai được lắp với nhau và được phân cách bởi phần chắn không thấm chất 
lỏng, trong đó phần thứ nhất chứa nguồn khí được bố trí để phát xạ khí sẽ được hoà tan 
trong chất lỏng trước đó để tạo ra đồ uống; phần thứ hai chứa môi trường đồ uống để 
trộn lẫn với chất lỏng trước đó dÓ tạo ra dồ uống, phần thứ hai này bao gồm thành có thể 
di chuyển được để buộc môi trường đồ uống thoát khỏi phần thứ hai để trộn lẫn với chất 
lỏng trước đó.  
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(11) 41653 

(21) 1-2014-00857 (51) 7 B41J  2/175 

(22) 26.12.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2012/008314 26.12.2012 (87) WO 2013/105195 A1 18.07.2013 
(30) 2012-003652 12.01.2012 JP 

2012-003698 12.01.2012 JP 
2012-003653 12.01.2012 JP 
2012-003694 12.01.2012 JP 
PCT/JP2012/001395 01.03.2012 JP 
13/410,461 02.03.2012 US 
13/410,478 02.03.2012 US 
13/410,528 02.03.2012 US 
2012-189836 30.08.2012 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2014 
(71) SEIKO EPSON CORPORATION  (JP) 

4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0811, JP 
(72) KODAMA, Hidetoshi (JP), NOZAWA, Izumi (JP), MIZUTANI, Tadahiro  (JP), 

MATSUZAKI, Kazutoshi (JP), HARADA, Kazumasa (JP), NAKATA, Satoshi (JP), 
KAWATA, Hidetaka (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực in, hệ thống cấp mực in bao gồm hộp mực in và thiết bị 

in, hệ thống cấp chất lỏng vào thiết bị in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực in (20) bao gồm kết cấu cấp mực in (280), kết cấu đỡ cực 
nối (408) và phần ngăn chặn thứ nhất (210). Kết cấu đỡ cực nối (408) có các cực nối 
(400) được bố trí trên mặt phẳng cực nối là không song song cũng như không vuông góc 
với mặt phẳng được xác định bởi phần mép dẫn hướng lắp ráp của kết cấu cấp mực in 
(280), như vậy các phần tiếp xúc của các cực nối (400) tiếp nhận lực tác dụng theo 
hướng đối nhau (RD) từ hướng lắp ráp. Phần ăn khớp của phần ngăn chặn thứ nhất (210) 
được tạo ra ở vị trí tiếp giáp với kết cấu đỡ cực nối (408).  
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(11) 41654 

(21) 1-2014-00942 (51) 7 A01K  51/00, A01N  25/06,  63/00,  

65/00,  65/22,  65/22,  65/28,  65/42, 
A01P  7/02, A23K  1/18, A61K  
35/64 

(22) 14.03.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/IT2012/000073 14.03.2012 (87) WO/2013/030854 07.03.2013 
(30) RM2011A000450 26.08.2011 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2015 
(71) BEESFREE INC.  (US) 

2101 Vista Parkway, Suite 4033, West Palm Beach, FL 33411, United States of 
America 

(72) DEL VECCHIO, Francesca (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và hỗn hợp dạng lỏng dùng để phòng ngừa và điều trị 

rối loạn sụt giảm đàn ong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và hỗn hợp dạng lỏng dùng để ngăn ngừa và điều trị rối loạn 
sụt giảm đàn ong. Thiết bị theo sáng chế gồm vật chứa giống hộp (10) bên trong có ít 
nhất là một bể kín, chất lỏng có thể đi vào từ bên ngoài thông qua vòi phun (4), thiết bị 
phun dung dịch lỏng hoặc hỗn dịch được chứa trong bể, thiết bị phân phối (2,1) dung 
dịch hoặc hỗn dịch được phun lỏng thành giọt cỡ micromet bên ngoài thiết bị, và bộ 
phận kiểm soát được lập trình để tính giờ phân phối dung dịch hoặc hỗn dịch ra bên 
ngoài để định lượng dung dịch hoặc hỗn dịch được phân phối và phát tín hiệu báo động 
trong trường hợp sự cố, thiết bị được cấp nguồn điện một chiều bằng năng lượng được 
cấp bởi pin mặt trời (5) được đặt bên ngoài vật chứa. Hỗn hợp dạng lỏng theo sáng chế 
chứa các thành phần thuốc bổ và dưỡng chất, chủ yếu gồm bột sữa, đường và axit hữu cơ 
bậc thấp, thành phần chất chống oxy hoá và chất sát trùng có trong chiết xuất của cây và 
thành phần làm lành cho ong như tinh dầu xạ hương và axit oxalic.  
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(11) 41655 

(21) 1-2014-01082 (51) 7 A47C  7/02,  17/16,  31/12 

(22) 03.09.2011 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/IB2011/053859 03.09.2011 (87) WO 2013/030631 A1 07.03.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
(75) Phạm Thị Kim Loan  (VN)

174 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Ghế chỉnh hình để điều trị và ngăn ngừa các bệnh liên quan 

đến xương sống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ghế chỉnh hình để điều trị và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến 
xương sống có mặt ghế có hình dạng ăn khít với đường cong tự nhiên của mông, các bắp 
đùi và các phần chân trên của người ngồi, trong đó: phần sau lõm vào của mặt ghế nối 
với phần lõm dưới cùng của phần tựa lưng, tạo ra vùng lõm nhẹ mà ôm chặt quanh 
mông của người ngồi; phần sau lõm vào của mặt ghế có ở giữa phần nhô nhỏ mà ôm 
chặt quanh xương cùng và xương cụt của người ngồi nếu mông lọt khít bên trong vùng 
lõm nhẹ; phần trước của mặt ghế có dạng hình chữ W rộng mà ôm quanh các phần chân 
trên của người ngồi và phần tựa lưng ôm quanh lưng của người ngồi, trong đó phần tựa 
lưng có thể điều chỉnh được chiều cao để đảm bảo là nó ôm khít quanh xương sống của 
người ngồi; phần tựa lưng được bố trí theo cách sao cho lưng của người ngồi tạo thành 
góc gần như thẳng đứng, với các phần chân trên tạo thành góc hơi lớn hơn 90 độ so với 
thân người.  
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(11) 41656 

(21) 1-2014-01083 (51) 7 A47C  7/02,  17/16,  31/12 

(22) 09.11.2011 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/IB2011/054990 09.11.2011 (87) WO 2013/068784 A1 16.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2014 
(75) Phạm Thị Kim Loan  (VN)

174 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Ghế chỉnh hình tiện lợi để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến 

xương sống 

  (57)      Sáng chế đề cập đến ghế chỉnh hình tiện lợi để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương 
sống bao gồm mặt ghế có hình dạng ăn khít với đường cong tự nhiên của mông, các bắp 
đùi và các phần chân trên của người ngồi, trong đó: phần sau lõm vào của mặt ghế nối 
với phần lõm dưới cùng của phần tựa lưng, tạo ra vùng lõm nhẹ mà ôm chặt quanh mông 
của người ngồi; ở giữa phần sau lõm vào của mặt ghế có phần nhô nhỏ mà ôm chặt 
quanh xương cùng và xương cụt của người ngồi nếu mông lọt khít bên trong vùng lõm 
nhẹ; phần trước của mặt ghế có dạng hình chữ W rộng mà ôm quanh các phần chân trên 
của người ngồi. Phần tựa lưng nghiêng về phía sau tạo thành góc 135 độ so với mặt ghế 
và ôm quanh lưng của người ngồi.  
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(11) 41657 

(21) 1-2014-01084 (51) 7 C08L  27/18, C08J  3/28, C08K  

3/26, C08L  23/12,  27/16, H01B  
3/00,  3/44,  7/02,  7/295 

(22) 04.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/068393 04.07.2013 (87) WO 2014/010509 A1 16.01.2014 
(30) 2012-153879 09.07.2012 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) FUJITA, Taro (JP), HORI, Kenji (JP), NISHIKAWA, Shinya (JP), HAGITA, Koichi 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa, dây điện cách điện và ống

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa bao gồm hỗn hợp của chế phẩm 

cao su flo mà chứa copolyme tetrafloetylen--olefin và copolyme vinyliden florua-
hexaflopropylen và polypropylen tùy ý; và chất độn vô cơ; và/hoặc chất chịu lửa, chế 
phẩm cao su flo và polypropylen tùy ý được liên kết chéo bằng cách chiếu xạ với bức xạ 

ion hóa. Tỉ lệ trộn của copolyme tetrafloetylen--olefin đối với copolyme vinyliden 
florua-hexaflopropylen và tỉ lệ trộn của chế phẩm cao su flo đối với polypropylen tùy ý 
là các khoảng cụ thể. Chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa có đủ độ bền cơ học cân bằng 
theo quan điểm, ví dụ, tính cắt xuyên và tình trạng có thể gia công uốn ngoài tính cách 
điện, tính chịu nhiệt, tính chịu lửa, và tính chịu dầu, và chi phí thấp. Sáng chế cũng đề 
cập đến dây điện cách điện bao gồm lớp phủ cách điện bao gồm chế phẩm nhựa, và ống 
bao gồm chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa.  
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(11) 41658 

(21) 1-2014-01085 (51) 7 C08L  27/18, C08K  3/00, C08L  

23/10, H01B  3/44,  7/295 
(22) 04.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/068390 04.07.2013 (87) WO 2014/010508 A1 16.01.2014 
(30) 2012-153868 09.07.2012 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) FUJITA, Taro (JP), HORI, Kenji (JP), NISHIKAWA, Shinya (JP), HAGITA, Koichi 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa, dây điện cách điện và ống

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa chứa hỗn hợp của copolyme 

tetrafloetylen--olefin và polypropylen tùy ý, và chất độn vô cơ và/hoặc chất chịu lửa, 
chế phẩm nhựa được chiếu xạ với bức xạ ion hóa. Tỉ lệ trộn giữa copolyme 

tetrafloetylen--olefin và polypropylen tùy ý là nằm trong khoảng từ 60:40 đến 90:10 (tỉ 
lệ khối lượng). Chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa có đủ độ bền cơ học cân bằng theo 
quan điểm, ví dụ, tính cắt xuyên và tình trạng có thể gia công uốn ngoài tính cách điện, 
tính chịu nhiệt, tính linh hoạt, và tính chịu lửa, và chi phí thấp. Sáng chế cũng đề xuất 
dây điện cách điện bao gồm lớp phủ cách điện bao gồm chế phẩm nhựa, và ống bao 
gồm chế phẩm nhựa chịu nhiệt, chịu lửa.  

 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
46 

(11) 41659 

(21) 1-2014-01392 (51) 7 E04D  3/362 

(22) 01.11.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2012/078381 01.11.2012 (87) WO/2013/065800 10.05.2013 
(30) 2011-241055 02.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION  (JP) 

1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, Tokyo 1030023, Japan 
(72) WAKEBE, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu lợp mái 

  (57)     Sáng chế đề cập tới vật liệu lợp mái cho phép thi công dễ hơn khi vật liệu lợp mái này 
được lợp lên một kết cấu đỡ mái hoặc kết cấu tương tự và ít có khả năng làm giảm đặc 
tính kín nước của mái. Vật liệu lợp mái này bao gồm thân vật liệu lợp gần như phẳng (1) 
được bố trí liền kề một thân vật liệu lợp khác (1). Phần đầu cạnh bên của thân vật liệu 
lợp thứ nhất (1) được chồng và phủ lên thân vật liệu lợp thứ hai (1). Thân vật liệu lợp (1) 
có bộ phận dốc (2) được tạo ra ở mép đầu phía bên (1a) của thân vật liệu lợp (1) sao cho 
dốc xuống dưới. Hơn nữa, đầu mút của bộ phận dốc (2) (đầu mút bộ phận dốc (2a)) của 
thân vật liệu lợp (1) được tạo ra sao cho tỳ lên mặt trước uốn xuống dưới của thân vật 
liệu lợp khác (1) được đặt ở dưới.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
47 

(11) 41660 

(21) 1-2014-01684 (51) 7 A61B  5/07, H04B  1/02 

(22) 21.11.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2012/066392 21.11.2012 (87) WO/2013/078411 30.05.2013 
(30) 13/304,260 23.11.2011 US 
(71) PROTEUS DIGITAL HEALTH, INC.  (US) 

2600 Bridge Parkway, Suite 101, Redwood City, California 94065, United States of 
America 

(72) Hooman HAFEZI (US), Raymond SCHMIDT (US), Ai Ling CHING (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa thành phần ổn định theo thời hạn sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa thành phần ổn định theo thời hạn sử dụng. Trong 
một số trường hợp, chế phẩm này là chế phẩm ăn được chứa thành phần ổn định theo 
thời hạn sử dụng và thành phần ăn được.  
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(11) 41661 

(21) 1-2014-01700 (51) 7 G07D  11/00 

(22) 26.03.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/CN2013/073170 26.03.2013 (87) WO 2013/181962 A9 12.12.2013 
(30) 201210181661.X      04.06.2012   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2014 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện và đếm tiền giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện và đếm tiền giấy bao gồm: một bộ cảm biến (10) 
được sử dụng để chuyển đổi các tín hiệu đầu ra của các cảm biến được phân bố trên một 
đường dẫn tờ tiền giấy thành các trạng thái truyền mà mỗi trạng thái này đại diện cho sự 
có mặt hoặc không có mặt tờ tiền giấy, mỗi cảm biến này tương ứng với một máy đếm 
tiền; một bộ tính toán (20) được sử dụng để tính, cho cảm biến bất kỳ trong số các cảm 
biến, khoảng cách của tờ tiền giấy giữa vị trí đang phát hiện hiện tại và vị trí phía trước 
của tờ tiền giấy được phát hiện hiện tại theo các trạng thái truyền được xuất ra từ bộ cảm 
biến (10); và một bộ điều khiển (30), khi khoảng cách của tờ tiền giấy được tính bởi bộ 
tính toán (20) vượt quá quãng tham chiếu của tờ tiền giấy, thì bộ điều khiển (30) tìm 
kiếm các trạng thái truyền được xuất ra trước đó liên quan đến cảm biến, và nếu ít nhất 
một trạng thái truyền đại diện cho sự chuyển từ có mặt tờ tiền giấy sang không có mặt tờ 
tiền giấy được tìm thấy, cộng 1 vào giá trị đếm của máy đếm tiền tương ứng với cảm 
biến, và nếu ít nhất một trạng thái truyền đại diện cho sự chuyển từ không có mặt tờ tiền 
giấy sang có mặt tờ tiền giấy được tìm thấy, xác định rằng việc phát hiện tờ tiền giấy 
hiện tại đã hoàn thành và gửi vị trí đang phát hiện đại diện cho sự chuyển từ không có 
mặt tờ tiền giấy sang có mặt tờ tiền giấy và có khoảng từ vị trí phía trước của tờ tiền giấy 
được phát hiện hiện tại mà gần nhất với quãng tham chiếu của tờ tiền giấy tới bộ tính 
toán (20), trong đó vị trí này được sử đụng làm vị trí phía trước của tờ tiền giấy được 
phát hiện tiếp theo để bộ tính toán (20) tính khoảng cách của tờ tiền giấy tiếp theo.  
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(72) LUO, Panfeng  (CN), WANG, Rongqiu (CN), XU, Chaoyang (CN), LI, Ming  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện chiều dày của vật thể dạng 

tờ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phát hiện chiều dày của vật thể dạng tờ 
trong quy trình truyền liên tục để có thể phát hiện được các trị số chiều dày của vật thể 
dạng tờ một cách chính xác và ổn định hơn. Thiết bị phát hiện chiều dày của vật thể 
dạng tờ một cách liên tục bao gồm: con lăn truyền; con lăn phát hiện, con lăn phát hiện 
này được bố trí đối diện với con lăn truyền, và độ dịch chuyển đàn hồi sẽ được tạo ra 
giữa con lăn phát hiện và con lăn truyền; lò xo lá được bố trí bằng cách ép vào phía còn 
lại của con lăn phát hiện, đối xứng với con lăn truyền; cảm biến được bố trí trên lò xo lá; 
và bộ tính toán chiều dày để tính trị số chiều dày của vật thể dạng tờ theo trị số dịch 
chuyển phát hiện được và trị số zero tiêu chuẩn; và còn bao gồm bộ hiệu chỉnh trị số 
zero và bộ lưu dữ liệu.  
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(72) ABOU HAMZEH, NAJIB (LB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống tính cước chọn lọc bởi bên nhận 

thông tin đến trong các mạng truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tính cước chọn lọc bởi bên nhận thông tin đến trong 
giới hạn của các mạng truyền thông. Phương pháp này liên kết một số thành phần điện 
tử và thông tin (bao gồm hàng loạt các phần tử mạng truyền thông, các máy chủ, cơ sở 
dữ liệu và phần mềm) để cho phép thực hiện dịch vụ, theo cách động và có chọn lọc, 
thay mặt cho các thuê bao áp dụng cước cuộc gọi bổ sung đối với nhà mạng, dù đó là 
các chuyên gia có nghiệp vụ chuyên môn cao, tự kinh doanh, các loại nhà cung cấp nội 
dung khác nhau, hay bất kỳ các cá nhân hoặc tổ chức là bên nhận thông tin. Mức cước 
bổ sung này được tính cho số điện thoại gọi đến theo cách động và có chọn lọc dành 
riêng cho mục đích này, nhằm cung cấp cho người được gọi một cách để thu phí cho 
thông tin mà họ cung cấp đến người gọi. Phương pháp này cho phép bên điều hành là 
nhà cung cấp dịch vụ gia tăng (VASP) hợp tác với nhà khai thác mạng di động để thay 
mặt cho thuê bao được gọi, thu và chia sẻ doanh thu với thuê bao được gọi.  
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(72) LI, Weijie (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và các thiết bị chặn hoặc gỡ bỏ các bộ phần mềm 

hỗ trợ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và các thiết bị chặn hoặc gỡ bỏ các bộ phần mềm hỗ 
trợ. Phương pháp này có thể bao gồm: xác định các đặc tính hoạt động của bộ phần 
mềm hỗ trợ; xác định bộ phần mềm hỗ trợ có đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động không dựa 
trên các đặc tính hoạt động và số liệu thực nghiệm; và chặn hoặc gỡ bỏ bộ phần mềm hỗ 
trợ nếu bộ phần mềm hỗ trợ không đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động. Theo các phương án 
của sáng chế bộc lộ, các đặc tính hoạt động của bộ phần mềm hỗ trợ có thể được đánh 
giá để xác định liệu bộ phần mềm hỗ trợ đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động định trước không 
và bộ phần mềm hỗ trợ sau đó có thể được xử lý dựa theo kết quả vừa xác định.  
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(72) KO, Eui Deuk (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Khung hút chân không giữ tấm ăng ten và phương pháp dán 

ăng ten tấm mỏng sử dụng khung hút chân không này 

  (57)     Sáng chế đề xuất khung hút chân không giữ tấm ăng ten bao gồm các bộ phận: phần thân 
có khoang hút chân không và khoang hút chân không đó phải có rãnh thao tác được nối 
tới thiết bị hút chân không; bảng cố định có dạng lồi lõm và cố định được tấm ăng ten; 
lỗ thông được tạo trên bảng cố định và thông với khoang hút chân không; rãnh thao tác 
thông với bảng cố định ở mặt trên phần thân nhưng phải bằng hoặc thấp hơn bảng cố 
định và nằm ngoài tấm ăng ten. Sáng chế còn đề xuất phương pháp dán ăng ten tấm 
mỏng sử dụng khung hút chân không giữ tấm ăng ten, hay nói cách khác đây là phương 
pháp sử dụng khung hút chân không có khả năng cố định ăng ten tấm mỏng.  
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(54) Thiết bị ghép nối bịt kín dùng cho đường ống và các chi tiết 

dạng ống 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm chi tiết nối có vòng bít dùng cho hệ thống vận chuyển nguyên liệu 
rắn dạng hạt bao gồm: ống (A), ống dẫn, đường ống hoặc ống tương tự và ống mềm (B) 
có đầu hút và ăn khớp liên động kiểu sập vào bên trong ống, ống dẫn, đường ống hoặc 
ống tương tự đã nêu. Việc ăn khớp kiểu sập được thực hiện bởi một cặp gờ tròn lắp khớp 
với các rãnh tiếp nhận bù của vòng bít.  
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(54) Bàn ba chân đa năng

  (57)    Sáng chế đề cập đến bàn ba chân đa năng để người sử dụng có thể thay đổi chiều cao 
hoặc góc nghiêng của mặt bàn bằng cách thay đổi vị trí bắt bu lông giữa phần phía trên 
và phần phía dưới của chân bàn để thay đổi chiều dài của các chân bàn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính có 

chương trình máy tính được bố trí để tạo thuận lợi cho giao 

dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị máy tính để tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa một hoặc 
nhiều thiết bị từ xa, thiết bị bao gồm môđun xử lý được bố trí để tương tác với một hoặc 
nhiều thiết bị từ xa thông qua mạng truyền thông và cơ sở dữ liệu được bố trí để chứa 
thông tin liên quan đến trạng thái của một hoặc nhiều kênh giao dịch liên quan đến tài 
khoản, trong đó môđun được bố trí để nhận các lệnh thông qua mạng truyền thông từ 
một hoặc nhiều thiết bị từ xa và cung cấp thông tin liên quan đến trạng thái của một 
hoặc nhiều kênh giao dịch.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cắt chỉ và phương pháp cắt chỉ dùng cho máy khâu 

đường khâu kiểu móc xích nhiều chỉ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt chỉ và phương pháp cắt chỉ dùng cho máy khâu đường 
khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ. Thiết bị cắt chỉ bao gồm: dao di động (5) dao tĩnh (6) và 
bộ phận giữ chỉ móc (7). Dao di động (5) bao gồm lưỡi cắt ép (5e) để ép và cắt phần chỉ 
kim nhô ra từ bề mặt sau của vải (W) khi dao di động (5) buộc phải chuyển động dẫn 
động tiến từ điểm bên ngoài liền kề với phía này của điểm định vị kim đến điểm bên 
ngoài liền kề với phía kia, và phần ngoắc chỉ móc (10) để ngoắc theo kiểu móc phần chỉ 
móc nhô ra từ bề mặt sau của vải khi dao di động buộc phải chuyển động dẫn động lùi 
từ điểm bên ngoài liền kề với phía kia của điểm định vị kim đến điểm bên ngoài liền kề 
với phía này. Dao tĩnh (6) có chức năng cắt phần chỉ móc được ngoắc bởi phần ngoắc 
chỉ móc (10), và bộ phận giữ chỉ móc (7) có chức năng giữ phần đầu mút của chỉ móc 
sau khi được cắt giữa bộ phận giữ chỉ móc (7) và dao di động (5), được đặt gần nhất với 
điểm định vị kim trong khoảng mà trong đó phần đầu mút phía trước của dao tĩnh (6) và 
phần đầu mút phía trước của bộ phận giữ chỉ móc không vươn tới đường chuyển động 
qua lại thẳng đứng của kim (1). Các kết cấu trên đây tạo ra thiết bị cắt chỉ và phương 
pháp cắt chỉ dùng cho máy khâu đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ, nhờ dó mỗi phần 
trong số các phần chỉ kim và phần chỉ móc trên bề mặt sau của vải có thể được cắt lúc 
kết thúc hoạt động khâu để làm giảm độ dài chỉ còn lại mà không cần đến hoạt động 
bằng tay phiền toái, vì vậy mà cải thiện được dáng vẻ của đồ vật đựơc khâu xong.  
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(11) 41670 

(21) 1-2014-02689 (51) 7 B05C  17/00,  1/06 

(22) 11.08.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2014 
(75) Lưu Thanh Tùng  (VN) 

317 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11 , thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Dụng cụ và thiết bị phủ chất kết dính lỏng

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ phủ chất kết dính lỏng lên bề mặt không đều. Dụng cụ này bao 
gồm hệ thống truyền động (9); và bộ phận phủ chất kết dính lỏng bao gồm: vỏ tĩnh hình 
ống (1) và thân động hình ống (2) quay bên trong vỏ tĩnh hình ống (1) với các lỗ xuyên 
(11, 21) ngang nhau; dưới thân động hình ống (2) là chổi quét (3) bao gồm đầu chổi (33) 
và đế chổi (32) được cố định vào bộ phận gá hình chén (31); ống dẫn (322) xuyên qua 
đế chổi (32), song song với các lông chổi và ngắn hơn các lông chổi; nhờ đó, chất kết 
dính lỏng được dẫn từ nguồn qua ống dẫn (312) đến đầu chổi (32) và khi thân động hình 
ống (1) quay nhờ hệ thống truyền động, chổi quét (3) quay theo và phủ chất kết dính 
lỏng lên bề mặt cần dán.  
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(11) 41671 

(21) 1-2014-02695 (51) 7 F04D  29/38,  29/34, B64C  11/16 

(22) 17.01.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/021873 17.01.2013 (87) WO 2013/109711 25.07.2013 
(30) 61/588,932      20.01.2012 US 
(71) DELTA T CORPORATION  (US) 

2425 Merchant Street, Lexington, Kentucky 40511, United States of America 
(72) NOBLE, Ernest, John (NZ) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cánh quạt và quạt có cánh này

  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh quạt bao gồm gốc cánh, vùng lưỡi cánh và vùng chuyển tiếp. 
Trong đó gốc cánh và vùng lưỡi cánh có tiết diện xác định, và vùng chuyển tiếp có tiết 
diện thay đổi để chuyển tiếp từ tiết diện gốc cánh tới tiết diện vùng lưỡi cánh. Tiết diện 
gốc cánh có mặt trên lồi ra đáng kể, cung hình vòm lõm vào đáng kể, và khoảng hở để 
cho phép gốc cánh được gắn với phần nhô ra tương tự của ổ trục quạt. Tiết diện vùng 
lưỡi cánh có mặt trên và mặt dưới lồi ra đáng kể, các mặt này kết thúc tại gờ trước và gờ 
sau. Vùng lưỡi cánh nghiêng lên dọc theo chiều dài của cánh quạt và kết thúc ở đầu 
cánh cong. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến quạt bao gồm mô tơ quạt; ổ trục quạt 
được gắn với mô tơ quạt; và một số cánh quạt có cấu tạo nêu trên.  
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(11) 41672 

(21) 1-2014-02778 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 21.01.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/051043 21.01.2013 (87) WO 2013/107906 25.07.2013 
(30) 61/588,849      20.01.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) SCHIERL, Thomas (DE), GEORGE, Valeri  (DE), GRUENEBERG, Karsten  (DE), 
KIRCHHOFFER, Heiner (DE), HENKEL, Anastasia (RU), MARPE, Detlev (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã cho phép xử lý song 

song, bộ giải ghép kênh truyền tải và vật lưu trữ số trên đó 

lưu trữ dòng bit viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã cho phép xử lý song 
song, bộ giải ghép kênh truyền tải và vật lưu trữ số trên đó lưu trữ dòng bit viđeo mà cho 
phép việc mã hóa hiệu quả hơn, độ trễ thấp hơn trong các môi trường xử lý song song. 
Đoạn mã byte thô dạng chuỗi mô tả ảnh trong các lát, các dòng con xử lý song song mặt 
sóng (WPP) hoặc các ô và được mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp mã hóa số học 
nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh, được phân chia hoặc được cắt thành các phần chia 
bằng cách tiếp tục áp dụng xác suất mã hóa số học nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh 
thông qua các biên của phần chia.  
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(11) 41673 

(21) 1-2014-02846 (51) 7 C07D  473/34, A61K  31/52, A61P  

35/02, C07D  403/12 
(22) 05.03.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/029157 05.03.2013 (87) WO2013/134288 12.09.2013 
(30) 61/606,870      05.03.2012    US 
(71) GILEAD CALISTOGA LLC  (US) 

c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of 
America 

(72) CARRA, Ernest (US), GERBER, Michael (US), SHI, Bing (CN), SUJlNO, Keiko (CA), 
TRAN, Duong (CA), WANG, Fang (US), EVARTS, Jerry, B. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất (S)-2-(1-(9H-purin-6-ylamino)propyl)-5-flo-3-

phenylquinazolin-4(3H)-on dạng đa hình, chế phẩm chứa chúng 

và phương pháp điều chế chúng 

  (57) Sáng chế đề cập đến hợp chất (S)-2-(l-(9H-purin-6-ylamino)propyl)-5-flo-3- 
phenylquinazolin-4(3H)-on ở dạng đa hình, chế phẩm chứa chúng và phương pháp điều 
chế chúng. 
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(11) 41674 

(21) 1-2014-02892 (51) 7 A61K  31/517, A61P  35/00, C07D  

239/94 
(22) 01.02.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/024515 01.02.2013 (87) WO 2013/116786 A1 08.08.2013 
(30) 61/594,023      02.02.2012    US 

61/673,419      19.07.2012    US 
(71) SENEX BIOTECHNOLOGY INC.  (US) 

715 Sumter Street, Room 513, Coker Life Science Building, Columbia, SC 29208, 
United States of America 

(72) ROBINSON, Igor, B. (US), PORTER, Donald, C. (US), WENTLAND, Mark, P. (US) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Chất ức chế chọn lọc kinaza phụ thuộc xyclin 8 (CDK8)/kinaza 

phụ thuộc xyclin 19 (CDK19) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế kinaza phụ thuộc xyclin (CDKI). Cụ thể hơn, sáng chế 
đề cập đến chất ức chế con đường CKDI dùng để nghiên cứu và can thiệp các bệnh liên 
quan tới sự già hóa và CDKI khác. Sáng chế đề cập đến hợp chất có độ hòa tan và/hoặc 
tính hiệu quả gia tăng và được dùng để điều trị bệnh ung thư. Hợp chất theo sáng chế là 
chất ức chế hữu hiệu CDK8/9 và/hoặc được dùng để đo mức biểu hiện của CDK8 ở bệnh 
nhân.  
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(11) 41675 

(21) 1-2014-03056 (51) 7 B60R  16/2, H02G  3/00 

(22) 15.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-202883 30.09.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Shinji KAWASUMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe cộ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến xe cộ có thể tránh sự va chạm giữa bộ dây dẫn với các chi tiết khác 
khi bộ nối ngoài được lắp với giá đỡ bộ nối và có thể tăng cường khả năng bảo trì. Để 
đạt được mục đích nói trên xe cộ (10) theo sáng chế gồm giá đỡ bộ dây dẫn (140) giữ 
một phần của bộ dây dẫn (84) đặt ở đầu dẫn của bộ nối ngoài (86) có thể nối điện được 
với thiết bị ngoài (250). Giá đỡ bộ dây dẫn (140) có giá đỡ bộ nối (142) và bộ phận hạn 
chế đường dây dẫn (144). Bộ nối ngoài (86) có thể lắp với giá đỡ bộ nối (142) ở trạng 
thái phần đầu dẫn của bộ dây dẫn (84) bị chặn theo đường dây dẫn định trước bởi bộ 
phận hạn chế đường dây dẫn (144), nhưng không thể lắp với giá đỡ bộ nối (142) ở trạng 
thái phần đầu dẫn của bộ dây dẫn (84) không bị chặn theo đường dây dẫn định trước ở 
bộ phận hạn chế đường dây dẫn (144).  
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(11) 41676 

(21) 1-2014-03064 (51) 7 A61M  37/00, A62B  23/06,  9/06 

(22) 15.02.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/026474 15.02.2013 (87) WO2013/123417 22.08.2013 
(30) 61/599,735      16.02.2012    US 
(71) CAPNIA, INC.  (US) 

3 Twin Dolphin Drive, Suite 160, Redwood City, California 94065, United States of 
America 

(72) GILBERT, Scott, Jay (US), DE LA SERNA, Pedro (US), WILSON, Jay (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ phân phối khí có đầu vòi khuếch tán

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ cầm tay dòng chảy nhỏ để phân phối khí trị liệu. Dụng cụ 
này có thể được thiết kế bao gồm cơ cấu kiểm soát khí để phân phối thể tích khí xác 
định ở áp suất và tốc độ dòng được kiểm soát. Thiết bị này có thể bao gồm đầu vòi, được 
tạo ra từ nguyên liệu xốp có thể lọc khí phân phối, và khuếch tán dòng khí đi qua đầu 
vòi này và vào khoang mũi. Đầu vòi này có thể được thiết kế để hầu như không làm hạn 
chế dòng đi qua nó. Dụng cụ phân phối khí theo sáng chế có thể được sử dụng trong các 
phương pháp điều trị bệnh lý khác nhau và phân phối khí trị liệu vào niêm mạc mũi.  
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(11) 41677 

(21) 1-2014-03079 (51) 7 B62J  6/18 

(22) 16.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-199474 26.09.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama, 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Koji INOSE (JP), Kazunori YOSHIMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu nối dây cáp của linh kiện điện trên xe kiểu để chân hai 

bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu nối dây cáp của linh kiện điện trên xe kiểu để chân hai bên, để 
cải thiện tính thẩm mĩ xung quanh tay lái và tăng cường khả năng bảo dưỡng.  

Cơ cấu nối dây cáp của linh kiện điện trên xe kiểu để chân hai bên theo sáng chế bao 
gồm: bó dây chính được lắp vào thân xe; linh kiện điện thứ nhất (50) được gắn vào tay 
lái (10); linh kiện điện thứ hai (80) được gắn vào tay lái (10); nhóm dây cáp thứ nhất 
(101), với một đầu của nó được nối với linh kiện điện thứ nhất (50); nhóm dây cáp thứ 
hai (l02), với một đầu của nó được nối với linh kiện điện thứ hai (80); và chi tiết bảo vệ 
hình ống (106) mà nhóm dây cáp thứ nhất (101) và nhóm dây cáp thứ hai (102) được đút 
vào đó, trong đó, bó dây con (110) được cấu thành từ nhóm dây cáp thứ nhất (101), 
nhóm dây cáp thứ hai (102) và chi tiết bảo vệ (106), và nhóm dây cáp thứ hai (102) được 
cho đi qua bên trong của linh kiện điện thứ nhất (50) và được đút vào chi tiết bảo vệ 
(106) dọc theo nhóm dây cáp thứ nhất (101).  
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(11) 41678 

(21) 1-2014-03087 (51) 7 F02N  11/08 

(22) 17.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-204757 30.09.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan  
(72) Takeshi YANAGISAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống máy phát điện khởi động cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống máy phát điện khởi động cho động cơ có thể chuyển mạch êm 
nhẹ việc nối bộ ăcquy và phương tiện lưu điện với máy phát điện khởi động. Máy phát 
điện khởi động (40) tạo hệ thống máy phát điện khởi động (10) cho động cơ (14) là máy 
phát kiểu động cơ không chổi ba pha có bộ điều khiển động cơ (44) được điều khiển bởi 

ECU (42). ở kết cấu này, trong khi việc nối bộ ăcquy (28) và phương tiện lưu điện (74) 
với máy phát điện khởi động (40) được chuyển sang nối nối tiếp hoặc nối song song, các 
tranzito hiệu ứng trường (52u) đến (52w) của bộ điều khiển động cơ (44) được mở, và 
các cực U đến W của các pha từ U đến W của máy phát điện khởi động (40) được nối 
với cực âm của bộ ăcquy (28).  
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(11) 41679 

(21) 1-2014-03102 (51) 7 F02D  9/02,  9/10 

(22) 18.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-199220 26.09.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Takeshi YANAGISAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy có thể khởi động êm động cơ trong trạng thái tắt máy tạm thời 
mà không cần phải tăng kích thước môtơ khởi động, xe máy (10) theo sáng chế có động 
cơ (48) được khởi động nhờ tác động của môtơ khởi động (80) bằng cách vặn tay ga 
(90R) trong lúc tắt máy tạm thời. Xe (10) này bao gồm: phần chặn (120) có thể xê dịch 
được giữa vị trí khoá mà tại đó góc xoay của van tiết lưu (98) bị hạn chế sao cho van tiết 
lưu (98) được giữ ở độ mở nhỏ hơn hoặc bằng độ mở định trước, và vị trí nhả mà tại đó 
góc xoay của van tiết lưu (98) không bị hạn chế; và bộ phận điều khiển phần chặn (128) 
để giữ phần chặn (120) ở vị trí khoá từ thời điểm mà động cơ (48) được khởi động lại từ 
trạng thái tắt máy tạm thời đến thời điểm thoả mãn điều kiện định trước.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2014 
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4-12, Nishitenma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 530-0047, Japan 
(72) Hayashida, Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp khâu đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ và máy 

khâu đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp khâu đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ và máy khâu 
đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ. Với phương pháp khâu hoặc máy khâu này, vòng 
chỉ kim được tạo ra bằng chỉ kim được giữ bởi kim bên dưới mặt nguyệt buộc phải tự 
đan vòng để thực hiện việc ngăn ngừa hiện tượng rối đường khâu dùng cho đường khâu 
kiểu mắt xích nhiều chỉ. Sau đó, phần chỉ kim nhô ra khỏi bề mặt sau của vải được cắt 
bằng chuyển động dẫn động của dao di động ở điểm định vị kim hoặc trong vùng lân 
cận của điểm định vị kim. Phần chỉ móc nhô ra khỏi bề mặt sau của vải được chuyển 
đến mép lưỡi của dao tĩnh được bố trí ở điểm gần với điểm định vị kim trong một 
khoảng như vậy để không nằm trên đường chuyển động thẳng đứng của kim. Sau đó, 
phần chỉ móc được cắt bằng sự tiếp xúc trượt giữa phần ngoắc chỉ móc và mép lưỡi của 
dao tĩnh. Vì vậy, không đòi hỏi một quy trình tách biệt, như đính bọ, cũng không đòi hỏi 
hoạt động cắt chỉ bằng kéo hoặc các hoạt động tương tự, nhờ đó nâng cao một cách 
đáng kể hiệu suất hoạt động khâu. Ngoài ra, còn có thể cắt từng đoạn chỉ riêng biệt nhô 
ra khỏi bề mặt sau của vải đến độ dài thích hợp sao cho cải thiện được dáng vẻ của đồ 
vật được khâu mà không làm giảm hiệu quả ngăn ngừa hiện tượng rối đường khâu.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phụ kiện đa năng dùng cho thiết bị cầm tay

  (57)     Sáng chế đề cập đến phụ kiện đa năng dùng cho thiết bị cầm tay. Theo phương án của 
sáng chế, phụ kiện đa năng dùng cho thiết bị cầm tay có hình dạng đơn giản và có thể 
được ứng dụng theo nhiều cách khác nhau, phụ kiện đa năng này bao gồm: thân chính 
(20) gồm có phương tiện ghép nối để được gắn vào hoặc được tách rời từ thiết bị cầm 
tay (1); giá đỡ xoay được (40) được tạo ra ở trung tâm của mặt bên khác của thân chính 
(20) để quay dọc theo hướng vòng tròn và gồm có lỗ lắp (42) được tạo ra bằng cách 
xuyên qua một phần mặt sau của nó; vòng xoay (60) hình chữ nhật được gắn để có thể 
xoay trên lỗ lắp (42) của giá đỡ xoay và bao gồm đầu lồi được uốn cong (61) được tạo ra 
bằng cách uốn cong ít nhất một đầu tự do đối diện với lỗ lắp (42) theo một hướng bất 
kỳ; và chi tiết đàn hồi (80) được tạo ra ở lỗ lắp (42) và đỡ đàn hồi ở ít nhất một phần 
đường tròn của vòng xoay (60). Theo sáng chế, phụ kiện đa năng có thể được ứng dụng 
để sử dụng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đế đỡ, đai treo, giá đỡ hình ngón 
tay và các chức năng tương tự nhờ cấu hình đơn giản và hoạt động dễ dàng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy điện đinamô 

  (57)      Sáng chế đề xuất máy điện đinamô mà cho phép dò chính xác vị trí quay của rôto và cho 
phép giảm kích thước một cách hiệu quả. Máy điện đinamô (10A) theo sáng chế bao 
gồm các bộ cảm biến từ tính từ thứ nhất đến thứ ba (44U, 44V và 44W) được bố trí cách 
đều nhau một góc điện là 60o, và đảo chiều và trích xuất ra tín hiệu ra của bộ cảm biến 
từ tính thứ nhất (44U) nằm giữa hoặc tín hiệu ra của mỗi trong số bộ cảm biến từ tính 
thứ hai (44V) và bộ cảm biến từ tính thứ ba (44W) nằm phía ngoài. Tất cả các bộ cảm 
biến từ tính từ thứ nhất đến thứ ba (44U, 44V và 44W) được bố trí trong không gian (S) 
hình thành giữa các phần cực từ (42) kề nhau trên chu vi ngoài của stato (14) và rôto 
(12).  
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Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 Munich, Germany 
(72) Stefan MAGG (DE), Andreas ZOLLER (DE), Karl Heinz BESCH (DE), Harald 

STANZL (DE), Norbert HEILMANN (DE), Christoph FISCHER (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị vận chuyển các linh kiện và thiết bị tiếp liệu linh kiện 

để cung ứng linh kiện trong lĩnh vực cung ứng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị (150) để vận chuyển linh kiện (495) bằng băng rung từ một 
kho (190) chứa các linh kiện (495) dưới dạng hàng rời, vào một khu vực cung ứng (162). 
Thiết bị được mô tả (150) có (a) một thiết bị nhận (152) cho kho chứa, (b) một tổ hợp 
rãnh (154) trải dài giữa thiết bị nhận (152) và khu vực cung ứng (162) và có thể ghép nối 
với thiết bị rung (112), và điểm đóng (256) được đặt trong tổ hợp rãnh (154) và có thể di 
chuyển giữa vị trí đóng và vị trí mở, trong đó ở vị trí đóng của điểm đóng (256), tổ hợp 
rãnh (154) đóng lại để ngăn không cho các linh kiện khác (495) được vận chuyển từ 
thiết bị nhận (152) vào khu vực cung ứng (162) và ở vị trí mở của điểm đóng (256), tổ 
hợp rãnh được để không để cho phép các linh kiện khác (495) được vận chuyển từ thiết 
bị nhận (152) vào khu vực cung ứng (162). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị 
tiếp liệu linh kiện (100) để cung ứng các linh kiện (495) rời, đặc biệt là để cung ứng các 
linh kiện (495) điện tử rời nhằm mục đích cắm tự động giá đỡ linh kiện trong máy cắm 
linh kiện điện tử, thiết bị này còn có một thiết bị vận chuyển (150) của loại đã được mô 
tả trước đó.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống khâu, thiết bị cấp và máy khâu

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khâu, thiết bị cấp và máy khâu, trong đó mỗi máy khâu 
bao gồm cơ cấu cấp. Thiết bị cấp khay nâng bao gồm các cơ cấu cấp khay nâng. Khay 
nâng bao gồm cặp các chốt thứ nhất trên một đầu của phía máy khâu và cặp các chốt thứ 
hai trên một đầu của phía thiết bị cấp khay nâng. Cơ cấu cấp bao gồm các phần kẹp chặt 
có khả năng kẹp chặt các chốt thứ nhất. Cơ cấu cấp khay nâng bao gồm các phần kẹp 
chặt có khả năng kẹp chặt các chốt thứ hai. Khi máy khâu tiếp nhận khay nâng từ cơ cấu 
cấp khay nâng, các phần kẹp chặt của cơ cấu cấp kẹp chặt các chốt thứ nhất sau khi các 
phần kẹp chặt của cơ cấu cấp khay nâng nhả sự kẹp chặt của các chốt thứ hai. Khi thiết 
bị cấp khay nâng tiếp nhận khay nâng từ cơ cấu cấp, các phần kẹp chặt của cơ cấu cấp 
khay nâng kẹp chặt các chốt thứ hai sau khi các phần kẹp chặt của cơ cấu cấp nhả sự 
kẹp chặt của các chốt thứ nhất.  
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(72) HAYAKAWA, Nonkazu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống khâu bằng máy khâu

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khâu bao gồm thiết bị cấp khay nâng và nhiều máy khâu. 
Mỗi máy khâu bao gồm cơ cấu cấp. Cơ cấu cấp có thể tiếp nhận khay nâng là khay giữ 
mảnh vải hoặc mảnh da. Thiết bị cấp khay nâng bao gồm bàn quay và nhiều cơ cấu cấp 
khay nâng. Số lượng cơ cấu cấp khay nâng là bằng hoặc lớn hơn số lượng cơ cấu cấp. 
CPU của thiết bị cấp khay nâng quay bàn máy quay và di chuyển các cơ cấu cấp khay 
nâng đến các vị trí tương ứng đối diện với các cơ cấu cấp. Các cơ cấu cấp khay nâng đưa 
các khay nâng đến các cơ cấu cấp. CPU của từng máy khâu thực hiện quy trình khâu sử 
dụng khay nâng được tiếp nhận. Các cơ cấu cấp đưa các khay nâng đến các cơ cấu cấp 
khay nâng sau quy trình khâu.  
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STANZL (DE), Norbert HEILMANN  (DE), Christoph FISCHER (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tiếp liệu linh kiện để cung ứng các linh kiện rời, hệ 

thống cắm để lắp tự động giá đỡ linh kiện và quy trình cung 

ứng các linh kiện rời 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị tiếp liệu linh kiện để cung ứng các linh kiện rời (195, 595a, 
595b). Thiết bị tiếp liệu linh kiện (100, 200, 600, 700) có (a) băng chuyền rung (122a, 
122b, 122c, 622a, 622b, 622c), (b) bộ phận cung ứng (120, 320, 420) có một khu vực 
cung ứng, trong đó băng chuyền rung (122a, 122b, 122c, 622a, 622b, 622c) được thiết 
kế để rung bộ phận cung ứng (120, 320, 420), do đó các linh kiện rời (195, 595a, 595b) 
trên mặt trên của bộ phận cung ứng có thể được chuyển vào khu vực cung ứng, và (c) 
camera (130, 630) được gắn bên dưới bộ phận cung ứng (120, 320, 420), trong đó bộ 
phận cung ứng này (120, 320, 420) trong suốt quang học tối thiểu là trong phạm vi khu 
vực cung ứng, do đó các linh kiện (195, 595a, 595b) được truyền vào khu vực cung ứng 
có thể được camera (130, 630) phát hiện quang xuyên qua bộ phận cung ứng (120, 320, 
420) từ dưới lên. Ngoài ra, sáng chế còn mô tả quy trình cung ứng các linh kiện rời 
(195, 595a, 595b) cũng như một hệ thống cắm (750) có thiết bị tiếp liệu linh kiện loại 
này (100, 200, 600, 700).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồng hồ kết hợp dùng cho xe

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồng hồ kết hợp dùng cho xe có khả năng tăng tính năng thiết kế và 
khả năng nhìn rõ. Trong đồng hồ kết hợp dùng cho xe (10), các bóng đèn (58, 60) được 

bố trí trong khoảng trống chứa (52) giữa vỏ đồng hồ (20) và mặt số (24). ánh sáng (84, 
86) từ các bóng đèn (58, 60) được phản xạ không đều trong khoảng trống chứa (52), ánh 
sáng (84a, 86a, 86b) sau khi phản xạ không đều được truyền trong các phần trong suốt 
(74, 76) tạo ra ở mặt số (24). Khung (26) che bề mặt (24a) của mặt số (24) được tạo ra 
có các đầu đối nhau (78a, 78b) đối diện với bề mặt (24a). Các phần phản xạ (82a, 82b) 
phản xạ ánh sáng truyền qua (84a, 86a, 86b) theo các hướng của kim thứ nhất (40) và 
kim thứ hai (50) được tạo ra ở các đầu đối nhau (78a, 78b).  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
78 

(11) 41688 

(21) 1-2014-03204 (51) 7 B60K  23/00 

(22) 24.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-206826 01.10.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2014 
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kengo MINAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu ly hợp, phương pháp điều khiển cơ cấu ly hợp và phương 

tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có lắp cơ cấu ly hợp 

này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển cơ cấu ly hợp để dẫn động khớp ly hợp ma 
sát bao gồm: khi bộ phận ép của khớp ly hợp được đặt vào vị trí gài khớp thì tay đòn 
được đặt vào vị trí tay đòn thứ nhất; khi bộ phận ép được đặt vào vị trí bắt đầu tiếp xúc 
thì tay đòn được đặt vào vị trí tay đòn thứ hai. Phản lực tác động lên bộ dẫn động từ bộ 
phận ép ở vị trí bắt đầu tiếp xúc lớn hơn so với vị trí gài khớp. Nghĩa là các vị trí tay đòn 
được thiết lập sao cho tỷ số tay đòn khi bộ phận ép ở vị trí bắt đầu tiếp xúc lớn hơn so 
với tỷ số tay đòn khi bộ phận ép ở vị trí gài khớp. Nhờ đó, mômen của bộ dẫn động cần 
thiết cho việc điều khiển bộ phận ép của khớp ly hợp có thể được làm cho nhỏ đi. Đồng 
thời sáng chế cũng đề cập đến cơ cấu ly hợp và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân 
để hai bên có lắp cơ cấu ly hợp này.  
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(11) 41689 

(21) 1-2014-03205 (51) 7 B60K  23/00 

(22) 24.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-206827 01.10.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yu SEKIYA (JP), Kengo MINAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên trong đó vỏ động cơ 
(25) của cụm động cơ (20) có phần vỏ khớp ly hợp (25A) chứa khớp ly hợp (30). Phần 
vỏ khớp ly hợp (25A) có phần trên (25a) được nằm cao hơn so với phần chứa bộ truyền 
động (40). Bộ dẫn động khớp ly hợp (60) được bố trí sang trái cách phần trên (25a) một 
khoảng cách và được bố trí để một phần của nó có thể chồng lên phần trên (25a) trên 
hình chiếu cạnh của thân phương tiện. Bộ dẫn động khớp ly hợp (60) được nối vào khớp 
ly hợp (30) qua cơ cấu liên kết (Li). Theo đó, mức linh hoạt khi bố trí bộ dẫn động khớp 
ly hợp có thể được gia tăng và cụm động cơ và bộ dẫn dộng khớp ly hợp có thể được bố 
trí theo cách nhỏ gọn. Nhờ đó, có được phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai 
bên có thể ngăn chặn sự gia tăng kích cỡ thân phương tiện.  
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(21) 1-2014-03251 (51) 7 G09F   

(22) 26.09.2014 (43) 27.04.2015 
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(75) Dong-Hee, HAN  (KR) 

(Kunyoung Apt., Bundang-dong) 110-701, 13, Jangan-ro 41beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-831, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Ôtôcla và thiết bị xử lý bộ bảng điều khiển sử dụng ôtôcla

  (57)     Sáng chế bộc lộ ôtôcla và thiết bị xử lý bộ bảng diều khiển sử dụng ôtôcla. ôtôcla bao 
gồm buồng máy đóng kín có khoang máy, có giá để đỡ bộ bảng điều khiển, thanh đỡ 
cửa có thể chuyển động theo chiều dọc cách xa buồng máy đóng kín, cửa được lắp đặt 
có thể chuyển động qua lại với thanh đỡ cửa để đóng kín khoang máy bằng cách tiếp 
xúc gần với chỗ mở một bề mặt của buồng máy đóng kín, cơ cấu truyền động của cửa 
được lắp đặt ở bên ngoài của buồng máy đóng kín để chuyển động theo chiều dọc thanh 
đỡ cửa, bộ dập cửa được lắp đặt trước cửa để dập cửa về phía chỗ mở một bề mặt của 
buồng máy đóng kín trong khi chuyển động theo chiều dọc cùng với cửa, bộ cấp không 
khí được nối với buồng máy đóng kín để cấp không khí vào trong khoang máy và bộ sấy 
được ghép nối với buồng máy đóng kín để sấy không khí được cấp vào trong khoang 
máy.  
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(21) 1-2014-03258 (51) 7 E03D  11/02,  11/08 

(22) 29.09.2014 (43) 27.04.2015 
(30) JP2013-205290 30.09.2013 JP 

JP2013-205288 30.09.2013 JP 
JP2013-205289 30.09.2013 JP 

(71) TOTO LTD.  (JP) 
1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 8028601 Japan 

(72) Mayu OKUBO (JP), Shinichi URATA (JP), Keisuke OKADA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bệ xí xả nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ xí xả nước (1), bao gồm: bồn bệ xí (12) có bề mặt chứa chất thải 
(16); vành (18) tạo ra trên mép trên của bồn và có rãnh dẫn dòng chảy (26) của vành 
được tạo ra dọc theo mép trên của bồn ở bên trong nó; lỗ phun (28) của vành để phun 
nước xả về phía trước nhằm tạo ra dòng xoáy di chuyển theo cách xoáy trên bề mặt chứa 
chất thải; ống xi phông (14) nhằm khiến cho chất thải trong bồn đi qua đó để loại bỏ; bề 
mặt chứa chất thải của bồn gồm có phần bề mặt chứa chất thải trên (2) và phần giếng 
lõm (22) đặt giữa phần bề mặt chứa chất thải trên và ống xi phông; phần bề mặt chứa 
chất thải trên này gồm có các vùng bên đối nhau (C, D) và vùng trước (A) và được tạo 
kết cấu sao cho các vùng bên đối nhau và vùng trước kết hợp để tạo ra dòng nước xả 
chính chảy vào trong phần giếng lõm từ đường chéo ở phía trước bồn bệ xí trên hình 
chiếu bằng; phần giếng lõm gồm có cơ cấu tạo dòng xoáy thẳng đứng (22, 34, 36a) có 
kết cấu hội tụ trên hình chiếu bằng để khiến cho dòng nước xả chính xoáy theo phương 
thẳng đứng và sau đó chảy vào trong phần giếng lõm.  

 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
82 
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(21) 1-2014-03268 (51) 7 H04N  7/16,  21/2347,  21/258,  

21/266,  7/167,  7/173 
(22) 26.03.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/056334 26.03.2013 (87) WO/2013/144109 03.10.2013 
(30) 61/616,458      28.03.2012 US 

12183430.3      07.09.2012 EP 
(71) NAGRAVISION S.A.  (CH) 

Route de GenÌve 22-24 CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne (CH) 

(72) COHEN-SCALI, RÐmi (CH), BAROFFIO, Ivan (CH), FISCHER, Jean-Bernard (FR), 
FARCY, David (CH) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp liên kết sử dụng bộ thu hình với mạng cụ thể

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp liên kết sử dụng bộ thu dữ liệu dịch vụ auđio/viđeo số 
với mạng mà trên đó ít nhất một nhà cung cấp dịch vụ phát tán rộng rãi các nội dung 
dịch vụ auđio/viđeo số một cách tự do và được điều khiển truy cập, phương pháp này 
bao gồm các bước: thu bởi bộ thu (STB - Set Top Box) tín hiệu tuần hoàn được truyền đi 
bởi máy chủ hệ thống truy cập có điều kiện qua mạng, tín hiệu tuần hoàn này được xử lý 
bằng phần mềm chạy thời gian thực được cài đặt trong bộ thu để kiểm tra tính hợp pháp 
của mạng; hiển thị các dịch vụ có thể sử dụng trên mạng chỉ khi phần mềm chạy thời 
gian thực đã nêu nhận biết được tín hiệu tuần hoàn như là chỉ báo tính hợp pháp của 
mạng; kiểm tra khả năng vận hành của phần mềm chạy thời gian thực và nếu cần thực 
hiện các tác động để cưỡng ép hạn chế sử dụng bộ thu trên mạng được kiểm tra là hợp 
pháp. Sáng chế còn bộc lộ bộ thu được liên kết với một mạng cụ thể được tạo cấu hình 
để thực hiện phương pháp này.  
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(21) 1-2014-03277 (51) 7 C07D  215/22, A61K  31/4704, A61P  

11/00 
(22) 28.03.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/056786 28.03.2012 (87) WO 2013/149959 A1 10.10.2013 
(30) 12382134.0      02.04.2012 EP 

61/641,465      02.05.2012 US 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain 
(72) PUIG DURAN, Carlos  (ES), CARRERA CARRERA, Francesc (ES), PÐREZ 

GARCÝA, Juan Bautista (ES), MOYES VALLES, Enrique (ES), MARCHUETA 
HEREU, Iolanda (ES) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Muối của hợp chất 5-[(1R)-2-(2-[4-(2,2-diflo-2-

phenyletoxy)phenyl]etylamino)-1-hydroxyetyl]-8-

hydroxyquinolin-2(1H)-on và dược phẩm chứa muối này 

  (57) Sáng chế đề cập đến muối của hợp chất 5-[(1R)-2-({2-[4-(2,2-diflo-2-
phenyletoxy)phenyl]etyl}amino)-1-hydroxyetyl]-8-hydroxyquinolin-2(1H)-on và axit 
dicarboxylic, axit sulfonic hoặc axit sulfimit hoặc solvat dược dụng của chúng. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa muối này.  
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(21) 1-2014-03315 (51) 7 B60K  15/035 

(22) 02.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-208549 03.10.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2014 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 Japan 
(72) Hiroshi SHIMOMURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tách nhiên liệu có bộ phận đo nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách nhiên liệu có bộ phận đo nhiên liệu bao gồm: bộ phận 
đo nhiên liệu để đo lượng nhiên liệu còn lại trong bình nhiên liệu; nắp che thứ nhất được 
lắp vào bề mặt đỡ nằm ở mặt trên của bình nhiên liệu và có lỗ thông với phía trong của 
bình nhiên liệu mà tại đó có khoang tách nhiên liệu khí/lỏng ngăn ngừa nhiên liệu lỏng 
chảy vào bình hấp thụ khí nhiên liệu. Thiết bị tách nhiên liệu còn có chi tiết dạng tấm có 
lỗ thông hơi được bố trí trên bề mặt đỡ để cho phép hơi nhiên liệu đi qua. Bộ phận đo 
nhiên liệu được lắp ở mặt dưới của chi tiết dạng tấm và nắp che thứ nhất được bố trí ở 
mặt trên của chi tiết dạng tấm, phần bên trong của khoang tách nhiên liệu khí/lỏng và 
phần bên trong của bình nhiên liệu nối thông với nhau qua lỗ thông khí.  
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(11) 41695 

(21) 1-2014-03325 (51) 7 A63B  53/04,  53/00 

(22) 02.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 14/044,447 02.10.2013 US 
(71) KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Eric V. Cole (US), Martin R. Jertson (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Đầu gậy chơi gôn có các gân và phương pháp chế tạo đầu gậy 

chơi gôn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu gậy chơi gôn có thân, thân này có: đầu phía gót, đầu phía mũi, 
phần chóp, đế, thành trước có mặt đánh bóng và mặt sau; mặt trong được xác định bởi 
đầu phía gót, đầu phía mũi, phần chóp, đế, thành trước, và mặt sau; và khoảng trống bên 
trong được bao quanh bởi mặt trong; và các gân được tạo nhô ra từ bề mặt gân của thân; 
trong đó, theo hình chiếu từ trên xuống của đầu gậy chơi gôn, các đường tâm của các 
gân thứ nhất, thứ hai và thứ ba giao nhau và là các đường tiếp tuyến với quỹ tích được 
xác định bởi chu vi có tiết diện hình nón. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp chế tạo đầu gậy chơi gôn.  
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(21) 1-2014-03326 (51) 7 A63B  53/04,  53/00 

(22) 02.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 14/044,459 02.10.2013 US 
(71) KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Eric V. Cole (US), Martin R. Jertson (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Đầu gậy chơi gôn có các gân và phương pháp chế tạo đầu gậy 

chơi gôn này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến đầu gậy chơi gôn có thân, thân này có: đầu phía gót, đầu phía mũi, 
phần chóp, đế, đầu trước, đầu sau, và ít nhất một gờ bên hoặc đầu lắp cán; và gân thứ 
nhất có: các đầu thứ nhất và thứ hai đối nhau của gân thứ nhất, các phần thứ nhất, thứ 
hai, thứ ba của gân thứ nhất được làm nhô ra từ bề mặt gân của thân, trong đó phần thứ 
nhất được bố trí giữa đầu thứ nhất của gân thứ nhất và phần thứ ba của gân thứ nhất, 
phần thứ hai của gân thứ nhất được bố trí giữa đầu thứ hai của gân thứ nhất và phần thứ 
ba của gân thứ nhất, phần thứ nhất của gân thứ nhất có kích thước thứ nhất của gân thứ 
nhất, phần thứ hai có kích thước thứ hai của gân thứ nhất, phần thứ ba có kích thước thứ 
ba của gân thứ nhất, trong đó kích thước thứ nhất và kích thước thứ hai lớn hơn kích 
thước thứ ba. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp chế tạo đầu gậy chơi gôn 
này.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province 518044, P.R. China  

(72) CAI, Runda (CN), HUANG, Qing (CN), ZHOU, Zhijie (CN), FAN, Liangliang (CN), 
HUANG, Runjia (CN), LIN, Xueqin (CN), YANG, Ganrong (CN), RONG, Kunfeng 
(CN), LIANG, Xing (CN), CHEN, Haiwen (CN), FENG, Jingqiong (CN), HUANG, 
Tianqing (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và phương tiện lưu trữ chia sẻ thông tin

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và phương tiện lưu trữ chia sẻ thông tin. 
Phương pháp này bao gồm các bước: nhận diện người dùng sẽ được chia sẻ trong sổ địa 
chỉ trong máy khách tin nhắn nhanh (IM); tạo thẻ thương mại điện tử bằng cách sử dụng 
thông tin cơ bản của người dùng sẽ được chia sẻ trong hệ thống IM, và gửi tới máy 
khách tiếp nhận. Các phương án khác của sáng chế cũng đề xuất đến phương pháp và 
thiết bị tiếp nhận thông tin chia sẻ.  
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(11) 41698 

(21) 1-2014-03328 (51) 7 G06F  9/445 

(22) 25.02.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/CN2013/071850 25.02.2013 (87) WO2013/135133 19.09.2013 
(30) 201210071067.5 16.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2014 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province 518044, P.R. China 

(72) HUANG, Tianqing (CN), YE, Wa (CN), CHEN, Yuehai (CN), ZHAO, Yuan (CN), 
ZHANG, Yuxuan (CN), HUANG, Runjia (CN), HUANG, Qing (CN), CHEN, Junchao 
(CN), CAI, Runda (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và phương tiện lưu trữ của máy tính để 

quản lý và điều khiển chương trình tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và phương tiện lưu trữ của máy tính để quản 
lý và điều khiển chương trình tích hợp (plug-in), và để giải quyết các vấn đề kỹ thuật 
trong lĩnh vực liên quan là các plug-in được tích hợp trong hệ thống, hoặc ứng dụng, 
được quản lý và điều khiển độc lập với quy trình quản lý rắc rối, phức tạp và không hiệu 
quả, và không thể quản lý và điều khiển các thuộc tính tổng quát của các plug-in một 
cách đồng đều. Giải pháp theo sáng chế thực hiện việc điều khiển một cách đầy đủ và 
chi tiết đối với các plug-in trong hệ thống, hoặc phần mềm ứng dụng nhờ sử dụng 
môđun danh sách các plug-in và môđun điều khiển chức năng plug-in, và việc điều 
khiển gồm việc bật và tắt các plug-in, các cách nhắc, các loại thông báo có thể nhận 
được v.v.. Theo sáng chế, các plug-in tăng lên liên tục có thể được quản lý một cách 
đồng đều và được chuẩn hóa trong chương trình. Do vậy, sáng chế có thể cải thiện hiệu 
suất điều khiển và quản lý các plug-in, tăng tính đơn giản và khả năng thao tác phần 
mềm.  
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(21) 1-2014-03355 (51) 7 C08F  290/00, C08C  19/00, C09J  
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(30) 2012-056768 14.03.2012 JP 
(71) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038338, Japan 
(72) Yuki HISHA  (JP), Yoshitsugu GOTO  (JP), Kimihiko YODA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất keo lỏng có thể biến cứng và hợp chất kết dính chứa 

hợp chất keo lỏng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc cải thiện các đặc tính kết tính. Sáng chế cũng đề cập đến hợp 
chất keo lỏng có thể biến cứng bao gồm: (A) 100 phần trọng lượng oligome có mạng cơ 
sở gốc đien hoặc đien đã được hydro hóa và có nhóm (met)acryloyl; (B) hơn 400 phần 
trọng lượng oligome có mạng cơ sở gốc đien hoặc đien đã được hydro hóa và không có 
nhóm (met)acryloyl, (C) hơn 100 phần trọng lượng (met)acrylat thơm; và (D) chất khởi 
tạo polyme quang hóa. Hợp chất keo lỏng này còn có thể chứa chất kết dính silan. Ngoài 
ra, sáng chế này cũng đề cập đến hợp chất kết dính chứa hợp chất keo lỏng có thể biến 
cứng này.  
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(21) 1-2014-03379 (51) 7 H04N  5/225 

(22) 08.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 10-2013-0123246 16.10.2013 KR 

10-2014-0008263 23.01.2014 KR 
10-2014-0028631 11.03.2014 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) KIM, Sung Hoon (KR), KIM, Po Chul (KR), LEE, Jung Seok (KR), BAIK, Jae Ho 
(KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun máy ảnh, phương pháp căn chỉnh trục quang của 

môđun máy ảnh và thiết bị điện tử di động bao gồm môđun 

máy ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất môđun máy ảnh, phương pháp căn chỉnh trục quang của môđun máy 
ảnh, và thiết bị điện tử di động bao gồm môđun máy ảnh. Môđun máy ảnh này bao gồm 
vành ống kính đỡ ống kính, khung mà trong đó vành ống kính được bố trí, và hộp chứa 
khung. Khung này có thể được ép lên một bề mặt của hộp để nhờ đó được căn chỉnh 
tương đối trong hộp để trục quang của ống kính được bố trí vuông góc với bề mặt tạo 
ảnh của bộ cảm biến hình ảnh.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2014 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshikazu ISHII (JP), Satoshi SHIMAKURA (JP), Hiroto SASAKI  (JP), Kaoru 

KAWABATA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giám sát và kiểm soát lỗi dùng cho thiết bị 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy giám sát và kiểm soát lỗi dùng cho thiết bị được bố trí trong nhà 
máy có các thiết bị được bố trí ở dạng song song, như hệ thống cấp năng lượng cho khu 
vực, để giám sát sự vận hành của các thiết bị bao gồm phương tiện để đo và lưu trữ các 
đại lượng quy trình trong khi thiết bị vận hành và các trạng thái đóng/ngắt của các bộ 
phận thiết bị khi vận hành, và tiến hành tạo chùm bằng cách lấy các chức năng, như cấp 
nước, cấp nhiệt lạnh, và trao đổi nhiệt, làm đơn vị, và phương tiện phân loại chùm để xác 
định các chùm mà các chức năng tương ứng của thiết bị đích thuộc về nó, trên cơ sở của 
các đại lượng quy trình được thu gom ở các chu kỳ xác định và trạng thái đóng/ngắt của 
các bộ phận thiết bị, và các mối tương quan giữa các đại lượng quy trình và các chùm 
trong mỗi đơn vị chức năng được hiển thị.  
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(21) 1-2014-03398 (51) 7 A23L  1/30,  1/29,  1/302 

(22) 07.03.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/029611 07.03.2013 (87) WO/2013/138157 19.09.2013 
(30) 61/610,799 14.03.2012 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064-3500, United States of America 
(72) Chron-Si LAI  (US), Matthew J. KUCHAN (US), Daniel S. ALBRECHT (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng và sữa công thức dùng cho nhũ nhi chứa 

RRR-alpha tocopherol và axit béo chứa nhiều nối đôi 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng nói chung và sữa công thức dùng cho nhũ nhi 
nói riêng, chứa dạng kết hợp của RRR-alpha tocopherol, LC-PUFA và tùy ý vitamin C. 
Sự kết hợp này làm tăng cường sự phát triển của não bộ và cải thiện hoạt động nhận thức 
ở đối tượng, đặc biệt là nhũ nhi.  
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(11) 41703 

(21) 1-2014-03411 (51) 7 A61J  7/00, A61M  31/00,  5/178 

(22) 10.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 13 59885 11.10.2013 FR 
(71) PART IN PHARM  (FR) 

3 rue de Gentilly, 92120 MONTROUGE, FRANCE 
(72) BACRI Bernard (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống bơm để phân phối sản phẩm tới khoang miệng 

  (57)      Sáng chế đề cập tới ống bơm (1) để phân phối sản phẩm tới khoang miệng bao gồm thân 
hình ống (3) và pittông (5) được tiếp nhận trượt được bên trong thân (3), thân (3) tạo 
khoang chứa thứ nhất (21) cho sản phẩm, khoang thứ nhất (21) bao gồm ít nhất một lỗ 
xả (29) cho sản phẩm.  

Thân (3) cũng tạo ra khoang thứ hai (22) nối dài khoang thứ nhất (21).  
Pittông (5) có thể đồng vận hành kín với bề mặt trong (27) của khoang thứ nhất (21) 

và có khe hở với bề mặt trong (36) của khoang thứ hai (22).  
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(21) 1-2014-03425 (51) 7 A63B  55/00 
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(71) KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Brian J. McGuire (US), John H. Loudenslager (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Túi đựng gậy chơi gôn và phương pháp chế tạo túi đựng này

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi đựng gậy đánh gôn có hệ thống ổn định và gia cố, trong đó túi 
này bao gồm thân, thanh chống, khe được tạo dọc theo phần dưới của thân và khớp nối 
nguyên khối mềm dẻo. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất túi 
đựng gậy đánh gôn và khớp nối nguyên khối mềm dẻo dùng cho túi đựng gậy đánh gôn.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
95 

(11) 41705 

(21) 1-2014-03435 (51) 7 F02N  11/08 

(22) 15.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-219466 22.10.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Shosuke SUZUKI (JP), Yoshihisa YAMAGUCHI (JP), Yuji KASHIWABARA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe kiểu ngồi để chân hai bên cho phép thao tác khởi động động cơ 
đốt trong một cách dễ dàng và tăng cường sự thuận tiện khi sử dụng. Xe kiểu ngồi để 
chân hai bên theo sáng chế bao gồm công tắc đánh lửa (47) được vận hành để bật bộ 
điều khiển (40) điều khiển động cơ dẫn động van tiết lưu (41) khiến cho van tiết lưu 

(31v) ở vị trí khởi động định trước (s), và khi công tắc khởi động (45) được bật để điều 
khiển động cơ dẫn động van tiết lưu (41) để duy trì van tiết lưu (31v) ở vị trí khởi động 

định trước (s) mà không phụ thuộc lượng vận hành tay ga () và lượng thao tác phanh 
là ít nhất cho đến khi việc khởi động động cơ đốt trong (21) hoàn thành. 
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(21) 1-2014-03437 (51) 7 C01B  25/42, A23C  9/13, A23L  

1/304,  2/52 
(22) 14.03.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/057244 14.03.2013 (87) WO/2013/141139 26.09.2013 
(30) 2012-063785 21.03.2012 JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA  (JP) 

1-19, Higashi Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8660 (JP) 
(72) NAKANO, Masatoshi (JP), ARIFUKU, Mika (JP), TANOKURA, Emiri (JP), 

TAJIMA, Takayuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm sắt pyrophosphat và sữa lên men chứa chế phẩm này

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sắt (III) pyrophosphat được phủ, trong đó chế phẩm này 
chứa sắt (III) pyrophosphat được phủ với 1 đến 10 phần theo khối lượng của este của 
axit béo polyoxyetylen sorbitan hoặc 1 đến 10 phần theo khối lượng của este của axit 
béo glyxerol và 0,05 đến 1 phần theo khối lượng của lexitin được phân hủy bằng enzym, 
dựa trên 100 phần theo khối lượng của sắt (III) pyrophosphat, trong đó chế phẩm có điện 
thế zeta nằm trong khoảng từ -25 đến -39 mV và cỡ hạt trung bình nằm trong khoảng từ 

1 đến 4 m. Sáng chế cũng đề cập đến sữa lên men được củng cố thêm sắt, chứa chế 
phẩm phủ sắt (III) pyrophosphat này với lượng nằm trong khoảng từ 1,0 đến 10 mg, dưới 
dạng sắt có nguồn gốc từ chế phẩm sắt (III) pyrophosphat trên 100 g sữa lên men mà có 
giá trị tuyệt đối của điện thế zeta là 10 mV hoặc nhỏ hơn. Chế phẩm phủ sắt (III) 
pyrophosphat theo sáng chế có thể dùng trong sữa lên men như sữa chua, đồ uống sữa 
chua hoặc đồ uống vi khuẩn axit lactic.  
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(21) 1-2014-03454 (51) 7 C08L  83/07 

(22) 16.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-215601 16.10.2013 JP 
(71) TAIWAN TAIYO INK CO., LTD.  (TW) 

No. 7 Datong 2nd Rd., Guanyin Industry Park, Taoyuan County 32849, Taiwan 
(72) Yeh Ching Liang  (TW), Liu Chuan Hsiung  (TW), Huang Fu Kang  (TW), Masashi 

SUGITA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa nhiệt rắn, sản phẩm đóng rắn của nó và chi 

tiết hiển thị sử dụng sản phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa nhiệt rắn mà có các tính chất cách nhiệt và sức chịu 
nhiệt tốt, đạt được độ phẳng bề mặt, độ bám dính, và khả năng đóng rắn ở mức cao với 
sự cân bằng tốt, và tạo ra sản phẩm đóng rắn có sức chịu dung môi và sức chịu cách 
nhiệt ở nhiệt độ cao tốt; và màn hình hiển thị bao gồm sản phẩm đóng rắn này. Chế 
phẩm nhựa nhiệt rắn này bao gồm (a) nhựa silicon, (b) chất tạo màu đen, và (e) ít nhất 
một chất được chọn từ nhóm bao gồm bari sulfat, oxit silic, và bột talc.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
98 

(11) 41708 

(21) 1-2014-03455 (51) 7 H01L  33/56 

(22) 16.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2013-215602 16.10.2013 JP 
(71) TAIWAN TAIYO INK CO., LTD.  (TW) 

No. 7 Datong 2nd Rd., Guanyin Industry Park, Taoyuan County 32849, Taiwan 
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SUGITA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng, sản phẩm đóng rắn của 

nó và chi tiết hiển thị sử dụng sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng mà đạt được độ bám dính, và 
khả năng đóng rắn ở mức cao với sự cân bằng tốt đồng thời có các tính chất cách nhiệt 
và tính chịu nhiệt, và chế phẩm nhựa nhiệt rắn này tạo ra sản phẩm đóng rắn màu trắng 
có độ phẳng bề mặt và tính chịu mất màu ở nhiệt độ cao tốt. Chế phẩm nhựa nhiệt rắn 
màu trắng này bao gồm (a) nhựa epoxy đồng trùng hợp không có vòng thơm và có 
đương lượng epoxy trong khoảng nhỏ hơn 500, (b) anhydrit của axit không có vòng 
thơm làm tác nhân đóng rắn epoxy, (c) chất chống oxy hóa và (d) oxit titan. Tốt hơn là, 
chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng này còn bao gồm ít nhất một chất được chọn từ 
nhóm bao gồm bari sulfat, oxit silic và bột talc.  
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(54) Chế phẩm nhựa nhiệt rắn, sản phẩm đóng rắn của nó và chi 

tiết hiển thị sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa nhiệt rắn mà có tính chất cách nhiệt và sức chịu 
nhiệt tốt, đạt được độ phẳng bề mặt, độ bám dính, và khả năng đóng rắn ở mức cao với 
sự cân bằng tốt, và có cả sức chịu cách nhiệt ở nhiệt độ cao và sức chịu dung môi tốt mà 
được yêu cầu trong suốt quá trình sản xuất; sản phẩm đóng rắn của nó; và màn hình hiển 
thị sử dụng sản phẩm này. Chế phẩm nhựa nhiệt rắn theo sáng chế bao gồm (a) nhựa 
chứa nhóm carboxyl làm thành phần nhiệt rắn, (b) nhựa epoxy, (c) chất tạo màu đen, và 
(d) ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm bari sulfat, oxit silic, và bột talc.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng, sản phẩm đóng rắn của 

nó và chi tiết hiển thị sử dụng sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng mà có các tính chất cách nhiệt và 
tính chịu nhiệt, độ bám dính và khả năng đóng rắn ở mức cao với sự cân bằng tốt, và tạo 
ra sản phẩm đóng rắn có tính chịu dung môi và đạt được độ phẳng của bề mặt tốt; và 
màn hình hiển thị bao gồm sản phẩm đóng rắn này.  
Chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng, bao gồm (a) nhựa silicon, (b) oxit titan và (c) ít 
nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm sulfat bari, oxit silic, và bột talc. Ngoài ra, 
tốt hơn là, chế phẩm nhựa nhiệt rắn màu trắng này còn bao gồm tác nhân ghép nối silan. 
Tốt hơn nữa là, nhựa silicon là hỗn hợp gồm nhựa silicon mạch thẳng và nhựa loại liên 
kết ngang.  
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(72) Kazunori MAEDA (JP), Takeo IKEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vỏ bọc bảo vệ dùng cho phương pháp làm ổn định mái dốc, cơ 

cấu bảo vệ thanh neo và các phương pháp thi công dùng cho 

phương pháp làm ổn định mái dốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm ổn định mái dốc, trong phương pháp này vỏ bọc 
bảo vệ (10) được tạo thành từ thân hình trụ được lắp vào thanh neo (3) và được gắn vào 
khu vực xung quanh mặt đất, vỏ bọc bảo vệ (10) bao gồm phần tiếp giáp tấm ép (10b) 
dạng gờ vành mở rộng từ một phía đầu của thân hình trụ theo chiều hướng tâm, phần 
ống xếp (10c) có hình ống xếp kéo dài từ phần tiếp giáp tấm ép (10b), và nhiều phần 
nhô giãn cách (10a) nhô ra từ chu vi ngoài của đầu kia của thân hình trụ theo chiều 
hướng tâm, và phần chứa khe hở (10e) có dạng vòng tròn ngoài bao gồm mặt cong hình 
trụ hoặc mặt cong hình trụ với phần lõm được bồ trí giữa phần ống xếp (10c) và phần 
nhô giãn cách (10a).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giàn và hệ thống giàn so le có các khớp trượt

  (57)     Sáng chế đề cập đến giàn để sử dụng trong hệ thống giàn so le. Giàn này bao gồm ít nhất 
một khớp trượt để cho phép sự chuyển động tương đối giữa biên trên của giàn và biên 
dưới của giàn. Hệ thống giàn so le này là phù hợp để sử dụng ở những vùng có động đất.  
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(72) LIGONESCHE, Renaud (FR), TRINDADE, Francois (FR), LEBEGUE, William  (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Nắp bảo vệ dùng cho van xi lanh chất lỏng có áp, phương pháp 

sản xuất nắp bảo vệ và xi lanh chất lỏng có áp có nắp bảo vệ 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp bảo vệ dùng cho van xi lanh chất lỏng có áp bao gồm vành (1) 
xác định không gian bảo vệ được che, đầu dưới của vành (1) được gắn chặt trên đế (2) 
có dạng hình khuyên thông thường có xu hướng gắn xung quanh cổ của xi lanh chất 
lỏng có áp. Nắp bảo vệ theo sáng chế khác biệt ở chỗ vành (1) bao gồm tấm kim loại 
được tạo ra bằng phương pháp dập. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
chế tạo nắp bảo vệ và xi lanh chất lỏng có áp có nắp bảo vệ này.  
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(54) Nắp bảo vệ dùng cho van xi lanh chất lỏng có áp, phương pháp 

sản xuất nắp bảo vệ và xi lanh chất lỏng có áp có nắp bảo vệ 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp bảo vệ dùng cho van xi lanh chất lỏng có áp bao gồm vành (1) 
xác định không gian bảo vệ được che, đầu đưới của vành (1) được gắn chặt trên đế (2) 
có dạng hình khuyên được đùng để gắn xung quanh cổ của xi lanh chất lỏng có áp. Nắp 
này khác biệt ở chỗ vành (1) bao gồm tấm kim loại được tạo ra bằng phương pháp dập. 
Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất nắp bảo vệ và xi lanh chất 
lỏng có nắp bảo vệ này.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp phân tách có chọn lọc của dầu khí cốc hóa nặng

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tách có chọn lọc nhằm cải thiện hệ thống cốc 
hóa và quy trình cốc hóa để cải thiện năng suất và việc tách các loại dầu khí cốc hóa 
nặng.  
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(54) Hệ thống và phương pháp truyền tải điện năng xoay chiều qua 

đất 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp truyền tải điện năng xoay chiều (AC) qua 
đất. Theo sáng chế, hệ thống truyền tải điện năng không dây bao gồm cuộn dây hoặc 
cuộn khuếch đại Tesla đảo phát được nối với đất nhờ đầu nối điện áp cao của nó bằng 
cách sử dụng mối nối đất bằng điện dung và truyền tải điện năng qua đất tới cuộn dây 
hoặc cuộn khuếch đại Tesla thu phía sau cũng được nối đất nhờ mối nối đất bằng điện 
dung hoặc mối nối đất thông thường với khoảng cách giữa hai mối nối đất của bộ phát 
và bộ thu cộng độ dài của các cuộn đây trong bộ phát và bộ thu tạo ra độ dài điều hưởng 
và hệ thống này được vận hành ở tần số là sóng hài hoặc xấp xỉ sóng hài của độ dài điều 
hưởng thiết lập được như nêu trên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giầy dép có cấu trúc đế giầy có khoang chứa đầy chất lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép có mũ giày và cấu trúc đế giày gắn chặt vào mũ giày này. 
Cấu trúc đế giày gồm có khoang bao bọc chất lỏng có áp. Khoang gồm có các khoang 
phụ kéo dài theo phương nằm ngang theo theo hướng từ giữa sang bên của ngăn. Bề mặt 
dưới của khoang có thể có ít nhất một mối gắn dính kéo dài theo phương nằm ngang 
ngang qua bề mặt dưới của khoang từ một mép bên đến mép bên kia của khoang theo 
hướng từ giữa sang bên. Mối gắn dính có thể kết hợp với vết lõm ở bề mặt dưới, bề mặt 
dưới này tách biệt một khoang phụ khỏi khoang phụ liền kề đường kính của các khoang 
phụ có thể giảm theo hướng từ vùng gót chân của ngăn đến vùng trước bàn chân của 
khoang.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
108 

(11) 41718 

(21) 1-2014-03547 (51) 7 H04H  20/89 

(22) 06.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/059363 06.05.2013 (87) WO2013/171083 21.11.2013 
(30) 12305537.8      14.05.2012    EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, France 
(72) KRUGER, Alexander (DE), KORDON, Sven (DE), BOEHM, Johannes (DE), BATKE, 

Johann-Markus (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị nén và giải nén phép biểu diễn tín hiệu 

ambisonic bậc cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị nén và giải nén phép biểu diễn tín hiệu 
ambisonic bậc cao (HOA) biểu diễn dải âm thanh hoàn thiện ở vùng lân cận của chấm 
nhạt, không phụ thuộc vào loa phóng thanh được thiết lập. Độ phân giải trong không 
gian cao đòi hỏi số hệ số HOA cao. Theo sáng chế, các hướng âm thanh chủ đạo được 
ước tính và phép biểu diễn tín hiệu HOA được khai triển thành các tín hiệu có hướng 
chủ đạo trong miền thời gian và thông tin có hướng liên quan và thành phần xung quanh 
trong vùng HOA, tiếp theo nén thành phần xung quanh bằng cách làm giảm bậc của nó. 
Thành phần xung quanh bậc được giảm được biến đổi thành vùng không gian và được 

mã hóa một cách rõ rệt cùng với các tín hiệu có hướng. ở phía bộ nhận, các tín hiệu có 
hướng được mã hóa và các thành phần xung quanh được mã hóa được giảm bậc là được 
giải nén một cách rõ rệt, các tín hiệu xung quanh được giải nén một cách rõ rệt được 
biến đổi thành phép biểu diễn miền HOA của bậc được giảm, tiếp theo là mở rộng bậc. 
Phép biểu diễn HOA tổng được tổ hợp lại từ các tín hiệu có hướng, thông tin hướng 
tương ứng và thành phần HOA xung quanh bậc ban đầu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đẩy và xoay tầu chiến hoặc tầu thủy

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị đẩy và xoay tầu chiến hoặc tầu thủy, trong đó chuyển đổi lực 
cản ở mũi tầu chiến hoặc tầu thủy và tầu chiến hoặc tầu thủy có thể di chuyển không 
những tiến lên và lùi xuống mà còn di chuyển sang phải và sang trái để nhằm cải thiện 
tính cơ động và khả năng lẩn tránh của tầu chiến hoặc tầu thủy. Thiết bị đẩy và xoay tầu 
chiến hoặc tầu thủy bao gồm: ống 
phân phối được bố trí dọc theo chiều 
dài phía dưới tầu chiến hoặc tầu thủy 
để xả nước được dẫn từ phía mũi tầu 
thẳng tới đuôi tầu; một bộ phận đẩy, 
phần trên bộ phận đẩy được nối quay 
với phần đuôi của ống phân phối, bộ 
phận đẩy được bố trí để phụt nước 
theo chiều vuông góc; và bộ phận 
bánh lái được ghép nối quay với phần 
đuôi của bộ phận đẩy để bộ phận 
bánh lái có thể quay được bộ phận 
đẩy theo chiều cho trước của lực 
quay được đưa đến từ bên ngoài.  
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Seel (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chủng Bacillus licheniformis phân lập được, sản phẩm nuôi 

cấy của chủng này, chế phẩm probiotic, chất phụ gia thức ăn 

gia súc để nuôi trồng thủy sản chứa chủng này và phương 

pháp cải thiện chất lượng nước   

  (57)  Sáng chế đề xuất chủng Bacillus licheniformis CJMPB283 mới (số truy cập là 
KCCM11270P) tạo ra các enzym tiêu hóa và có khả năng oxy hóa amoniac và axit nitrơ, 
sản phẩm nuôi cấy chủng này và chế phẩm probiotic chứa nó. Ngoài ra, sáng chế cũng 
đề cập đến chất phụ gia thức ăn gia súc chứa chế phẩm probiotic nêu trên, chất lọc sạch 
nước chứa chủng Bacillus licheniformis nêu trên và phương pháp cải thiện chất lượng 
nước của trang trại cá.  
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(72) WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá dữ liệu viđeo. Theo sáng chế, 
phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo bao gồm bước lưu trữ một hoặc nhiều đơn vị giải mã 
của dữ liệu viđeo vào bộ nhớ đệm hình ảnh mã hoá (CPB: Coded Picture Buffer). 

Phương pháp này còn bao gồm 
bước thu được thời gian lấy ra từ 
bộ nhớ đệm tương ứng của một 
hoặc nhiều đơn vị giải mã. Phương 
pháp náy còn bao gồm bước lấy ra 
các đơn vị giải mã từ bộ nhớ CPB 
theo thời gian lấy ra từ bộ nhớ 
đệm thu được của mỗi đơn vị giải 
mã. Phương pháp này còn bao 
gồm bước xác định xem bộ nhớ 
CPB hoạt động ở mức đơn vị truy 
nhập hay ở mức hình ảnh con. 
Phương pháp này còn bao gồm 
bước mã hoá dữ liệu viđeo tương 
ứng với các đơn vị giải mã đã lấy 
ra. Nếu bộ nhớ CPB hoạt động ở 
mức đơn vị truy nhập, thì bước mã 
hoá dữ liệu viđeo bao gồm bước 
mã hoá các đơn vị truy nhập có 
trong các đơn vị giải mã. Nếu bộ 
nhớ CPB hoạt động ở mức hình 
ảnh con, thì bước mã hoá dữ liệu 
viđeo bao gồm bước mã hoá các 
tập hợp con của các đơn vị truy 
nhập có trong các đơn vị giải mã.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Theo sáng chế, 
phương pháp mã hóa dữ liệu viđeo bao gồm bước lưu trữ một hoặc nhiều đơn vị giải mã 
của dữ liệu viđeo vào bộ nhớ đệm hình ảnh. Phương pháp này còn bao gồm bước thu 
thập thời gian để lấy ra bộ nhớ đệm tương ứng cho một hoặc nhiều đơn vị giải mã, trong 
đó bước thu thập thời gian để lấy ra bộ nhớ đệm tương ứng bao gồm bước thu thập trị số 
báo hiệu tương ứng chỉ báo thời gian để lấy ra bộ nhớ đệm tương ứng cho ít nhất một 
trong số các đơn vị giải mã. Phương pháp này còn bao gồm bước lấy ra các đơn vị giải 
mã từ bộ nhớ đệm hình ảnh theo thời gian lấy ra bộ nhớ đệm thu được cho mỗi đơn vị 
giải mã. Phương pháp này còn bao gồm bước mã hóa dữ liệu viđeo tương ứng với các 
đơn vị giải mã đã bị lấy ra, trong đó bước mã hóa dữ liệu viđeo còn bao gồm bước giải 
mã ít nhất một trong số các đơn vị giải mã.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm làm sạch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch dạng lỏng chứa chất hoạt động bề mặt alkyl 
polyglycosit, dầu thực vật được alkyl hóa, nước và bazơ chứa natri. Chế phẩm theo sáng 
chế cho thấy khả năng loại bỏ chất bẩn tốt. Chất liệu cacbon được dùng để sản xuất chế 
phẩm có khả năng tái tạo và chế phẩm này có khả năng phân hủy sinh học dễ dàng.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất indol và indazol và dược phẩm chứa chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất indol và indazol có công thức (I)  
 

 
 
có hoạt tính hoạt hóa protein kinaza được hoạt hóa bởi 5' adenosin monophosphat (5' 
adenosine monophosphate-activated protein kinase - AMPK). Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này và hợp chất này dùng để điều trị hoặc phòng ngừa các 
bệnh hoặc tình trạng bệnh mà được cải thiện bằng cách hoạt hóa AMPK.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Theo một phương án, 
bộ mã hóa viđeo có thể được tạo cấu hình để xác định lát của hình ảnh của dữ liệu viđeo 
được bắt đầu trong một hàng của các đơn vị cây mã hóa (CTU - Coding Tree Units) 
trong hình ảnh tại một vị trí mà không phải là vị trí bắt đầu của hàng. Dựa vào sự xác 
định này, bộ mã hóa viđeo còn có thể được tạo cấu hình để xác định được lát kết thúc 
trong hàng của các CTU này. Bộ mã hóa viđeo còn có thể được tạo cấu hình để mã hóa 
lát khi xác định được lát kết thúc trong hàng của các CTU này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị 

khách 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp để trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị khách. 
Phương pháp gồm các bước: ở hệ thống máy tính, thu nhận, từ thiết bị khách thứ nhất, 
yêu cầu thu nhận dữ liệu thứ nhất, trong đó yêu cầu thu nhận dữ liệu thứ nhất gồm (i) 
một phần tử nhận dạng thiết bị nhận dạng thiết bị khách thứ hai khác với thiết bị khách 
thứ nhất và (ii) một phần tử nhận dạng tham số tìm kiếm và nhận dạng thiết bị khách thứ 
hai, trong số các thiết bị khách, theo phần tử nhận dạng thiết bị. Theo một số phương án 
thực hiện, phương pháp còn gồm các bước: đưa ra yêu cầu thu nhận dữ liệu thứ hai tới 
thiết bị thứ hai, yêu cầu thu nhận dữ liệu thứ hai gồm phần tử nhận dạng tham số tìm 
kiếm; thu nhận, từ thiết bị khách thứ hai, tham số tìm kiếm gắn với phần tử nhận dạng 
tham số tìm kiếm; thu nhận một hay nhiều kết quả tìm kiếm gắn với tham số tìm kiếm 
và cung cấp ít nhất một kết quả tìm kiếm trong số một hay nhiều kết quả tìm kiếm cho 
thiết bị khách thứ nhất để hiển thị cho người dùng của thiết bị khách thứ nhất.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa tác nhân kiểm soát sinh học và chất diệt nấm, 

hạt được xử lý bằng chế phẩm này, phương pháp làm giảm sự 

thiệt hại tổng thể đối với thực vật và các bộ phận của thực 

vật và kit gồm các phần chứa tác nhân kiểm soát sinh học và 

chất diệt nấm theo cách bố trí tách biệt nhau về không gian 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh học và ít nhất 
một chất diệt nấm (I) với lượng có tác dụng hiệp đồng. Các chế phẩm này là hữu hiệu để 
dùng làm thuốc diệt nấm và/hoặc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp làm giảm sự thiệt hại tổng thể đối với thực vật và các bộ phận của thực vật. 
Sáng chế cũng đề cập đến bộ kit gồm các phần chứa ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh 
học và ít nhất một chất diệt nấm (I) với lượng có tác dụng hiệp đồng theo cách bố trí 
tách biệt nhau về không gian. 
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(21) 1-2014-03772 (51) 7 C02F 1/00 

(22) 13.11.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(75) Thiềm Bửu Nguyên Giang  (VN)

Thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(54) Quy trình xử lý nước thải 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nước thải bao gồm các bước: (1) gom nước thải vào 
một bể lớn; (2) cho vôi tôi vào nước thải, dùng dụng cụ khuấy đều để vôi tôi hòa tan 
trong nước thải; (3) lắng cặn bằng phương pháp thau chum, xả phần nước phía trên và 
hút bùn cặn từ bể ra.  
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(11) 41729 

(21) 1-2014-03777 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 15.04.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/057798 15.04.2013 (87) WO/2013/153226 17.10.2013 
(30) 61/624,098      13.04.2012 US 

61/666,185      29.06.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) SCHIERL, Thomas (DE), GEORGE, Valeri (DE), HENKEL, Anastasia  (RU), 
MARPE, Detlev (DE), GRUENEBERG, Karsten (DE), SKUPIN, Robert (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã, bộ mã hoá, phương pháp để thiết lập lại và mã hoá 

ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã để thiết lập lại ảnh, bộ mã hoá để mã hoá ảnh, và phương 
pháp để giải mã và mã hoá ảnh, trong đó các khái niệm xử lý song song như xử lý song 
song mặt đầu sóng (WPP - Wavefront Parallel Processing), với độ trễ đầu cuối đến đầu 
cuối được làm giảm đi bằng cách bỏ khái niệm lát thông thường mà theo đó các lát được 
mã hóa hoặc được giải mã hoàn toàn độc lập từ các vùng của bức ảnh nằm phía ngoài lát 
tương ứng, hoặc ít nhất độc lập từ các vùng phía ngoài lát tương ứng trong phạm vi mà 
việc mã hoá entropy được quan tâm, cụ thể thiên về các lát của các chế độ khác nhau, cụ 
thể các lát được gọi là các lát phụ thuộc cho phép các tính tương thuộc vượt qua các biên 
lát, và các lát khác không phải là lát phụ thuộc, được gọi là các lát thông thường. Kết 
hợp hoặc không kết hợp với khía cạnh nêu trên, việc xử lý WPP được thực hiện một cách 
hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các phần cú pháp khởi đầu của lát để định vị các điểm 
vào WPP.  
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(21) 1-2014-03785 (51) 7 G01V  1/00, G01B  7/26 

(22) 14.11.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2014 
(71) Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan   (VN)

105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
(72) Nguyễn Xuân Quang (VN), Dương Văn Thắng (VN), Tạ Tương Hoan (VN), Trần Đại 

Tính (VN), Bùi Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị, hệ thống đánh dấu mét từ tự động, hệ thống điều 

khiện việc đánh dấu mét từ tự động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh dấu mét từ tự động, thiết bị này bao gồm các thành 
phần chính là hệ thống đo cơ sở BASE 1M (11), bảng điều khiển (6) và máy tính (7). Hệ 
thống đo cơ sở BASE 1M (11) bao gồm: khung nhôm (10) trên đó bố trí hệ thống các 
ròng rọc dẫn hướng cho cáp, thước đo cơ sở (metric base), các chi tiết thiết bị chuyên 
dùng và các cảm biến; đầu xóa từ tổng ME (Main Eraser) (1); đầu nhiễm từ MM (Main 
Marker) (2); đầu đọc từ bắt đỉnh (HPD - Hall Peak Detector) (3) hoạt động dựa trên 
nguyên tắc bắt đỉnh nhằm đo chính xác chiều dài giữa hai dấu từ liên tiếp; đầu xóa khả 
lập trình PE (Programmable Eraser) (4) được tắt/mở bởi chương trình từ bảng điều 
khiển; ròng rọc đo độ sâu (5) có chu vi xác định, được lắp với bộ mã hoá vòng quay 
(encoder) (8) để đo độ sâu riêng cho hệ thống; đầu từ HS (Hall Sensor) (9) được dùng để 
đo kiểm tra dấu mét từ đã được đánh trên cáp ngay trong quá trình đánh dấu mét; hệ 
thống các ròng rọc (13) để ổn định cáp khi di chuyển trong khung; bảng điều khiển (6) 
có thể hoạt động độc lập hoặc hoạt động kết hợp với máy tính (7) để thuận lợi cho việc 
điều khiển và ghi lại các tệp tin (file) dữ liệu gốc về hệ thống dấu mét từ trên cáp. Sáng 
chế còn đề cập đến thiết bị điều khiển việc đánh dấu mét từ tự động và hệ thống đánh 
dấu mét từ tự động sử dụng thiết bị đánh dấu mét từ tự động nêu trên.  
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(21) 1-2014-03800 (51) 7 E02D  5/04 

(22) 16.05.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2012/063107 16.05.2012 (87) WO 2013/171910 A1 21.11.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) USAMI, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cọc cừ thép dạng hình chữ Z và thành cọc cừ thép được tạo ra 

từ các cọc cừ thép dạng hình chữ  Z 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cọc cừ bằng thép dạng hình chữ Z (1) bao gồm phần liên kết thứ 
nhất (5) được tạo ra ở đầu của phần vai thứ nhất (3) của cọc cừ bằng thép được tạo dạng 
hình chữ Z (1) và phần liên kết thứ hai (9) được tạo ra ở đầu của phần vai thứ hai (7) của 
cọc cừ bằng thép được tạo dạng hình chữ Z (1). Thành cọc cừ bằng thép (27) có thể được 
tạo ra bằng cách bố trí các cọc cừ bằng thép được tạo dạng hình chữ Z (1) tiếp giáp với 
nhau và đấu nối các cọc cừ bằng thép được tạo dạng hình chữ Z (1) với nhau nhờ sự ăn 
khớp phần liên kết thứ nhất (5) và phần liên kết thứ hai (9) với nhau. Phần liên kết thứ 
nhất (5) là phần liên kết kiểu ngàm đôi có ngàm chính (13) và ngàm phụ (15). Ngàm 
chính (13) bao gồm phần nhô (11) ở đầu của nó và được bố trí về phía trong của cọc cừ 
bằng thép. Ngàm phụ (15) được tạo ra sao cho đối nhau với ngàm chính (13) và được bố 
trí về phía ngoài của cọc cừ bằng thép. Phần liên kết thứ hai (9) là phần liên kết kiểu 
ngàm đôi có ngàm chính (13) và ngàm phụ (15). Ngàm chính (13) bao gồm phần nhô 
(11) ở đầu của nó và được bố trí về phía ngoài của cọc cừ bằng thép. Ngàm phụ (15) 
được tạo ra sao cho đối nhau với ngàm chính (13) và được bố trí về phía trong của cọc 
cừ bằng thép.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) USAMI, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thành thép kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thành thép kết hợp (1) được tạo ra bằng cách đấu nối cọc cừ bằng 
thép được tạo dạng hình chữ Z (2) và dầm hình chữ H (4), từng cọc cừ thép được tạo 
hình chữ Z (2) có phần thân (16), phần vai thứ nhất (3) và thứ hai (7) được tạo ra ở cả 
hai đầu của phần thân (16) và các phần liên kết thứ nhất (5) và thứ hai (9) được tạo ra ở 
các phần đầu của phần vai tương ứng thứ nhất (3) và thứ hai (7). Thành thép kết hợp (1) 
bao gồm phần kết hợp trong đó cọc cừ bằng thép dạng hình chữ Z (2), dầm hình chữ H 
(4) và cọc cừ thép được tạo dạng hình chữ Z (2) được bố trí theo thứ tự đó, dầm dạng 
hình chữ H (4) được bố trí sao cho phần vai (37) của nó kéo dài theo hướng trục của 
phần vai thứ nhất (3) hoặc thứ hai (7) của cọc cừ bằng thép được tạo dạng hình chữ Z 
(2), cọc cừ bằng thép được tạo dạng hình chữ Z khác (2) được bố trí sao cho phần vai 
thứ nhất hoặc thứ hai của nó kéo dài theo hướng trục của phần vai (37) của dầm dạng 
hình chữ H (4) và trong đó phần đầu của phần vai (37) của dầm dạng hình chữ H (4) 
được đấu nối trực tiếp với phần liên kết thứ nhất (5) hoặc thứ hai (9) của cọc cừ bằng 
thép được tạo dạng hình chữ Z (2).  
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26 Highland, Drive Frankston, Victoria 3199, Australia 
(72) SMALES, Antony (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác thực người dùng và hệ thống bảo 

mật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống bảo mật và phương pháp để xác thực việc truy nhập của 
người dùng vào hệ thống. Hệ thống bảo mật tiếp nhận yêu cầu xác thực từ người dùng và 
đáp ứng bằng cách tạo ma trận bảo mật dựa trên từ khóa người dùng được lưu trữ trước 
và dữ liệu tùy chỉnh người dùng, ma trận bảo mật là khác đối với mỗi một yêu cầu xác 
thực. Hệ thống bảo mật gửi ma trận bảo mật đến người dùng và đợi mã dùng một lần 
đáp ứng lại ma trận bảo mật. Người dùng tạo mã dùng một lần dựa trên từ khóa người 
dùng, các tùy chỉnh của người dùng và ma trận bảo mật. Hệ thống bảo mật kiểm chứng 
mã dùng một lần với ma trận bảo mật, từ khóa và các tùy chỉnh của người dùng và đáp 
ứng bằng cách gửi kết quả xác thực đến người dùng mà cho phép hoặc từ chối truy nhập 
hệ thống. Ngoài ra, hệ thống bảo mật gửi thông báo thành công hoặc thất bại đến hệ 
thống được truy nhập.  
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(71) 1. LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
2. ARMGO PHARMA, INC.  (US) 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York NY10591, United States of 
America 

(72) Jiaming YAN (CN), Sandro BELVEDERE (IT), Yael WEBB  (US), Marc BERTRAND 
(FR), Nicole VILLENEUVE  (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất để điều trị các rối loạn bao gồm sự điều tiết các thụ 

thể ryanodin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1,4-benzothiazepin có công thức (I), hợp chất này được sử 
dụng để điều trị các tình trạng bệnh lý, rối loạn và bệnh liên quan đến các thụ thể 
ryanodin (Ryanodin receptors - RyRs) mà điều hòa chức năng kênh canxi trong các tế 
bào. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và dược phẩm này được sử 
dụng để điều trị các bệnh và tình trạng bệnh lý liên quan đến RyRs, đặc biệt là các rối 
loạn về tim mạch, cơ xương và hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến quy trình điều chế các hợp chất 1,4-benzothiazepin có công thức (I) này.  
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(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY  (US) 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chịu lửa và đầu phun khí tinh luyện

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chịu lửa như đầu phun khí tinh luyện thay thế được (10) làm 
bằng vật liệu chịu lửa được tạo kết cấu để đưa được vào đáy của thùng nhằm đưa khí 
tinh luyện vào mẻ kim loại nóng chảy trong thùng. Một hoặc nhiều dạng hình học (42, 
44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 72) trên bề mặt bên của đầu phun khí làm sạch tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc lắp đặt đầu phun khí tinh luyện này vào khối vỏ đã bị ăn mòn.  
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(22) 23.04.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/061833 23.04.2013 (87) WO 2014/010291 A1 16.01.2014 
(30) 2012-158119 13.07.2012 JP 
(75) KANNO MINORU  (JP) 

10-23, Hachiman 6-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0871, Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống sản xuất nước sát khuẩn và phương pháp rửa sát 

khuẩn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất nước sát khuẩn và phương pháp rửa sát khuẩn mà 
có thể gia tăng khả năng sát khuẩn và hiệu quả rửa của nước axit điện phân.  
Hệ thống này bao gồm thùng điện phân (11) điện phân dung dích nước điện phân chứa 
clorua để tạo ra nước axit điện phân, dung dịch nước điện phân được điều chỉnh sơ bộ 
đến độ pH 3 đến 5 bằng chất điều chỉnh độ pH. Thùng chứa nước axit (13) được nối với 
thùng điện phân (11), và cất giữ nước axit điện phân được tạo ra bởi thùng điện phân 
(11) Bộ phận tuần hoàn khí clo (14) thu gom khí clo sinh ra từ nước axit điện phân trong 
thùng chứa nước axit (13), và khí clo được thu gom này được cấp vào nước axit điện 
phân ở trong thùng chứa nước axit (13) bằng cách sục khí. Thùng cấp kim loại chuyển 
tiếp (16) được bố trí để dung dịch chứa kim loại chuyển tiếp có thể được cấp vào trong 
thùng chứa nước axit (13).  

 
 

  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
127 

(11) 41737 

(21) 1-2014-03911 (51) 7 B01D  53/50,  53/96 

(22) 02.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/039293 02.05.2013 (87) WO2013/166301 07.11.2013 
(30) 61/641,833      02.05.2012 US 
(71) MECS, INC.  (US) 

Corporate Pointe, 14522 South Outer Forty Road, Suite 100, Saint Louis, MO 63017, 
United States of America 

(72) VERA-CASTANEDA Ernesto (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình thu hồi tái sinh các chất gây ô nhiễm từ khí thải

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình loại bỏ theo cách lựa chọn các chất gây ô nhiễm từ khí thải. 
Cụ thể hơn, theo các phương án khác nhau sáng chế đề xuất việc loại bỏ theo cách lựa 
chọn và sự thu hồi lưu huỳnh đioxit từ khí thải theo quy trình hấp thụ/giải hấp lưu huỳnh 
đioxit đã được tái sinh mà đạt được hiệu quả năng lượng có lợi. Năng lượng được thu hồi 
từ dòng khí trên đầu cất ướt được tạo ra trong chu trình giải hấp bằng cách truyền nhiệt 
gián tiếp ra khỏi khí của bộ cất vào môi trường làm nguội và được sử dụng nhằm tạo ra 
hơi dùng để rửa các chất gây ô nhiễm từ chất lỏng hấp thụ. Vùng hấp thụ có thể tùy ý 
được làm nguội để nâng cao khả năng của môi trường hấp thụ cho việc hấp thụ chất gây 
« nhiễm, nhờ đó giảm thể tích của môi trường hấp thụ và chất lỏng hấp thụ giàu chất gây 
« nhiễm mà phải được bơm, xử lý, làm nóng và làm nguội trong chu trình hấp thụ/giải 
hấp.  
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(11) 41738 

(21) 1-2014-03920 (51) 7 B63B  3/02,  7/00,  43/12 

(22) 29.06.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/KR2012/005167 29.06.2012 (87) WO2013/162120 31.10.2013 
(30) 10-2012-0043183 25.04.2012 KR 
(75) CHO, DONG-JIN  (KR) 

502-1201, Ssangyong Apt., 140, Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-808 Republic of 
Korea 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tàu có cơ cấu nổi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tàu bao gồm: cặp cơ cấu nổi được đặt cách nhau; kết cấu tấm đáy 
nối các đáy của cặp cơ cầu nổi với nhau; khu lưu trữ nước được tạo ra bởi cặp cơ cấu nổi 
và kết cấu tấm đáy, mở ra ở phía sau đuôi để nhận nước từ bên ngoài và giữ nước chảy 
trong đó. Theo sáng chế, tàu này có thể giữ cân bằng ổn định tốt, trong khi không phải 
bận tâm đến vấn đề không thấm nước phổ biến và có thể cải thiện khả năng vận hành.  
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(11) 41739 

(21) 1-2014-03926 (51) 7 C08F  8/30, C09J  4/06, C08F  

220/18 
(22) 22.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/042140 22.05.2013 (87) WO 2013/181030 05.12.2013 
(30) 61/652,386      29.05.2012 US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) Serkan YURT (TR), Jason D. CLAPPER (US), Ross E. BEHLING (US), Christopher J. 
CAMPBELL (US), Mark F. ELLIS (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm kết dính dễ hóa rắn, phương pháp điều chế chất kết 

dính và tấm quang học trong suốt chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính quang học dạng lỏng. Chế phẩm dễ hóa rắn bao 

gồm a) oligome(met)acryloyl hòa tan có các nhóm chức polymer hóa bằng gốc tự do 

chưa no kiểu etylen và nhóm ưu nước ái nhân trên mạch nhánh đại phân tử, Mw bằng từ 

5k đến 30k, Tg < 20oC; b) thành phần hòa tan monome; và chất khơi mào quang học. 

Chế phẩm dễ hóa rắn này có thể được sử dụng làm chất kết dính trong các ứng đụng 

quang học.  
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(11) 41740 

(21) 1-2014-03930 (51) 7 A61K  36/31, A61P  29/00 

(22) 21.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/KR2013/004457 21.05.2013 (87) WO 2013/176471 28.11.2013 
(30) 10-2012-0053899 21.05.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(71) KOREA RESEARCH INSTITUTE OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY  

(KR) 
125, Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-806, Republic of Korea 

(72) RHO, Mun Chual (KR), OH, Hyun Mee (KR), LEE, Woo Song  (KR), KIM, Sang 
Hyun  (KR), LEE, Seung Woong  (KR), PARK, Chan Sun  (KR), AHN, Keng Hyun 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa sản phẩm chiết hoặc phân đoạn chiết từ cây 

kinh giới dại (Salvia plebeia R. Br.) dùng để phòng ngừa và điều 

trị bệnh liên quan đến yếu tố chuyển đổi tín hiệu và hoạt hóa 

quá trình phiên mã 3, hỗn hợp thực phẩm và dược phẩm chức 

năng chứa sản phẩm chiết hoặc phân đoạn chiết này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa thành phần hoạt tính là sản phẩm chiết từ cây kinh 
giới dại (Salvia plebeia R. Br.) hoặc phân đoạn chiết của nó dùng để làm dược phẩm 
phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến các yếu tố chuyển đổi tín hiệu và hoạt 
hóa quá trình phiên mã 3 (STAT3) và phương pháp điều trị bệnh liên quan đến STAT3. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp thực phẩm và dược phẩm chức năng chứa 
thành phần hoạt tính là sản phẩm chiết từ cây kinh giới dại hoặc phân đoạn chiết của nó 
dùng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng cơ thể do bệnh liên quan đến STAT3.  
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(21) 1-2014-03933 (51) 7 B32B  27/00, B29C  45/14,  47/06,  

51/14, B32B  27/32 
(22) 24.04.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/002781 24.04.2013 (87) WO/2013/161291 31.10.2013 
(30) 2012-101433 26.04.2012 JP 
(71) IDEMITSU UNITECH CO., LTD.  (JP) 

2-3, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo 1080014, Japan 
(72) KONDO, Kaname  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật phẩm phủ tấm mỏng, phương pháp tạo ra vật phẩm phủ tấm 

mỏng, vật phẩm hoàn thiện và phương pháp tạo ra vật phẩm 

hoàn thiện này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm phủ tấm mỏng thích hợp cho việc trang trí, vật liệu tạo 
hình thu được bằng cách sử dụng vật phẩm phủ tấm mỏng này và phương pháp để tạo ra 
vật liệu tạo hình này.  
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(11) 41742 

(21) 1-2014-03934 (51) 7 B23K  9/00,  9/16,  9/167 

(22) 25.11.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(75) Vũ Đình Toại  (VN) 

Đội 6, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
(54) Quy trình hàn liên kết dạng chữ T giữa nhôm với thép không 

mạ hay phủ lớp trung gian 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình hàn liên kết dạng chữ T giữa nhôm với thép không mạ hay 
phủ lớp trung gian, thực hiện hàn cả hai phía bằng cách hàn hồ quang trong môi trường 
khí bảo vệ điện cực không nóng chảy (TIG) bao gồm các bước: a) xác định dải năng 
lượng đường phù hợp với liên kết chữ T giữa nhôm (1) với thép (2) bằng mô phỏng số, 
qua đó chọn ra chế độ hàn tối ưu, b) chọn thiết bị hàn đáp ứng chế độ hàn tối ưu và đồ 
gá hàn phù hợp với liên kết dạng chữ T; c) chế tạo phôi hàn theo kích thước và hình 
dáng yêu cầu, khác biệt ở chỗ một bên mép hàn của tấm thép (3) được mài cong lồi về 
một phía, bên mép hàn còn lại (4) không vát, các vị trí góc của mép hàn được mài vê 
tròn, toàn bộ bề mặt mép hàn được loại bỏ triệt để các nhấp nhô tế vi; d) gá kẹp phôi hàn 
bảo đảm khe hở hàn đủ lớn và ở tư thế hàn ngang để thực hiện hàn phía mài cong; e) 
điều chỉnh thiết bị hàn theo chế độ hàn tối ưu và chọn vật liệu hàn có khả năng hạn chế 
việc tạo ra lớp liên kim bất lợi hoặc tạo hệ liên kim mềm hơn; f) hàn phía mài cong với 
chế độ hàn tối ưu; g) tháo phôi và tiến hành làm sạch triệt để bụi bẩn, oxit, mạt sắt bám 
trên bề mặt của mối ghép ở phía không vát; h) gá kẹp phôi ở tư thế hàn ngang để thực 
hiện hàn phía không vát; i) hàn phía không vát với chế độ hàn tối ưu; và j) tháo phôi, 
làm sạch và thực hiện các kiểm tra khuyết tật và cơ lính của liên kết hàn.  

Sản phẩm thu được theo sáng chế có lớp liên kim (IMC) rất mỏng, đặc biệt có vùng 
liên kết không tồn tại lớp liên kim (IMC), độ cứng của lớp liên kim (IMC) ở mức trung 
bình và độ bền cắt của liên kết hàn khá cao.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
133 
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(21) 1-2014-03938 (51) 7 C07J 63/00, A61K 31/565, A61P 

29/00 
(22) 24.04.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/038064 24.04.2013 (87) WO2013/163344 31.10.2013 
(30) 61/687,669      27.04.2012 US 

61/775,288      08.03.2013 US 
61/780,444      13.03.2013 US 

(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
2801 Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063-2648, United States of America 

(72) ANDERSON, Eric (US), DECKER, Andrea (DE), LIU, Xiaofeng (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2,2-diflopropionamit của bardoxolon metyl dạng đa 

hình và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất N-((4aS, 6aR, 6bS, 8aR, 12aS, 14aR, 14bS)-11-xyano-2,2, 
6a,6b,9,9,12a-heptametyl-10,14-®ioxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,12a,14,14a,14b-
octađecahydropixen-4a-yl)-2,2-iflopropanamit, hợp chất dạng đa hình của chúng, dược 
phẩm chứa các hợp chất này, kit và vật phẩm chứa hợp chất này.  
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(21) 1-2014-03946 (51) 7 C07D  413/04, A01N  43/84, A01P  

13/00 
(22) 15.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/060028 15.05.2013 (87) WO/2013/174693 28.11.2013 
(30) 61/651,602      25.05.2012 US 

12169638.9      25.05.2012 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) REINHARD, Robert (DE), CHIODO, Tiziana (IT), WOLF, Bernd (DE), SCHERER, 

Stefan (DE), BRATZ, Matthias (DE), WITSCHEL, Matthias (DE), NEWTON, Trevor 
William (GB), SEITZ, Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dạng tinh thể A của 1,5-dimetyl-6-thioxo-3-(2,2,7-trifloro-3-oxo-

4-(prop-2-ynyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-1,3,5- 

triazinan-2,4-dion, quy trình điều chế và thuốc bảo vệ thực 

vật chứa dạng tinh thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dạng tinh thể A mới của 1,5-dimetyl-6-thioxo-3-(2,2,7-triflo-3-oxo-
4-(prop-2-ynyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-1,3,5-triazinan-2,4-dion. 
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế dạng tinh thể này và thuốc bảo vệ thực vật 
chứa dạng tinh thể mới của 1,5-dimetyl-6-thioxo-3-(2,2,7-triflo-3-oxo-4-(prop-2-ynyl)-
3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-1,3,5-triazinan-2,4-dion.  
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(21) 1-2014-03963 (51) 7 C12N  15/115 

(22) 25.04.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/062256 25.04.2013 (87) WO 2013/183383 A1 12.12.2013 
(30) 2012-126861 04.06.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2014 
(71) NEC SOLUTION INNOVATORS, LTD.  (JP) 

1-18-7, Shinkiba, Koto-ku, Tokyo 136-8627, Japan 
(72) SHIRATORI Ikuo (JP), AKITOMl Jou (JP), HORII Katsunori (JP), FURUICHI Makio 

(JP), WAGA Iwao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phân tử axit nucleic gắn kết với virut cúm và chất kết dính 

chứa phân tử này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic có thể sử dụng để phát hiện virut cúm. Phân tử 
axit nucleic theo sáng chế là phân tử axit nucleic mà gắn kết với virut cúm, chứa ít nhất 
một polynucleotit được chọn từ nhóm bao gồm các polynucleotit  
(a) đến (d) dưới đây:  
(a) polynucleotit có trình tự bazơ bất kỳ trong số các SEQ ID No: 1 đến 30;  
(b) polynucleotit có trình tự bazơ thu được bằng cách loại bỏ, thay thế, chèn thêm, 
và/hoặc thêm vào một hoặc nhiều bazơ trong trình tự bazơ bất kì của polynucleotit  
(a) và gắn kết với virut cúm;  
(c) polynucleotit có trình tự bazơ có độ tương đồng bằng ít nhất 80% với trình tự bazơ 
bất kì của polynucleotit (a) và gắn kết với virut cúm; và  
(d) polynucleotit có trình tự bazơ bổ trợ cho polynucleotit mà lai ghép với trình tự bazơ 
bất kì của polynucleotit (a) trong các điều kiện nghiêm ngặt và gắn kết với virut cúm.  
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1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) YAMAMOTO, Junko (JP), IBA, Satoshi (JP), MIYAJIMA, Yasuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển tàu hỏa

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển đoàn tàu bao gồm: bộ phát hiện phát hiện vị trí 
hiện tại và tốc độ của tàu được lắp thiết bị này; bộ tính giờ để theo dõi thời gian hiện tại; 
bộ nhập lịch trình để nhập dữ liệu lịch trình bao gồm lịch trình thời gian đến dự kiến của 
đoàn tàu tại mỗi nhà ga trên tuyến đường; và bộ tính toán để tính toán kế hoạch đến các 
nhà ga tiếp theo trên cơ sở thời gian đi đích được tìm thấy bằng cách trừ đi thời gian 
hiện tại được theo dõi cho thời gian đến dự kiến tại nhà ga tiếp theo, được bao gồm 
trong dữ liệu lịch trình được nhập, cũng như trên cơ sở vị trí hiện tại được phát hiện, tốc 
độ được phát hiện, và các tính chất hoạt động của đoàn tàu và các tình trạng của tuyến 
đường.  
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United States of America 

(72) BAKER, Ronald, Willard (US), BROWN, Stephen, Andrew (US), LEEMHUIS, 
Michael, Craig (US), MERRIFIELD, David, Lee (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp thuốc hiện màu dùng cho bộ phận hiện ảnh của thiết bị 

tạo ảnh 

  (57)    sáng chế đề cập đến hộp thuốc hiện màu theo một phương án làm ví dụ bao gồm hộp 
đựng có bình chứa để chứa thuốc hiện màu. Lỗ tháo được đặt ở mặt trước của hộp đựng 
để chuyển thuốc hiện màu từ bình chứa vào bộ phận hiện ảnh thông qua lỗ vào trên bộ 
phận hiện ảnh. Bộ phận ăn khớp thứ nhất nhô ra từ mặt trước của hộp đựng được bố trí 
để tạo ra lực ban đầu để bắt đầu mở cửa chắn trên lỗ vào của bộ phận hiện ảnh khi hộp 
thuốc hiện màu được lắp vào trong thiết bị tạo ảnh. Bộ phận ăn khớp thứ hai nhô ra từ 
mặt trước của hộp đựng được đặt cách một bên của hộp đựng từ bộ phận ăn khớp thứ 
nhất và được bố trí để tạo ra lực để tiếp tục mở cửa chắn trên lỗ vào của bộ phận hiện 
ảnh khi hộp thuốc hiện màu được lắp vào trong thiết bị tạo ảnh.  
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(72) HAWKINS, Lynn D. (US), BOIVIN, Roch (CA), CARLSON, Eric (US), ENDO, 

Atsushi (JP), HANSEN, Hans (DE), ISHIZAKA, Sally (US), MACKEY, Matthew 
(US), NARAYAN, Sridhar (IN), SATOH, Takashi (US), SCHILLER, Shawn (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất tetrahydropyrazolopyrimidin làm chất đối kháng 

hoặc ức chế thụ thể giống Toll 7 và/hoặc 8 và dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất tetrahydropyrazolopyrimidin mà hoạt động như là chất đối 
kháng hoặc chất ức chế đối với các thụ thể giống như Toll 7 và/hoặc 8, và dược phẩm 
chứa hợp chất trên để điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (SLE) và bệnh viêm thận 
luput. 
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(30) 12169955.7      30.05.2012 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) JACOBMEIER, Olaf (DE), KAMPF, Gunnar (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polyesterol, bọt polyuretan cứng, thành phần polyol và quy 

trình sản xuất bọt polyme cứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyesterol thu được bằng cách cho các thành phần sau phản ứng 
với nhau: 

b1) ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm axit terephtalic, đimetyl 
terephtalat, polyetylen terephtalat, phtalic anhydrit, axit phtalic và axit isophtalic, hợp 
chất này tham gia phản ứng với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 70% mol;  

b2) triglyxerit của axit béo với lượng nằm trong khoảng từ 0,8 đến 45% mol,  
b3) điol được chọn từ nhóm bao gồm etylen glyeol, đietylen glycol và polyetylen 

glycol, điol này tham gia phản ứng với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 70% mol; và  
b4) polyete polyol có số nhóm chức lớn hơn 2, trong đó sử dụng ít nhất 200mmol 

của thành phần b4) trên 1kg polyesterol, polyete polyol này tham gia phản ứng với 
lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 50% mol; trong đó tổng lượng các thành phần từ b1) 
đến b4) nêu trên là 100% mol.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bọt polyuretan cứng, thành phần polyol và quy 
trình sản xuất bọt polyme cứng.  
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(72) Gunnar KAMPF (DE), Olaf JACOBMEIER (DE), Roland FABISIAK (DE), Lars 

SCHON (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất bọt polyuretan cứng, bọt polyuretan 

cứng được sản xuất bằng quy trình này và thành phần polyol 

dùng để tạo ra bọt polyuretan này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bọt polyuretan cứng bằng cách cho A) một hoặc 
nhiều polyisoxyanat hữu cơ, B) một hoặe nhiều polyeste polyol, C) tùy ý một hoặc nhiều 
polyete polyol, D) hỗn hợp làm chậm cháy, E) chất phụ trợ hoặc chất phụ gia khác, F) 
một hoặc nhiều chất tạo khí và G) chất xúc tác phản ứng với nhau; trong đó hỗn hợp làm 
chậm cháy D) chứa d1) chất làm chậm cháy có nhiệt độ sôi không lớn hơn 220oC với 
lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 90% khối lượng hỗn hợp làm chậm cháy, và d2) chất 
làm chậm cháy có nhiệt độ sôi lớn hơn 220oC với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 
90% khối lượng hỗn hợp làm chậm cháy; trong đó tổng lượng các thành phần dl) và d2) 
này là 100%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bọt polyuretan cứng sản xuất được bằng 
quy trình nêu trên và thành phần polyol được đùng để tạo ra bọt polyuretan này.  
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(72) BAR-ZOHAR, Dan (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng liều đơn vị dùng qua đường miệng chứa 

laquinimod để điều trị bệnh xơ cứng rải rác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều đơn vị dùng qua đường miệng chứa khoảng 
1,2mg laquinimod hoặc muối dược dụng của nó và chất mang dược dụng để điều trị cho 
bệnh nhân bị bệnh xơ cứng rải rác hoặc có hội chứng lâm sàng cô lập bằng cách tạo ra 
khả năng bảo vệ thần kinh cho người bệnh, hoặc bằng cách làm tăng thời gian dẫn tới 
giai đoạn tiến triển bệnh được xác nhận, làm tăng thời gian dẫn tới giai đoạn tái phát 
bệnh được xác nhận hoặc làm giảm teo não ở bệnh nhân.  
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(72) BRIGGS, Stephen, Leonard (GB), TATTERSALL, Andrew  (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bộ sản phẩm gồm chế phẩm dưỡng tóc và chế phẩm hoạt hóa, 

phương pháp chăm sóc tóc và phương pháp tạo cấu trúc cho 

chế phẩm dưỡng tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ sản phẩm bao gồm chế phẩm dưỡng tóc dạng nước chứa chất 
hoạt động bề mặt cation và rượu béo, và chế phẩm hoạt hóa khan chứa polyalkylen 
glyeol. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chăm sóc tóc bao gồm việc cho 
chế phẩm hoạt hóa vào chế phẩm dưỡng tóc, hòa trộn, và sau đó bôi lên tóc. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp chăm sóc tóc bao gồm việc bôi chế phẩm dưỡng tóc lên 
tóc và sau đó bôi chế phẩm hoạt hóa lên tóc. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo 
cấu trúc cho chế phẩm dưỡng tóc bằng cách trộn với chế phẩm hoạt hóa.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện chạy trên đường ray được trang bị đèn pha điôt 

phát sáng (LED) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện chạy trên đường ray được trang bị đèn pha điôt phát 
sáng (LED) mà: chiếu sáng khoảng rộng từ phía gần đến vùng xa theo chiều di chuyển 
của phương tiện chạy trên đường ray; có chức năng chiếu gần làm giảm toàn bộ lượng 
ánh sáng và thay đổi trục quang học để hạn chế sự lóa; đảm bảo được khả năng thay thế 
nguồn sáng hỏng bằng nguồn sáng khác khi nguồn sáng bất kỳ bị hỏng; và có khả năng 
vận hành làm giảm sự lóa khi nguồn sáng bất kỳ bị hỏng là không phức tạp. Vấn đề 
được đề cập trên đây có thể được giải quyết bằng phương tiện chạy trên đường ray được 
trang bị đèn pha LED bao gồm: các nguồn chiếu sáng vùng xa để chiếu sáng vùng xa; 
các nguồn chiếu sáng vùng gần để chiếu sáng vùng gần; và nguồn điện để cấp điện cho 
nguồn chiếu sáng vùng xa và nguồn chiếu sáng vùng gần, trong đó một nguồn sáng bao 
gồm nguồn chiếu sáng vùng xa và nguồn chiếu sáng vùng gần bất kỳ, và nguồn sáng 
thay thế bao gồm nguồn chiếu sáng vùng gần còn lại, và trong đó một nguồn chiếu sáng 
hoặc nguồn sáng khác có thể được chiếu sáng một cách chọn lọc.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Oligodeoxynucleotit PTO kích thích miễn dịch, vacxin chứa 

oligodeoxynucleotit này, phương pháp phát hiện 

oligodeoxynucleotit và thụ thể giống toll 

  (57)    Sáng chế đề cập đến oligodeoxynucleotit PTO không được metyl hóa kích thích miễn 
dịch, thụ thể giống toll, tế bào chứa thụ thể giống toll, phương pháp phát hiện 
oligodeoxynucleotit kích thích miễn dịch, trong đó phương pháp này sử dụng thụ thể 
giống toll. Sáng chế cũng đề cập đến oligodeoxynucleotit kích thích miễn dịch được 
phát hiện bằng phương pháp này, oligodeoxynucleotit kích thích miễn dịch được dùng 
làm thuốc và vacxin chứa oligodeoxynucleotit kích thích miễn dịch này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất amit của 2-amino-4-arylthiazol và quy trình điều 

chế chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến muối của hợp chất N-{4-[2,4-diflo-3-(triflometyl)pheny1]-1,3-
thiazol-2-yl}-2-(1,3-dimetyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-thieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl) 
axetamit (công thức II) và quy trình điều chế chúng.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province 518044, China 

(72) WANG, Qing (CN), LUO, Zhanghu  (CN), HUANG, Zefeng  (CN), GUO, Haoran  
(CN), XIAO, Quanhao (CN), YUAN, Yixia (CN), SONG, Jiashun (CN), LI, Pengtao  
(CN), DAI, Yunfeng  (CN), ZHAN, Xunchang (CN), LIN, Chunyou  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối để xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đầu cuối để xử lý thông tin, thuộc về lĩnh 
vực kỹ thuật máy tính. Phương pháp bao gồm các bước: tiếp nhận thông tin, trong đó 
thông tin gồm ít nhất số người gửi và/hoặc nội dung thông tin (101); xác định xem liệu 
thông tin có so khớp với một chế độ chặn của tổ hợp các chế độ chặn định trước hay 
không (102); và nếu thông tin so khớp với một chế độ chặn, xử lý thông tin theo quy tắc 
xử lý tương ứng với chế độ chặn (103). Bằng cách so khớp số người gửi và/hoặc nội 
dung của thông tin với chế độ chặn định trước, sáng chế không bị giới hạn bởi cách 
chặn đã biết là chỉ chặn các số trong danh sách đen. Hiệu suất và tỷ lệ chặn một cách 
chính xác được tăng lên và trải nghiệm của người đùng được cải thiện.  
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(11) 41757 

(21) 1-2014-04044 (51) 7 C07D  417/04 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) ROSS, Ronald (US), DEAMICIS, Carl (US), ZHU, Yuanming (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 2-(pyriđin-3-yl)thiazol 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 2-(pyriđin-3-yl)thiazol là sản phẩm 
trưng gian để tổng hợp các thiazol amit có hoạt tính diệt sinh vật gây hại. Các hợp chất 
(I) vả (II) được đóng vòng để tạo ra hợp chất (III). Bước này được thực hiện với sự có 
mặt của bazơ khi hợp chất (II) ở dạng muối. Các bazơ thích hợp bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở, natri bicacbonat, kali bicacbonat, natri cacbonat, xesi cacbonat, kali 
cacbonat, natri hy®roxit, kali hy®roxit, natri bisulfat, natri axetat, kali axetat, amoni 
hy®roxit, natri metoxit, kali metoxit, natri etoxit, kali etoxit, trietylamin và pyri®in. Phản 
ứng này có thể được tiền hành ở nhiệt độ và áp suất môi trường xung quanh, nhưng các 
nhiệt độ và áp suất cao hơn hoặc thấp hơn có thể sử dụng được, nếu muốn. Phản ứng này 
được thực hiện trong dung môi proton phân cực. Ví dụ về các dung môi này bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, n-butanol, isopropanol, n-propanol, etanol, metanol, và nước.  
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(21) 1-2014-04045 (51) 7 C07D  417/04 

(22) 30.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/043208 30.05.2013 (87) WO2013/184476 12.12.2013 
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(72) ROSS, Ronald (US), DEAMICIS, Carl (US), ZHU, Yuanming (US), NIYAZ, 

Noormohamed M. (US), ARNDT, Kim E. (đã qua đời) (US), WEST, Scott P. (US), 
ROTH, Gary (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 2-(pyriđin-3-yl)thiazol và hợp chất 

trung gian dùng cho quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 2-(pyriđin-3-yl)thiazol là sản phẩm 

trung gian để tổng hợp các thiazol amit có hoạt tính diệt sinh vật gây hại. ở bước a, các 
hợp chất (I) và (II) được cho phản ứng để tạo ra hợp chất (III). Phản ứng này được thực 
hiện trong dung môi proton phân cực. Ví dụ về các dung môi này bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, axit formic, n-butanol, isopropanol, n-propanol, etanol, metanol, axit 

axetic, và nước. ở bước b, hợp chất (III) được đóng vòng bằng cách sử đụng chất loại 
nước. Ví dụ về các chất loại nước như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, POCl3, 

H2so4, socl2, p2o5, axit polyphosphoric, axit p-toluen sulfonic, và trifloaxetic anhy®rit. 
Một ưu điểm của bước a và b so với tình trạng kỹ thuật là hợp chất (III) và (IV) thường 
được tạo ra dưới dạng chất rắn gần như tinh khiết mà không phải tinh chế bổ sung.  
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9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) ROSS, Ronald (US), DEAMICIS, Carl (US), ZHU, Yuanming (US), NIYAZ, 

Noormohamed M. (US), ARNDT, Kim E. (đã qua đời) (US), WEST, Scott P. (US), 
ROTH, Gary (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất 2-(pyriđin-3-yl)thiazol 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất 2-(pyriđin-3-yl)thiazol là sản phẩm 
trung gian để tổng hợp các thiazol amit có hoạt tính diệt sinh vật gây hại. Các hợp chất 
(I) và (IIa) được cho phản ứng để tạo ra hợp chất (IIb). Các hợp chất (IIa) và (IIb) có thể 
ở dạng muối hoặc bazơ tự do. Phản ứng này được thực hiện với sự có mặt của bazơ như 
trietylamin, khi hợp chất (IIa) là muối, và phản ứng này được thực hiện trong dung môi 
proton phân cực. Các hợp chất (IIb) và (IIc) được cho phản ứng để tạo ra hợp chất (III), 
trong dung môi phân cực như ete hoặc rượu. Hợp chất (III) được đóng vòng bằng cách 
sử dụng chất loại nước. Ví dụ về các chất loại nước như vậy bao gồm, nhưng không chỉ 

giới hạn ở, POCl3, H2SO4, socl2, p2o5, axit polyphosphoric, axit p-toluen sulfonic, và 
trifloaxetic anhy®rit. 
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(71) ANYPOINT MEDIA GROUP (KOREA OFFICE)  (KR) 

(15F, Namsung Plaza, Gasang-dong) 130 Digital-ro Geumchen-gu Seoul 153-782, 
Republic of Korea 

(72) BAEK, Wonjang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cung cấp ứng dụng được liên kết ở bộ thu dựa 

trên nền ANDROID 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp ứng dụng được liên kết ở bộ thu dựa trên nền 
Android, phương pháp này bao gồm các bước (a) thu thập thông tin nhận dạng bao gồm 
ít nhất một trong số thông tin kênh hiện tại và thông tin chương trình hiện tại của 
chương trình phát sóng số; (b) tiếp nhận và thực thi ứng dụng Android được liên kết với 
chương trình phát sóng số được chọn từ các ứng dụng Android dựa trên thông tin thuộc 
tính được bao gồm trong mỗi trong số các ứng dụng Android và thông tin nhận dạng 
này; và (c) thay đổi trạng thái của ứng dụng Android được liên kết dựa trên sự kiện nhất 
định khi nhận được sự kiện này. Nhờ đó, có thể cung cấp ứng dụng Android được liên 
kết mà có vòng đời được quản lý trong lúc được liên kết với chương trình phát sóng số, 
và được cá nhân hoá cho người dùng dựa trên các thuộc tính hoặc điều kiện được liên 
kết định trước.  
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Daniel Hunziker (CH), Patrizio Mattei (CH), Harald Mauser (DE), Marco Prunotto 

(IT), Christoph Ullmer (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất diazaspiroxycloalkan và azaspiroxycloalkan, 

dược phẩm chứa chúng và quy trình điều chế chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung I  
 

 
 
trong đó R1, R2, Y và W là như được xác định trong bản mô tả và dược phẩm chứa hợp 
chất này.  
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(72) AULISA Lorenzo (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại ổn định

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ dịch hại ổn định chứa nồng độ cao hợp chất diệt cỏ 
tan trong nước, và hợp chất trừ dịch hại dạng rắn không tan trong nước, ví dụ hợp chất 
diệt cỏ penoxsulam. Không kể các ưu điểm khác, chế phẩm theo sáng chế có tính ổn 
định khi cất giữ ở các nhiệt độ môi trường khác nhau và có khả năng chống lắng cho các 
hạt rắn và/hoặc có khả năng chống phân hủy hoá học cho hợp chất trừ dịch hại không 
tan trong nước.  
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800 Sylvan Avenue, AG West, S. Wingnglewood Cliffs, NJ 07632, United States of 
America 
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(72) DOMOY, Brett Christopher (US), UNGER, Barrett Albert (US), JABLONKA, Mark T. 
(US) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Bộ phận cấu thành có khớp xoay và phương pháp sản xuất bộ 

phận cấu thành có khớp xoay này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cấu thành có khớp xoay được tạo ra từ polyetylen tỷ trọng 
cao (HDPE) có chỉ số nóng chảy I2,16 nằm trong khoảng từ 0,5 đến 10dg/phút, tỷ trọng 
nằm trong khoảng từ 0,940 đến 0,968g/cm3 và tỷ lệ dòng nóng chảy (được xác định 
bằng chỉ số chảy I21,6 ở nhiệt độ 190oC chia cho chỉ số nóng chảy I2,16 ở nhiệt độ 190oC) 
ít nhất là 25.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận cấu thành có khớp 
xoay nêu trên.  
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(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED   (CN) 

Room 403,ast Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, China 

(72) Baoli LI (CN), Kexin WU (CN), Chengjun LI (CN), Xian ZHANG (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều hướng đa điểm quan sát dựa trên 

hình ảnh toàn cảnh và phương tiện đọc được bằng máy 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để điều hướng giữa các điểm quan sát dựa trên 
hình ảnh toàn cảnh, và phương tiện đọc được bằng máy. Phương pháp này bao gồm các 
bước: chọn hình ảnh của điểm quan sát hiện tại từ ảnh toàn cảnh, và thu thập mô hình ba 
chiều của hình ảnh của điểm quan sát hiện tại này; chọn ảnh con từ hình ảnh của điểm 
quan sát hiện tại và thực hiện thao tác dò đặc điểm, để thu được các điểm đặc trưng của 
các điểm quan sát kề nhau; thực hiện phép tính so khớp đối với các điểm đặc trưng của 
các điểm quan sát kề nhau này, và xác định khoảng cách giữa các điểm quan sát kề nhau 
theo kết quả của phép tính so khớp này; và thực hiện hoạt động điều hướng ba chiều trên 
mô hình ba chiều của hình ảnh của điểm quan sát hiện tại, trong đó, chiều sâu điều 
hướng là khoảng cách giữa các điểm quan sát kề nhau. Với giải pháp theo sáng chế, 
bằng cách xác định chính xác khoảng cách giữa các điểm quan sát, thì sự chuyển tiếp 
giữa các điểm quan sát dựa trên ảnh toàn cảnh có thể được thực hiện một cách mượt mà, 
điều này cải thiện hiệu ứng điều hướng liền mạch.  
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Rellinghauser Strasse 1 - 11, 45128ssen, Germany 
(72) Pablo ZACCHI (IT), Caspar-Heinrich FINKELDEI (DE), Martin KORFER (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tích hợp để điều chế acrolein và 3-

metylmercapto propionaldehyt 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 3-metylmercaptopropionaldehyt (MMP) từ 
acrolein và metyl mercaptan, trong đó các bước của quy trình được thực hiện lần lượt 
như sau:  
A)   oxy hóa pha khí propylen với sự hỗ trợ của không khí thông qua chất xúc tác không 

đồng nhất với sự có mặt của khí pha loãng  
B)    thu dòng khí chứa acrolein từ A) ở giai đoạn dập tắt để loại bỏ sản phẩm phụ  
C)   thu hồi phần acrolein còn lại từ chất lỏng thu được ở phân đoạn thấp hơn của giai 

doạn dập tắt B) bằng cách cất phần nhẹ  
D)    thu phần thứ nhất của dòng khí chứa acrolein từ giai đoạn dập tắt B) trong giai đoạn 

hấp thụ với sự có mặt của nước để thu được dung dịch acrolein lỏng  
D1) tuần hoàn ít nhất một phần khí không ngưng tụ từ D) làm khí pha loãng vào giai 

đoạn phản ứng A)  
E)    tách acrolein trong dung dịch lỏng từ D) bằng cách chưng cất trong giai đoạn chưng 

cất  
El)  ngưng tụ sản phẩm chưng cất chứa acrolein từ) và cung cấp sản phẩm chưng cất cho 

giai đoạn phản ứng  
F)   nạp phần tiếp theo của dòng khí chứa acrolein từ giai đoạn dập tắt B) trực tiếp vào 

giai đoạn phản ứng F) để phản ứng với metyl mercaptan với sự có mặt của MMP 
vμ/hoÆc MMP/MC hemithioaxetal.  
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(11) 41766 

(21) 1-2014-04151 (51) 7 A61F  9/00, B05B  17/00,  17/06 

(22) 14.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/040927 14.05.2013 (87) WO2013/173321 21.11.2013 
(30) 61/646,721      14.05.2012    US 

61/722,600      05.11.2012    US 
(71) EYENOVIA, INC.  (US) 

c/o Point Guard Partners LLC, 400 N. Ashley St, Suite 2150, Tampa, FL 33602, United 
States of America 

(72) WILKERSON, Jonathan, Ryan (US), LYNCH, Iyam (US), GERMINARlO, Louis, 
Thomas (US), HUNTER, Charles,ric (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị tạo dòng giọt nhỏ định hướng, phương pháp làm giảm 

lỗ hút không khí trong cơ cấu bơm phụt chất lưu trong khi 

hoạt động và phương pháp cải thiện việc bơm phụt chất lưu từ 

cơ cấu áp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bơm phụt áp điện được thiết kế để làm giảm thiểu sự hút 
không khí vào trong thiết bị khi truyền động bằng cách tạo ra dòng phân lớp của chất 
lưu. Cơ cấu bơm phụt bao gồm tấm phát và bộ truyền động áp điện có thể hoạt động để 
làm dao động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tấm phát, tại tần số tạo ra dòng giọt nhỏ 
chất lưu định hướng, tấm phát bao gồm bề mặt phủ ngoài chất lưu, bề mặt bơm phụt giọt 
nhỏ, và các lỗ được tạo ra xuyên qua bề dày của nó giữa các bề mặt. Các lỗ này được 
cấu trúc để làm giảm thiểu dòng không khí thông qua các lỗ từ bề mặt bơm phụt giọt 
nhỏ đến bề mặt phủ ngoài chất lưu trong khi tạo ra dòng giọt nhỏ định hướng bằng cách 
tạo cấu trúc hình dạng của các lỗ để làm giảm thiểu sự chảy rối.  
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61/722,556      05.11.2012    US 
61/722,584      05.11.2012    US 

(71) EYENOVIA, INC.  (US) 
c/o Point Guard Partners LLC, 400 N. Ashley St, Suite 2150, Tampa, FL 33602, United 
States of America  

(72) WILKERSON, Jonathan Ryan (US), LYNCH, Iyam (US), PARROTT, Jeffrey  (US), 
HUNTER, Charles Eric  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo giọt nhỏ và thiết bị và hệ thống 

bơm phụt giọt nhỏ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu bơm phụt áp điện, trong đó bộ truyền động áp điện được gắn 
vào cơ cấu bơm phụt, trong khi cơ cấu phát tín hiệu dẫn động và bộ điều khiển được 
ghép cặp với bộ truyền động. Cơ cấu phát tín hiệu dẫn động được tạo cấu trúc để phát tín 
hiệu dẫn động để dẫn động cơ cấu truyền động để làm dao động cơ cấu bơm phụt. Bộ 
điều khiển được tạo cấu trúc để điều khiển cơ cấu phát tín hiệu dẫn động để dẫn động cơ 
cấu truyền dộng ở tần số cộng hưởng của cơ cấu bơm phụt, và mạch điều chỉnh tự động 
được bố trí để xác định tần số tín hiệu dẫn động tối ưu.  
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(22) 09.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/IB2013/053768 09.05.2013 (87) WO/2013/171639 21.11.2013 
(30) 61/647,174 15.05.2012 US 

61/790,967 15.03.2013 US 
(71) NOVARTIS AG   (CH) 
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(72) DODD, Stephanie Kay (US), FURET, Pascal (FR), GROTZFELD, Robert Martin  

(DE), JONES, Darryl Brynley  (GB), MANLEY, Paul  (GB), MARZINZIK, Andreas 
(DE), PELLE, Xavier Francois Andre (FR), SALEM, Bahaa (FR), SCHOEPFER, 
Joseph (CH), JAHNKE, Wolfgang  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính enzym tyrosin kinaza 

của protein Abelson, protein họ Abelson, protein khảm cùng 

họ và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) có khả năng ức chế hoạt tính enzym tyrosin 
kinaza của protein Abelson (ABL 1), protein họ Abelson (ABL2) và protein khảm cùng 
họ, cụ thể là BCR-ABL 1. Sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) MIYAGAWA Kazuaki (JP), KITAMURA Wataru (JP), KAMURA Hisaya (JP), ISHII 
Takumi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu chịu động đất ở bên ngoài của tòa nhà nhiều tầng 

hiện có 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu chịu động đất dùng cho các toà nhà hiện có để cải thiện khả 
năng chịu động đất cho các cột hiện có mà không làm nứt vỡ các cột hiện có do các cột 
gia cố. Cột gia cố được dựng bên ngoài cột hiện có nằm ở phía vách ngoài của toà nhà 
hiện có, sao cho quay mặt vào và nằm cách khỏi cột hiện có một khoảng cách nhất định. 
Phần dưới của cột gia cố (8) này được làm liền vào dầm gia cố (9L), vốn được neo vào 
dầm hiện có (1L) được cố định vào sàn nhà (5L). Phần trên của cột gia cố (8) được làm 
liền vào dầm gia cố (9U), vốn được neo vào dầm hiện có (1U) được cố định vào sàn nhà 
(5U) của tầng phía trên. Các dầm gia cố (9) được đặt kề nhau trên một dầm hiện có, và 
cách khỏi nhau sang bên phải và bên trái. Sự biến dạng của cột hiện có được làm cho 
độc lập với sự biến dạng của cột gia cố, ngay cả khi mức độ biến dạng giữa hai cột này, 
vốn gây ra bởi ngoại lực, là khác nhau, do đó, khả năng nứt vỡ cột hiện có có thể được 
giảm xuống mức tối thiểu.  
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(71) SCHNEIDER ELECTRIC SOUTH EAST ASIA (HQ) PTE LTD.  (SG) 

10 Ang Mo Kio Street 65, #01-01/03 Techpoint, Singapore 569059, Singapore 
(72) BOORA, Arash (AU), STELMACH, Aleksander Roman (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống kiểm soát tải điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, thiết bị và phương pháp điều khiển tải điện. Thiết bị rẽ 
nhánh được bố trí song song với tải điện, mà khi sử dụng, chấp nhận trạng thái dẫn điện 
cao hoặc trạng thái trở kháng thấp khi bộ điều khiển điều khiển tải điện ở trạng thái dẫn 
điện thấp hoặc trạng thái ngắt mạch. Theo một phương án, thiết bị rẽ nhánh bao gồm bộ 
phát hiện để phát hiện trạng thái dẫn điện của bộ điều khiển, và bộ điều khiển rẽ nhánh 
để điều khiển trở kháng của thiết bị rẽ nhánh để đáp ứng trạng thái được phát hiện của 
bộ điều khiển.  
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(DE), WIEHL, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị bệnh viêm vú

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh viêm vú ở động 
vật có vú không phải là người. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để 
điều trị bệnh viêm vú ở bò cái. Dược phẩm này chứa hỗn hợp gồm axit phosphonic và ít 
nhất một chất kháng vi sinh vật.  
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(US), SAVAGE, Scott J. (US), STULTS, Jeffrey  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hợp chất pyrimidinyl-xyclopentan ở dạng vô định hình có tác 

dụng ức chế AKT, quy trình điều chế hợp chất này và dược 

phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất (S)-2-(4-clophenyl)-1-(4-((5R,7R)-7-hyđroxy-5-metyl-6,7-
®ihy®ro-5H-xyclopenta[d]pyrimi®in-4-yl)piperazin-1 - yl)-3-(isopropylamino)propan-1-
on monohyđroclorua, dược phẩm và quy trình điều chế nó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Bồn cầu tiết kiệm nước và giảm đáng kể tiếng ồn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn cầu tiết kiệm nước và giảm đáng kể tiếng ồn bao gồm: đáy hở 
(11) để nhận các chất thải rắn và lỏng; phương tiện ngăn mùi-tải chất thải (2) bao gồm 
tấm đỡ (21) là một tấm cơ bản phẳng, mặt trên có gắn gờ bao (22) tạo thành vành để có 
thể bao quanh chu vi ngoài của cổ đáy hở (111) và để chứa chất lỏng, phương tiện ngăn 
mùi-tải chất thải (2) được đặt dưới đáy hở (11) theo cách sao cho gờ bao (22) bao quanh 
chu vi ngoài của cổ đáy hở (111) và sao cho khi được đổ đầy chất lỏng thì cổ đáy hở 
ngập trong chất lỏng; cơ cấu xả nước để xả nước vào lòng của bồn cầu (1); và thành (15) 
bao kín phần dưới của bồn cầu. Bồn cầu (1) theo sáng chế còn có phương tiện tách chất 
rắn/lỏng (3) có mặt nghiêng (31) có các khe hở để tách chất lỏng ra khỏi chất rắn. Ngoài 
ra, bồn cầu (1) theo sáng chế còn được chia làm hai phần: phần trước để thu nước tiểu 
(12) và phần sau để thu chất thải rắn (13). Bồn cầu theo sáng chế chỉ sử dụng từ khoảng 
1,5 đến khoảng 2,5 lít nước cho mỗi người mỗi ngày so với khoảng 20 đến khoảng 50 lít 
nước ở các bồn cầu truyền thống.  
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(72) Lưu Hải Minh (VN), Vũ Hồng Sơn (VN) 
(54) Sơn phản quang, phản nhiệt và kháng khuẩn

  (57)    Sáng chế đề cập đến sơn phản quang nhiệt chống khuẩn, sơn bao gồm các thành phần 
được trộn theo tỉ lệ phần trăm khối lượng như sau: (63-78) polypropylen trùng hợp; (2-5) 
Ag nano; (1-2) TiO2; (10-25) decaBDE; (1-2) tác nhân hòa tan; (1-2) tác nhân phản oxi 
hóa; (1-2) tác nhân phản quang; (1-2) tác nhân phản nhiệt. Nhờ có Al và SiO2 nên sơn 
có tính phản quang nhiệt và nhờ Ag-nano và TiO2-nano sơn có tính chống khuẩn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm thử thiết bị được kiểm thử (DUT) trong trình 

tự kiểm thử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thực thi chương trình bao gồm chuỗi phần 
cứng tiêu chuẩn và lệnh môđun phân tích của một thiết bị được người dùng xác định, 
trong điều kiện thiết bị kiểm thử gồm nhiều VSA và VSG, hoặc các môđun đo phần 
cứng khác, trong đó việc phối hợp giữa thực hiện lệnh và tính khả dụng của tài nguyên 
được tích hợp vào hệ thống dưới dạng phần gắn liền trong cấu trúc tổng thể. Do vậy, các 
lệnh này cũng tương tự như các lệnh được thực hiện lần lượt theo cách thông thường, 
nhưng được thực thi tự động và liên tục theo cách xác định và liền mạch thông qua sự 
tương tác được phối hợp theo các phương án thực hiện sáng chế.  
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2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 1368535, Japan 
(72) NAGAI, Kuniaki (JP), KATOU, Toshio (JP), YAMAGATA, Kenji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cửa ra vào

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa ra vào có chức năng thông gió tốt và chức năng cách âm tốt. 
Cửa ra vào (1) có kết cấu rỗng được tạo bằng cách lắp tấm vật liệu mặt trước (2) vào một 
mặt của khung cửa ra vào (10) và lắp tấm vật liệu mặt sau (3) vào mặt còn lại. Các lỗ 
dẫn không khí (50-57) được tạo trên tấm vật liệu mặt trước (2) nằm giữa các thanh phụ 
(31-39), và các lỗ dẫn không khí (58, 59) được tạo trên tấm vật liệu mặt trước (3) nằm 
giữa các thanh phụ (41-43). Các khoảng trống giữa các thanh phụ (31-39) và các khoảng 
trống giữa các thanh phụ (41-43) là các phần chiều rộng nhỏ có chiều rộng nhỏ theo 
phương thẳng đứng. Các phần rỗng (4, 5) khác ngoài các phần chiều rộng nhỏ là các 
phần chiều rộng lớn có chiều rộng lớn theo phương thẳng đứng. Các bộ phận chắn (61-
63) có thể được bố trí trong các phần rỗng (4, 5).  
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(72) JOHNSON, Tim (GB), WATSON, Phil (GB), MATTHEWS, David (GB), BROWN, 

Alex (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể liên kết chọn lọc với epitop trong vùng lõi của 

transglutaminaza typ 2 dùng để điều trị và/hoặc chẩn đoán 

bệnh thần kinh, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa 

kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc đoạn liên kết kháng nguyên của nó liên kết chọn lọc 
với epitop trong vùng lõi của transglutaminaza typ 2 (TG2). Kháng thể này dùng để điều 
trị và/hoặc chẩn đoán các tình trạng bệnh lý bao gồm bệnh thể tạng, bệnh liên quan đến 
xơ hóa, bệnh thần kinh và bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
polynucleotit mã hóa kháng thể, hợp chất chứa kháng thể, dược phẩm chứa kháng thể, 
kit chứa kháng thể, phương pháp in vitro để làm giảm hoặc ức chế hoạt tính của enzym 
TG2, phương pháp sản xuất kháng thể và phương pháp chọn kháng thể này.  
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(54) Hệ thống phát hiện suy giảm chất lượng phần trượt của ổ 

trục chìm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát hiện suy giảm chất lượng phần trượt của ổ trục chìm 
(10) bao gồm ống phát hiện suy giảm chất lượng phần trượt (40) được nối với vỏ bọc ổ 
trục (24) của ổ trục chìm (20). Vỏ bọc ổ trục (24) làm điểm tựa quay cho trục quay dưới 

nước. ổ trục chìm (20) bao gồm vỏ bọc ổ trục (24) và phương tiện cung cấp mỡ bôi trơn 
(30) được cấu hình để cung cấp mỡ bôi trơn tới khe hở giữa vỏ bọc ổ trục (24) và trục 

quay với áp suất định trước. ống phất hiện suy giảm chất lượng phần trượt (40) giải 
phóng áp suất mỡ bôi trơn bằng mỡ bôi trơn đã đi chuyển qua vỏ bọc ổ trục ra ngoài 
không khí.   
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị gia nhiệt sơ bộ cho khuôn và thiết bị 

phun sản phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gia nhiệt sơ bộ bề mặt đúc thứ nhất (461) của khuôn, 
khuôn này bao gồm vị trí mở và vị trí đóng và xác định, ở vị trí đóng, khoang đóng kín 
nằm giữa bề mặt đúc được gia nhiệt sơ bộ thứ nhất (461) và bề mặt đúc thứ hai (462, 
762, 861), khác biệt ở chỗ phương pháp này bao gồm các bước:  
a. gia nhiệt cảm ứng một bộ phận, được gọi là lõi (470), nằm ngoài khuôn bằng cách đặt 
bộ phận này bên trong cuộn (430) có dòng AC đi qua đó;  
b. chèn lõi này vào giữa các bề mặt đúc (461, 462) của khuôn ở vị trí mở;  
c. tiến hành quá trình gia nhiệt sơ bộ bề mặt đúc thứ nhất (461) bằng cách truyền nhiệt 
giữa lõi và bề mặt đúc;  
d. lấy lõi ra (470) và đóng khuôn.  

Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị gia nhiệt sơ bộ khuôn và thiết bị phun sản phẩm.  
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(GB), POCK, Thomas (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa benzodiazepin tác dụng ngắn và phương pháp 

bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa benzodiazepin và ít nhất một tá dược hút ẩm, cụ 
thể là lactoza vμ/hoÆc dextran.  
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(72) METRANGOLO, Alessandro (CH), GlNDRAT, Pierre-Yves (CH), FAULKNER, John 

(GB), SCHALLER, Jean-Pierre (CH), SCHNEIDER, Jean-Claude (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo khí dung bao gồm dụng cụ tạo khí dung hoạt 

động bằng điện và sản phẩm tạo khí dung để sử dụng với dụng 

cụ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo khí dung (200) bao gồm dụng cụ tạo khí dung hoạt 
động bằng điện và sản phẩm tạo khí dung (1000) để sử dụng cùng với dụng cụ này, sản 
phẩm tạo khí dung bao gồm chất nền tạo khí dung (1020) là thanh bao gồm tấm thứ nhất 
là vật liệu tạo khí dung và tấm thứ hai là vật liệu không phải thuốc lá, tấm thứ nhất và 
tấm thứ hai được gấp nếp với nhau và được bao quanh bởi giấy bọc. Tấm thứ hai tốt hơn 
là bao gồm vật liệu có chức năng thay đổi khí dung thoát ra từ vật liệu tạo khí dung hoặc 
thay đổi các đặc tính khác của thanh này.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thanh hương liệu, sản phẩm tạo khí dung bao gồm thanh này, 

hệ thống tạo khí dung bao gồm sản phẩm này và phương pháp 

để tạo thành thanh này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thanh hương liệu được tạo thành từ tấm thứ nhất (2) bao gồm 
nguyên liệu thuốc lá và tấm thứ hai (2) bao gồm hương liệu không phải là thuốc lá, các 
tấm thứ nhất và tấm thứ hai được cuộn với nhau và được bọc bằng vỏ bọc (12). Sáng chế 
cũng đề cập đến sản phẩm tạo khí dung bao gồm thanh này, hệ thống tạo khí dung bao 
gồm sản phẩm này, và phương pháp để tạo thành thanh này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-aryltriazol dùng làm chất đối kháng thụ thể axit 

lysophosphatidic (LPAR) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 
và muối dược dụng của chúng, trong đó các phần tử thế như được bộc lộ trong phần mô 
tả. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất này và dược phẩm chứa chúng có tác dụng để 
điều trị bệnh và các rối loạn viêm như, ví dụ, bệnh xơ hoá phổi.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-alkyltriazol dùng làm chất đối kháng thụ thể 

axit lysophosphatidic (LPAR) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 

và muối dược dụng của chúng, trong đó các phần tử thế như được bộc lộ trong phần mô 
tả. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất này và dược phẩm chứa chúng có tác dụng để 
điều trị bệnh và các rối loạn viêm như: bệnh xơ hoá phổi chẳng hạn. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải được phủ chứa lớp phủ perflopolyme và phương pháp tạo 

ra vải này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến composit perflopolyme sử dụng hỗn hợp của perflopolyme (như 
PTFE) và polyme silicon. Bằng cách phủ nền, như vải sợi thủy tinh, bằng hỗn hợp của 
perflopolyme và polyme silicon, lớp keo có thể được liên kết trực tiếp với bề mặt của 
composit perflopolyme hoặc với composit perflopolyme đã được phủ lớp lót mà không 
cần xử lý bề mặt tạo bởi perflopolyme theo cách khác, như bằng cách khắc ăn mòn hoặc 
bằng cách phủ lớp phủ trung gian chứa silic oxit dạng keo hoặc chất tương tự khác để 
làm cho bề mặt có thể liên kết được. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến vải được phủ chứa 
lớp phủ perflopolyme và phương pháp tạo ra vải này.  

 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
176 

(11) 41786 

(21) 1-2014-04238 (51) 7 H04W  36/08 

(22) 03.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/CN2013/075115 03.05.2013 (87) WO2013/178003 05.12.2013 
(30) 201210173581.X      30.05.2012   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) DING, Xiaocheng  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống chuyển nút dịch vụ

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp để thay đổi các điểm dịch vụ. Theo phương pháp này, 
điểm dịch vụ đang phục vụ sẽ tiếp nhận yêu cầu thay đổi và thu thập danh tính người 
dùng từ yêu cầu thay đổi này; định vị điểm địch vụ đích nhờ sử dụng yêu cầu thay đổi 
này; thu thập dữ liệu người dùng đang phục vụ tương ứng với danh tính người dùng, gửi 
dữ liệu người dùng đang phục vụ đến điểm dịch vụ đích; nhận đáp ứng thay đổi được trả 
về từ điểm dịch vụ đích và chuyển hướng máy khách tương ứng với danh tính người 
dùng để nối với điểm dịch vụ đích. Sáng chế còn đề xuất hệ thống để thay đổi các điểm 
dịch vụ. Phương pháp và hệ thống nêu trên có thể cho phép thay đổi các điểm dịch vụ 
trong thời gian thực.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm bao gồm tác nhân phòng trừ sinh học và thuốc diệt 

nấm được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế tổng hợp màng 

lipit, chất ức chế sinh tổng hợp melanin, chất ức chế tổng hợp 

axit nucleic hoặc chất ức chế sự truyền tín hiệu 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học và/hoặc 
thể đột biến của chủng này có tất cả đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng, và/hoặc 
chất chuyển hoá được tạo ra bởi chủng tương ửng có hoạt tính diệt côn trùng, ve bét, 
giun tròn và/hoặc mầm bệnh thực vật và ít nhất một thuốc diệt nấm (I) được chọn từ 
nhóm bao gồm chất ức chế tổng hợp màng lipit, chất ức chế sinh tổng hợp melanin, chất 
ức chế tổng hợp axit nucleic, chất ức chế sự truyền tín hiệu và hợp chất có khả năng tác 
dụng như chất tách cặp với lượng hữu hiệu về mặt hiệp đồng. Hơn nữa, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp để làm giảm toàn bộ sự tổn hại của thực vật và các phần của thực 
vật. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm bao gồm tác nhân phòng trừ sinh học và thuốc diệt 

nấm được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế sự nguyên phân 

và sự phân chia tế bào hoặc các hợp chất có khả năng có tác 

dụng đa vị trí 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học và/hoặc 
thể đột biến của các chủng này có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng, 
và/hoặc chất chuyển hoá được tạo ra bởi chủng tương ứng mà thể hiện hoạt tính diệt côn 
trừng, ve bét, giun tròn và/hoặc mầm bệnh thực vật và ít nhất một thuốc diệt nấm (I) 
được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế sự nguyên phân và sự phân chia tế bào và các 
hợp chất có khả năng có tác dụng đa vị trí với lượng hữu hiệu về mặt hiệp đồng. Hơn 
nữa, sáng chế còn đề cập đến phương pháp để làm giảm toàn bộ sự tổn hại của thực vật 
và các phần của thực vật.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm bao gồm tác nhân phòng trừ sinh học và thuốc diệt 

nấm được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế sinh tổng hợp 

axit amin và/hoặc protein, chất ức chế sự sản xuất adenosin 

triphosphat và chất ức chế sự tổng hợp vách tế bào 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học và/hoặc 
thể đột biến của các chủng này có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng, 
và/hoặc chất chuyển hoá được tạo ra bởi chủng tương ứng mà thể hiện hoạt tính diệt côn 
trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc mầm bệnh thực vật và ít nhất một thuốc diệt nấm (I) 
được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế sinh tổng hợp axit amin và/hoặc protein, chất 
ức chế sự sản xuất ATP và chất ức chế sự tổng hợp vách tế bào với lượng hữu hiệu về 
mặt hiệp đồng. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm toàn bộ sự tổn 
hại của thực vật và các phần của thực vật.  
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(54) Chế phẩm bao gồm tác nhân phòng trừ sinh học và thuốc diệt 

nấm được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế chuỗi hô hấp ở 

phức hệ I hoặc II 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học và/hoặc 
thể đột biến của các chủng này có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng, 
và/hoặc chất chuyển hoá được tạo ra bởi chủng tương ứng mà thể hiện hoạt tính diệt côn 
trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc mầm bệnh thực vật và ít nhất một thuốc diệt nấm (I) 
được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế chuỗi hô hấp ở phức hệ I hoặc II với lượng hữu 
hiệu về mặt hiệp đồng. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến phương pháp để làm giảm 
toàn bộ sự tổn hại của thực vật và các phần của thực vật.  
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(54) Chế phẩm chứa tác nhân kiểm soát sinh học và chất diệt côn 

trùng, hạt được xử lý bằng chế phẩm này và phương pháp làm 

giảm sự thiệt hại tổng thể đối với thực vật và các bộ phận của 

thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh học và/hoặc thể 
đột biến của các chủng đã nêu có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng 
và/hoặc sản phẩm chuyển hóa được tạo ra bởi chủng tương ứng thể hiện hoạt tính chống 
côn trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc tác nhân gây bệnh ở thực vật và ít nhất một chất diệt 
côn trùng được chọn từ nhóm gồm chất điều biến kênh natri và các chất chẹn kênh natri 
phụ thuộc điện thế với lượng có tác dụng hợp lực. Ngoài ra, sáng chế còn bộc lộ phương 
pháp làm giảm sự thiệt hại tổng thể đối với thực vật và các bộ phận của thực vật.  
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(54) Chế phẩm bao gồm tác nhân phòng trừ sinh học và thuốc trừ 

sâu và phương pháp làm giảm toàn bộ sự tổn hại của thực vật 

và các bộ phận của thực vật 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học và/hoặc 
thể đột biến của các chủng này có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng, 
và/hoặc chất chuyển hoá được tạo ra bởi chủng tương ứng mà thể hiện hoạt tính diệt côn 
trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc mầm bệnh và ít nhất một thuốc trừ sâu được chọn từ 
nhóm bao gồm chất ức chế axetylcholinesteraza (AchE), chất đối kháng kênh clorua 
cổng GABA, chất hoạt hoá kênh clorua và chất phong bế kênh thụ thể nicotin 
axetyleholin (nAChR) với lượng hữu hiệu về mặt hiệp đồng. Hơn nữa, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp làm giảm toàn bộ sự tổn hại của thực vật và các bộ phận của thực 
vật.  
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(54) Chế phẩm chứa tác nhân kiểm soát sinh học và chất diệt côn 

trùng, hạt được xử lý bằng chế phẩm này và phương pháp làm 

giảm sự thiệt hại tổng thể đối với thực vật và các bộ phận của 

thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh học và/hoặc thể 
đột biến của các chủng nêu trên có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng 
và/hoặc sản phẩm chuyển hóa được tạo ra bởi chủng tương ứng thể hiện hoạt tính chống 
côn trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc tác nhân gây bệnh ở thực vật và ít nhất một chất diệt 
côn trùng được chọn từ nhóm gồm chất chủ vận thụ thể axetylcholin nicotinic (nAChR) 
và chất hoạt hóa dị lập thể thụ thể axetylcholin nicotinic (nAChR) với lượng có tác dụng 
hợp lực. Ngoài ra, sáng chế còn bộc lộ phương pháp làm giảm sự thiệt hại tổng thể đối 
với thực vật và các bộ phận của thực vật.  
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(54) Chế phẩm bao gồm tác nhân phòng trừ sinh học và thuốc diệt 

nấm được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế chuỗi hô hấp ở 

phức hệ III 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học và/hoặc 
thể đột biến của các chủng này có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng, 
và/hoặc chất chuyển hoá được tạo ra bởi chủng tương ứng mà thể hiện hoạt tính diệt côn 
trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc mầm bệnh thực vật và ít nhất một thuốc diệt nấm (I) 
được chọn từ nhóm bao gồm chất ức chế chuỗi hô hấp ở phức hệ III với lượng hữu hiệu 
về mặt hiệp đồng. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến phương pháp để làm giảm toàn bộ 
sự tổn hại của thực vật và các phần của thực vật.  
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phương pháp phủ nền kim loại dạng tấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được phủ bao gồm: nền kim loại và lớp phủ đóng rắn 
được phủ ít nhất một phần nền kim loại này, trong đó (a) lớp phủ đóng rắn này có các 
đặc điểm sau: (i) được tạo ra từ chế phẩm chứa nhựa mủ, (ii) về cơ bản là trong suốt, (iii) 
về cơ bản là không chứa thuốc nhuộm phản chiếu, và (iv) có độ dày lớp phủ khi khô ít 
nhất là 1 micromet; và (b) tấm kim loại được phủ có chỉ số phản xạ năng lượng mặt trời 
ít nhất là 65 và độ bền chống ăn mòn nhỏ nhất là 500 giờ theo thử nghiệm phun mù 
nước muối ASTMB 117 mà không xuất hiện các vết mòn.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu dạng tấm lợp được phủ và phương pháp 
phủ nền kim loại dạng tấm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cấp nhiên liệu

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nhiên liệu bao gồm bơm nhiên liệu không chổi than 
(100) có phần điều khiển bơm nhiên liệu không chổi than và phần điều khiển dụng cụ 
đo mức nhiên liệu bằng điện dung (110) được kết hợp thành một phần điều khiển (120) 
và phần điều khiển này được lắp trên bề mặt trên (phần bích) (103) của bơm nhiên liệu, 
với kết cầu đơn giản này mà cả hai chức năng có thể cùng hoạt động và việc giảm kích 
thước có thể đạt được.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiển thị được gắn trên đầu và bộ phận quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị được gắn trên đầu bao gồm phần bảng hiển thị có 
một bảng hiển thị được tạo cấu hình để hiển thị ảnh, phần quang học thị giác có thấu 
kính được tạo ra liền khối với phần lắp mà phần bảng hiển thị được lắp vào đó, và được 
tạo cấu hình để thực hiện xử lý quang học đối với viđeo được hiển thị bởi bảng hiển thị, 
phần xử lý tín hiệu viđeo được tạo cấu hình để xử lý tín hiệu viđeo, và phần điều khiển 
hiển thị được tạo cấu hình để điều khiển bảng hiển thị dựa trên tín hiệu viđeo được xử lý 
ở phần xử lý tín hiệu viđeo.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa theobromin để điều trị chứng quá mẫn cảm của 

răng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để làm giảm chứng mẫn cảm của răng miệng, tăng sức 
khỏe toàn thân của động vật có vú, bịt ống men răng trong răng của động vật có vú, 
và/hoặc lắng chất kết tủa lên bề mặt của răng động vật có vú, chế phẩm nêu trên có chứa 
theobromin (3,7-dimetylxantin, alkaloit chủ yếu trong Theobroma cacao).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất retinal và dược phẩm chứa nó

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất retinal tổng hợp dùng làm chất thay thế retinoid và chất 
chủ vận opsin và dược phẩm chứa nó.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa tác nhân kiểm soát sinh học và chất diệt nấm 

được chọn từ chất ức chế sinh tổng hợp ergosterol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một tác nhân kiểm soát sinh học và/hoặc thể 
đột biến của các chủng đã nêu có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng 
và/hoặc sản phẩm chuyển hóa được tạo ra bởi chủng tương ứng thể hiện hoạt tính chống 
côn trùng, ve bét, giun tròn và/hoặc tác nhân gây bệnh ở thực vật và ít nhất một chất diệt 
nấm (I) được chọn từ nhóm gồm chất ức chế sinh tổng hợp ergosterol với lượng có tác 
dụng hợp lực. Ngoài ra, sáng chế còn bộc lộ phương pháp làm giảm sự thiệt hại tổng thể 
đối với thực vật và các bộ phận của thực vật. 
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(54) Thiết bị sàng chắn, bộ phận sàng chắn, phương pháp chế tạo 

thiết bị sàng chắn và phương pháp sàng chắn vật liệu 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ phận sàng chắn, thiết bị sàng chắn, phương pháp chế tạo bộ phận 
sàng chắn và thiết bị sàng chắn và phương pháp để sàng chắn vật liệu cho các máy sàng 
chắn rung mà kết hợp việc sử dụng các vật liệu đúc phun. Sáng chế còn đề cập đến việc 
sử dụng các bộ phận sàng chắn đúc phun, không kể các bộ phận khác, để làm thay đổi 
cấu hình bề mặt sàng chắn; việc chế tạo thiết bị sàng chắn nhanh và tương đối đơn giản; 
và việc kết hợp của các đặc tính về cơ khí và điện của thiết bị sàng chắn bao gồm độ dai, 
độ mỏi và độ bền với hóa chất. Các phương án theo sáng chế sử dụng vật liệu đúc phun 
dẻo nhiệt.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt dạng lỏng

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt màu mà tẩy trắng bằng ánh sáng.  
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(54) Hợp chất diflo-hexahydro-xyclopentaoxazinyl và diflo-

hexahydro-benzooxazinyl dùng làm chất ức chế beta-

secretaza 1 (BACE 1) 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất diflo-xyclopentaoxazinyl và difloenzooxazinyl có  
công thức I:  

 

 
 
có hoạt tính ức chế BACE1 , quy trình sản xuất hợp chất này, dược phẩm chứa chúng. 
Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng trong việc điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, ví dụ 
bệnh Alzheimer.  
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(54) Bộ ổ cắm điện dễ tách phích cắm ra và thiết bị đa ổ cắm sử 

dụng bộ ổ cắm điện này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ổ cắm dễ tách ly phích cắm và thiết bị đa ổ cắm có sử dụng bộ ổ 
cắm này. Bộ ổ cắm theo sáng chế này bao gồm: phần thân chính có phần tiếp nhận 
phích cắm để cắm phích cắm vào, tấm mặt đáy tạo thành mặt đáy của phần tiếp nhận 
phích cắm và có hai lỗ cắm được làm trên tấm bề mặt để cắm phần chân phích cắm vào, 
và hai điện cực được bố trí ở phần dưới của tấm mặt đáy và cùng với đó để nối các chân 
phích cắm; tấm tách ly gồm có hai lỗ cắm phích, thông qua đó các chân phích cắm được 
xuyên qua, được thiết kế trên tấm bề mặt và được bố trí theo cách có thể nâng phần tiếp 
nhận phích cắm lên để có thể di chuyển giữa vị trí liên kết, trong đó các chân phích cắm 
được để dưới có khả năng nối với các điện cực thông qua lỗ cắm phích và lỗ cắm chân, 
và vị trí nhả liên kết, ở đó phích cắm được nâng lên sao cho các chân phích cắm được 
tách ra khỏi các điện cực; và môđun thao tác tách ly để nâng tấm tách ly tới vị trí nhả 
liên kết theo thao tác người sử dụng khi tấm tách ly ở trong ở vị trí liên kết.  
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(54) Thiết bị và phương pháp đun nóng thuần trở chất lỏng chứa 

hạt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp đun nóng thuần trở chất lỏng chứa hạt. 
Trong đó, điện cực (10) dùng để đun nóng thuần trở chất lỏng chứa hạt đang chảy qua 
đó bao gồm một đầu vào (11; 12) và một đầu ra (12 ; 11) nối qua chất lỏng và được bố 
trí theo cách có sự chênh lệch hướng giữa đầu vào và đầu ra là 60o - 120o. Một ngăn (50) 
dùng để đun nóng thuần trở chất lỏng chứa hạt đang chảy qua đó bao gồm hai điện cực 
như vậy và một ống điện môi (20) nối hai điện cực qua chất lỏng. Thiết bị dùng để đun 
nóng thuần trở chất lỏng chứa hạt đang chảy qua đó bao gồm sáu ngăn như vậy được nối 
nối tiếp qua chất lỏng và nối điện với nguồn điện ba pha, để việc tăng nhiệt độ của chất 
lỏng tại ngăn bất kỳ về cơ bản là như nhau.  
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(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn bằng việc ứng 
dụng công nghệ sinh học, gồm 3 bước: (a) xử lý than bùn thành dạng bột khô, nghiền 
nhỏ đến cỡ hạt nằm trong khoảng từ 2 đến 5mm, loại các tạp chất, sấy ở nhiệt độ 700C 
trong 2 giờ để giảm ẩm độ còn khoảng 20% đồng thời khử các độc chất có hại trong 
than bùn; (b) hoạt hóa than bùn bằng cách dùng dung dịch HCl 10% để axit hóa các 
muối humat không tan trong than bùn thành axit humic, sau đó dùng dung dịch NH4OH 
28% để kiềm hóa axit humic thành humat amoni dễ tan trong nước; (c) bổ sung các chế 
phẩm vi sinh vật (VSV) hữu ích vào than bùn bằng cách trộn vào than bùn các chế phẩm 
VSV; sau đó chuyển qua máy tạo hạt để sản xuất ra phân hữu cơ vi sinh dạng hạt.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị vô tuyến di động có anten gắn liền

  (57)     Sáng chế đề cập tới một thiết bị vô tuyến di động bao gồm một vỏ, một anten ít nhất 
được gắn với một phần trong vỏ và hoạt động để bức xạ trong ít nhất dải tần số rất cao 
VHF (Very High Frequency) và một bộ phận tiếp sóng để tiếp sóng cho anten ít nhất 
được gắn một phần.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Vỏ bảo vệ có chức năng ghi âm dùng cho điện thoại di động

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ bảo vệ có chức năng ghi âm dùng cho điện thoại di động, vỏ bảo 
vệ được làm bằng nhựa, kim loại, nhựa tổng hợp và/hoặc cao su tổng hợp. Vỏ bảo vệ này 
có nhiều lỗ hở được bố trí tương ứng với điện thoại, một micrô thu và một loa ngoài 
trùng hoặc tương ứng với bộ phận phát và bộ phận thu của điện thoại di động được sử 
dụng kết hợp với vỏ bảo vệ này, và bộ phận đi dây dẫn chìm, hoặc nổi hoặc tương tự như 
vậy mà có thể kết nối với bộ phận ghi âm. Vỏ bảo vệ có chức năng ghi âm bao gồm một 
thẻ nhớ mở rộng có nút vận hành hoạt động giống như là một thiết bị nhớ. Vỏ bảo vệ sẽ 
nhận nguồn nuôi để hoạt động thông qua cổng kết nối trên điện thoại di động bằng cách 
sử dụng đầu nối nguồn mở rộng. Vỏ bảo vệ cho phép cáp truyền dẫn dữ liệu kiêm sạc có 
thể thể kết nối thông qua bộ phận đầu nối mở rộng khi vỏ bảo vệ ôm khít phần thân của 
điện thoại di động.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp độn dùng trong quy trình sản xuất vật liệu gia cố 

cho giày mềm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp độn được làm từ chất dẻo sinh học và vật liệu tự nhiên có 
thể được thay thế và được lựa chọn kỹ lưỡng, cụ thể là đề cấp đến vật liệu bao gồm bột 
trấu chiếm 50% trọng lượng và bột axit lactic chiếm 70% trọng lượng, thích hợp dùng 
trong quy trình sản xuất vật liệu gia cố mềm trong ngành công nghiệp đóng giày, chủ 
yếu cho mũi chân và gót chân. Vật liệu gia cố cho giày có sử dụng hỗn hợp độn theo 
sáng chế có thể được sản xuất đồng bộ trên hệ thống dây chuyền kép bằng cách ép đùn, 
cụ thể là bằng cách đồng ép đùn (ép đùn kép).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và phương pháp bảo vệ thực vật

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung Cu2SO3.MSO3.2H2O, trong đó M là 
Cu, Mn hoặc Fe, dùng để bảo vệ thực vật chống lại các bệnh do nấm gây ra. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp bảo vệ thực vật chống lại các bệnh do nấm gây ra 
và chế phẩm trừ dịch hại chứa ít nhất một hợp chất có công thức chung nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giám sát trạng thái đường ray

  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị giám sát trạng thái đường ray bao gồm: bộ phận phát hiện 
gia tốc được bố trí trên toa tàu hoả và phát hiện gia tốc ít nhất theo hướng trục trong số 
các gia tốc được tạo ra trên bánh xe của toa tàu hoả; bộ phận phát hiện vị trí thanh ray 
được bố trí trên toa tàu hoả và phát hiện giá trị biểu thị vi trí của thanh ray so với bánh 
xe theo hướng trục; bộ phận tích phân để tính toán giá trị dựa trên giá trị tích phân bậc 
hai của gia tốc phát hiện được nhờ bộ phận phát hiện gia tốc; và bộ phận trừ để làm cân 
bằng thành phần chuyển động nhấp nhô của bánh xe bằng cách trừ giá trị phát hiện được 
nhờ bộ phận phát hiện vị trí thanh ray cho giá trị tính toán được nhờ bộ phận tích phân, 
và tính toán mức dịch chuyển theo phương nằm ngang của thanh ray.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiển thị thao tác của máy giặt và máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hiển thị thao tác (150) của  máy giặt bao gồm bộ phận hiển thị 
bảng cảm biến (38) có bảng tinh thể lỏng hiển thị điều kiện thiết lập và nút thiết lập giặt, 
xả, và vắt sấy khô, có tấm trong suốt được bố trí chồng lên bảng tinh thể lỏng và có điện 
cực trong suốt, và được thao tác bằng việc tấm trong suốt được chạm bởi ngón tay. 
Ngoài ra, thiết bị hiển thị thao tác (l50) bao gồm cụm nút thao tác ấn (48) được bố trí 
tách rời bộ phận hiển thị bảng cảm biến (38), và được thao tác bằng cách được ấn bằng 
ngón tay. Nút bật nguồn (52) để bật nguồn máy giặt nằm trong cụm nút thao tác ấn (48).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sinh vật chưa có nhân điển hình để sản xuất hợp chất chuyển 

hoá trung gian (P) và phương pháp sản xuất hợp chất chuyển 

hoá trung gian (P) 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất chủng vi khuẩn mà có thể làm giảm lượng hợp chất 
trung gian P được chuyển hóa thành sản phẩm chuyển hóa M và tích tụ một cách hiệu 
quả hợp chất P trong môi trường mà không được bổ sung sản phẩm chuyển hóa M hoặc 
sản phẩm cuối được tạo ra từ sản phẩm chuyển hóa M. Sáng chế đề xuất sinh vật chưa 
có nhân điển hình có tất cả các dấu hiệu (a) đến (d) như được định nghĩa trong bản mô 
tả để tích tụ hợp chất P bằng cách điều hòa mức biểu hiện của enzym X mà chuyển hóa 
hợp chất P dưới dạng sản phẩm chuyển hóa trung gian thành sản phẩm chuyển hóa M 
trong chu trình sinh tổng hợp trong đó sản phẩm chuyển hóa M không thể thiếu cho sự 
sinh trưởng được tạo ra từ nguồn cacbon.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất dẫn xuất imidazo[1,2-b]pyridazin làm chất ức chế kinaza 

và dược phẩm chứa chất dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazo[1,2-b]pyridazin có công thức (I):  
 

 
 

và muối dược dụng của nó, trong đó Rl, G, T, Y1, Y2, Y3, Y4 là như được xác định trong 
bản mô tả, và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế hoặc muối dược 
dụng của nó là hữu ích trong việc điều trị khối u bằng cách ức chế hoạt tính enzym 
kinaza ROS1 và enzym kinaza NTRK một cách hiệu quả.  

Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm ức chế hoạt tính enzym kinaza, thuốc chống khối 
u và thuốc điều trị khối u chứa hợp chất này.  
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(54) Phương pháp sản xuất thức ăn cho tôm và thức ăn cho tôm 

được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thức ăn cho tôm và thức ăn cho tôm được sản 
xuất bằng phương pháp này. Phương pháp sản xuất thức ăn cho tôm và thức ăn cho tôm 
được sản xuất bằng phương pháp này làm tăng cả tỷ lệ sống sót và sinh trưởng của tôm 
nuôi và ngăn ngừa sự ô nhiễm của nước biển. Phương pháp này bao gồm các bước: trộn 
các vi sinh vật như Saccharomyces, Bacillus subtilis và Lactobacillus, sản phẩm tự 

nhiên như nhân sâm đỏ, tảo bẹ, thạch, cây ngón biển, cây Peucedanum Japonicum 
thunherg, tảo diếp, cây bồ công anh, thương truật, cỏ muỗi và cát căn, và quả lên men 
như táo, cam, quýt, dứa và dưa; và dịch chiết lên men từ hỗn hợp này. Dịch lên men này 
tạo ra hiệu quả kháng virut, làm tăng tính miễn dịch, cải thiện sự tiêu hóa, tăng cường sự 
sinh trưởng, giảm thức ăn thừa, v.v..  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể được phân lập liên kết đặc hiệu với vùng ngoại bào 

của CXCR5 của người, dẫn xuất của nó, phương pháp sản xuất 

và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể được phân lập liên kết đặc hiệu với vùng ngoại bào của 
CXCR5 của người và có thể, ví dụ, ức chế chức năng CXCR5. Kháng thể này là hữu ích 
để điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh hoặc rối loạn liên quan đến CXCR5. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến dẫn xuất của kháng thể được phân lập liên kết đặc hiệu với 
vùng ngoại bào của CXCR5 của người, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa kháng 
thể được phân lập này.  
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(72) PANDIT, Purvin, Bibhas (IN), SU, Yeping (CN), YIN, Peng (CN), GOMILA, Cristina 

(ES), BOYCE, Jill, MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu viđeo 

nhiều cảnh nhìn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu viđeo nhiều 
cảnh nhìn. Thiết bị này bao gồm bộ giải mã để giải mã ít nhất hai cảnh nhìn tương ứng 
với nội dung dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn, trong đó bộ giải mã xác định cảnh nhìn, nếu 
có, trong số ít nhất hai cảnh nhìn là cảnh nhìn cơ bản, dùng để giải mã, cảnh nhìn này 
độc lập với mọi cảnh nhìn khác trong số ít nhất hai cảnh nhìn, cảnh nhìn cơ bản tương 
ứng với một cảnh nhìn tương ứng trong số ít nhất hai cảnh nhìn.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2014 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

46, Quai A. Le Gallo, F-92100 Boulogne - Billancourt, France 
(72) PANDIT, Purvin, Bibhas (IN), SU, Yeping (CN), YIN, Peng (CN), GOMILA, Cristina 

(ES), BOYCE, Jill, MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hoá và giải mã dùng trong hệ 

thống mã hoá dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã dùng trong hệ thống mã 
hoá dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn. Thiết bị giải mã này bao gồm bộ giải mã để giải mã 
ít nhất hai cảnh nhìn tương ứng với nội dung dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn, trong đó bộ 
giải mã xác định cảnh nhìn, nếu có, trong số ít nhất hai cảnh nhìn là cảnh nhìn cơ bản, 
dùng để giải mã, cảnh nhìn này độc lập với mọi cảnh nhìn khác trong số ít nhất hai cảnh 
nhìn, trong đó mỗi cảnh nhìn trong số ít nhất hai cảnh nhìn là một cảnh nhìn tương ứng 
được chụp lúc ban đầu và không kết hợp, và cảnh nhìn cơ bản tương ứng với duy nhất 
một cảnh nhìn trong số ít nhất hai cảnh nhìn.  
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(11) 41819 
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(62) 1-2008-02264   
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(72) PANDIT, Purvin, Bibhas (IN), SU, Yeping (CN), YIN, Peng (CN), GOMILA, Cristina 

(ES), BOYCE, Jill, MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị mã hoá dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu viđeo 

nhiều cảnh nhìn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hoá dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu viđeo nhiều 
cảnh nhìn. Thiết bị này bao gồm bộ mã hoá để mã hoá ít nhất hai cảnh nhìn tương ứng 
với nội dung dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn, trong đó bộ mã hoá xác định cảnh nhìn, nếu 
có, trong số ít nhất hai cảnh nhìn là cảnh nhìn cơ bản, dùng để mã hoá, cảnh nhìn này 
độc lập với mọi cảnh nhìn khác trong số ít nhất hai cảnh nhìn, cảnh nhìn cơ bản tương 
ứng với một cảnh nhìn tương ứng trong số ít nhất hai cảnh nhìn.  
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(72) PANDIT, Purvin, Bibhas (IN), SU, Yeping (CN), YIN, Peng (CN), GOMILA, Cristina 

(ES), BOYCE, Jill, MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hoá dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu 

viđeo nhiều cảnh nhìn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu viđeo 
nhiều cảnh nhìn. Phương pháp này bao gồm bước mã hoá ít nhất hai cảnh nhìn tương 
ứng với nội dung dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn bằng cách xác định một trong số ít nhất 
hai cảnh nhìn để làm cảnh nhìn cơ bản, dùng để giải mã, cảnh nhìn này độc lập với mọi 
cảnh nhìn khác trong số ít nhất hai cảnh nhìn.  
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(72) PANDIT, Purvin, Bibhas (IN), SU, Yeping (CN), YIN, Peng (CN), GOMILA, Cristina 

(ES), BOYCE, Jill, MacDonald (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu 

viđeo nhiều cảnh nhìn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã dùng trong hệ thống mã hoá dữ liệu viđeo 
nhiều cảnh nhìn. Phương pháp này bao gồm bước giải mã ít nhất hai cảnh nhìn tương 
ứng với nội dung dữ liệu viđeo nhiều cảnh nhìn, trong đó bước giải mã xác định cảnh 
nhìn, nếu có, trong số ít nhất hai cảnh nhìn là cảnh nhìn cơ bản, dùng để giải mã, cảnh 
nhìn này độc lập với mọi cảnh nhìn khác trong số ít nhất hai cảnh nhìn.  
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(11) 41822 
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kosei MAEBASHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều khiển động cơ và phương tiện giao thông có cơ 

cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển động cơ, cơ cấu này điều khiển động cơ gồm 
động cơ khởi động được dẫn động bởi điện năng được cấp từ ắcqui và trục khuỷu. Cơ 
cấu điều khiển động cơ còn bao gồm phương tiện tiếp nhận thông tin tương đương với 
vận tốc góc, phương tiện này tiếp nhận thông tin tương đương với vận tốc góc của trục 
khuỷu trước lúc việc khởi động động cơ được hoàn tất khi mà việc khởi động động cơ là 
nhờ dẫn động động cơ khởi động, và phương tiện phán đoán sự hư hỏng của ắcqui, 
phương tiện này phán đoán rằng ắcqui đã hư hỏng khi thông tin tiếp nhận được bởi 
phương tiện tiếp nhận thông tin tương đương với vận tốc góc là tương đương với vận tốc 
góc có giá trị định trước hoặc thấp hơn. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương 
tiện giao thông có cơ cấu điều khiển nói trên.  
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Tetsuhiko NISHIMURA (JP), Kosei MAEBASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu có yên

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu có yên bao gồm động cơ, phần phát 
hiện việc lên phương tiện để phát hiện việc ngồi lên phương tiện của người điều khiển, 
phần điều khiển tắt máy tạm thời ngừng động cơ và chuyển động cơ sang trạng thái tắt 
máy tạm thời, tay ga được vận hành bởi người điều khiển, phần phát hiện hoạt động gia 
tốc phát hiện sự vận hành của tay ga, phần điều khiển khởi động lại động cơ khởi động 
lại động cơ khi hoạt động định trước của tay ga được phát hiện trong khoảng thời gian ở 
trạng thái tắt máy tạm thời của động cơ và phần điều khiển bắt đầu di chuyển cho phép 
phương tiện bắt đầu di chuyển theo điều kiện mà việc ngồi lên của người điều khiển đã 
được phát hiện bởi phần phát hiện việc lên phương tiện sau khi động cơ được khởi động 
lại.  
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114/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Hùng Sơn (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Đui đèn cải tiến và quy trình sản xuất

  (57)     Sáng chế đề xuất đui đèn cải tiến thích hợp với môi trường ẩm ướt. Đui đèn cải tiến bao 
gồm: mũ chụp (10), đế nối (20) với cực dẫn điện hình ống có ren (50) và cực dẫn điện 
dạng lưỡi gà (90) ở mặt dưới, ống bọc (40) lồng ngoài đế nối (20); hai trụ đấu nối (71, 
71) ở mặt trên của đế nối (20) và nối với các cực dẫn điện, bộ phận cách ly (30) chồng 
lên trên đế nối (20), bao trùm mặt trên của đế nối (20) và nằm khít bên trong mũ chụp 
(10); và dây dẫn (60) được đấu nối với hai trụ đấu nối (71, 71) xuyên qua mũ chụp (10) 
và bộ phận cách ly (30). Sáng chế còn đề xuất qui trình sản xuất đui đèn cải tiến đó.  
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(71) SMARTCONNECT HOLDINGS PTE. LTD. (COMPANY REGISTRATION NO. 

200710925M)  (SG) 
100 Bh Road, #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 

(72) IBASCO, Alex, D. (PH), SEMINIANO, Alexander, Go (PH), UBALDE, Oliver, L. 
(PH), GARCIA, Julie, K. (PH), POSADAS, Patrick B. (PH), CO, Vincent, C. (PH), 
TAN, Ric, Angelo, S. (PH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp tạo sự thuận lợi cho các giao dịch 

giữa các thuê bao 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo sự thuận lợi cho các giao dịch giữa các 
thuê bao. Hệ thống theo sáng chế bao gồm nhiều mạng, mỗi mạng hỗ trợ nhiều thuê 
bao; phương tiện thanh toán trung tâm kết nối với từng mạng trong nhiều mạng, phương 
tiện thanh toán trung tâm duy trì nhiều tài khoản thuê bao và trong đó phương tiện thanh 
toán trung tâm được làm tương thích, khi tiếp nhận yêu cầu về tín dụng từ thuê bao, để 
biến đổi yêu cầu về tín dụng thành trị số trung gian; thu được tín dụng từ nhà cung cấp 
tín dụng với trị số trung gian; cấp tín dụng cho tài khoản được giữ bởi thuê bao lên 
phương tiện thanh toán với tài khoản tương đương với yêu cầu tín dụng; và thông tin tới 
thuê bao về việc chấp thuận của yêu cầu về tín dụng được bộc lộ. Hệ thống theo sáng 
chế còn được tạo cấu hình để cấp thời gian phát sóng cho thuê bao.  
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(72) NAKANE, Kazuhiro (JP), NOGI, Junya (JP), SHIBANO, Hiroshi (JP), SHIRAKAWA, 

Atsuhiko (JP), ISHIDUKA, Yuuichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống trợ giúp kiểm tra cơ sở hạ tầng, máy chủ, thiết bị 

máy khách, phương pháp trợ giúp kiểm tra cơ sở hạ tầng và 

phương tiện đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy chủ bao gồm: phương tiện nhận để nhận thông tin về cơ sở hạ tầng 
cần kiểm tra, thông tin về chu kì mà trong đó nhóm mục kiểm tra, bao gồm một hoặc 
nhiều mục kiểm tra của cơ sở hạ tầng này, được kiểm tra và thông tin mục kiểm tra về 
các mục kiểm tra được bao gồm trong nhóm mục kiểm tra này; phương tiện xác định để 
xác định ngày tháng mà nhóm mục kiểm tra này được kiểm tra, dựa trên thông tin về 
chu kì kiểm tra và phương tiện ra lệnh để ra lệnh cho thiết bị máy khách hiển thị, ở 
trường ngày tháng trên lịch được hiển thị trên phương tiện hiển thị của thiết bị máy 
khách, xem có nhóm mục kiểm tra nào cần được kiểm tra vào ngày tháng đó hay không. 
Nhờ đó mà người công nhân có thể dễ dàng biết được khi nào và các mục kiểm tra nào 
cần kiểm tra.  

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
217 

(11) 41827 

(21) 1-2014-04392 (51) 7 C07D  471/04 

(22) 30.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/043400 30.05.2013 (87) WO/2013/181415 05.12.2013 
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(71) PLEXXIKON, INC.  (US) 

91 Bolivar Drive, Berkeley, CA 947140, United States of America 
(72) IBRAHIM, Prabha, N. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolo[2,3-b]pyridin và phương pháp điều chế hợp chất 

này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng và phương pháp điều chế hợp chất này.  
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(11) 41828 

(21) 1-2014-04400 (51) 7 D21H  27/00, A24D  1/02 

(22) 29.04.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/001276 29.04.2013 (87) WO 2014/008962 A1 16.01.2014 
(30) 10 2012 106 154.8      09.07.2012    DE 
(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
(72) EITZINGER, Bernhard (AT), GLEINSER, Maria (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy cuốn thuốc lá có tính thấm không khí được cải thiện, 

phương pháp sản xuất và điếu thuốc được làm từ giấy này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến giấy cuốn thuốc lá có các đặc tính sau trên ít nhất một phần bề mặt 
của nó: không có sự đục lỗ nhân tạo, độ thấm không khí ít nhất là 15 CU, tốt hơn nếu ít 
nhất là 20 CU, và đặc biệt tốt hơn nếu ít nhất là 25 CU, và hệ số k, đo được bằng đầu đo 
có khe hở hình chữ nhật 2 mm x 15 mm, theo ISO 2965:2009, mà được xác định theo 
công thức: 

 
 

Trong đó Q1: luồng không khí đi qua giấy ở độ chênh lệch áp suất p1 = 1,00 kPa và Q2: 
luồng không khí đi qua giấy ở độ chênh lệch áp suất p2 = 0,25 kPa, có các giá trị k 

≤0,98, tốt hơn là k ≤0,95, đặc biệt tốt hơn là k ≤0,93, và k ≥0,80, tốt hơn là k ≥0,85.  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
219 

(11) 41829 
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(30) 61/653,524 31.05.2012 US 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1018535, Japan 
(72) FUJIKI, Hiroyuki (JP), AIHARA, Miki (JP), KINOSHITA, Shizuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc và kit để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh thận đa u 

nang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp thuốc có hiệu quả phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh thận đa 
u nang. Sáng chế còn đề cập đến thuốc phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh thận đa u nang 
chứa tổ hợp của hợp chất tolvaptan hoặc tiền dược chất của nó và dẫn xuất somatostatin. 
Sáng chế còn đề cập đến kit để phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh thận đa u nang.  
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(62) 1-2011-00552   
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(86) PCT/JP2009/061864 29.06.2009 (87) WO 2010/013567 04.02.2010 
(30) 2008-200114 01.08.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) KOBAYASHI, Yumi (JP), KATSUTA, Hiroyuki (JP), NOMURA, Michikazu (JP), 

TSUKADA, Hidetaka (JP), HIRABAYASHI, Atsushi (JP), DAIDO, Hidenori (JP), 
TAKAHASHI, Yusuke (JP), BANBA, Shinichi (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất anilin 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chất khống chế loài gây hại chứa hợp chất được biểu thị bằng Công 
thức (1), trong đó A là nguyên tử cacbon, nguyên tử nitơ, hoặc nguyên tử tương tự, K là 
nhóm nguyên tử phi kim cần thiết để tạo thành nhóm liên kết vòng được dẫn xuất từ có 
vòng 5 hoặc 6 cạnh, kết hợp với A và hai nguyên tử cacbon mà A liên kết với, X là 
nguyên tử hyđro, nguyên tử halogen, hoặc nguyên tử tương tự, n là số nguyên nằm trong 
khoảng từ 0 đến 4, T là -C(=G1)-Q1 (trong đó G1 và G2 là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử 
tương tự, Q1 là nhóm phenyl mà có thể có phần tử thế, nhóm dị vòng mà có thể có phần 
tử thế, hoặc nhóm tương tự), hoặc dạng tương tự, Q2 là nhóm phenyl hoặc nhóm tương 
tự, G3 là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử tương tự, và mỗi R1 và R2 độc lập là nguyên tử 
hyđro, nhóm C1-C6 alkyl, hoặc nhóm được biểu thị bằng -L-D, hoặc nhóm tương tự (với 
điều kiện ít nhất R1 hoặc R2 là nhóm được biểu thị bằng -L-D); để làm hoạt chất thể hiện 
hiệu quả tuyệt vời. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại và phương pháp kiểm soát dịch hại bằng 

chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm trừ dịch hại phổ rộng, có hoạt tính mạnh và kéo dài và 
phương pháp kiểm soát dịch hại bằng chế phẩm này. Chế phẩm này chứa các hoạt chất 
bao gồm ít nhất một hợp chất phospho hữu cơ (A) được chọn từ nhóm bao gồm 
fosthiazat và imixyafos và ít nhất một hợp chất (B) được chọn từ nhóm bao gồm 
clothianidin, dinotefuran, thiamethoxam, tefluthrin, silaflufen, clofluazuron, 
flufenoxuron và teflubenzuron (ngoại trừ hỗn hợp của fosthiazat và tefluthrin).  
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(72) YOSHIMOTO Katsu (JP), CHEN Han Hiong (MY), AONO Kaoru (JP), MURAI 

Masataka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị truyền lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền lực có thể duy trì khả năng vận hành thiết bị truyền 
lực trong quá trình thao tác ngắt việc truyền lực và đơn giản hóa kết cấu của thiết bị 
truyền lực nhằm loại bỏ việc vận hành trục trặc thiết bị truyền lực. Thiết bị truyền lực 
theo sáng chế để truyền lực dẫn động quay cấp vào chi tiết đầu vào đến chi tiết đầu ra 
hoặc ngắt lực dẫn động quay cấp vào chi tiết đầu vào khỏi chi tiết đầu ra bằng cách tiếp 
xúc ép hoặc nhả lực tiếp xúc ép giữa các đĩa ly hợp phía chủ động và các đĩa ly hợp phía 
bị động, khác biệt ở chỗ, thiết bị truyền lực bao gồm các chi tiết khóa liên động (chi tiết 
thứ nhất và chi tiết thứ hai) khóa liên động với chuyển động của các chi  tiết gia trọng từ 
các vị trí vào trong theo hướng kính đến các vị trí ra ngoài theo hướng kính của chúng và 
chuyển động được về phía hướng đến gần chi tiết ép; và các chi tiết đàn hồi được đặt xen 
giữa các chi tiết khóa liên động và chi tiết ép và có thể chuyển động chi tiết ép về phía 
hướng để tiếp xúc ép các đĩa ly hợp phía chủ động và các đĩa ly hợp phía bị động bằng 
cách đẩy chi tiết ép tùy theo chuyển động của các chi tiết khóa liên động và cũng có thể 
hấp thụ lực đẩy của chi tiết ép tác dụng vào các chi tiết khóa liên động khi chi tiết khởi 
động được vận hành.  
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(72) YANG, Xiaodong  (CN), LIU, Yafeng  (CN), YUAN, Jinyu  (CN), ZHOU, Dongfang  
(CN), MA, Enjie  (CN), WANG, Zhongjie  (CN), GUAN, Luyuan  (CN), HAO, Shuai  
(CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống kiểm soát toàn diện nhà máy điện phân nhôm 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống kiểm soát và cụ thể là hệ thống kiểm soát toàn diện nhà máy 
điện phân nhôm. Hệ thống này bao gồm nền tích hợp thông tin, hệ thống quản lý sản 
xuất và hệ thống kiểm soát tối ưu hóa toàn nhà máy; nền tích hợp thông tin có chức 
năng tích hợp dữ liệu từ mỗi phân xưởng và cung cấp thông tin kiểm soát quy trình cho 
hệ thống quản lý sản xuất và bộ điều khiển tối ưu hóa toàn nhà máy; hệ thống quản lý 
sản xuất nhận và xử lý dữ liệu của nền tích hợp thông tin, sao cho cung cấp được thông 
tin quản lý sản xuất cho bộ điều khiển tối ưu hóa toàn nhà máy và bộ điều khiển tối ưu 
hóa toàn nhà máy nhận thông tin quản lý sản xuất được cung cấp bởi hệ thống quản lý 
sản xuất với mục đích tối ưu hóa và dự đoán và sinh ra tín hiệu đã được tối ưu và dự 
đoán đến nền tích hợp thông tin và mỗi hệ thống kiểm soát của phân xưởng. Hiệu quả có 
lợi của sáng chế là như sau: sáng chế có khả năng cải thiện hiệu quả quản lý của xí 
nghiệp, tối ưu hóa quy trình quản lý này và cơ bản thực hiện mục đích dữ liệu hóa toàn 
bộ để tối ưu hóa việc quản lý các nguồn nội tại của xí nghiệp, tăng cường quản lý và 
điều khiển sản xuất, giảm chi phí sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và cải thiện 
hiệu quả quản lý toàn diện xí nghiệp.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dùng để phân phối các miếng dán

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để phân phối các miếng dán trong thiết bị y tế cụ thể 
là thiết bị phân phối để sắp xếp các miếng dán trên điện cực lắp đặt. Thiết bị phân phối 
dùng để sắp xếp các miếng dán trong thiết bị y tế, thiết bị phân phối bao gồm một bộ gá 
phù hợp với thiết bị y tế, cơ cấu phân phối bao gồm một chồng các miếng dán và một cơ 
cấu đàn hồi, chồng miếng dán được sắp xếp trên cơ cấu đàn hồi sao cho các miếng dán 
được đẩy về phía trước của bộ gá, giữa các miếng dán có một lớp bảo vệ có thể gỡ ra 
được và một cơ cấu kéo bao gồm một bộ kéo nối lớp bảo vệ có thể gỡ ra được và một 
công tắc phù hợp với cơ cấu kéo, cơ cấu kéo này phù hợp để kéo lớp bảo vệ khi được 
kích hoạt bằng công tắc.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất diazabixyclooctan, quy trình điều chế dẫn xuất này 

và dược phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)     Các thuốc ức chế beta-lactamaza hiện có là không đủ để ức chế beta- lactamaza không 
ngừng gia tăng, và ngày càng cần có các thuốc ức chế beta- lactamaza mới để điều trị 
các bệnh nhiễm trùng vi khuẩn nặng do vi khuẩn kháng thuốc mà sản sinh ra beta-
lactamaza nhóm C, beta-lactamaza phổ rộng (ESBL) thuộc nhóm A và D, hoặc KPC-2 
nhóm A mà phân hủy cả carbapenem như là loại thuốc kháng sinh beta-lactam cuối 
cùng.  

Sáng chế đề cập đến hợp chất diazabixyclooctan có công thức (I), quy trình điều 
chế hợp chất này, các thuốc ức chế beta-lactamaza và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(54) Hệ thống phân biệt chế độ di chuyển, hệ thống đánh giá tình 

trạng tắc đường và thiết bị phân biệt chế độ di chuyển 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để thực hiện phương pháp dùng để xác định 
loại phương tiện vận chuyển mà trên đó đang vận chuyển một thiết bị đầu cuối nhờ sử 
dụng dữ liệu cảm biến từ một cảm biến được lắp trong thiết bị đầu cuối mà trong đó có 
xem xét các yếu tố tác động tới dữ liệu cảm biến, như các điều kiện giao thông. Thông 
tin môi trường được gán cho dữ liệu cảm biến và các giá trị tham chiếu xác định dùng 
để xác định phương tiện vận chuyển thiết bị đầu cuối được ánh xạ trước tiên tới mỗi 
trong số các thông tin môi trường. Một giá trị tham chiếu xác định quy định được lựa 
chọn phù hợp với thông tin môi trường được gán tới để xác định phương tiện vận chuyển 
thiết bị đầu cuối nhờ sử dụng dữ liệu cảm biến và giá trị tham chiếu xác định quy định.  
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(71) LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.  (ES) 

C/ Juli¸n Camarillo, 35, E-28037 Madrid, Spain 
(72) GUTIERRO ADURIZ, Ibon (ES), FRANCO RODRIGUEZ, Guillermo (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm để tiêm bắp chứa risperidon và/hoặc paliperidon 

dùng để điều trị bệnh tâm thần, phương pháp sản xuất và kit 

chứa dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm để tiêm bắp để tạo thành dạng rắn tại chỗ được cấy trong 
cơ thể chứa risperidon và/hoặc paliperidon hoặc muối dược dụng của chúng, một 
polyme tương thích về mặt sinh học trên cơ sở axit lactic và axit glycolic có tỷ lệ 
monome giữa axit lactic và axit glycolic khoảng 50:50 và dung môi DMSO. Dược phẩm 
này dùng để điều trị bệnh tâm thần. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất và kit chứa dược phẩm này. 
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(72) GUTIERRO ADURIZ, Ibon (ES), FRANCO RODRIGUEZ, Guillermo (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm để tiêm bắp chứa paliperidon dùng để điều trị bệnh 

tâm thần, phương pháp sản xuất và kit chứa dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để tiêm bắp để tạo thành dạng rắn tại chỗ được cấy 
trong cơ thể chứa paliperidon và/hoặc muối dược dụng của chúng, một polyme tương 
thích về mặt sinh học trên cơ sở axit lactic và axit glycolic có tỷ lệ monome giữa axit 
lactic và axit glycolic nằm trong khoảng từ 45:55 đến 55:45 và dung môi DMSO. Dược 
phẩm này dùng để điều trị bệnh tâm thần. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất và kit chứa dược phẩm này.  
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(72) BLEIN Stanislas (FR), OLLIER Romain (FR), SKEGRO Darko  (HR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng Trka được làm giống như của người có các 

axit amin được thay thế, chế phẩm và sản phẩm chứa kháng 

thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể nhằm đích kháng thụ thể TrkA và mô tả các ứng dụng 
của chúng, bao gồm các kháng thể kháng TrkA được làm giống như của người. Đặc biệt 
hơn, sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng TrkA được làm giống như của người có 
các đặc tính ức chế được tăng cường bao gồm vùng biến đổi chuỗi nặng, vùng biến đổi 
chuỗi nhẹ, vùng ổn định chuỗi nhẹ của người và vùng ổn định chuỗi nặng IgG4 của 
người dạng biến thể biểu hiện các đặc tính trao đổi khác nhau. Các chế phẩm và sản 
phẩm chứa kháng thể này cũng được đề xuất.  
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(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm dùng để sản xuất lốp xe xốp và lốp xe xốp sản xuất 

được từ chế phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để sản xuất lốp xe xốp. Chế phẩm này chứa hỗn hợp 
gồm copolyme khối của olefin và cao su làm chất nền polyme với lượng là 100 phần 
khối lượng, chất liên kết ngang với lượng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 4 phần khối 
lượng, và chất tạo bọt với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 6 phần khối lượng, trong đó 
copolyme khối của olefin chiếm lượng từ 50% đến 80% khối lượng và cao su chiếm 
lượng từ 20% đến 50% khối lượng tính theo tổng khối lượng của chất nền polyme.  

  Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lốp xe xốp sản xuất được từ chế phẩm nêu trên.  
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(72) METRANGOLO, Alessandro (CH), GINDRAT, Pierre-Yves (CH), FAULKNER, John 

(GB) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thanh dẫn nhiệt để sử dụng trong sản phẩm tạo khí dung, 

chất nền tạo khí dung bao gồm thanh này, sản phẩm tạo khí 

dung được đốt nóng bao gồm chất nền này, hệ thống tạo khí 

dung bao gồm sản phẩm này và phương pháp tạo thành thanh 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh dẫn nhiệt được tạo thành từ tấm thứ nhất bao gồm nguyên liệu 
tạo khí dung (2) và tấm thứ hai bao gồm vật liệu dẫn nhiệt (3), tấm thứ nhất và tấm thứ 
hai được gấp nếp với nhau và được bao quanh bởi giấy bọc (12). Sáng chế còn đề cập 
đến chất nền tạo khí dung bao gồm thanh này, sản phẩm tạo khí dung được đốt nóng bao 
gồm chất nền này, hệ thống tạo khí dung bao gồm sản phẩm này và phương pháp tạo 
thành thanh này.  
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) ắc quy dùng cho xe điện

  (57)     Sáng chế đề cập đến ắc quy (1) dùng cho xe điện, bao gồm cơ cấu tích điện tích (2) mà 
có thể kết nối với ít nhất một động cơ điện (B) của xe điện (A) và cơ cấu xử lý điện tử 
(3), trong đó cơ cấu xử lý điện tử (3) bao gồm: một thiết bị lưu trữ (6) của một mã xác 
nhận của ắc quy (1) và/hoặc của xe điện (A); một thiết bị truyền thông (7); cơ cấu kiểm 
tra (8) được thực hành kết hợp với thiết bị lưu trữ (6) và với thiết bị truyền thông (7); cơ 
cấu kích hoạt/giải hoạt (9). 
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(GB), SCHALLER, Jean-Pierre (CH), SCHNEIDER, Jean-Claude (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thanh pha trộn, sản phẩm sinh khí dung và chất nền tạo khí 

dung bao gồm thanh pha trộn, sản phẩm sinh khí dung bao 

gồm chất nền này, hệ thống sinh khí dung bao gồm sản phẩm 

này và phương pháp tạo ra thanh pha trộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh pha trộn cho sản phẩm tạo khí dung bao gồm ít nhất hai tấm 
nguyên liệu thuốc lá (2,3) được cuộn với nhau và được bọc bằng một vật bọc (12). 
Thanh này gồm có tấm nguyên liệu thuốc lá thứ nhất (2) và tấm nguyên liệu thuốc lá thứ 
hai (3). Tấm nguyên liệu thuốc lá thứ hai khác biệt về mặt vật lý hoặc hoá học với tấm 
nguyên liệu thuốc lá thứ nhất. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm sinh khí dung và chất 
nền tạo khí dung bao gồm thanh pha trộn, sản phẩm sinh khí dung bao gồm chất nền 
nêu trên, hệ thống sinh khí dung bao gồm sản phẩm nêu trên và phương pháp tạo ra 
thanh pha trộn.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống truyền dữ liệu âm thanh, thiết bị truyền dữ liệu âm 

thanh và thiết bị lưu mã ký điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền dữ liệu âm thanh bao gồm thiết bị thứ nhất (201) và 
thiết bị thứ hai (202). Thiết bị thứ nhất (201) và thiết bị thứ hai (202) được kết nối với 
nhau qua thiết bị ghép tương thích âm thanh (203). Thiết bị thứ nhất (201) điều biến dữ 
liệu âm thanh mà sẽ được truyền bằng ít nhất hai chế độ điều biến để tạo ra các dòng mã 
dữ liệu âm thanh của ít nhất hai chế độ điều biến, ghép nối các dòng mã dữ liệu âm 
thanh của ít nhất hai chế độ điều biến thành một dòng dữ liệu âm thanh, và truyền dòng 
dữ liệu âm thanh trong một dường truyền tín hiệu đến thiết bị thứ hai (202) qua thiết bị 
ghép tương thích âm thanh (203). Hệ thống này cho phép thực hiện trao đổi nhanh dòng 
dữ liệu, tăng đáng kể tỷ lệ thành công trong quá trình truyền dữ liệu, và giảm xác suất 
truyền dữ liệu lỗi do mất độ tin cậy và do độ méo trong quá trình truyền thông dữ liệu, 
do đó cải thiện chất lượng truyền thông ®÷ liệu. Sáng chế được đề xuất cho việc sử dụng 
trong thiết bị đầu cuối di động (404), thiết bị truyền âm thanh (400) và thiết bị lưu mã 
ký điện tử (500).  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tự động nhận dạng chân cắm micrô và 

chân cắm tiếp đất của thiết bị ghép tương thích âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và thiết bị lưu mã ký điện tử để tự động nhận 
dạng chân cắm micrô và chân cắm tiếp đất của thiết bị ghép tương thích âm thanh. 
Phương pháp này bao gồm các bước: nếu giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch điện áp giữa 
chân cắm thứ nhất và chân cắm thứ hai được xác định là thấp hơn trị số ngưỡng thứ nhất, 
thì không tiến hành hoạt động nhận dạng; và, nếu giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch 
điện áp giữa chân cắm thứ nhất và thứ hai được xác định là lớn hơn hoặc bằng trị số 
ngưỡng thứ hai, thì xác định các loại chân cắm thứ nhất và chân cắm thứ hai của thiết bị 
ghép tương thích âm thanh thông qua sự chênh lệch trị số âm/dương của điện áp, ở đây, 
trị số ngưỡng thứ hai lớn hơn trị số ngưỡng thứ nhất.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
236 

(11) 41846 

(21) 1-2014-04447 (51) 7 H04R  3/00, H04B  1/40,  1/16 

(22) 14.06.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/CN2013/077224 14.06.2013 (87) WO/2013/185628 A1 19.12.2013 
(30) 201210204170.2      16.06.2012   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2014 
(71) TENDYRON CORPORATION  (CN) 

1810, Tower B, No. 38 Xueqing Road, Haidian District, Beijing 100083, China 
(72) LI, Dongsheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền tín hiệu âm thanh tuyến lên 

thông qua thiết bị ghép tương thích âm thanh 

  (57)     Sánng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp truyền tín hiệu âm thanh tuyến lên thông 
qua thiết bị ghép tương thích âm thanh. Trong thiết bị này, chân cắm thứ nhất của thiết 
bị ghép tương thích âm thanh được kết nối với thiết bị tạo ra tín hiệu âm thanh tuyến lên 
thông qua mạch thứ nhất, và chân cắm thứ hai của thiết bị ghép tương thích âm thanh 
được kết nối với thiết bị tạo ra tín hiệu âm thanh tuyến lên thông qua mạch thứ hai, 
trong đó mạch thứ nhất và mạch thứ hai là các mạch suy giảm của nhau. Sáng chế đảm 
bảo rằng chân cắm thứ nhất và chân cắm thứ hai của thiết bị ghép tương thích âm thanh 
đều được phép nhận tín hiệu âm thanh tuyến lên được truyền bởi thiết bị tạo ra tín hiệu 
âm thanh tuyến lên, do đó thực hiện hiệu quả việc cho phép tín hiệu âm thanh tuyến lên 
được truyền đi trong trường hợp đường nối tiếp của chân cắm thứ nhất và chân cắm thứ 
hai của thiết bị ghép tương thích âm thanh là chưa có.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng trừ loài gây hại và quy trình phòng trừ loài 

gây hại này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức sau ("Công thức một")  
 

 
 
Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất hữu ích dùng làm thuốc trừ loài gây 
hại (ví dụ, thuốc diệt ve bét, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nhuyễn thể và thuốc diệt giun 
tròn), các hợp chất như vậy và quy trình phòng trừ loài gây hại bằng cách sử dụng các 
hợp chất này.  
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(72) BEANE, Glenn, L. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống tạo ra năng lượng nhờ tác động của sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo ra năng lượng nhờ tác động của sóng bao gồm: khối di 
chuyển được thứ nhất là thân tàu hoặc được mang bởi thân tàu, khối di chuyển được thứ 
hai được đỡ bởi và di chuyển tương ứng với khối di chuyển được thứ nhất, cơ cấu biến 
đổi động năng của khối di chuyển được thứ hai tương ứng với khối di chuyển được thứ 
nhất thành điện năng. Theo sáng chế, chiều dài của thân tàu tốt nhất nằm trong khoảng 
từ 200 đến 280 ft (60,96 đến 85,34 m), tiết diện ngang của thân tàu là hình elip có trục 
dài của elip là trục thẳng dứng và trục ngắn của elip là trục nằm ngang, và thân tàu được 
định hướng để tăng năng lượng được tạo ra nhờ sự định hướng dây neo. Hình dạng, kích 
thước và sự định hướng của thân tàu nêu trên làm cho hệ thống này rẻ tiền hơn và tăng 
năng lượng được tạo ra bởi hệ thống.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý chất thải theo kiểu sinh học

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý chất thải theo kiểu sinh học, bao gồm thiết bị dẫn 
hướng dịch lỏng hỗn hợp dạng đặc mà sử dụng khí để dẫn hướng tạo dòng chảy cho 
dịch lỏng hỗn hợp dạng đặc. Sáng chế còn đề cập tới phương pháp xử lý chất thải theo 
kiểu sinh học, bao gồm bước sử dụng khí để dẫn hướng tạo dòng chảy cho dịch lỏng 
hỗn hợp dạng đặc. Khí có thể là khí chứa oxy, cụ thể là khí để sục chứa oxy sau khi xử 
lý sục. Thiết bị và phương pháp của sáng chế có thể sử dụng hiệu quả năng lượng và oxy 
của khí để sục, sao cho việc tiêu thụ năng lượng và chi phí bảo dưỡng của toàn bộ thiết 
bị giảm, hiệu quả xử lý chất thải theo kiểu sinh học được cải thiện, và sự nổi lên của 
huyền phù đặc được ngăn ngừa. Ngoài ra, thiết bị theo sáng chế có ưu điểm là có hiệu 
suất cao, tiết kiệm năng lượng, độ tin cậy cao, và có khả năng tiểu hình hóa dễ dàng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực và thiết bị tạo ảnh điện quang

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp mực có thể được gắn theo cách tháo ra được vào cơ cấu chính của 
thiết bị tạo ảnh điện quang, hộp mực này bao gồm: (i) con lăn hiện hình quay được để 
làm hiện ảnh ẩn được tạo ra trên chi tiết cảm quang; (ii) chi tiết truyền động thứ nhất có 
khả năng nhận lực quay từ cơ cấu chính; (iii) chi tiết truyền động thứ hai có khả năng 
ghép với chi tiết truyền động thứ nhất, và có khả năng truyền lực quay, mà chi tiết 
truyền động thứ nhất nhận được, sang con lăn hiện hình; và (iv) chi tiết nhả ghép bao 
gồm phần nhận lực có khả năng nhận lực từ cơ cấu chính, và phần đẩy có khả năng đẩy 
vào ít nhất một trong số chi tiết truyền động thứ nhất và chi tiết truyền động thứ hai nhờ 
lực mà phần nhận lực nhận được, để tách một trong số chi tiết truyền động thứ nhất và 
chi tiết truyền động thứ hai ra khỏi chi tiết còn lại, nhờ đó nhả ghép.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất hạt hóa cứng từ hạt chứa sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt hóa cứng từ hạt chứa sắt, trong đó hạt chứa 
sắt này được trộn với ít nhất một chất kết dính và nước hoặc chất nền nước để thu được 
một hỗn hợp, hỗn hợp này được tạo thành hạt, hạt này được hóa cứng và được hoàn 
nguyên bằng chất hoàn nguyên được cấp, khác biệt ở chỗ, việc trộn với ít nhất một chất 
kết dính và nước hoặc chất nền nước được thực hiện sao cho hạt chứa sắt trước tiên được 
trộn với ít nhất một chất kết dính để thu được hỗn hợp thứ nhất và tiếp đó hỗn hợp thứ 
nhất này được trộn với nước hoặc chất nền nước để thu được hỗn hợp thứ hai, và bụi 
chứa sắt mà được tạo ra trong bước hóa cứng và/hoặc hoàn nguyên được tuần hoàn lại 
bước trộn và/hoặc tạo hạt nhờ đó lại trộn bụi với chất kết dính.  
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(54) Hợp chất 6-triazolopyridazinsulphanyl benzothiazol và

benzothiazol, quy trình sản xuất chúng, thuốc và dược phẩm 

chứa chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I):  
 

 
 
trong đó ---- là liên kết đơn hoặc liên kết đôi, Ra = H, Hal, alkoxy, O-xycloalkyl, aryl 
khác loại, phenyl, NHCOalk, NHCOxycloalk hoặc NR1R2; X = S, SO hoặc SO2; A = 
NH hoặc S; W = H, alkyl hoặc COR với R = xycloalkyl; alkyl, tùy ý được thế bởi 
NR3R4, alkoxy, hydroxy, phenyl, aryl khác loại, hoặc xycloalkyl khác loại; alkoxy tùy 
ý được thế bởi NR3R4, theo cách khác nhóm O-(CH2)n-NR3R4, O-phenyl hoặc nhóm 
O-(CH2)n-phenyl, với phenyl tùy ý được thế và n = từ 1 đến 4; trong đó trong nhóm 
NRlR2; Rl = H hoặc alk và R2 = H, xycloalkyl hoặc alkyl; R3 và R4 = H, alk, 
xycloalkyl, aryl khác loại hoặc phenyl, Rl , R2 và/hoặc R3.R4 tạo ra vòng với N một 
cách tùy ý bao gồm O, S, N và/hoặc NH; tất cả xycloalkyl khác loại, aryl khác loại và 
phenyl và các nhóm dạng vòng tùy ý được thế, các hợp chất dưới dạng đồng phân dị cấu 
và tất cả các muối dưới dạng thuốc đặc biệt là dưới dạng các chất ức chế MET.  
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(MY), LIN, Yi Yu  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Máy tách ly tâm dạng xoáy và quy trình tách vật liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ít nhất một phương án liên quan đến máy tách ly tâm dạng xoáy 
được đùng để tách các hạt, giọt chất lỏng và hoặc hơi nước ngưng tụ (có đặc tính trên cơ 
sở nước và hoặc trên cơ sở hyđrocacbon) từ các chất khí mà không cần phải sử dụng đến 
bộ phận lọc. Thiết kế này dựa trên việc sử dụng ống xoắn đầu vào, gân hình nón thứ 
nhất và gân hình nón thứ hai, và nấc trên thân hình trụ và đoạn kéo dài của máy dò tìm 
xoáy bên đưới gân hình nón thứ hai: Theo phương án khác, thiết kế này khác ở chỗ: nó 
dựa trên bộ phận chèn có mặt ren hoặc mở tạo thành một đường dòng chảy như ống 
xoắn ốc, trong khi dựa trên các cấu kiện giống hệt hoặc tương tự với phương án thứ nhất 
đã nêu trên.  
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(54) Chất tạo màng đồng và phương pháp tạo ra màng đồng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chất tạo màng đồng chứa phức đồng fomat và hợp chất dị vòng chứa 
nitơ có 5 hoặc 6 cạnh chứa 1 đến 3 nguyên tử nitơ, trong đó hợp chất dị vòng chứa nitơ 
này có một đến hai cấu trúc vòng, tổng số nguyên tử cacbon chứa trong phần tử thế là từ 
1 đến 5, và các nguyên tố không phải là cacbon trong hợp chất này không được liên kết 
với nguyên tử hyđro. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo màng đồng, 
sản phẩm có lớp màng đồng và bảng mạch điện có lớp màng đồng.  
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(54) Chế phẩm dùng để chế biến thực phẩm chứa nguyên liệu thực 

phẩm và chất hòa tan được trong nước dạng hạt, quy trình 

điều chế chế phẩm này, sản phẩm bánh mì và thực phẩm được 

đánh bông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để chế biến thực phẩm chứa: (a) nguyên liệu thực 
phẩm mà sự hydrat hóa của nó được tăng cường; (b) chất hòa tan được trong nước dạng 

hạt có cỡ hạt trung bình nằm trong khoảng từ 10 đến 1000 m; trong đó nguyên liệu 
thực phẩm và chất hòa tan được trong nước dạng hạt được kết hợp với nhau. Sáng chế 
cũng đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm này bao gồm các bước: i) tạo ra chÓ phẩm 
ban đầu chứa nguyên liệu thực phẩm và chất hòa tan được trong nước dạng hạt, ii) kết 
tinh bằng cách phun chế phẩm ban đầu sao cho nguyên liệu thực phẩm và chất hòa tan 
được trong nước dạng hạt được kết hợp với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
thực phẩm được chế biến từ chế phẩm này.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
246 

(11) 41856 

(21) 1-2015-00050 (51) 7 C07C  319/20,  321/14, C08G  18/38,  

75/00, G02B  1/04 
(22) 28.02.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/001207 28.02.2013 (87) WO2014/027427 20.02.2014 
(30) 2012-179896 14.08.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
(72) KAWAGUCHI, Masaru  (JP), NISHIMURA, Takeshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất polythiol và chế phẩm polyme

hóa được dùng cho vật liệu quang học chứa hợp chất 

polythiol này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất polythiol, bao gồm các bước sau: 
bước cho 2-mercaptoetanol phản ứng với hợp chất epihalohydrin có công thức (1) dưới 
đây ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 10oC đến 50oC để thu được hợp chất rượu đa chức 
có công thức (2) dưới đây, bước cho hợp chất rượu đa chức thu được phản ứng với 
thioure với sự có mặt của hydro clorua để thu được muối isothiuronium; bước bổ sung, 
trong khi duy trì dung dịch phản ứng chứa muối isothiuronium thu được ở nhiệt độ nằm 
trong khoảng từ 15oC đến 60oC, nước amoniac vào dung dịch phản ứng này trong vòng 
80 phút, nhờ đó thủy phân muối isothiuronium để thu được hợp chất polythiol có công 
thức (5) dưới đây; và bước bổ sung axit clohydric có hàm lượng nằm trong khoảng từ 
25% đến 36% vào dung dịch chứa hợp chất polythiol thu được, rửa dung dịch này ở 
nhiệt độ nằm trong khoảng từ 10oC đến 50oC để tinh chế hợp chất polythiol.  
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(72) KAWAGUCHI, Masaru  (JP), NISHIMURA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất polythiol và chế phẩm polyme 

hóa được dùng cho vật liệu quang học chứa hợp chất 

polythiol này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất polythiol, bao gồm các bước sau: 
bước cho hợp chất ruợu đa chức có công thức (4) dưới đây phản ứng với thioure với sự 
có mặt của hydro clorua để thu được muối isothiuronium; bước bổ sung, trong khi duy 
trì dung dịch phản ứng chứa muối isothiuronium thu được ở nhiệt độ nằm trong khoảng 
từ 20oC đến 60oC, nước amoniac vào dung dịch phản ứng trong vòng 80 phút, nhờ đó 
thủy phân muối isothiuronium để thu được hợp chất polythiol chứa một loại hoặc hai 
hoặc nhiều hơn hai loại chất được chọn từ nhóm bao gồm các hợp chất có công thức (6) 
đến (8) dưới đây làm thành phần chính; và bước bổ sung axit clohydric có hàm lượng 
nằm trong khoảng từ 30% đến 36% vào dung dịch chứa hợp chất polythiol thu được, rửa 
dung dịch này ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30oC đến 55oC để tinh chế hợp chất 
polythiol.  
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(JP), ARITA Junya  (JP), HATTORI Manabu  (JP), MIYAKE Miyuki  (JP), KIKUCHI 
Maiko  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng cho niêm mạc

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho niêm mạc chứa (A') hoạt chất hòa tan được 
trong chất béo với lượng nằm trong khoảng từ 0,001% đến 1,0% khối lượng/thể tích và 
(B) chất hoạt động bề mặt không ion được chọn trong nhóm bao gồm copolyme 
polyoxyetylen polyoxypropylen với tỷ lệ khối lượng (A'):(B) nằm trong khoảng từ 1:1,4 
đến 24,0, và được bào chế bằng cách bổ sung pha dầu chứa các thành phần (A') và (B) 
vào pha nước ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 75oC đến 90oC và khuấy hỗn hợp thu 
được. Chế phẩm dùng cho niêm mạc này bao gồm các hạt nhũ tương nano chứa hoạt 
chất hòa tan được trong chất béo, hạt nhũ tương nano này chứa các thành phần cấu thành 
là thành phần (A') và (B).  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đòn khuỷu

  (57)     Sáng chế đề cập đến đòn khuỷu để khởi động ít nhất một van trao đổi khí trong động cơ 
đốt trong, đòn khuỷu này bao gồm thân chính kéo dài (2) có hai thành bên (4, 5) được 
nối bởi thanh ngang (3), trong đó phần đầu thứ nhất (6) của thân chính (2) có mặt đẩy 
(10) dùng cho cam và phần đầu thứ hai (8) của thân chính (2) có bề mặt tiếp xúc (14) 
dùng cho đầu cần van của van trao đổi khí. Các thành bên (4, 5) có lỗ khoan (19) trong 
phần (7) gần tâm để lắp chuyển dịch được theo cách quay quanh trục trên trục đòn 
khuỷu, thân chính (2) có tiết diện dạng chữ U ngược, thanh ngang (3) có phần nâng lên 
dạng vòm (17) trong phần (7) gần tâm, thanh ngang (2) có ít nhất một lỗ mở cho dầu di 
qua (18) trong phần tâm theo chiều dọc (7a) của thanh này và ống nối (20) được lắp 
trong lỗ khoan (19) nhờ đó đòn khuỷu có thể được lắp một cách trực tiếp trên trục đòn 
khuỷu.  
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(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa video chia sẻ các thông số 

khoảng dịch thích ứng mẫu (SAO) giữa các thành phần màu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa video và phương pháp và thiết bị 
giải mã video để tạo hình ảnh được tái tạo có sự sai khác được giảm thiểu giữa hình ảnh 
gốc và hình ảnh được tái tạo. Phương pháp giải mã video được gắn liền bởi sự điều chỉnh 
của khoảng địch thích ứng mẫu (SAO), phương pháp này bao gồm: thu nhận các thông 
số SAO tách lớp đối với sự tách lớp hiện thời từ đầu tách lớp của dòng bit thu nhận 
được; thu nhận thông tin sử dụng SAO độ sáng hình ảnh đối với thành phần độ sáng 
hình ảnh tách lớp hiện thời và thông tin sử dụng SAO sắc độ đối với các thành phần sắc 
độ của nó từ trong số các thông số SAO tách lớp; xác định xem có thực hiện hay không 
quá trình vận hành SAO đối với thành phần độ sáng hình ảnh tách lớp hiện thời trên cơ 
sở thông tin sử dụng SAO độ sáng hình ảnh thu nhận, và xác định như nhau xem có thực 
hiện hay không sự điều chỉnh SAO đối với thành phần sắc độ thứ nhất và thành phần sắc 
độ thứ hai tách lớp hiện thời trên cơ sở thông tin sử đụng SAO sắc độ thu nhận. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm nhãn khoa và phương pháp bào chế chế phẩm này

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhãn khoa chứa hydralazin dùng để điều trị các bệnh và 
tình trạng bệnh về mắt. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm này.  
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(54) Màng nhựa acrylic được cải biến có tính ưa nước, sản phẩm 

dạng lớp chứa màng này và phương pháp sản xuất màng này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến màng nhựa acrylic được cải biến có tính ưa nước, có đặc tính chống 
mờ và chống bám bẩn rất tốt, và còn có độ trong suốt cao.  

Màng nhựa acrylic được cải biến theo sáng chế thu được bằng cách xử lý bề mặt của 
màng nhựa acrylic có các nhóm anion ưa nước bằng hợp chất (A), trong đó màng nhựa 
acrylic có mật độ nhóm anion ưa nước trên bề mặt cao hơn mật độ nhóm này ở độ dày 
bằng một nửa độ dày màng tính từ bề mặt của màng nhựa acrylic, trong phân tử hợp chất 
(A) có một hoặc nhiều nhóm anion ưa nước và một hoặc nhiều nhóm được chọn từ các 
nhóm có liên kết đôi cacbon-cacbon có thể polyme hóa, nhóm amino, nhóm mercapto 
và nhóm hydroxyl.  

Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm dạng lớp có màng nhựa acrylic được cải biến và 
phương pháp sản xuất màng này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu luồn chỉ bằng cách dẫn khí của máy khâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu luồn chỉ bằng cách dẫn khí của máy khâu, mà không cần đến 
cơ cấu an toàn để ngăn ngừa sự chuyển tiếp sang trạng thái tạo ra mũi may từ trạng thái 
luồn chỉ tạo vòng trong quá trình tháo tác cấp khí của bơm cấp khí, và việc luồn chỉ có 
thể được thực hiện dễ dàng hơn với một thao tác chạm vào chao tạo vòng bằng thao tác 
một tay với số lần thao tác ít để được đơn giản hóa về cơ cấu. Ly hợp gài khớp (60) để 
lần lượt truyền lực từ động cơ máy khâu (M) đến trục dẫn động (5) dẫn động cơ cấu tạo 
ra mũi may gồm có chao tạo vòng vào thời điểm tạo ra mũi may hoặc đến nguồn cấp khí 
(40) vào thời điểm luồn chỉ tạo vòng có kết cấu, kết cấu này được chuyển động đến một 
trong số chi tiết dẫn động cấp khí (61), chi tiết này truyền lực đến nguồn cấp khí và chi 
tiết dẫn động tạo ra mũi may (64), chi tiết này được bắt chặt vào một đầu của trục dẫn 
động và truyền lực đến cơ cấu tạo ra mũi may sao cho việc đến gần/tách ra trở nên tự do 
tùy thuộc vào việc thao tác bằng tay của phần thao tác chuyển đổi tạo ra việc luồn chỉ 
tạo vòng/mũi may bằng tay và truyền lực từ động cơ máy khâu qua trục rỗng của khớp 
ly hợp (22) và giữ trạng thái nối khi nối với chi tiết dẫn động cấp khí.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm chịu nhiệt và phương pháp cải thiện khả năng chống 

cháy cho vật nền nhờ chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chịu nhiệt chứa: polysulfit, nhựa epoxy, hợp chất được 
chọn từ nhóm bao gồm các hợp chất chứa nhóm amin bậc hai và/hoặc bậc ba, và các hợp 
chất chứa nhóm amit, phosphonat, sợi và polysiloxan với lượng nhỏ hơn 1% trọng 
lượng, trong đó % trọng lượng được tính theo trọng lượng của chế phẩm sau khi làm bay 
hơi dung môi bất kỳ có mặt trong chế phẩm này. Chế phẩm chịu nhiệt theo sáng chế có 
thể được phủ lên vật nền để vật nền này chịu được nhiệt cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp cải thiện khả năng chống cháy cho vật nền nhờ chế phẩm chịu 
nhiệt nêu trên.  
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(72) NAKANO, Toshihisa (JP), OHMORI, Motoji (JP), HIROTA, Tomoyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp quản lý thông tin  

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị máy phục vụ (101) nhận ID (số nhận dạng) của thiết bị cổng 
biểu thị cho ID của một thiết bị mà là một thiết bị điện gia dụng (102) trong số một hoặc 
nhiều thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện gia dụng (102) này thuộc về cùng chủ sở 
hữu, cùng nhóm hoặc cùng hộ gia đình như một hoặc nhiều thiết bị điện gia dụng; xác 
định việc liệu một thiết bị điện gia dụng (102) có phải là thiết bị điện gia dụng mới được 
kết nối hay không, sử đụng cơ sở dữ liệu quản lý mà quản lý các ID thiết bị cổng và các 
ID thiết bị biểu thị một hoặc nhiều thiết bị điện gia dụng; và khi xác định được là một 
thiết bị điện gia dụng (102) là thiết bị điện gia dụng mới được kết nối, cung cấp cho 
thiết bị thông tin (104) mà tương ứng với ID thiết bị cổng và khác với một thiết bị điện 
gia dụng (102), thông tin thông báo để xác nhận liệu có được phép thu thập thông tin 
nhật ký từ một thiết bị điện gia dụng (102) hay không.  
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(72) DUISKEN, Mike (DE), BOTHOR, Roland (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu composit phẳng, quy trình sản xuất vật liệu composit 

phẳng, hộp và quy trình sản xuất hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập chung đến vật liệu composit phẳng bào gồm trình tự lớp là: i. lớp trộn 
PE (PolyEthylene - polyetylen) thứ nhất; ii. lớp mang; iii. lớp ngăn; iv. lớp trộn PE bổ 
sung; trong đó, dựa trên sản phẩm trộn, mỗi trong số lớp trộn PE thứ nhất và lớp trộn PE 
bổ sung đều bao gồm từ 10 đến 50 % khối lượng LDPEa (Low Density PolyEthylene 
autoclave - polyetylen mật độ thấp thu được từ quy trình hấp) thứ nhất; và LDPEt (Low 
Density PolyEthylene tubular - polyetylen mật độ thấp thu được từ thiết bị phản ứng 
kiểu ống) bổ sung với một lượng ít nhất là 50 % khối lượng, dựa trên sản phẩm trộn. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu composit phẳng này; hộp chứa bao 
gồm ít nhất một vật liệu composit phẳng này, và quy trình sản xuất của hộp chứa này, 
bao gồm các bước là tạo ra vật liệu composit phẳng có kết cấu lớp nêu trên, gập, nối, và 
một cách tuỳ chọn, là bước bỏ đồ vào và đóng kín cửa hộp chứa thu được.  
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(72) NAKANE, Kazuhiro (JP), NOGI, Junya  (JP), SHIBANO, Hiroshi  (JP), 

SHIRAKAWA, Atsuhiko  (JP), ISHIDUKA, Yuuichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hỗ trợ kiểm tra trang thiết bị, phương pháp hỗ trợ 

kiểm tra trang thiết bị và phương tiện máy tính đọc được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ kiểm tra trang thiết bị bao gồm: phương tiện lưu trữ 
sẽ lưu giữ hình vẽ sơ đồ bố trí thứ nhất thể hiện sơ đồ bố trí của trang thiết bị ở phân cấp 
thứ nhất được kiểm tra trong hoạt động kiểm tra và hình vẽ sơ đồ bố trí thứ hai thể hiện 
sơ đồ bố trí của trang thiết bị ở phân cấp thứ hai được kiểm tra trong hoạt động kiểm tra; 
phương tiện hiển thị mà hiển thị trên phần hiển thị biểu tượng thứ nhất biểu thị vị trí 
kiểm tra của trang thiết bị ở phân cấp thứ nhất và biểu tượng thứ hai biểu thị liên kết với 
hình vẽ sơ đồ bố trí thứ hai, biểu tượng thứ nhất và biểu tượng thứ hai được chồng lên 
hình vẽ sơ đồ bố trí thứ nhất; và phương tiện điều khiển, khi biểu tượng thứ nhất trên 
phần hiển thị được chọn, chỉ thị phương tiện hiển thị để hiển thị trên phần hiển thị màn 
hình để tiếp nhận hoặc hiển thị kết quả kiểm tra của trang thiết bị ở phân cấp thứ nhất, 
và, khi biểu tượng thứ hai trên phần hiển thị được chọn, chỉ thị phương tiện hiển thị để 
hiển thị trên phần hiển thị biểu tượng thứ ba biểu thị vị trí kiểm tra của trang thiết bị ở 
phân cấp thứ hai, biểu tượng thứ ba được chồng lên hình vẽ sơ đồ bố trí thứ hai. Thiết bị 
hỗ trợ kiểm tra trang thiết bị cho phép kiểm tra hiệu quả các trang thiết bị ở các phân 
cấp bởi chuyên gia.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp điện cao tần và phương pháp chọn điện áp đốt 

cháy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp điện cao tần để tăng điện áp đầu tải và phương pháp 
chọn điện áp đốt cháy đủ cao cho điện áp đầu tải của tải plasma để tạo ra sự phóng điện 
plasma. Khi điện áp cao tần (RF) được cấp từ máy phát RF cho tải thông qua nguồn cấp 
điện, với (a) là nội trở của máy phát RF được tạo ra thấp hơn trở kháng riêng của khối 
nguồn cấp điện và (b) là điện áp đầu tải được tăng lên nhờ chọn độ dài điện LE của khối 
nguồn cấp điện, nối giữa máy phát RF và tải để cấp điện năng RF, sao cho độ dài điện 

LE có mối tương quan định trước với bước sóng cơ bản  của dòng điện xoay chiều RF. 
Cụ thể hơn, độ dài điện LE của khối nguồn cấp điện được chọn theo cách sao cho, khi 

đầu tải, hay đầu vào của tải, ở trạng thái hở mạch, độ dài điện LE = (2n - 1).(/4) - k. ≤ 

LE ≤ (2n - l).(/4) + k. (n là số nguyên, k = { - 2cos-1(l/K)}/4), với  là bước sóng cơ 
bản của dòng xoay chiều RF.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dẫn xuất depsipeptit vòng, tác nhân kiểm soát sinh 

vật gây hại chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp chất 

này 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất hợp chất dẫn xuất depsipeptit mạch vòng mới và các 
tác nhân kiểm soát sinh vật gây hại chứa hợp chất này. Cụ thể là, sáng chế đề xuất hợp 
chất được thể hiện bằng công thức (1) hoặc chất đồng phân lập thể của nó, tác nhân 
kiểm soát sinh vật gây hại chứa chúng và quy trình điều chế chúng.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 4-(amino được thế)-7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidin để sử 

dụng làm chất ức chế kinaza 2 lặp giàu leuxin (LRRK2) và dược 

phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-(amino được thế)-7H-pyrolo[2,3-d]pyrimiđin có công 

thức I và muối dược dụng của chúng: 
 

 
 

trong đó, Rl, R2, R3, R4 và R5 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức I. Chất này là hữu hiệu để điều trị các 
bệnh có liên quan đến LRRK2, như bệnh thoái hoá thần kinh bao gồm bệnh Parkinson 
hoặc bệnh Alzheimer, bệnh ung thư, bệnh Crohn hoặc bệnh phong.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Buồng đốt nhiên liệu rắn

  (57)      Sáng chế đề cập đến buồng đốt nhiên liệu rắn bao gồm: một ống khuếch tán (7) có phần 
bị ép vào mặt cắt ngang của ống dẫn nhiên liệu bị giảm đi trong vòi phun nhiên liệu (8) 
nhằm cung cấp nhiên liệu rắn; và một thiết bị tập trung nhiên liệu (8) nhằm làm chệch 
hướng dòng chảy trong vòi phun (8) ra ngoài mặt trên của ống khuếch tán (7), và vòi 
phun (8) được hình thành sao cho (a) độ mở trong vùng phụ cận của phần đầu mở (32) là 
của bề mặt thành lò đốt (18) có hình phẳng, (b) hình dạng mặt cắt ngang vuông góc với 
trục trung tâm vòi phun (C) trên thành ngoại biên phía ngoài của vòi phun (8) là hình 
tròn trong mặt cắt ngang kéo đến phần bị ép vào của ống khuếch tán (7), (c) một phần 
có độ phẳng tăng dần được bố trí giữa phần bị ép vào và phần đầu mở (32), và (d) mặt 
phẳng trên phần đầu mở (32) là phần mà độ phẳng lên đến cực đại. Buồng đốt nhiên liệu 
rắn theo sáng chế trong đó độ tập trung nhiên liệu đủ để đánh lửa nhiên liệu và sự ổn 
định ngọn lửa đạt được trong đầu ra của vòi phun (8) trong khi đó duy trì sự ổn định của 
độ tập trung nhiên liệu theo hướng đường tròn, và đạt được nồng độ NOx thấp trong khí 
xả nhiên liệu.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phận thay thế dùng cho thiết bị tạo hình ảnh điện ký 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận thay thế dùng cho thiết bị tạo hình ảnh điện ký, cụ thể, 
sáng chế đề cập đến vòng kẹp gắn trên bề mặt bên ngoài của bộ phận hỗ trợ có thể lắp 
thiết bị tạo hình ảnh để giữ bảng mạch có mạch xử lý có nhiều tiếp điểm. Điểm mốc quy 
chuẩn trong căn chỉnh kẹp bảng mạch với kẹp trong khi cặp thiết bị căn chỉnh căn chỉnh 
kẹp với bộ phận hỗ trợ. Bộ phận hỗ trợ này được lắp vào khung với thiết bị tạo hình ảnh 
có bộ nối điện có nhiều chân nối. Khi vòng kẹp và bảng mạch được lắp trên bộ phận hỗ 
trợ và bộ phận hỗ trợ được lắp vào khung của thiết bi tạo hình ảnh, căn chỉnh kẹp nhiều 
chân nối của bộ nối với chân nối tương ứng trong số các tiếp điểm của bảng mạch để nối 
thông điện giữa chúng.  
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Yoshihito (JP), SEKIMOTO, Yoshihiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Môđun camera, thiết bị điện tử trong đó có gắn môđun 

camera và phương pháp sản xuất môđun camera 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun camera trong đó các thấu kính cấu thành bộ thấu kính (1) 
được cố định với nhau nhờ sử dụng chất kết dính (20) được đưa vào giữa các thấu kính. 
Bộ thấu kính (1) được kết hợp vào bộ kích hoạt (30) qua khe hở (26) của bộ kích hoạt 
(30) và được giữ bên trong bộ kích hoạt (30) sao cho đối diện trực tiếp với bề mặt vách 
trong của bộ kích hoạt (30).  
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(72) TOBITA, Naoto  (JP), SEKIYA, Shuichi (JP), HIKITA, Tomoharu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý thông tin bao gồm thiết bị máy chủ, và thẻ truyền 
thông không tiếp xúc có thể đọc được qua NFC. Thẻ truyền thông không tiếp xúc bao 
gồm bộ lưu giữ thông tin nhận dạng lưu giữ thông tin nhận dạng để nhận dạng duy nhất 
thẻ, bộ lưu giữ thông tin xác thực để lưu giữ thông tin xác thực được sử dụng trong việc 
xác thực thẻ truyền thông không tiếp xúc, và bộ NFC truyền thông tin nhận dạng và 
thông tin xác thực đến một thiết bị khác, mà sẽ truyền thông tin nhận dạng và thông tin 
xác thực thu được đến thiết bị máy chủ, trong NFC với thiết bị khác. Thiết bị máy chủ 
bao gồm bộ thu thông tin thu thông tin nhận dạng, thông tin xác thực, và thông tin khác 
được truyền từ thiết bị khác, bộ xác thực xác thực thẻ truyền thông không tiếp xúc nhờ 
sử dụng thông tin xác thực, và bộ thực hiện quy trình xử lý thực hiện quy trình xử lý 
theo thông tin khác và thông tin nhận dạng sau khi xác thực.  
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Kenichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, thiết bị máy chủ và hệ thống xử lý 

thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin bao gồm bộ điều khiển kích hoạt được cấu 
hình để truyền thông tin thứ nhất bao gồm thông tin được đọc nhờ truyền thông tầm 
ngắn đến thiết bị máy chủ, để thu thông tin thứ hai được. truyền từ thiết bị máy chủ theo 
thông tin thứ nhất, và để điều khiển sự kích hoạt ứng dụng của chính thiết bị xử lý thông 
tin dựa vào thông tin thứ hai thu được.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyriđin và thuốc diệt nấm nông dụng

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc diệt nấm nông dụng có hiệu quả rõ rệt mà có thể được sử 
dụmg an toàn và hợp chất pyriđin hoặc muối của chúng hữu ích làm thành phần hoạt 
tính của thuốc diệt nấm nông dụng. Hợp chất pyriđin hoặc muối của chúng theo sáng 
chế được biếu thị bằng công thức dưới đây. Trong công thức, R1 biểu thị nhóm formyl 
hoặc dạng tương tự, R2 biểu thị liên kết hyđro hoặc dạng tương tự, mỗi R3, R4 và R5 độc 
lập là một nguyên tử hyđro, E biểu thị nhóm phenyl hoặc dạng tương tự, A biểu thị 
nguyên tử halogen và n là số nguyên bất kỳ từ 0 đến 5.  
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(72) Yoshihisa ENDO (JP), Takahiro MAEKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt phân tán được trong nước và phương pháp sản xuất hạt 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt phân tán được trong nước mà có cả hoạt tính ban đầu và hoạt 
tính sau đó cao và có thể giữ khả năng phân rã và khả năng phân tán mỹ mãn thậm chí 
sau khi được bảo quản trong thời gian dài; và phương pháp để sản xuất hạt phân tán 
được trong nước.  

Hạt phân tán được trong nước theo sáng chế chứa các tổ hợp, trong đó mỗi tổ hợp 
gồm: bột mịn của thành phần hoạt tính hóa nông, bột mịn có 50% cỡ hạt là 0,1 đến 5 

m trong phân bố cỡ hạt tích lũy theo thể tích nêu trên; bột thô của thành phần hoạt tính 
hóa nông mà giống như thành phần hoạt tính hóa nông nêu trên, bột thô có 50% cỡ hạt 

là 2 đến 20 m trong phân bố cỡ hạt tích lũy theo thể tích nêu trên; và chất mang chỉ 
gồm bột tan trong nước hút ẩm thấp.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống túi khí của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống túi khí của xe kiểu ngồi để chân hai bên mà có thể cải 
thiện được mức độ thoải mái của người đi xe ngay cả khi túi khí được bố trí ở phía trước 
xe. Trong hệ thống túi khí của xe kiểu ngồi để chân hai bên theo sáng chế bao gồm: tấm 
ốp thân mà tạo ra khoảng không võng hình yên ngựa bằng cách che mặt sau của ống đầu 
và được bố trí ở phía trước yên xe mà người đi xe ngồi trên đó; và bộ phận giữ được bố 
trí trong khoảng không võng hình yên ngựa và chứa túi khí, bộ phận giữ được tạo ra theo 
cách nghiêng về phía sau lên phía trên dọc theo tấm ốp thân và túi khí phình ra theo 
hướng nghiêng về phía trước so với đường tâm nằm nghiêng theo độ nghiêng của bộ 
phận giữ, khi nhìn từ phía bên.  
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(54) Hệ thống túi khí của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống túi khí của xe kiểu ngồi để chân hai bên mà có thể giảm 
nhẹ chấn thương cho đầu của người đi xe.  

Hệ thống túi khí của xe kiểu ngồi để chân hai bên theo sáng chế bao gồm: túi khí mà 
bung lên phía trên từ xe, ở phía trước người đi xe; túi khí này có phần đầu nằm đối diện 
với đầu của người đi xe khi đã được bơm phồng và bung ra và phần cổ nhô lên trên từ xe 
để đỡ phần đầu từ phía dưới; các phần hẹp thứ nhất, dùng để kết hợp phần trước của túi 
khí ở phía người đi xe và phần sau của nó ở phía đối diện với người đi xe với nhau, được 
tạo ra từ phần cổ đến phần đầu, và các phần hẹp thứ nhất tạo ra các khoang khí dạng cột 
kéo dài theo chiều thẳng đứng cạnh nhau theo chiều rộng xe, khi túi khí được bơm 
phồng và bung ra.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đehyđroepianđrosteron (DHEA) dùng trong âm đạo và sản 

phẩm dược chứa đehyđroepianđrosteron này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đehyđroepianđrosteron (DHEA) dùng trong âm đạo, được sử dụng 
để điều trị ít nhất một tình trạng bệnh được chọn từ nhóm bao gồm rối loạn giảm ham 
muốn tình dục nữ giới, rối loạn hưng phấn tình dục nữ giới, rối loạn cực khoái nữ giới và 
rối loạn hưng phấn hứng tình nữ giới ở phụ nữ mà (1) không bị các triệu chứng của bệnh 
teo âm hộ - âm đạo và/hoặc (2) không bị chứng giao hợp đau mức độ từ vừa đến nặng. 

 

 
 

Fig.1: Hiệu quả của việc trong âm đạo hàng ngày đehyđroepianđrosteron 0,0%, 0,25%, 0,5% và 1,0% 
(DHEA; Prasteron) trong thời gian 12 tuần trên thang điểm ghi về ham muốn tình dục trong bảng câu hỏi 
về chất lượng cuộc sống đặc trưng thời kỳ mãn kinh (MENQOL) ở phụ nữ sau mãn kinh không đau hoặc 
có đau khi hoạt động tình dục mức độ vừa hoặc nặng tại mốc cơ sở. Dữ liệu cũng được trình bày đối với 

tổng của ba liều prasteron. Dữ liệư được biểu thị ở dạng giá trị trung bình  SEM; các giá trị p là các giá 
trị so sánh với giả dược tại tất cả các liều lượng prasteron ngoại trừ nhóm giả dược (prasteron 0%) được so 
sánh với mốc cơ sở.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt quần áo có màu sáng lên khi tiếp xúc với ánh 
sáng.  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
272 

(11) 41882 

(21) 1-2015-00154 (51) 7 C11D  3/40,  3/42 

(22) 16.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/064989 16.07.2013 (87) WO 2014/012923 A1 23.01.2014 
(30) 12176664.6      17.07.2012    EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BATCHELOR, Stephen Norman (GB), BIRD, Jayne, Michelle (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt quần áo có màu sáng lên khi tiếp xúc với ánh 
sáng. 
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(54) Thiết bị cấp nhiên liệu khí dùng cho máy nung kết 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nhiên liệu khí dùng để cấp nhiên liệu khí được pha 
loãng đến nồng độ không lớn hơn giới hạn dưới của nồng độ đốt cháy của khí ở phía 
xuôi dòng của máy nung kết dạng hút xuống dưới. Máy này bao gồm: chụp (22) có 
chiều đài định trước và chiều rộng gần như bằng với chiều rộng của bệ (8) đỡ liệu, chụp 
(22) này được bố trí trên lớp liệu để bao quanh bệ theo mọi hướng; ống cấp nhiên liệu 
khí (23) được đặt bên trong chụp (8) và ở trên lớp liệu để cấp nhiên liệu khí vào không 
khí bên trong chụp, các tấm chặn (24) là các chi tiết dạng tấm có mặt cắt ngang dạng 
uốn gấp được bố trí bên trong chụp (22) theo nhiều hàng theo chiều rộng của chụp và 
theo nhiều bước theo chiều cao của chụp để tạo ra khoảng trống giữa các chi tiết dạng 
tấm gần nhau theo chiều rộng và chiều cao của chụp (22); các tấm ngăn (25) có các lỗ 
rỗng và được bố trí ở cả hai phía của dầu trên của chụp (22); và các tấm chắn gió xoáy 
(27) được tạo ra giữa các tấm ngăn (25) và có hệ số rỗng nằm trong khoảng từ 20 đến 
80%, nhờ kết cấu này sự rò rỉ nhiên liệu khí được cấp từ thiết bị cấp liệu dạng khí ra bên 
ngoài được ngăn chặn bất kể cấu trúc được lắp với máy nung kết.  
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(72) Yuki Nishizawa (JP), Hiroshi Mano (JP), Minoru Hayasaki (JP), Aoji Isono (JP), Akira 

Kuroda (JP), Toshio Miyamoto (JP), Michio Uchida (JP), Seiji Uchiyama (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu hãm ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu hãm ảnh được tạo kết cấu để hãm ảnh trên chất liệu ghi, cơ 
cấu này bao gồm lớp dẫn điện; cuộn dây có phần dạng xoắn đặt ở bên trong chi tiết 
quay; lõi đặt trong phần dạng xoắn; từ trở của lõi có vùng từ đầu này đến đầu kia của 
vùng truyền lớn nhất của ảnh trên chất liệu ghi theo hướng đường sinh sẽ bằng hoặc nhỏ 
hơn 30% từ trở kết hợp gồm từ trở của lớp dẫn điện và từ trở của vùng giữa lớp dẫn điện 
và lõi.  
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(11) 41885 

(21) 1-2015-00166 (51) 7 H04N  21/44,  21/234,  21/2668 

(22) 28.06.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/063591 28.06.2013 (87) WO2014/001485 03.01.2014 
(30) 12305777.0      29.06.2012    EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-Moulineaux, France 
(72) GILBERTON, Philippe (FR), LAURENT, Anthony (FR), GAUTIER, Eric (FR), 

LEGALLAIS, Yvon (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp cung cấp nội dung cá nhân hóa có trình tự nội 

dung phương tiện, thiết bị nhận và thiết bị cung cấp để cung 

cấp nội dung cá nhân hóa có trình tự nội dung phương tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp nội dung cá nhân hóa có trình tự nội dung 
phương tiện xác định, bao gồm các bước: - nhận (S1), trong kênh điều khiển, dòng điều 
khiển bao gồm thông tin điều khiển về mặt thời gian mô tả trình tự của nội dung; - nhận 
(S2) các dòng phương tiện bao gồm các nội dung phương tiện theo trình tự; và - điều 
khiển (S3) sự kết xuất của nội dung cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông tin điều khiển, 
trong đó trình tự bao gồm chương trình trực tiếp thứ nhất (L1) sau đó là chương trình 
trực tiếp thứ hai (L2), phương pháp này còn bao gồm bước phát hiện sự chồng lấn của 
các chương trình trực tiếp thứ nhất (L1) và thứ hai (L2).  
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(11) 41886 
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(22) 10.02.2005 (43) 27.04.2015 
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(30) 04356019.2      12.02.2004 EP 

04356096.0      11.06.2004 EP 
60/637,120      17.12.2004 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2015 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Germany 
(72) GOUOT, Jean-Marie (FR), GROSJEAN-COURNOYER, Marie-Claire (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm chứa dẫn xuất pyriđyletylbenzamit và hợp chất có 

khả năng ức chế sự vận chuyển điện tử trong đường hô hấp ở 

sinh vật nhiễm nấm và phương pháp ngăn ngừa hoặc diệt trừ 

nấm gây bệnh trên thực vật bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một dẫn xuất pyriđyletylbenzamit có công 
thức chung (I) (a) và hợp chất có khả năng ức chế sự vận chuyển điện tử trong đường hô 
hấp ở sinh vật nhiễm nấm gây bệnh trên thực vật (b) với tỷ lệ khối lượng (a)/(b) nằm 
trong khoảng từ 0,01 đến 20.  

Chế phẩm này còn có thể chứa một hợp chất diệt nấm khác.  
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ngăn ngừa hoặc diệt trừ nấm gây bệnh trên 

thực vật ở cây trồng bằng cách sử dụng chế phẩm theo sáng chế này.  
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(11) 41887 

(21) 1-2015-00172 (51) 7 A01N  43/90,  37/50,  43/80, A01P  
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(22) 11.06.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/066531 11.06.2013 (87) WO 2013/191115 A1 27.12.2013 
(30) 2012-139464 21.06.2012 JP 

2013-065654 27.03.2013 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) SAKAMOTO, EMIKO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phòng trừ côn trùng thuộc họ Delphacidae 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ côn trùng thuộc họ Delphacidae trong khi 
cấy trồng cây lúa, phương pháp này bao gồm bước phủ lên diện tích trong đó cây mạ 
phát triển một lượng hữu hiệu của hợp chất có công thức (I),  

 

 
 

hoặc một lượng hữu hiệu của chế phẩm phòng trừ côn trùng họ Delphacidae chứa hợp 
chất có công thức (I) và một hoặc nhiều hợp chất được chọn từ nhóm (A); Nhóm (A): 
nhóm bao gồm isotianil, probenazol, tiadinil, trixyclazol, orysastrobin, và pyroquilon. 
Phương pháp phòng trừ côn trùng thuộc họ Delphacidae theo sáng chế có tác dụng 
phòng trừ tuyệt vời đối với côn trùng thuộc họ Delphacidae.  
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(11) 41888 

(21) 1-2015-00173 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 07.08.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/004777 07.08.2013 (87) WO 2014/024491 A1 13.02.2014 
(30) 61/681,206 09.08.2012 US 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, United States of America 
(72) SASAI, Hisao (JP), NISHI, Takahiro (JP), SHIBAHARA, Youji (JP), TANIKAWA, 

Kyoko (JP), SUGIO, Toshiyasu  (JP), MATSUNOBU, Toru (JP), TERADA, Kengo 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã ảnh, phương pháp mã hóa ảnh, thiết bị giải 

mã ảnh, thiết bị mã hóa ảnh và thiết bị mã hóa và giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã ảnh để giải mã hình ảnh tương ứng bằng một 
cấu hình đơn giản, trên cơ sở mỗi khối, ảnh đã được mã hóa được bao gồm trong một 
khối dòng bít, phương pháp bao gồm các bước: thực hiện giải mã số học trên khối hiện 
thời cần được giải mã (S101); xác định xem khối hiện thời có nằm ở vị trí kết thúc của 
phần chia hay không (S103); khi xác định được khối hiện thời không nằm ở vị trí kết 
thúc của phần chia thì xác định tiếp xem khối hiện thời có nằm ở vị trí kết thúc của dòng 
phụ mà là đơn vị cấu trúc của ảnh khác với phần chia (S105) hay không, thực hiện giải 
mã số học trên bit phụ cuối cùng và thực hiện việc kết thúc giải mã số học, khi xác định 
được rằng khối hiện thời có vị trí tại phần cuối của dòng phụ (S106).  
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(11) 41889 

(21) 1-2015-00193 (51) 7 G06F  15/16 
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(71) HUGEFLOW CO., LTD.  (KR) 

3F, 405-6 Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul 121-829, Republic of Korea 
(72) PARK, Gun Tae (KR), LEE, Gil Bok (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị xử lý thông tin và dữ liệu 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật điện toán di động, cụ thể là thiết bị xử lý thông 
tin thứ nhất, thiết bị xử lý thông tin thứ hai, và hệ thống và phương pháp xử lý dữ liệu 
giữa chúng. Thiết bị xử lý thông tin thứ nhất gồm môđun hiển thị; môđun điều khiển 
kiểm soát môđun hiển thị để hiển thị tín hiệu cuộc gọi thiết bị gồm thông tin màu sắc 
hiển thị ở một phần hoặc toàn bộ đơn vị hiển thị và được kết nối với mạng thứ nhất, phản 
hồi lại tín hiệu cuộc gọi thiết bi là thiết bị xử lý thông tin kết nối với mạng thứ hai bao 
gồm môđun cảm biến quang học để tiếp nhận tín hiệu cuộc gọi thiết bị, thiết bị xử lý 
thông tin truyền một tín hiệu phản hồi thông qua mạng thứ hai, khi các thiết bị xử lý 
thông tin ánh xạ tới các thiết bị xử lý thông tin khác, các thiết bị xử lý thông tin thực 
hiện một lệnh dựa trên các tín hiệu phản hồi.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
280 
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KITAHARA Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nhận, phương pháp nhận, thiết bị truyền và phương 

pháp truyền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nhận, phương pháp nhận, thiết bị truyền và phương pháp 
truyền mà được làm thích ứng để lưu trữ cache một cách phù hợp với các chương trình 
ứng dụng được thực hiện kết hợp với nội dung AV (audio video - âm thanh hình ảnh). 
Bộ nhớ cache được tạo cấu hình để tạm lưu trữ chương trình ứng dụng mà được thực 
hiện kết hợp với nội dung AV được nhận. Bộ phận điều khiển được tạo cấu hình để, khi 
tồn tại các chương trình ứng dụng được lưu trữ trong bộ nhớ cache, điều khiển cache phù 
hợp với quyền ưu tiên của các chương trình ứng dụng tương ứng với tần suất định trước 
được định rõ từ trước đối với mỗi trong số chúng. Sáng chế áp dụng được vào bộ thu 
truyền hình để thu tín hiệu phát quảng bá truyền hình số chẳng hạn.  
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(72) ECHEVERRI, Luis, Fernando (CO), Gil, Juan, Fernando (CO), Vargas, Esteban (CO) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất tạo màu, phương pháp cô lập và phương pháp điều chế 

hợp chất này, chế phẩm tạo màu, thực phẩm và sản phẩm dệt 

chứa hợp chất này và phương pháp đưa màu xanh lam vào các 

sản phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất tạo màu có công thức:  
 

 
 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cô lập hợp chất tạo màu nêu trên và phương 
pháp điều chế hợp chất tạo màu thu được từ phản ứng giữa genipin của Genipa 
americana với glyxin. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm tạo màu, thực phẩm, 

sản phẩm dệt, mỹ phẩm chứa hợp chất tạo màu nêu trên và phương pháp đưa màu xanh 
lam vào các sản phẩm này.  
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(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thân máy giặt, thùng nước bố trí bên trong thân 
máy giặt, lồng giặt và vắt được bố trí quay được bên trong thùng nước, nắp che bên 
ngoài được bố trí ở phần trên của lồng giặt và vắt, miệng đưa vào đồ giặt được bố trí ở 
nắp che bên ngoài và qua đó đồ giặt được đưa vào, và nắp bên ngoài (28) mở và đóng 
miệng đưa vào đồ giặt. Ngoài ra, máy giặt bao gồm chi tiết tay nắm (43) được bố trí ở 
nắp ngoài (28), trục quay (45) đỡ quay được nắp ngoài (28) và chi tiết tay nắm (43), 
phần đỡ trục quay (46) đỡ trục quay (45) và được bố trí ở nắp ngoài (28), và phần tiếp 
xúc (47) được bố trí trên bề mặt phía sau của chi tiết tay nắm (43) và tiếp xúc với phần 
đỡ trục quay (46).  
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(21) 1-2015-00230 (51) 7 B62K  5/10, B60G  13/16,  13/18,  

21/00, B62K  5/027,  5/05 
(22) 04.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/FR2013/051598 04.07.2013 (87) WO/2014/009637 A1 16.01.2014 
(30) 1256668      11.07.2012 FR 
(71) PEUGEOT MOTOCYCLES SA  (FR) 

Rue du 17 Novembre F-25350 Mandeure (FR) 
(72) AILLET, Jean-Laurent (FR), DOVERI, Marco (IT), MOISAN, Gwendal (FR), 

NAISSE, Stephane (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Trục tay lái dùng cho phương tiện giao thông có hai bánh 

trước có thể nghiêng sang bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trục tay lái (35) dùng cho phương tiện giao thông bao gồm khung 
xe, hai bánh lái phía trước (36D, 36G) và ít nhất một bánh dẫn động phía sau. Trục tay 
lái nối mỗi bánh xe bao gồm hệ thống treo (39) treo bánh xe từ khung xe nêu trên, hệ 
thống (39) nêu trên bao gồm cần trục treo phía trên (40), cần trục treo phía dưới (41) và 
cần trục bên (42), các cần trục nêu trên được nối bằng thiết bị nối khớp (43, 44, 45, 46) 
sao cho độ nghiêng sang bên của khung xe dẫn đến độ nghiêng tương ứng của hai bánh 
trước mà vẫn song song với nhau. Theo dấu hiệu của sáng chế, trục tay lái bao gồm bộ 
giảm xóc (50) nguyên khối với mỗi bánh trước để ít nhất loại bỏ một phần tần số dao 
động của bánh trước nêu trên.  
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(11) 41894 

(21) 1-2015-00236 (51) 7 H04N  7/36 

(22) 02.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/KR2013/005866 02.07.2013 (87) WO 2014/007521 09.01.2014 
(30) 61/667,133      02.07.2012    US 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) KIM, Il-koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự báo vectơ chuyển động để mã hóa 

viđeo hoặc giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dự báo vectơ chuyển động để mã hoá viđeo 
hoặc giải mã video. Phương pháp dự báo vectơ chuyển động bao gồm các bước: xác 
định các khối ứng cử viên được đề cập đến để dự báo vectơ chuyển động của khối hiện 
thời, từ các khối kề cận của khối hiện thời; xác định vectơ chuyển động ứng cử viên của 
khối ứng cử viên thứ nhất trong các khối ứng cử viên, trên cơ sở xem liệu hình ảnh tham 
chiếu của khối ứng cử viên thứ nhất và hình ảnh tham chiếu của khối hiện thời có phải là 
hình ảnh tham chiếu dài hạn không; và xác định vectơ chuyển động của khối hiện thời 
bằng cách sử dụng danh sách vectơ chuyển động ứng cử viên bao gồm vectơ chuyển 
động ứng cử viên của khối ứng cử viên thứ nhất được xác định và các vectơ chuyển động 
ứng cử viên từ các khối ứng cử viên còn lại.  
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(11) 41895 

(21) 1-2015-00239 (51) 7 A22B  5/00 

(22) 03.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/NL2013/050485 03.07.2013 (87) WO2014/025250 13.02.2014 
(30) 2009151      06.07.2012    NL 
(71) HUMBOLDT B.V.  (NL) 

Albert Schweitzerstraat 33, NL-7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands 
(72) UEFFING, Arno Hermanus Maria (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý tự động xác của động vật giết 

mổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý tự động xác của động vật giết mổ 
được treo ở các chân sau. Việc xử lý tự động được thực hiện nhờ phương tiện dẫn động 
được điều khiển tự động để vận hành công cụ xử lý giết mổ. Các công cụ giết mổ này là 
lưỡi cắt quay được (20) mà được che một phần và bộ phận che (21) này có chốt nhô dẫn 
hướng (22). Công cụ giết mổ khác là lưỡi chẻ (23) để tách xương mu của xác. Lưỡi chẻ 
(23) được gắn vào bộ phận che (21) mà bao phủ một phần lưỡi cắt quay được (20).  
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(21) 1-2015-00242 (51) 7 H04N  7/26,  7/36,  7/50 

(22) 01.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/SE2013/050835 01.07.2013 (87) WO2014/003682 03.01.2014 
(30) 61/666,235      29.06.2012    US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) STROM, Jacob (SE), SAMUELSSON, Jonatan (SE), SJOBERG, Rickard (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ mã hóa để mã hóa chuỗi viđeo, bộ giải mã để giải mã chuỗi 

viđeo, phương pháp mã hóa chuỗi viđeo và phương pháp giải mã 

chuỗi viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp (1000) mã hóa chuỗi viđeo chứa các bộ ảnh tham 
chiếu (RPS). Phương pháp này bao gồm các bước: sắp xếp (1001) các RPS theo thứ tự 
truyền trong cấu trúc dữ liệu, như bộ tham số chuỗi SPS (Sequenee Parameter Set) chẳng 
hạn; xác định (1003) có việc truyền RPS rõ ràng được sử dụng cho RPS của ảnh hiện 
thời tại chuỗi viđeo hay không; và mã hóa (1004) thông tin chỉ ra RPS chứa trong cấu 
trúc dữ liệu cần phải được sử dụng để dự đoán RPS của ảnh hiện tại, như 
delta_idx_minusl chẳng hạn, chỉ khi việc truyền RPS rõ ràng được sử dụng, và nếu 
không thì suy ra delta_idx_minusl bằng 0, đạt được tốc độ bit giảm. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp giải mã chuỗi viđeo chứa các RPS, vật ghi chứa các chương 
trình máy tính và sản phẩm chương trình máy tính tương ứng, cũng như các bộ mã hóa 
và các bộ giải mã tương ứng.  
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(21) 1-2015-00249 (51) 7 C02F  1/469 

(22) 11.06.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/062008 11.06.2013 (87) WO 2014/016038 A1 30.01.2014 
(30) 12177445.9      23.07.2012    EP 
(71) UNILEVER NV  (NL) 

Weena 455 3013 AL Rotterdam the Netherlands 
(72) GHOSH, Somnath (IN), RAJANARAYANA, Venkataraghavan (IN), 

RAMANUJAPURAM, Anirudh Anandampillai (IN), ALENCHERRY, Tinto 
Johnichan (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp khử ion trong nước bằng cách khử ion điện phân

  (57)     Sáng chế đề cập đến một phương pháp khử ion trong nước bằng cách khử ion điện phân 
bao gồm các chu kỳ lặp đi lặp lại trong khi nước được đưa qua ít nhất một cặp điện cực 
tích điện trái dấu, mỗi chu kỳ bao gồm:  

(i)  bước nạp;  
(ii)  bước đoản mạch thứ nhất;  
(iii)  bước xả gồm việc đảo chiều cực của điện cực; và  
(iv)  bước đoản mạch thứ hai;  

trong đó, cực tính được áp dụng cho mỗi điện cực trong mỗi cặp điện cực tích điện trái 
dấu trong bước nạp nói trên của một loạt các chu kỳ lặp đi lặp lại sẽ được đảo chiều 
trong bước nạp của một loạt chu kỳ lặp đi lặp lại ngay lập tức sau đó và mỗi loạt nói trên 
gồm 10 đến 20 chu kỳ.  
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(11) 41898 

(21) 1-2015-00253 (51) 7 C22B  1/20 

(22) 14.05.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/063353 14.05.2013 (87) WO/2014/013775 A1 23.01.2014 
(30) 2012-159836 18.07.2012 JP 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) IWAMI Yuji (JP), YAMAMOTO Tetsuya (JP), NUSHIRO Koichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất quặng được thiêu kết

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp 
sản xuất quặng được thiêu kết, 
trong đó không khí bên trên lớp 
được nạp chứa nhiên liệu dạng khí 
được cấp từ các thiết bị cấp nhiên 
liệu dạng khí được lắp theo hướng 
chiều dài máy ở dòng ra của lò 
đốt của máy thiêu kết được hút 
bằng khoang gió đặt dưới bệ và 
được đưa vào lớp được nạp, và 
nhiên liệu dạng khí và vật liệu 
cacbon được đốt cháy bên trong 
lớp được nạp để sản xuất quặng 
được thiêu kết, trong đó tổng 
lượng cấp nhiên liệu dạng khí 
được cấp từ các thiết bị cấp nhiên 
liệu dạng khí được thiết lập là cố 
định, lượng cấp nhiên liệu dạng 
khí được cấp từ mỗi thiết bị cấp 
nhiên liệu dạng khí được làm tăng 
hoặc giảm phụ thuộc vào lượng 
không khí được hút vào lớp được 
nạp trong vùng mà mỗi thiết bị 
cấp nhiên liệu dạng khí được lắp, 
từ đó tối ưu hóa tỷ lệ cấp nhiên 
liệu dạng khí. Do dó, tác dụng cấp 
nhiên liệu dạng khí tối đa được 
biểu hiện để sản xuất quặng được 
thiêu kết chất lượng cao có độ bền 
cao và tính đơn giản hóa vượt trội 
với sản lượng cao.  
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6-8 allee l'Arche Faubourg de l'Arche-ZAC Danton, F92400 Courbevoie, France 
(72) YANG, Chan Kyu (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giàn khoan nổi ngoài khơi và phương pháp ổn định giàn này

  (57)     Sáng chế đề cập tới việc giảm chuyển động theo phương thẳng đứng của giàn khoan nổi 
ngoài khơi bao gồm tấm sống đáy hở ở giữa được ghép nối với thân giàn cho phép nước 
chảy ở bên dưới và bên trên tấm sống đáy. Khi giàn nổi dịch chuyển theo phương thẳng 
đứng, tấm sống đáy tách nước và khiến thả trôi giàn. Nước dịch chuyển thẳng đứng với 
tấm cũng làm tăng khối lượng động lực. Sự thả trôi làm giảm di chuyển theo phương 
thẳng đứng của giàn khoan ngoài khơi mà không cần kéo dài các chân của giàn khoan 
để tăng cường giảm tương đương chuyển động theo phương thẳng đứng. Khối lượng 
động lực bổ sung làm tăng chu kỳ tự nhiên của chuyển động theo phương thẳng đứng 
cách xa chu kỳ kích thích sóng để làm giảm thiểu chuyển động dẫn của sóng. Nói 
chung, tấm sống đáy nằm bên trên hoặc độ cao bằng với tấm sống đay, và nhờ đó sẽ 
không làm giảm khoảng cách giữa đáy biển và tấm sống đáy của thân giàn ở bến cảng.  
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(72) BENJELLOUN MLAYAH Bouchra (FR), DELMAS Michel (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể đàn hồi chứa lignin không được cải biến hóa học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể đàn hồi chứa lignin không được cải biến hóa học chứa các nhóm 
chức có sẵn có diện tích bề mặt riêng nằm trong khoảng từ 0,5m2/g đến 5m2/g, và tốt 
hơn là nằm trong khoảng từ 1m2/g đến 2,5m2/g. Lignin này có tác dụng gia cường cơ 
học polyme đàn hồi. Sáng chế cũng đề cập đến thể đàn hồi được gia cường thu được, 
đặc biệt thể đàn hồi này không chứa muội than.  
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(72) Umebayashi Toyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Bộ phận kết hợp có khả năng kéo giãn, phương pháp sản xuất 

bộ phận kết hợp, đồ mặc có sử dụng bộ phận kết hợp và phương 

pháp sản xuất đồ mặc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận kết hợp có khả năng kéo giãn được tạo bằng cách kẹp xen 
các bộ phận đàn hồi giữa hai chất liệu dạng tấm và liên kết hai chất liệu dạng tấm này, 
và trong đó khả năng các bộ phận đàn hồi bị cắt đứt là thấp. Bộ phận kết hợp có khả 
năng kéo giãn (1) được tạo ra nhờ căn thẳng theo hướng chiều dài và xếp chồng hai chất 
liệu dạng tấm kéo dài (2, 2a), và kẹp xen các bộ phận đàn hồi (3) nhô dọc theo hướng 
chiều dài của hai chất liệu dạng tấm (2, 2a) gần như nằm song song với nhau giữa hai 
chất liệu dạng tấm (2, 2a). Hai chất liệu dạng tấm (2, 2a) được liên kết với nhau ở phần 
nối (4) bao gồm chất liệu chảy nóng cấp liên tục dọc theo hướng vuông góc với hướng 
theo chiều dài của các chất liệu dạng tấm (2, 2a). Các phần nối (4) đi ngang qua các bộ 
phận đàn hồi (3). Nhờ tác động co lại của các bộ phận đàn hồi (3), các đường uốn (40) 
kéo dài ngang qua các bộ phận đàn hồi (3) và vuông góc với hướng theo chiều dài của 
các chất liệu dạng tấm (2, 2a) được tạo ra giữa các phần nối (4) liền kề trên hai chất liệu 
dạng tấm (2, 2a).  
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82 Avenue LÐon Blum, F-38100 Grenoble, France 
(72) STEINHILBER, Armin (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị kiểm soát sự chuyển dịch của xi lanh thủy lực dùng 

cho các máy thủy lực, hệ thống để kiểm soát sự chuyển dịch 

của cửa trụ của máy thủy lực và máy thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát sự chuyển dịch của xi lanh thủy lực dùng cho các 
máy thủy lực, thiết bị này bao gồm van (26) bao gồm thân (30) được nối vào buồng thứ 
nhất (22) của xi lanh (6) nhờ kết nối thông thứ nhất (32) và vào buồng thứ hai (24) của 
xi lanh (6) nhờ kết nối thông thứ hai (34). Thiết bị này bao gồm đường ống dẫn thông 
thứ nhất (42) để được nối vào nguồn chất lưu truyền động thứ nhất (40), và đường ống 
dẫn thông thứ hai (46) để được nối vào nguồn chất lưu truyền động thứ hai (44), các 
đường ống dẫn thông (42, 46) này được nối lưu với thân (30) của van (26), van (26) này 
còn bao gồm thiết bị phân phối (56) mà chuyển dịch được trong thân (30) của van (26), 
giữa vị trí thứ nhất, trong đó thiết bị phân phối (56) khiến kết nối thông thứ nhất (32) và 
đường ống dẫn thông thứ nhất (42) nối lưu với nhau, và vị trí thứ hai trong đó thiết bị 
phân phối (56) khiến kết nối thông thứ hai (34) và đường ống dẫn thông thứ hai (46) nối 
lưu với nhau.  
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(71) OVERDICK GMBH & CO. KG  (DE) 

Cremon 32, 20457 Hamburg, Germany 
(72) SMITH, Alan (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Công trình biển và phương pháp lắp đặt công trình biển này

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp đặt công trình biển ở đáy biển bao gồm các bước: 
kéo hoặc đẩy công trình biển ở trạng thái nằm và nổi tới địa điểm lắp đặt; tại địa điểm 
lắp đặt, làm ngập vật nổ của phần móng tới một mức độ nào đó sao cho công trình biển 
được dựng thẳng đứng trong khi phần móng chìm xuống; hiệu chỉnh lần cuối công trình 
biển ở trạng thái nổi tại địa điểm lắp đặt nếu cần thiết; sau đó làm ngập nước hoàn toàn 
vật nổi của phần móng nếu vật nổi chưa được làm ngập nước hoàn toàn; và lắp đặt công 
trình biển với phần móng ở đáy biển. Sáng chế cũng đề cập đến công trình biển.  
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(72) CHEN, Ziming  (CN), YANG, Yiguo (CN), JIANG, Yingyi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền thông tin mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống truyền thông tin mạng. Theo sáng chế, 
phương pháp truyền thông tin mạng bao gồm các bước: thu được thông tin về những 
người bạn của người dùng theo thông tin nhận dạng người dùng của người dùng đó, và 
xác định xem có người bạn nào của người dùng tương tác với dịch vụ mạng tương ứng 
hay không; và nếu có, thì truyền đến người dùng thông tin về dịch vụ mạng và thông tin 
về sự tương tác diễn ra giữa những người bạn của người dùng và dịch vụ mạng. Với 
phương pháp và hệ thống theo sáng chế, thông tin về các dịch vụ mạng và thông tin về 
sự tương tác diễn ra giữa những người bạn của người dùng và dịch vụ mạng được truyền 
chủ động đến người dùng mà người dùng không cần phải thu thập thông tin, cách này 
thuận tiện và hiệu quả hơn. Ngoài ra, vì thông tin về sự tương tác được thu theo thông 
tin về những người bạn của người dùng, nên có thể sẽ có sự tương quan cao hơn với 
người dùng, và nhờ đó tăng thêm độ chính xác cho việc truyền thông tin.  
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(72) Hirohito TANIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng tháo khuôn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng tháo khuôn có khả năng đạt được cả tính năng bóc và tính 
năng gắn vào. Màng tháo khuôn (1) của sáng chế bao gồm lớp nền (2) chứa nhựa 
polyolefin, và nhựa polystyren có cấu trúc syndiotactic, và lớp tháo khuôn thứ nhất (3) 
được tạo ra trên bề mặt đỉnh của lớp nền (2), và bao gồm nguyên liệu nhựa mà thành 
phần chính của nó là nhựa polystyren có cấu trúc syndiotactic. Đối với màng tháo khuôn 
(1), mô đum đàn hồi tích độ căng E' là từ 1,0 x 106 tới 5,0 x 108 Pa ở nhiệt độ l20oC, và 
từ 1,0 x 107 tới 1,0 x 109 Pa ở nhiệt độ l70o C khi được đo theo phương pháp thử được qui 
định trong JIS K 7244, ở điều kiện đo có độ dài mẫu thử 40 mm, độ rộng mẫu thử 4 mm, 
độ dài mẫu thừ giữa các kẹp là 20 mm, nhiệt độ bắt đầu đo là 25oC, nhiệt độ kết thúc đo 
là 250oC, tốc độ tăng nhiệt là 5oC/phút, và tần số đo là 1 Hz.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phát năng lượng mặt trời hội tụ

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát năng lượng mặt trời hội tụ bao gồm: một thiết bị thu 
nhiệt để tạo hơi quá nhiệt nhiệt độ cao bằng cách hội tụ ánh sáng mặt trời tại ít nhất một 
bộ hội tụ được lắp ráp khi hướng theo mặt trời và bằng cách làm nóng chất truyền nhiệt 
được cung cấp tới bộ thu nhiệt nhờ đó làm nóng bộ thu nhiệt được bố trí với một khoảng 
cách nhất định từ bộ hội tụ; một thiết bị tích nhiệt để trữ nhiệt bằng cách làm nóng một 
thùng trữ nhiệt bằng phương pháp làm nóng dưới nền sử dụng hơi quá nhiệt sinh ra bởi 
thiết bị thu nhiệt; một thiết bị trao đổi nhiệt để tiến hành trao đổi nhiệt với hơi nước bão 
hòa nhiệt độ cao và áp suất cao mà có khả năng truyền động một bộ phát năng lượng 
bằng cách hoạt động một tuabin hơi nước sử dụng nhiệt được trữ trong thiết bị tích 
nhiệt; và một thùng chứa chất truyền nhiệt để cung cấp chất truyền nhiệt nhiệt độ thấp 
tới thiết bị thu nhiệt, cả thiết bị trữ nhiệt, và trữ chất truyền nhiệt đi qua thiết bị trao đổi 
nhiệt. Do đó, sáng chế có hiệu suất hội tụ ánh sáng cao do hao hụt nhiệt tối thiểu, có thể 
sử dụng nhiệt ẩn ngay cả vào ban đêm hoặc trong trường hợp trời mưa bằng việc trữ 
nhiệt trong thùng trữ nhiệt bằng phương pháp làm nóng dưới nền, cung cấp sự phát năng 
lượng liên tục bằng việc hoạt động một tuabin hơi nước sử dụng hơi nước bão hòa được 
sinh ra từ việc trao đổi nhiệt với nhiệt ẩn của thùng trữ nhiệt, có thể được sử dụng trong 
nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như điều hòa không khí và làm nóng, ẩm thực, và các lĩnh vực 
tương tự.  
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(72) BENKE, Klaus (DE), NEUMANN, Heike (DE), MUCK, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa 5-clo-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-

morpholinyl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}metyl)-2-

thiophencarboxamit, quy trình bào chế và thuốc chứa dược 

phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn dùng qua đường miệng chứa 5-clo-N- ({(5S)-2-oxo-
3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-l,3-oxazolidin-5-yl}-metyl)-2- thiopbenearboxamit 
(rivaroxaban, hoạt chất (I)), khác biệt ở chỗ một phần của hoạt chất (I) được giải phóng 
nhanh một phần được giải phóng có kiểm soát (giải phóng giảm bớt, giải phóng chậm, 
giải phóng bị trì hoãn), và quy trình bào chế chúng. Các dược phẩm này là hữu dụng để 
làm thuốc và để phòng bệnh, phòng bệnh thứ cấp hoặc điều trị các chứng rối loạn.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm thức ăn chăn nuôi và phương pháp sản xuất chế phẩm 

này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm thức ăn chăn nuôi. Chế phẩm thức ăn này có thể được bảo 
quản trong thời gian dài, được sản xuất dễ dàng, có thể điều chỉnh được các thành phần 
và chế phẩm thức ăn này có thể làm gia tăng thể trọng và làm giảm hệ số chuyển hóa 
thức ăn của vật nuôi được cung cấp loại thức ăn này. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất chế phẩm thức ăn chăn nuôi này. Trong chế phẩm thức ăn chăn nuôi, chất 
phụ gia thức ăn lỏng mà thu được bằng cách lên men nguyên liệu thô hyđrat cacbon 
chứa hyđrat cacbon bởi Aspergillus được thay thế cho từ 5 đến 50% trên cơ sở nguyên 
liệu khô của nguyên liệu thức ăn thô.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chế tạo sản phẩm giày dép và phương pháp chế tạo sản 

phẩm giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chế tạo sản phẩm giày dép. Thiết bị này có thể có khuôn 
giầy được tạo hình dạng để giống với bàn chân người và được tạo ra ít nhất một phần từ 
vật liệu nhạy cảm, vật liệu này phản ứng nhiệt với trường điện từ. Thiết bị cũng có thể 
có cuộn cảm ứng bố trí sát gần với khuôn giầy và được tạo kết cấu để tạo ra trường điện 
từ, trường điện từ này khiến cho vật liệu nhạy cảm trong khuôn giầy tăng nhiệt độ nhờ 
việc làm nóng bằng cảm ứng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo sản phẩm 
giày dép.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hộp composit, phôi để sản xuất hộp này và chi tiết rót dùng 

cho hộp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp composit, cụ thể là hộp composit gồm các tông/chất dẻo dùng 
cho các sản phẩm rót được hộp này có một vùng mờ (1) được bố trí ở đỉnh của hộp mà 
tạo ra lỗ rót sau khi được cắt bằng chi tiết rót, chi tiết rót này bao gồm thân đế, chi tiết 
cắt được bố trí di chuyển trong đó và nắp vặn, nắp vặn này được dùng để mở hộp (P) lần 
đầu bằng cách vận hành chi tiết cắt và để đóng lại, và vùng mở (1) có một đường được 
làm yếu (2) trong vật liệu composit và vùng bản lề (3), trên đó phần (4) của vùng mở (1) 
được tạo ra sau khi đường được làm yếu (2) được cắt nghiêng vào phần bên trong của 
hộp và được giữ ở đó. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phôi dùng để sản xuất hộp và 
chi tiết rót dùng cho hộp này.  
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3-20, Chikoku-cho 4-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 316-0013, Japan 
(72) SEKI, Masakatsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tách phần đầu của tấm kim loại hoặc thanh kim 

loại, phần kim loại được sản xuất bởi phương pháp tách phần 

đầu này và phương pháp liên kết các phần kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách theo chiều dọc phần đầu của tấm kim loại hoặc 
thanh kim loại có hình chữ nhật, đa giác, hoặc elip, trong đó chiều dài của đường tách 
chẻ trong phần tách có thể được điều chỉnh một cách tự do và bề mặt phẳng có thể được 
tạo ra; phần kim loại được sản xuất bởi phương pháp này; và phương pháp liên kết phần 
kim loại đó. Sáng chế khác biệt ở chỗ bao gồm các bước giữ chặt tấm kim loại bằng 
cách kẹp cả hai mặt của nó bằng thiết bị kẹp, hoặc giữ chặt thanh kim loại bằng cách 
kẹp ít nhất hai phần mặt đối diện trên chu vi của nó bằng thiết bị kẹp; tách theo chiều 
dọc bằng cách tách hoặc chẻ tấm kim loại hoặc thanh kim loại này bằng cách ép mũi 
đột tách hoặc mũi đột chẻ lên mặt của một đầu của tấm kim loại hoặc thanh kim loại; và 
tiếp tục thúc đẩy việc tách bằng cách lặp lại thao tác ép mũi đột giống như nêu trên lên 
khe của phần tách; và còn khác biệt ở chỗ, trong mỗi lần tiến hành tách bằng cách ép, vị 
trí của thiết bị kẹp trên ít nhất một mặt được dịch chuyển trước lần ép tiếp theo theo 
hành trình tương ứng với khoảng cách từ một đầu của tấm kim loại hoặc thanh kim loại 
tới đầu xa của phần cần tách.  
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(72) OSHIBA Takashi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp ước tính băng thông khả dụng, thiết 

bị tiếp nhận và vật ghi máy tính đọc được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống ước tính băng thông khả dụng có thiết bị truyền và thiết bị 
tiếp nhận, và ước tính bặng thông khả dụng cho mạng nối thiết bị truyền và thiết bị tiếp 
nhận. Thiết bị truyền có phương tiện truyền gói để truyền chuỗi gói, bao gồm số lượng 
gói cụ thể với các kích thước gói được tăng theo số gia cụ thể; sao cho mỗi một gói cách 
đều nhau. Thiết bị tiếp nhận có phương tiện nhận để tiếp nhận chuỗi gói từ phương tiện 
truyền gói và tính toán độ trễ hàng đợi tích lũy cho các gói được bao gồm trong chuỗi 
gói, và phương tiện tính toán băng thông khả dụng để tính toán giá trị ước tính cho băng 
thông khả dụng nhờ dò điểm thay đổi trong toàn bộ thay đổi độ trễ hàng đợi tích lũy.  
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(72) OKADA, Hiroki (JP), KONEMURA, Takashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thuốc ngăn ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc ngăn ngừa hoặc ngăn ngừa sự tái phát, điều trị hoặc làm 
thuyên giảm triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản, mà trong khi việc điều 
trị hiện nay không có hiệu quả. Sáng chế cũng đề cập đến axit 4-[({6-[isobutyl(1,3-
thiazol-2-ylsulfonyl)aminol-2,3-dihydro-1H- inden-5-yl}oxy)metyl]-3-metyl benzoic, 
muối của nó hoặc tiền dược chất của nó có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc ngăn 
ngừa sự tái phát, điều trị hoặc làm thuyên giảm triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày 
thực quản.   
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(72) MELTZER, Donald A. (US), WIESSNER, Robert J. (NL), FARKAS, Julius (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lớp lót hóa rắn tại chỗ được tạo ra từ copolyme khối dẻo 

nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp lót hóa rắn tại chỗ dùng cho hành lang hoặc ống dẫn, được sản 
xuất bằng copolyme khối dẻo nhiệt (TBC). TBC này có thể là polyuretan dẻo nhiệt 
(TPU), copolyeste (COPE), copolyamit (COPA) hoặc polyuretanure (TPUU). TBC là (I) 
sản phẩm phản ứng của (1) polyamin hoặc polyol kỵ nước, (2) polyisoxyanat hoặc axit 
dicarboxylic thơm, và (3) chất kéo dài mạch mạch thẳng chứa 2 đến 20 nguyên tử 
cacbon, hoặc (II) sản phẩm phản ứng của (1) polyamin hoặc polyol kỵ nước, và (2) 
mạch polyamit telechelic có nhóm carboxyl ở cuối mạch.  
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động, thiết bị này khôi phục các hệ số 
thặng dư lượng tử hóa, thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước trên đơn vị dự 
đoán từ dòng bit nhận được, khôi phục chế độ dự đoán nội ảnh của đơn vị dự đoán hiện 
hành trên cơ sở thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước về đơn vị dự đoán 
hiện hành, tạo ra các điểm ảnh tham chiếu không khả dụng của đơn vị dự đoán, và lọc 
thích ứng các điểm ảnh tham chiếu trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh. Ngoài ra, 
thiết bị này tạo ra khối dự đoán bằng cách lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu tương 
ứng với chế độ dự đoán nội ảnh. Sau đó, thiết bị tạo ra hình ảnh phục hồi bằng cách sử 
dụng các khối dự đoán và khối phục hồi thặng dư. Theo đó, khối dự đoán gần hình ảnh 
ban đầu có thể được phục hồi, và tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị dự đoán nội ảnh

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị dự đoán nội ảnh, thiết bị này khôi phục các hệ số thặng dư 
lượng tử hóa, thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước trên đơn vị dự đoán từ 
dòng bit nhận được, khôi phục chế độ dự đoán nội ảnh của đơn vị đự đoán hiện hành 
trên cơ sở thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước về đơn vị dự đoán hiện 
hành, tạo ra các điểm ảnh tham chiếu không khả dụng của đơn vị dự đoán, và lọc thích 
ứng các điểm ảnh tham chiếu trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh. Ngoài ra, thiết bị 
này tạo ra khối dự đoán bằng cách lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu tương ứng với 
chế độ dự đoán nội ảnh. Sau đó, thiết bị tạo ra hình ảnh phục hồi bằng cách sử dụng các 
khối đự đoán và khối phục hồi thặng dư. Theo đó, khối dự đoán gần hình ảnh ban đầu 
có thể được phục hồi, và tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện.  
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị dự đoán nội ảnh

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị dự đoán nội ảnh, thiết bị này khôi phục các hệ số thặng dư 
lượng tử hóa, thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước trên đơn vị đự đoán từ 
dòng bit nhận được, khôi phục chế độ dự đoán nội ảnh của đơn vị dự đoán hiện hành 
trên cơ sở thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước về đơn vị dự đoán hiện 
hành, tạo ra các điểm ảnh tham chiếu không khả dụng của đơn vị dự đoán, và lọc thích 
ứng các điểm ảnh tham chiếu trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh. Ngoài ra, thiết bị 
này tạo ra khối dự đoán bằng cách lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu tương ứng với 
chế độ dự đoán nội ảnh. Sau đó, thiết bị tạo ra hình ảnh phục hồi bằng cách sử dụng các 
khối dự đoán và khối phục hồi thặng dư. Theo đó, khối dự đoán gần hình ảnh ban đầu 
có thể được phục hồi, và tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện.  
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LTD.) 
(54) Thiết bị mã hoá hình ảnh chuyển động

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hoá hình ảnh chuyển động, thiết bị này khôi phục các hệ số 
thặng dư lượng tử hóa, thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước trên đơn vị dự 
đoán từ dòng bit nhận được, khôi phục chế độ dự đoán nội ảnh của đơn vị dự đoán hiện 
hành trên cơ sở thông tin dự đoán nội ảnh và thông tin kích thước về đơn vị dự đoán hiện 
hành, tạo ra các điểm ảnh tham chiếu không khả dụng của đơn vị dự đoán, và lọc thích 
ứng các điểm ảnh tham chiếu trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh. Ngoài ra, thiết bị 
này tạo ra khối dự đoán bằng cách lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu tương ứng với 
chế độ dự đoán nội ảnh. Sau đó, thiết bị tạo ra hình ảnh phục hồi bằng cách sử dụng các 
khối dự đoán và khối phục hồi thặng dư. Theo đó, khối dự đoán gần hình ảnh ban đầu có 
thể được phục hồi, và tỷ lệ nén hình ảnh có thể được cải thiện.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
310 

(11) 41919 

(21) 1-2015-00367 (51) 7 H04N  7/34 

(62) 1-2013-00607   
(22) 29.07.2011 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/KR2011/005592 29.07.2011 (87) WO 2012/018198 09.02.2012 
(30) 10-2010-0074462      31.07.2010     KR 

10-2011-0062603      28.06.2011     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2015 
(71) M&K LICENSING CO., LTD.  (KR) 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
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(54) Thiết bị tạo ra khối dự đoán

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra khối dự đoán để xác định thông tin bổ sung để tạo ra 
khối dự đoán nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận được, và chế độ dự đoán nội 
ảnh của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng thông tin ứng viên mã hoá dự đoán 
nội ảnh hợp lệ của đơn vị đự đoán hiện thời; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu mà không 
có tại vị trí khả dụng để tạo ra các khối dự đoán nội ảnh bằng cách sử dụng các điểm 
ảnh tham chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu gần đơn vị dự đoán 
hiện thời trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện 
thời hoặc thông tin kích thước của đơn vị dự đoán hiện thời; và tạo ra các khối dự đoán 
của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu mà tương ứng 
với chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện thời. Do đó, sáng chế 
có thể cải thiện khả năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khối dự đoán gần ảnh ban đầu.  
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị dự đoán nội ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dự đoán nội ảnh để xác định thông tin bổ sung để tạo ra 
khối dự đoán nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận được, và chế độ dự đoán nội 
ảnh của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng thông tin ứng viên mã hoá dự đoán 
nội ảnh hợp lệ của đơn vị dự đoán hiện thời; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu mà không 
có tại vị trí khả dụng để tạo ra các khối đự đoán nội ảnh bằng cách sử dụng các điểm 
ảnh tham chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu gần đơn vị dự đoán 
hiện thời trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện 
thời hoặc thông tin kích thước của đơn vị dự đoán hiện thời; và tạo ra các khối dự đoán 
của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu mà tương ứng 
với chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện thời. Do đó, sáng chế 
có thể cải thiện khả năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khối dự đoán gần ảnh ban đầu.  
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(72) OH, Soo-Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị dự đoán nội ảnh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dự đoán nội ảnh để xác định thông tin bổ sung để tạo ra 
khối dự đoán nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận được, và chế độ dự đoán nội 
ảnh của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng thông tin ứng viên mã hoá dự đoán 
nội ảnh hợp lệ của đơn vị dự đoán hiện thời; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu mà không 
có tại vị trí khả dụng để tạo ra các khối dự đoán nội ảnh bằng cách sử dụng các điểm 
ảnh tham chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu gần đơn vị dự đoán 
hiện thời trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện 
thời hoặc thông tin kích thước của đơn vị dự đoán hiện thời; và tạo ra các khối dự đoán 
của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu mà tương ứng 
với chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán hiện thời. Do đó, sáng chế 
có thể cải thiện khả năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khối dự đoán gần ảnh ban đầu.  
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(54) Thiết bị mã hoá tín hiệu còn lại trong dự đoán nội ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hoá tín hiệu còn lại trong dự đoán nội ảnh để xác định 
thông tin bổ sung để tạo ra khối dự đoán nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận 
được, và chế độ dự đoán nội ảnh của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng thông 
tin ứng viên mã hoá dự đoán nội ảnh hợp lệ của đơn vị dự đoán hiện thời; tạo ra các 
điểm ảnh tham chiếu mà không có tại vị trí khả dụng để tạo ra các khối dự đoán nội ảnh 
bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham 
chiếu gần đơn vị dự đoán hiện thời trên cơ sở của chế độ dự đoán nội ảnh xác định được 
của đơn vị dự đoán hiện thời hoặc thông tin kích thước của đơn vị dự đoán hiện thời; và 
tạo ra các khối dự đoán của đơn vị dự đoán hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh 
tham chiếu mà tương ứng với chế độ dự đoán nội ảnh xác định được của đơn vị dự đoán 
hiện thời. Do đó, sáng chế có thể cải thiện khả năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khối 
dự đoán gần ảnh ban đầu.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
314 

(11) 41923 

(21) 1-2015-00382 (51) 7 C07C  29/42,  29/80,  33/042, B01D  

61/36 
(22) 11.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/EP2013/064651 11.07.2013 (87) WO2014/009452 16.01.2014 
(30) 12175996.3      11.07.2012     EP 
(71) LONZA LTD.  (CH) 

Lonzastrasse, CH-3930 Visp, Switzerland 
(72) OTTIGER Stefan (CH), SCHOLL Thomas (CH), STOFFEL Stefan (CH), 

KALBERMATTER Klaus (CH), KLEIN Andreas (DE), NEDUNGADI Kishore (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất metylbutinol

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất metylbutinol, trong đó quy trình này bao gồm ít 
nhất một bước làm bay hơi thẩm thấu qua màng. Theo phương án ưu tiên, quy trình theo 
sáng chế bao gồm các bước:  

(a) tạo ra hỗn hợp nguyên liệu chứa metylbutinol và nước,  
(b) chưng cất hỗn hợp nguyên liệu trong thiết bị chưng cất,  
(c) lấy ra từ thiết bị chưng cất này dòng bên có hàm lượng nước cao hơn so với hàm 

lượng nước trong hỗn hợp nguyên liệu nêu trên, và  
(d) cho dòng bên này bay hơi thẩm thấu qua màng để làm giảm hàm lượng nước.  

Sáng chế cũng đề cập đến ứng dụng của quy trình theo sáng chế và thiết bị để thực hiện 
quy trình theo sáng chế.  
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(54) Nguồn nhiệt dễ cháy với chất kết dính được cải thiện, sản 

phẩm hút thuốc bao gồm nguồn nhiệt này và phương pháp tạo 

ra nguồn nhiệt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguồn nhiệt dễ cháy (4) dành cho sản phẩm hút thuốc (2) bao gồm 
cacbon và chất kết dính. Chất kết dính bao gồm sự kết hợp ba thành phần kết dính: vật 
liệu kết dính polyme hữu cơ, muối cacboxylat cháy và vật liệu kết dính vô cơ không dễ 

cháy. ít nhất một vật liệu kết đính vô cơ không dễ cháy bao gồm vật liệu silicat dạng 
tấm. Tốt hơn là, nguồn nhiệt dễ cháy bao gồm thêm chất hỗ trợ đánh lửa.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và hệ thống dùng để nâng cao hiệu quả không 

gian của hệ thống lò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lò bao gồm ít nhất một bộ phận phát xạ phía dưới có buồng 
đốt thứ nhất được bố trí trong đó và ít nhất một bộ phận phát xạ phía trên được bố trí ở 

bên trên ít nhất một bộ phận phát xạ phía đưới. ít nhất một bộ phận phát xạ phía trên có 
buồng đốt thứ hai được bố trí trong đó. Hệ thống lò còn bao gồm ít nhất một bộ phận đối 
lưu được bố trí ở bên trên ít nhất một bộ phận phát xạ phía trên và hành lang xả khí được 
xác định bởi buồng đốt thứ nhất, buồng đốt thứ hai, và ít nhất một bộ phận đối lưu. Cách 
sắp xếp ít nhất một bộ phận phát xạ phía trên ở bên trên ít nhất một bộ phận phát xạ phía 
dưới làm giảm diện tích cần thiết để xây dựng hệ thống lò.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa dự đoán viđeo, thiết bị giải mã dự đoán viđeo, 

phương pháp mã hóa dự đoán viđeo và phương pháp giải mã dự 

đoán viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa dự đoán viđeo bao gồm bộ lưu trữ ảnh mà lưu trữ 
một hoặc nhiều ảnh được khôi phục làm ảnh tham chiếu để sử dụng cho việc mã hóa 
ảnh tiếp theo, ảnh này được khôi phục từ dữ liệu ảnh được nén và bộ điều khiển bộ nhớ 
để điều khiển bộ nhớ khung trong bộ lưu trữ ảnh. Khi kích thước khung của ảnh đầu vào 
không lớn hơn l/(2^L) (L là số nguyên lớn hơn hoặc bằng một) của kích thước khung 
lớn nhất của ảnh, bộ điều khiển bộ nhớ xác định rằng (2^L) lần của số lượng tối đa của 
ảnh được khôi phục là có thể lưu trữ trong bộ nhớ khung.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói có thân liền khối bao gồm nắp rời và dải bao gói kem 

đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bao gói (1000) dùng để chứa sản phẩm lỏng. Theo một phương án 
thực hiện sáng chế, bao gói bao gồm tấm mỏng thứ nhất (200) và tấm mỏng thứ hai 
(300) được tạo hình nhiệt với nhau để tạo ra thân liền khối (100). Thân liền khối (100) 
có phần chứa sản phẩm (110) có khoang chứa sản phẩm mà chứa sản phẩm lỏng, phần 
lỗ phun (120) để phân phối sản phẩm lỏng từ khoang chứa sản phẩm; và nắp rời (130) 
bít kín miệng phân phối của phần lỗ phun (120). Mỗi tấm mỏng trong số các tấm mỏng 
thứ nhất và thứ hai (200, 300) bao gồm lớp polyetylen (PE) và lớp polyetylen terephtalat 
(PET). Lớp PE có chiều dày thứ nhất và lớp PET có chiều dày thứ hai, chiều dày thứ hai 
nhỏ hơn hoặc bằng chiều dày thứ nhất.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói có thân liền khối bao gồm nắp rời

  (57)     Sáng chế đề cập tới bao gói (1000) dùng để chứa sản phẩm lỏng. Theo một phương án 
thực hiện sáng chế, bao gói bao gồm tấm mỏng thư nhất (200) và tấm mỏng thứ hai 
(300) được tạo hình nhiệt với nhau để tạo ra thân liền khối (100). Thân liền khối (100) 
có phần chứa sản phẩm (110) có khoang chứa sản phẩm mà chứa sản phẩm lỏng, phần 
lỗ phun (120) để phân phối sản phẩm lỏng từ khoang chứa sản phẩm; và nắp rời (130) 
bít kín miệng phân phối của phần lỗ phun (120). Mỗi tấm mỏng trong số các tấm mỏng 
thứ nhất và thứ hai (200, 300) bao gồm lớp polyetylen (PE) và lớp polyetylen terephtalat 
(PET). Lớp PE có chiều dày thứ nhất và lớp PET có chiều dày thứ hai, chiều dày thứ hai 
nhỏ hơn hoặc bằng chiều dày thứ nhất.  
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(71) S.P.M.D  (FR) 
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(72) NIVOLIEZ, Adrien (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Lactobacillus crispatus phân lập được, dược phẩm và 

thực phẩm chức năng chứa chủng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng Lactobacillus cripspatus phân lập được, có ký hiệu là IP 

174178 và đã được nộp lưu tại CNCM với số hiệu lưu giữ là I-464 hoặc chủng phân lập 
được có đặc điểm tương tự như IP 174178. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm hoặc 
thực phẩm chức năng chứa chủng này và được dùng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh 
nhiễm khuẩn đường sinh dục.  
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(22) 05.07.2013 (43) 27.04.2015 
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(72) BOTHE, UIrich (DE), BUSEMANN, Matthias (DE), FISCHER, Oliver Martin (DE), 

BARAK, Naomi (DE), ROTGERI, Andrea (DE), MARQUARDT, Tobias (DE), 
STEGMANN, Christian (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất estra-1,3,5(10),16-tetraen được thế tại vị trí 3 dùng để 

điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh lạc nội mạc tử cung và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất estra-1,3,5(10), 16-tetraen được thế tại vị trí 3. Hợp chất 
này dùng để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các rối loạn chảy máu và bệnh lạc nội mạc tử 
cung. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(21) 1-2015-00417 (51) 7 E04B  1/58,  1/30 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ISHII, Takumi (JP), KINOSHITA, Tomohiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu nối giữa cột bê tông cốt thép và dầm thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu nối, kết cấu nối này cho phép ứng suất của mặt bích dầm 
được truyền đủ vào bên trong cột mà không cản bê tông khỏi được đổ đầy một cách 
thích hợp vào trong đó. Kết cấu nối theo sáng chế là kết cấu nối dầm với cột trong đó 
dầm thép được nối với cột thép của cột bê tông cốt thép. Kết cấu nối bao gồm bộ phận 
tăng cứng thẳng đứng được bố trí ở cột thép bao gồm nhiều đường gân cột kéo dài theo 
các hướng khác nhau và các mặt bích cột được bố trí ở các đầu của các đường gân cột 
tương ứng sao cho vuông góc với các đường gân cột. Bộ phận tăng cứng thẳng đứng bao 
gồm phần tấm thứ nhất và phần tấm thứ hai. Phần tấm thứ nhất được nối với mặt bích 
cột thứ nhất trong số các mặt bích cột liền kề trong các mặt bích cột của cột thép. Phần 
tấm thứ hai không song song với phần tấm thứ nhất và được nối với mặt bích cột thứ hai 
trong số các mặt bích cột liền kề. Bộ phận tăng cứng thẳng đứng được gắn vào cột thép ở 
vị trí ít nhất một phần bao gồm vị trí thẳng đứng tại đó mặt bích dầm của dầm thép được 
nối với cột thép.  
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(21) 1-2015-00419 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/4545, 
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(72) AUBERSON, Yves (CH), BOCK, Mark Gary (US), BRAGA, Dario (IT), CURZI, 

Marco  (IT), DODD, Stephanie Kay (US), GIAFFREDA, Stefano Luca (IT), JIANG, 
Haiyang  (CN), KARPINSKI, Piotr (US), TROXLER, Thomas J. (CH), WANG, Tielin 
(US), WANG, Xiaoyang (CN), ZHANG, Xuechun (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất carbamat/ure, quy trình điều chế và dược phẩm

chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  
 

 
 

hoặc muối của nó, trong đó các phần tử thế là như được xác định theo các phương án cụ 
thể; quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 41933 

(21) 1-2015-00431 (51) 7 A61K  8/24,  8/362,  8/365, A61Q  

11/00, A61K  8/19,  8/22,  8/23 
(22) 10.08.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2012/050269 10.08.2012 (87) WO2014/025355 13.02.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) SIMON, Eric (US), FRUGE, Linh  (US), KOHRS, Karsten  (DE), PILCH, Shira (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm súc miệng và phương pháp làm trắng răng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm súc miệng có mùi vị cải thiện, đồng thời có hiệu quả làm 
trắng răng tốt, chứa chất làm trắng răng như hyđro peroxit cùng với tổ hợp axit thứ nhất 
như axit xitric và axit thứ hai như axit phosphoric. Theo các phương án khác, chế phẩm 
súc miệng có thể chứa tổ hợp sucraloza và sacarin, polyme axit, một hoặc nhiều chất 
chống hình thành cao răng, ví dụ, muối pyrophosphat kiềm, copolyme của maleic 
anhyđrit và metyl vinyl ete và các thành phần khác.  
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(72) TAKEI, Toshitake (JP), YABE, Daisuke  (JP), AOKI, Hiromichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt thông gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt thông gió bao gồm khung (10), chân cố định (60) được bố trí 
trên khung (10), và động cơ (70) được đỡ bởi chân cố định (60). Chân cố định (60) được 
tạo ra như thành phần thiết yếu bằng cách kéo và bao gồm phần gắn động cơ (240), các 
phần chân chỗ thu hẹp (250), và các phần chân chỗ mở rộng (270) theo chiều dọc. Các 
phần chân chỗ thu hẹp (250) được tạo ra gần với phần gắn động cơ (240), mà có động cơ 
(70) được gắn vào đó, và các phần chân chỗ mở rộng (270), được tạo ra gần với các 
phần chân chỗ thu hẹp (250), được sắp xếp đối xứng qua phần gắn động cơ (240). Kích 
thước theo chiều rộng của các phần chân chỗ mở rộng (270) lớn hơn kích thước theo 
chiều rộng của phần chân chỗ thu hẹp (250).  
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(72) NICOSIA, Alfredo  (IT), CORTESE, Ricardo  (CH), VITELLI, Alessandra  (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp vacxin chứa polynucleotit  mã hóa polypeptit gây 

miễn dịch 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hỗn hợp vacxin chứa polynucleotit mã hóa polypeptit gây miễn địch 
Hỗn hợp vacxin này dùng để tăng cường đáp ứng miễn dịch kháng polypeptit gây miễn 
dịch này. 
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(72) KUMON, Yui (JP), OHTSUKA, Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận khuấy, rôto và nồi cơm điện

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận khuấy (70) quay xung quanh trục quay (90) theo hướng 
quay (AR1) cùng với rôto và khuấy đối tượng cần khuấy chứa trong lõi nồi bao gồm 
phần tử khuấy (73), thiết diện mặt cắt ngang của phần tử khuấy (73) theo mặt cắt vuông 
góc với trục quay (90) có phần đầu trước (74a) nằm trước tiên theo hướng quay (AR1) 
và khi vòng tròn ảo (74b) có tâm tại trục quay (90) và đi qua phần đầu trước (74a) được 
tạo ra, đường thẳng tiếp tuyến (73e) ở phần đầu trước (74a) của đường tâm (73d) của 
thiết diện mặt cắt ngang hướng vào trong theo hướng bán kính quay ở phía trước theo 
hướng quay (AR1) đối với đường tiếp tuyến (74c) ở phần đầu trước (74a) của vòng tròn 
ảo (74b).  
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518057, China 

(72) Xiangjun DING (CN), Xiaohua ZHENG  (CN), Hongsheng XIA  (CN), Chuan DAI  
(CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để ngăn chặn sự gián đoạn của dịch vụ 

theo yêu cầu trong hệ thống truyền hình giao thức Internet 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để ngăn chặn sự gián đoạn của dịch vụ theo 
yêu cầu trong hệ thống truyền hình giao thức internet (IPTV), trong đó phương pháp bao 
gồm: khi phát hiện ra bộ lưu trữ và phân phối dữ liệu phương tiện có giao diện Ethernet 
bị lỗi thì chuyển địa chỉ IP của giao diện Ethernet bị lỗi qua một giao diện Ethernet bình 
thường; chọn tất cả các vùng dữ liệu dịch vụ ở trạng thái làm việc đang chiếm giao diện 
Ethernet bị lỗi và chuyển đổi các dòng mã tương ứng sang giao diện Ethernet bình 
thường để truyền. Khi có giao diện Ethernet bị lỗi, sáng chế này có thể chuyển đổi một 
cách dễ dàng một dịch vụ từ giao điện Ethernet này tới giao diện Ethernet khác, vì vậy 
thực hiện một cách liên tục dịch vụ theo yêu cầu mà không có sự gián đoạn.  
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(11) 41938 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống dẫn được làm từ sắt có lớp phủ ngoài dùng cho đường ống 

chôn ngầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống dẫn được làm từ sắt (1), cụ thể là ống dẫn được làm bằng gang 
hợp kim dùng cho đường ống chôn ngầm có lớp phủ ngoài (9) gồm:  

- Lớp thứ nhất (11) bao gồm ít nhất một lớp xốp bằng hợp kim kẽm nhôm chứa lượng 
nhôm nằm trong khoảng từ 5 tới 60% khối lượng;  

- Lớp thứ hai (13) bằng lớp kết dính nằm trên lớp thứ nhất (11); và  
- Lớp thứ ba (15) nằm trên lớp thứ hai (13) và gồm vật liệu hữu cơ tổng hợp. Sáng chế 

cũng đề cập tới phương pháp chế tạo ống dẫn này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thực phẩm chứa chất làm đặc polysacarit và phương pháp sản 

xuất thực phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thực phẩm chứa chất làm đặc polysacarit. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất thực phẩm này.  
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(72) ISHIGAKI, Yusuke (JP), NISHINA, Yoshiaki  (JP), HASHITANI, Ryoji (JP), 

KIKUCHI, Naoki  (IT), MATSUI, Akitoshi  (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy và máy khuấy để xử lý 

sơ bộ sắt nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy và máy khuấy để xử lý sơ 
bộ sắt nóng chảy. Máy khuấy (1) để xử lý sơ bộ sắt nóng chảy này bao gồm trục quay 
(2) và bộ cánh khuấy (3) và sắt nóng chảy được xử lý trong khi được khuấy nhờ quay bộ 
cánh khuấy (3) được nhúng trong sắt nóng chảy, độ rung của máy khuấy (1) được duy 
trì ở mức thấp kể cả khi tốc độ quay của cánh khuấy (3) tăng lên để tăng cường hiệu 
suất phản ứng. Phương pháp xử lý sơ bộ sắt nóng chảy theo sáng chế bao gồm bước 
nhúng cánh khuấy (3) được gắn ở đầu của trục quay (2) vào trong sắt nóng chảy (5) 
trong thùng tinh luyện (4), và khuấy sắt nóng chảy cùng với chất trợ dung (6) nhờ quay 
bộ cánh khuấy được nhúng trong sắt nóng chảy. Trục quay có tần số cộng hưởng của 
phần uốn thứ nhất của trục quay lớn hơn tần số quay của bộ cánh khuấy sắt nóng chảy.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất (S)-3-(4-((4-

(morpholinometyl)benzyl)oxy)-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-

2,6-dion và các dạng dược dụng của nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế hợp chất 3-(4-((4-(morpholinometyl)benzyl)oxy)-1-
oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion tinh khiết về mặt chất đồng phân đối ảnh hoặc 
giàu chất đồng phân đối ảnh, hoặc các dạng dược dụng của nó.   
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất (S)-3-(4-((4-(morpholinometyl)benzyl)oxy)-1-

oxoisoindolin-2-yl)piperiđin-2,6-đion ở dạng rắn và muối của 

nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-(4-((4-(morpholinometyl)benzyl)oxy)-1-oxoisoinđolin-
2-yl)piperiđin-2,6-đion, muối của nó, hoặc chất đồng phân lập thể của chúng ở dạng rắn.  
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(72) Ngô Tất Trung (VN), Trần Thị Thu Hiền (VN), Phan Quốc Hoàn (VN), Lê Hữu Song 

(VN) 
(54) Quy trình phát hiện gen CYP2C19 để hỗ trợ điều trị hội chứng

động mạch vành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phát hiện gen Cyp2C19 tại các vị trí đa hình G681A và 
G636A để hỗ trợ điều trị hội chứng động mạch vành. Quy trình theo sáng chế sử dụng 
các cặp mồi đặc hiệu để phát hiện các kiểu gen G/A hoặc G/G tại các vị trí G681 và 
G636 của gen Cyp2C19 của bệnh nhân bị mắc hội chứng động mạch vành mà không 
cần giải trình tự gen.  
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(72) Ngô Tất Trung (VN), Trần Thị Thanh Huyền (VN), Phan Quốc Hoàn (VN), Lê Hữu 

Song (VN) 
(54) Quy trình phát hiện đột biến gen KRAS để chẩn đoán bệnh ung 

thư đại tràng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phát hiện đột biến gen Kras để chẩn đoán bệnh ung thư 
đại trực tràng bao gồm các bước: a) thu ADN tổng số; b) khuyếch đại gen bằng PCR đa 
mồi; và c) định lượng đột biến. Bằng cách sử dụng các đoạn mồi đặc hiệu và peptit kẹp, 
quy trình theo sáng chế cho phép định tính và định lượng được các đột biến liên quan 
đến gen Kras tại vị trí G34, G35 hoặc G38 một cách riêng rẽ với tỷ lệ phát hiện đạt 
0,1%. 
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(72) Ngô Tất Trung (VN), Trần Thị Thanh Huyền (VN), Trần Thị Thu Hiền (VN), Đào 

Thanh Quyên (VN), Phan Quốc Hoàn (VN), Lê Hữu Song (VN) 
(54) Phương pháp phát hiện vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết và 

trình tự nucleotit dùng trong phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết, trong đó 
phương pháp này sử dụng dung môi đặc hiệu loại bỏ ADN của người để thu ADN vi 
khuẩn từ mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết, từ đó xác định được loại vi 
khuẩn gây nhiễm. Sáng chế cũng đề cập đến các đoạn trình tự nucleotit đặc hiệu là các 
đoạn mồi và đoạn dò dùng trong phương pháp theo sáng chế để xác định loại vi khuẩn 
gây nhiễm đường huyết giúp phát hiện các mầm bệnh nhiễm khuẩn huyết điển hình.  
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(72) ZHENG, Xiaosheng (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống kiểm soát sự truy cập vào các ứng 

dụng trên đầu cuối di động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống theo các phương án khác nhau để kiểm soát 
sự truy cập vào các ứng dụng trên đầu cuối di động. Trong phương pháp điển hình, ứng 
dụng mở có thể được quét và nhận dạng ứng dụng có thể thu được. Nhận dạng ứng dụng 
có thể được so sánh với nhận dạng ứng dụng đích lưu sẵn. Khi nhận dạng ứng dụng 
được so sánh để tương thích với nhận dạng ứng dụng đích lưu sẵn, giao diện mở khóa có 
thể được hiển thị. Lệnh mở khóa có thể thu được để chạy ứng dụng trên đầu cuối di 
động. Hệ thống điển hình để kiểm soát sự truy cập vào ứng dụng trên đầu cuối di động 
có thể gồm môđun quét, môđun so sánh, môđun hiển thị, và môđun thực hiện.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình đóng rắn nhựa rắn nhiệt

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình đóng rắn nhựa rắn nhiệt bao gồm công đoạn cho nhựa tiếp 
xúc với  
(i) imin có công thức C(R2)(R3)=N- R1, trong đó  

- R1 được chọn từ hydro, hydroxyl, alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có 1 đến 22 
nguyên tử cacbon, xycloalkyl có 3 đến 22 nguyên tử cacbon, aryl có 6 đến 15 nguyên tử 
cacbon và aralkyl có 7 đến 22 nguyên tử cacbon, các nhóm alkyl, xycloalkyl, aryl và 
aralkyl có thể được thế tùy ý bằng một hoặc nhiều nhóm chứa các nguyên tử khác loại 
được chọn từ S, O, P và/hoặc Si.  

- R2 được chọn từ C(R6)(R5)-C(=O)-R4, -C(R6)(R5)-C(=S)-R4 Và -C(R6)(R5)-C(=N)-
R4, trong đó R4, R5 và R6 được chọn từ hydro, alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có 1 
đến 6 nguyên tử cacbon, xycloalkyl có 3 đến 12 nguyên tử cacbon, aryl, aralkyl, alkoxy 
có 1 đến 6 nguyên tử cachon và aryloxy.  

- R3 được chọn từ alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có 1 đến 22 nguyên tử 
cacbon, xycloalkyl có 3 đến 22 nguyên tử cacbon, aryl có 6 đến 15 nguyên tử cacbon và 
aralkyl có 7 đến 22 nguyên tử cacbon và  
(ii) metyl isopropyl xeton peroxit.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình đóng rắn nhựa rắn nhiệt

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình đóng rắn nhựa rắn nhiệt. Quy trình theo sáng chế bao gồm 
công đoạn cho nhựa tiếp xúc với: (i) một hoặc nhiều imin và (ii) peroxit, các hợp chất 
này có thể được thêm vào nhau theo thứ tự bất kỳ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp hộp đựng kín khí có đệm bịt kín dễ tháo

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp hộp đựng kín khí được sử dụng cho hộp đựng kín khí để bịt kín 
thân hộp đựng bởi chi tiết khóa gập được, và cụ thể hơn là đề cập đến đệm bịt kín được 
tháo dễ dàng mà không hư hại trong khi đệm bịt kín được lắp trong nắp, nhờ đó khắc 
phục vấn đề không vệ sinh trong vùng lắp đệm bịt kín. Tức là, đệm bịt kín có thể được 
tháo dễ dàng, vùng lắp đệm có thể được bịt kín và làm sạch một cách hợp vệ sinh. Nhằm 
mục đích này, nắp được phân chia thành bề mặt trên để che thân hộp và vành có chi tiết 
khóa, bề mặt trên được ghép nối tháo được với vành, và rãnh lắp được tạo để ghép nối 
kín đệm bịt kín khi bề mặt trên và vành được ghép nối, rãnh lắp được loại bỏ khi bề mặt 
trên và vành được tách riêng sao cho đệm bịt kín được gắn và được tách dễ dàng và rãnh 
lắp được làm sạch dễ dàng. Ngoài ra, bề mặt trên tạo nắp được tạo từ vật liệu không sinh 
ra các chất kích thích môi trường, do vậy dễ đạt được sự bịt kín và hoàn toàn vệ sinh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị trình bày dữ liệu video

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị trình bày dữ liệu video bao gồm bộ xử lý 
được tạo cấu hình để xác định giá trị nguyên cho dữ liệu video này, xác định giá trị khác 
biệt giữa thời gian trình bày của ảnh đầu tiên và thời gian trình bày của ảnh thứ hai, 
trong đó giá trị khác biệt là tương đương với giá trị nguyên được nhân với giá trị tích tắc 
đồng hồ và trình bày ảnh thứ nhất và ảnh thứ hai này theo giá trị khác biệt xác định này.  
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LANG, Dieter (DE), MARTIN, RenÐ (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Axit 5-aminotetrahydroquinolin-2-carboxylic, quy trình điều 

chế chúng và thuốc chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến axit 5-amino-5,6,7,8-tetrahyđroquinolin-2-carboxylic, quy trình 
điều chế chúng, và thuốc chứa chúng. Các hợp chất và thuốc này là hữu hiệu để điều trị 
và/hoặc ngăn ngừa các bệnh, đặc biệt là để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các rối loạn tim 
mạch và tim phổi.  
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1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, United States of America 
(72) XU, Yongqiang  (CA), PODREBARAC, Gary, C.  (CA) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống hydro hóa chọn lọc axetylen và dien, 

và quy trình chuyển hóa penten mạch thẳng thành propylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống hydro hóa chọn lọc axetylen và dien trong 
dòng hydrocacbon có 5 nguyên tử cacbon. Quy trình này bao gồm bước cấp hyđro và 
dòng nguyên liệu chứa olefin có 5 nguyên tử cacbon chứa penten mạch thẳng, dien, 
axetylen, và xyclopenten đến hệ thống thiết bị phản ứng chưng cất có chất xúc tác. 
Đồng thời trong hệ thống thiết bị phản ứng chưng cất có chất xúc tác, axetylen và dien 
có thể được hydro hóa và dòng nguyên liệu chứa olefin có 5 nguyên tử cacbon có thể 
được cất phân đoạn, nhờ đó thu hồi phân đoạn ở đỉnh chứa penten mạch thẳng, phân 
đoạn lấy ra ở phía bên chứa xyclopenten, và phân đoạn ở đáy. Theo một số phương án, 
sau đó ít nhất một phần phân đoạn ở đỉnh có thể được cấp đến thiết bị phản ứng chuyển 
hóa để chuyển hóa penten mạch thẳng thành propylen. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến quy trình chuyển hóa penten mạch thẳng thành propylen.  
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(21) 1-2015-00508 (51) 7 C10G  35/10,  35/06 

(22) 10.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2013/049906 10.07.2013 (87) WO2014/011759 16.01.2014 
(30) 13/547,807      12.07.2012 US 
(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.  (US) 

1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, United States of America 
(72) MARRI, Rama, Rao (IN), SONI, Dalip, Singh (US), KUMAR, Pramod (IN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình và thiết bị crackinh xúc tác tầng sôi để làm tăng 

đến mức tối đa hiệu suất olefin nhẹ hoặc phần cất giữa và 

olefin nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị crackinh xúc tác tầng sôi để chuyển hoá một 
cách hiệu quả nguyên liệu hydrocacbon nặng thành olefin nhẹ, hợp chất thơm và xăng. 
Thiết bị phản ứng kiểu dòng ngược chiều vận hành ở chế độ tầng sôi tạo bọt hoặc tầng 
sôi chảy rối được tích hợp với thiết bị phản ứng crackinh xúc tác tầng sôi kiểu ống thẳng 
đứng. Nguyên liệu hydrocacbon nặng được crackinh xúc tác thành naphta và olefin nhẹ 
trong thiết bị kiểu ống thẳng đứng, thiết bị phản ứng kiểu dòng cùng chiều. Để tăng hiệu 
suất và độ chọn lọc olefin nhẹ, sản phẩm hydrocacbon đã crackinh từ thiết bị kiểu ống 
thẳng đứng, như các sản phẩm hydrocacbon có 4 nguyên tử cacbon và naphta, có thể 
được tuần hoàn trở lại và xử lý trong thiết bị phản ứng kiểu dòng ngược chiều. Việc tích 
hợp thiết bị phản ứng kiểu dòng ngược chiều với thiết bị phản ứng crackinh xúc tác tầng 
sôi kiểu ống thẳng đứng thông thường và hệ thống tái sinh chất xúc tác có thể khắc phục 
được các vấn đề về cân bằng nhiệt liên quan đến quy trình crackinh hai giai đoạn, có thể 
làm tăng một cách đáng kể hiệu suất chuyển hóa chung và hiệu suất tạo olefin nhẹ, 
và/hoặc có thể làm tăng khả năng xử lý nguyên liệu nặng.  
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(30) 2012-164006 24.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2015 
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1 Higashihatsushima-cho., Amagasaki-shi, Hyogo, 660-0832 Japan 
(72) KURII, Masayo (JP), TAI, Kiyoto (JP), NAKAMURA, Mami (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dung dịch khắc ăn mòn tế vi đồng, dung dịch bổ sung cho 

dung dịch này và phương pháp sản xuất bảng mạch in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch khắc ăn mòn tế vi đồng, dung dịch bổ sung cho dung 
dịch này và phương pháp sản xuất bảng mạch in. Dung dịch khắc ăn mòn tế vi theo sáng 
chế bao gồm dung dịch nước chứa ion đồng (II), axit hữu cơ, ion halogenua, hợp chất 
chứa nhóm amino có trọng lượng phân tử nằm trong khoảng từ 17 đến 400 và polyme. 
Polyme này là polyme tan trong nước chứa mạch polyamin và/hoặc nhóm cation và có 
trọng lượng phân tử trung bình theo trọng lượng lớn hơn hoặc bằng 1000. Nếu nồng độ 
hợp chất chứa nhóm amino là A% trọng lượng và nồng độ polyme là B% trọng lượng, 
chỉ số A/B của dung dịch khắc ăn mòn tế vi theo sáng chế nằm trong khoảng từ 50 đến 
6000. Theo sáng chế, khả năng bám dính giữa đồng và nhựa hoặc lớp tương tự có thể 
dược duy trì ngay cả khi mức độ khắc ăn mòn thấp.  
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(21) 1-2015-00530 (51) 7 A23C  19/082, C01B  25/24 

(22) 22.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/069751 22.07.2013 (87) WO2014/017424 30.01.2014 
(30) 2012-163916 24.07.2012 JP 

2012-163924 24.07.2012 JP 
(71) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.  (JP) 

1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 0650043, Japan 
(72) KISHIDA Tetsuaki (JP), GOTA Masayuki  (JP), KUBOUCHI Hiruaki  (JP), KOU 

Tarou  (JP), KAWASAKI Yoshihiru  (JP), FUSA Kazunao  (JP), TODA Hiroaki  (JP), 
YANAGISAWA Yuuya  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Pho mát chế biến, phương pháp sản xuất và phương pháp cải 

thiện độ tan chảy pho mát trong miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất pho mát chế biến có khả năng chịu nhiệt, phương pháp sản xuất nó; 
pho mát chế biến có độ dính thấp, độ tan chảy trong miệng cao và phương pháp sản xuất 
nó. Khả năng chịu nhiệt cao của pho mát chế biến này được tạo ra nhờ chỉ cần bổ sung 
phosphat ngưng tụ dưới dạng dung dịch nước nồng độ 1,0% được điều chỉnh đến 
pH=6,0 và có độ đục bằng 2,0 hoặc cao hơn. Sáng chế cũng đề xuất pho mát chế biến có 
độ dính thấp, độ tan chảy trong miệng cao chứa ít nhất một muối nhũ hóa được chọn từ 
polyphosphat, điphosphat, monophosphat, xitrat tan trong nước, hoặc pho mát tự nhiên 
có độ chín bằng 30% hoặc cao hơn ngoài phosphat ngưng tụ và phương pháp cải thiện 
độ tan chảy trong miệng của pho mát chế biến.  
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(21) 1-2015-00535 (51) 7 A61K  39/145, C12N  7/00, A61P  
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(30) 61/672,398      17.07.2012     US 
(71) MERIAL LIMITED  (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
(72) HAUSE, Benjamin, M.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng virut cúm lợn nhược độc, chế phẩm miễn dịch chứa 

chủng này và phương pháp tạo ra virut cúm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng virut cúm lợn nhược độc, đặc biệt là chủng virut được tạo ra 
thông qua phương pháp di truyền ngược, chế phẩm chứa chủng này và phương pháp tạo 
ra chủng này. Chủng nhược độc này được xử lý về mặt kỹ thuật để mã hóa protein HA 
có các vị trí glycosyl hóa bổ sung so với protein HA được mã hóa bởi chủng virut gốc có 
tính độc tương ứng. Chủng virut cúm nhược độc này có thể được sử dụng một cách 
thuận lợi.   
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(72) OZAKI, Tomoaki (JP), KITADA, Hidekazu (JP), IIDA, Yasuharu (JP), HARA, Yoshio 

(JP), MATSUDA, Takeshi (JP), MUKAI, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén có màng mực khô trên bề mặt và mực dùng cho máy in 

phun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén có bề mặt dạng bột hoặc mềm mà trên đó màng mực khô 
có thông tin để cải thiện khả năng nhận biết viên nén được in, và sáng chế cũng đề xuất 
mực dùng cho các máy in phun mực.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Chi tiết kiểm soát lún

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết kiểm soát lún được sử dụng để liên kết giữa móng bè và cọc 
ma sát nhằm nâng cao tác dụng chống lún của móng bè và cọc ma sát khi xây dựng các 
tòa nhà cao tầng trên nền đất yếu. Chi tiết kiểm soát lún bao gồm: thớt thép trên dạng 
khối trụ có các lỗ thông được tạo xuyên qua thân thớt thép trên và rãnh mang cá được 
tạo ra ở tâm của mặt dưới của thớt thép trên, một mặt mở rộng đến mặt bên của nó; trụ 
liên kết có dạng trụ tròn, các gân lồi được tạo ra trên chu vi ngoài của hai đầu trụ liên 
kết, trong đó gân lồi đầu trên lắp khớp vào rãnh mang cá của thớt thép trên, hốc lõm 
hình nón được tạo ra tại tâm trên hai đầu của trụ liên kết; và thớt thép dưới dạng khối trụ 
có các lỗ thông được tạo xuyên qua thân thớt thép dưới và rãnh mang cá được tạo ra ở 
tâm của mặt trên của thới thép dưới lắp khớp với gân lồi phía dưới của trụ liên kết, một 
mặt mở rộng đến mặt bên của nó,  
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(72) Tsuneo TAKANO (JP), Yuuji KAZEHAYA (JP), Mitsushi NISHIMURA (JP), 

MAEDA Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu vật liệu compozit được gia cường bằng sợi, thân được 

đúc bằng vật liệu compozit và phương pháp sản xuất thân 

được đúc này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kết cấu vật liệu copmpozit được gia cường bằng sợi (6) bao gồm:  
tấm mỏng (2) có bề mặt thứ nhất và các phần lồi (11) nhô lên và đươc bố trí cách đều 

nhau trên bề mặt thứ nhất và mỗi phần lồi này có mặt trên (12); và  
vật liệu bề mặt (1) có bề mặt thứ hai và được liên kết với các mặt trên (12) trên bề mặt 

thứ hai.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thân được đúc bằng vật liệu compozit và phương pháp 
sản xuất thân được đúc bằng vật liệu compozit này.  
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(72) DESMAISON, NadÌge (FR), RUAULT, AurÐlie (FR), AUGUSTE, StÐphane (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đồ băng bó và phương pháp sản xuất đồ băng bó này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ băng bó chứa oligosacarit được polysulfat hóa có khả năng giải 
phóng liên tục các thành phần hoạt tính này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất đồ băng bó này, bao gồm bước xử lý đồ băng bó này bằng etylen oxit.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
352 

(11) 41961 

(21) 1-2015-00593 (51) 7 C08K  3/26, C01F  11/18, C08L  

101/00, C09C  1/02,  3/04,  3/08, 
C09J  11/04,  201/00 

(22) 17.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/069379 17.07.2013 (87) WO 2014/014011 A1 23.01.2014 
(30) 2012-159354 18.07.2012 JP 

2012-159355 18.07.2012 JP 
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1455, Nishioka, Uozumi-cho, Akashi-shi, Hyogo 6740084, JP 
(72) MAEBA Takeshi (JP), EHARA Shoji  (JP), HOJO Hisakazu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Canxi cacbonat nặng, phương pháp sản xuất canxi cacbonat 

nặng này và chế phẩm nhựa chứa canxi cacbonat này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến canxi cacbonat nặng được xử lý bề mặt là thành phần hữu dụng của 
màng điều chỉnh được một cách chính xác theo đường kính lỗ hoặc của nhựa trên cơ sở 
polyeste, ... dễ thủy phân. Canxi cacbonat nặng được xử lý bề mặt này thỏa mãn các 

công thức sau: 13000 A  25000, 0,8  B  3,0, C  0,55 và 0  D1  1000, hoặc 8000 

 A  25000, 0,8  B  15, 0  C1  1000 và 0  C2  150, trong đó A: diện tích bề mặt 

riêng (cm2/g), B: cỡ hạt trung bình (d50) của 50% số hạt (m), C: phân bố cỡ hạt (m) 
của 10% số hạt, D1 và C1: lượng nước (ppm) được xác định ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 25oC đến 300oC bằng phương pháp Karl-Fischer (phương pháp bay hơi nhiệt), 
và C2: lượng nước được xác định ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 200oC đến 300oC bằng 
phương pháp tương tự. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất canxi 
cacbonat nặng nêu trên và chế phẩm nhựa chứa canxi cacbonat nặng này.  
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(11) 41962 

(21) 1-2015-00620 (51) 7 A23L  2/00 

(22) 10.09.2012 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/US2012/054480 10.09.2012 (87) WO2013/112203 01.08.2013 
(30) 61/590,756      25.01.2012 US 

61/607,258      06.03.2012 US 
61/646,076      11.05.2012 US 
13/601,872      31.08.2012 US 

(71) GLOBAL FRESH FOODS  (US) 
2109 Landings Drive, Mountain View, California 94043, United States of America 

(72) BELL, Laurence, D. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp làm ổn định chất tạo màu phụ thuộc oxy hoặc 

không ổn định bởi oxy và phương pháp làm ổn định chất tạo 

màu myoglobin của thực phẩm chứa chất tạo màu myoglobin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm ổn định chất tạo màu phụ thuộc oxy hoặc không 
ổn định bởi oxy. Theo một số phương án, phương pháp này bao gồm bước (1) làm giảm 
nồng độ oxy trong môi trường của vật chứa kín bao gồm chất tạo màu đến mức sao cho 
oxy sẽ không làm mất màu chất tạo màu khi CO2 được đưa vào trong vật chứa, và (2) 
đưa CO2 vào trong vật chứa kín trong khi duy trì hoặc làm giảm hơn nữa nồng độ oxy 
trong môi trường của vật chứa kín. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm ổn định 
chất tạo màu myoglobin của thực phẩm chứa chất tạo màu myoglobin trong quá trình 
vận chuyển và/hoặc bảo quản thực phẩm trong vật chứa kín để đuy trì độ tươi và ngăn 
ngừa sự mất màu của thực phẩm.  
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(11) 41963 

(21) 1-2015-00623 (51) 7 C09D  183/04, B05D  7/24, B32B  

27/18, C09D  5/10,  7/12,  183/02 
(22) 18.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/069538 18.07.2013 (87) WO 2014/014063 A1 23.01.2014 
(30) 2012-161685 20.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(71) CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.  (JP) 

1-7, Meijishinkai, Otake-shi, Hiroshima 7390652, Japan 
(72) OKADA, Masamitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ chống gỉ, màng phủ chống gỉ được tạo ra từ chế 

phẩm này, lớp nền bao gồm màng phủ chống gỉ này, quy trình 

sản xuất lớp nền và phương pháp chống gỉ cho lớp nền này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chống gỉ dùng làm lớp sơn lót được làm khô và hóa 
rắn ở nhiệt độ trong phòng, chế phẩm này có khả năng tạo ra màng phủ có độ dày màng 

khô trung bình không lớn hơn 10m ngay cả khi sử dụng các thiết bị phủ thông thường 
và có đặc tính chống gỉ và khả năng phủ chồng rất tốt cũng như khả năng hàn/cắt rất tốt 
ở thời điểm hàn và cắt tấm thép. Chế phẩm theo sáng chế chứa chất kết dính trên cơ sở 
siloxan (A) có trọng lượng phân tử trung bình khối lượng (Mw) khi được xác định bằng 
phương pháp sắc ký thấm gel (GPC), tính theo lượng polystyren chất chuẩn, là từ 1000 
đến 6000 và bột kẽm (B) là bột trên cơ sở kẽm dạng vảy (b-1), chế phẩm này có tỷ lệ thể 
tích chất màu (PVC) từ 35 đến 60%, và có tỷ lệ khối lượng ((B)/(A)) của bột kẽm (B) với 
chất kết dính trên cơ sở siloxan (A) tính theo lượng SiO2 là từ 1,0 đến 5,0. Sáng chế còn 
đề cập đến màng phủ chống gỉ được tạo ra từ chế phẩm này, lớp nền có màng phủ chống 
gỉ, quy trình sản xuất và phương pháp chống gỉ cho lớp nền này.  
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(11) 41964 

(21) 1-2015-00677 (51) 7 C07D  207/36, A61K  31/4015,  

31/403,  31/437,  31/438,  31/4412,  
31/4418,  31/443,  31/4436,  31/4439,  
31/444,  31/4545,  31/4704,  31/4709,  
31/496,  31/497,  31/501,  31/506,  
31/5377,  31/55, A61P  7/06,  43/00, 
C07D  209/54,  211/90,  215/56,  
221/20,  223/14,  401/06,  401/10,  
401/12,  401/14,  405/06,  409/06,  
409/10,  413/06,  413/10,  413/12,  
417/06,  417/10,  417/12,  471/10,  
491/107,  498/04,  513/04 

(22) 29.07.2013 (43) 27.04.2015 
(86) PCT/JP2013/070522 29.07.2013 (87) WO 2014/021281 06.02.2014 
(30) 2012-168828 30.07.2012 JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) TAKAYAMA, Tetsuo (JP), SHIBATA, Tsuyoshi  (JP), SHIOZAWA, Fumiyasu  (JP), 

KAWABE, Kenichi (JP), SHIMIZU, Yuki  (JP), HAMADA, Makoto  (JP), 
HIRATATE, Akira  (JP), TAKAHASHI, Masato  (JP), USHIYAMA, Fumihito (JP), 
OI, Takahiro  (JP), SHIRASAKI, Yoshihisa  (JP), MATSUDA, Daisuke (JP), 
KOIZUMI, Chie  (JP), KATO, Sota  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dị vòng chứa nitơ bão hoà một phần và thuốc chứa 

hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng chứa nitơ bão hoà một phần có tác dụng ức chế 
PHD2 tốt hơn được thể hiện bằng công thức chung (I'): 

 

 
(trong công thức chung (I') nêu trên, W, Y, R2, R3, R4 và Y4 là như được xác định trong 
bản mô tả), hoặc các muối dược dụng của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc, chế 
phẩm có hoạt tính ức chế prolyl hydroxylaza 2 (PHD2), chế phẩm có hoạt tính thúc đẩy 
sản sinh erythropoietin (EPO), và thuốc để ngăn ngừa hoặc điều trị thiếu máu chứa hợp 
chất này.  
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 

 
(11) 2670 

(21) 2-2013-00240 (51) 7 B26D 1/14 

(22) 26.09.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2013 
(75) AMY TSAI  (TW) 

No. 21, Ln. 228, Taixi S. Rd., Longjing Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cắt dùng cho máy cắt cao su

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cắt (3) bao gồm môđun cắt phía dưới (30) và 
môđun cắt phía trên (40). Môđun cắt phía dưới (30) bao gồm khung phía dưới (31) được 
bố trí trên bàn máy (21), lưỡi cắt quay phía dưới (322) được lắp vào khung phía dưới 
(31), và hai kết cấu định vị dưới (34) được bố trí trên khung phía dưới (31). Môđun cắt 
phía trên (40) bao gồm khung phía trên (41) được nối xoay với khung phía dưới (31), 
lưỡi cắt quay phía trên (422) được lắp vào khung phía trên (41), và hai kết cấu định vị 
trên (43) được bố trí trên khung phía trên (41) và ăn khớp riêng rẽ và tương ứng với kết 
cấu định vị dưới (34) khi khung phía trên (41) ở vị trí đóng.  
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(11) 2671 

(21) 2-2013-00242 (51) 7 C22B  58/00,  7/00 

(22) 27.09.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2013 
(71) Viện Địa chất  (VN) 

Ngõ 84 Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hồng Sơn (VN), Phan Lưu Anh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi inđi từ bụi lò hồ quang luyện thiếc 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp thu hồi inđi từ bụi lò hồ quang luyện thiếc 
bao gồm các bước:  
(a) thiêu oxy hóa bụi lò hồ quang luyện thiếc chứa In;  
(b) hòa tách thiêu phẩm thu được từ bước (a) bằng dung dịch HCl;  
(c) lọc ly tâm sản phẩm thu được từ bước (b);  
(d) tách Fe+ ra khỏi dung dịch hòa tách thu được từ bước (c), và tách các tạp chất còn 
lại;  
(e) lọc ly tâm sản phẩm thu được từ bước (d) thể thu lấy phần dung dịch chứa InCl3;  
(f) xi măng hóa dung dịch thu được từ bước (e) để kết tủa In+3 ở dạng InCl3 từ dung dịch 
thành In kim loại;  
(g) lọc ly tâm sản phẩm thu được từ bước (f) để thu hồi chất rắn chứa In kim loại;  
(h) hòa tách tinh chế chất rắn chứa In kim loại thu được từ bước (g);  
(i) lọc ly tâm sản phẩm thu được từ bước (h) để thu lấy sản phẩm ướt chứa In; và  
(j) sấy sản phẩm thu được từ bước (i) để thu được bột chứa In.  
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(11) 2672 

(21) 2-2013-00243 (51) 7 F17C 1/00 

(22) 27.09.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2013 
(71) PA.E MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 55, Sec. 3, Yahuan Road, Daya Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) MING-YU LAI (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bình chịu áp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới bình chịu áp bao gồm lớp lót bên trong (2), bộ nối ống (3), 
và bộ chống thấm (5). Lớp lót bên trong (2) được bố trí trong vỏ ngoài (1) và xác định 
khoảng trống bên trong (201). Bộ nối ống (3) được bố trí phía ngoài của khoảng trống 
bên trong (201) và được hàn vào vỏ ngoài (1). Bộ chống thấm (5) có vòng đệm kín bên 
trong và bên ngoài (50, 52), và chi tiết kẹp (51) mà kéo dài vào trong bộ nối ống (3) và 
khoảng trống bên trong (201) và có các phần bích đầu bên trong và bên ngoài (511, 
512). Các phần bích đầu bên trong và bên ngoài (511, 512) được bố trí lần lượt phía 
trong và phía ngoài khoảng trống bên trong (201). Các phần bích đầu bên trong và bên 
ngoài (511, 512) kết hợp tạo ra lực kẹp để ép vòng đệm kín bên trong và bên ngoài (50, 
52) tỳ vào lớp lót bên trong (2) và bộ nối ống (3).  
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(11) 2673 

(21) 2-2013-00247 (51) 7 B65H  18/00 

(22) 07.10.2013 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần Furniweb  (VN)

Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam. 

(72) CHEAH ENG CHUAN (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống tích hợp để sản xuất vải thun

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tích hợp (100) để sản xuất vải thun theo quy trình liên tục 
bao gồm phần thứ nhất (110) tạo ra nhiều sợi cao su; phần thứ hai (120) có nhiều cơ cấu 
con suốt (200) mỗi chúng tiếp nhận và bện một sợi cao su để tạo ra sợi đàn hồi, trong đó 
mỗi cơ cấu con suốt (200) có ống cuộn (220) được tạo có hai thành bên (222) kẹp lõi 
hình trụ (221) để giữ sợi chỉ liên tục mà lõi (221) và các thanh bên (222) tạo ra theo lựa 
chọn đường dẫn xuyên suốt (223) bao quanh sợi cao su đang di chuyển xuyên qua 
đường dẫn xuyên suốt này, và tay đòn (210) được lắp ở đỉnh của một thành bên (222) có 
đầu đỉnh (219) vươn tới vành của thành bên; phần thứ ba (140) được cấu hình để đan sợi 
ngang với nhiều sợi đàn hồi thu được từ nhiều cơ cấu con suốt để tạo ra vải thun; khác 
biệt ở chỗ tay đòn (210) có đầu đỉnh (219) giữ sợi chỉ liên tục và được quay quanh tại 
trục cơ bản trùng với sợi cao su đang di chuyển ra ngoài đường dẫn (223), so với bề mặt 
phẳng của thành bên được lắp, để bện sợi chỉ vào sợi cao su đang di chuyển có sử đụng 
mômen xoắn của tay đòn đang quay (210) để tạo ra lực định trước để xoắn chặt sợi chỉ 
đã được bện vào sợi cao su.  
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(11) 2674 

(21) 2-2013-00249 (51) 7 H02K  005/18, H05K  007/20 

(22) 08.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2013 
(71) HEADLINE ELECTRIC CO., LTD.  (TW) 

No. 149-1, Yu Pin Rd., Tsao tun Chen, Nan Tou Hsien, Taiwan. 
(72) LI, Chih-Yung (TW), LIN, Chiu-Yao (TW), Hua, Yi-Hung (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kết cấu lắp bộ phận tản nhiệt động cơ có bộ phận dẫn động 

được bố trí phía sau 

  (57)     Giải pháp hữu ích này đề cập đến kết cấu gắn lắp tản nhiệt động cơ có bộ phận dẫn động 
được bố trí phía sau. Kết cấu này tạo nên một thể thống nhất giữa động cơ và bộ phận 
dẫn động, trong đó bộ phận dẫn động được gắn kết vào một mặt bên tấm tản nhiệt. Mặt 
ngoài của tấm tản nhiệt được tạo hình dạng lồi lõm ở giữa tấm tản nhiệt được tạo ra lỗ 
xuyên, mép ngoài của lỗ này được bố trí vành đỡ nhô ra. Vành đỡ được bố trí ở một bên 
động cơ và được gài khớp vào trong đệm giảm rung, phần gắn lắp này được bố trí lên bệ 
đỡ, nhờ đó tạo ra phần giảm rung đơn giản thêm vào kết cấu đỡ khung của động cơ, kết 
quả là đạt được hiệu quả sử dụng an toàn giảm rung bớt ồn khi động cơ hoạt động.  
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(11) 2675 

(21) 2-2013-00253 (51) 7 C07D 311/72, C07J 9/00, 75/00 

(22) 14.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2013 
(75) Viện Công nghiệp Thực phẩm  (VN)

301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất vitamin E từ phụ phẩm chế biến dầu thực 

vật 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất vitamin E từ phụ phẩm chế biến dầu 
thực vật, cụ thể là từ cặn khử mùi của quá trình chế biến dầu đậu tương, quy trình theo 
giải pháp bao gồm các bước: i) xử lý nguyên liệu; ii) etyl este hóa phụ phẩm; iii) cô loại 
dung môi và loại axit vô cơ, nước; iv) chưng cất phân đoạn chân không; v) tách 
phytosterol; và vi) tinh chế vitamin E. Quy trình theo giải pháp hữu ích thu được vitamin 
E có độ tinh khiết trên 90%.  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
362 

(11) 2676 

(21) 2-2013-00254 (51) 7 C07J 9/00, 75/00, C07D 311/72 

(22) 14.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2013 
(75) Viện Công nghiệp Thực phẩm  (VN)

301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất hỗn hợp axit béo không thay thế từ phụ 

phẩm chế biến dầu thực vật 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất hỗn hợp axit béo không thay thế omega 
3 và omega 6 từ phụ phẩm chế biến dầu thực vật, quy trình này bao gồm các bước: i) xử 
lý nguyên liệu; ii) etyl este hóa phụ phẩm; iii) cô loại dung môi và loại axit vô cơ, nước; 
iv) chưng cất phân đoạn chân không; v) thủy phân; vi) làm giàu hỗn hợp axit béo không 
thay thế. Sản phẩm hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 thu được từ 
phụ phẩm chế biến dầu thực vật có độ tinh khiết đạt trên 90%. Sản phẩm axit béo không 
thay thế omega 3 và omega 6 theo giải pháp hữu ích đạt tiêu chuẩn sử dụng trong sản 
xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
363 

(11) 2677 

(21) 2-2013-00255 (51) 7 B26D 5/00 

(22) 14.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2013 
(75) AMY TSAI   (TW) 

No. 21, Ln. 228, Taixi S. Rd., Longjing Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy cắt cao su có thiết bị gắn chất chống dính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cắt cao su có thiết bị gắn chất chống dính bao gồm bàn máy 
(20), môđun cắt (42) được bố trí trên bàn máy (20) để cắt vật gia công bằng cao su (100) 
thành các mảnh cao su nhỏ (200) và cơ cấu phun (51, 52) được bố trí gần môđun cắt 
(42). Cơ cấu phun (51, 52) gồm phần thân chính cơ cấu phun (512, 522) chứa chất 
chống dính (300) và cửa ra (514, 524) được nối với phần thân chính cơ cấu phun (512, 
522) để phun chất chống dính (300) đến môđun cắt (42) sao cho các mảnh cao su (200) 
được cắt bởi môđun cắt (42) không dính vao nhau.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
364 

(11) 2678 

(21) 2-2013-00258 (51) 7 B07B 9/02 

(22) 16.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2013 
(71) Công ty cổ phần cơ khí sinco  (VN)

Lô B1-6 và B1-7, đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Ong Quang Nhiêu (VN) 
(54) Máy tách đá sạn với cơ cấu đối lưu gió kín

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy tách đá sạn với cơ cấu đối lưu gió kín bao gồm một 
buồng kín hai lớp, trong đó lớp ngoài và lớp trong cách nhau một khoảng B để tạo luồng 
gió đối lưu trong buồng, lớp trong có các bộ phận để tách đá sạn ra khỏi gạo gồm: sàng 
lắc và quạt thổi, động cơ được lắp bên ngoài để vừa truyền chuyển động lắc cho buồng 
kín vừa kéo quay trục quạt thổi gió lên để tách đá sạn ra khỏi gạo. Bụi phát sinh sẽ tự 
đối lưu theo luồng gió trong buồng kín nên rất ít bay ra ngoài, do đó không tốn chi phí 
lắp đặt hệ thống hút bụi.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
365 

(11) 2679 

(21) 2-2013-00259 (51) 7 E04H 14/00 

(22) 17.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2013 
(75) Lê Chí Nguyện  (VN) 

Trường đại học thủy lợi - 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp xây dựng trạm bơm bằng bê tông cốt thép đúc 

sẵn cho đồng bằng sông Cửu Long 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây dựng trạm bơm bằng bê tông cốt thép đúc sẵn cho 
đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo tiết kiệm thời gian thi công và giảm diện tích cần 
giải phóng mặt bằng do yêu cầu xây dựng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phương pháp 
xây dựng trạm bơm bằng bê tông cốt thép đúc sẵn cho đồng bằng sông Cửu Long bao 
gồm các bước: bước thứ nhất là đúc sẵn trạm bơm bê tông cốt thép theo quy cách xác 
định trong nhà máy chế tạo cấu kiện bê tông cốt thép; bước hai là vận chuyển lắp đặt 
trạm bơm ra vị trí cần xây dựng.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
366 

(11) 2680 

(21) 2-2013-00262 (51) 7 G01G  17/00,  19/00 

(22) 17.10.2013 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2013 
(75) JIMMY CHI  (US) 

963 Corte Del Sol Fremont, CA 94539, USA 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu bảo vệ cuộn thép

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới kết cấu bảo vệ cuộn thép để đỡ cuộn thép một cách ổn định, 
nhờ đó ngăn không cho cuộn thép bị rơi và làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc 
gây nguy hiểm đến tính mạng của người thao tác. Kết cấu bảo vệ này bao gồm đế tựa 
dưới, các bộ phận nền, các đế tựa phía bên và các khối mang tải. Đế tựa dưới là một tấm 
hình tứ giác và từng cạnh đầu mút của nó là bộ phận nền, nhờ đó tạo ra một khe hở giữa 
các bộ phận nền. Từng cạnh đầu mút của bộ phận nền là đế tựa phía bên, và được làm 
nghiêng có chủ định về phía tâm để tạo ra một mặt nghiêng. Mặt bên phía ngoài của đế 
tựa phía bên có một rãnh xoi, nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người thao tác khi vận 
chuyển kết cấu bảo vệ. Các khối mang tải được cố định bên trên các đế tựa phía bên và 
có tác dụng chống trượt và giảm chấn tốt để định vị chắc chắn cuộn thép trên kết cấu 
bảo vệ, nhờ đó ngăn không cho cuộn thép bị trượt và gây ra nguy hiểm. Từng bộ phận 
của kết cấu được thay thế riêng biệt khi bị hư hại, nhờ đó đạt được tính năng sử dụng tốt 
hơn.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 2681 

(21) 2-2014-00027 (51) 7 A43B  7/04 

(22) 27.01.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 102218652 04.10.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2014 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Shian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) LIAO, WEI-MING (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đệm phát sáng dùng cho giày

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới đệm phát sáng dùng cho giày có thể được bố trí ở phần gót 
của giày hoặc bao quanh chu vi của đế giày, trong đó đệm này bao gồm khung và bộ 
phận phát sáng được gắn trong khung. Theo giải pháp hữu ích, bộ phận phát sáng có thể 
tỏa sáng nhìn thấy được trong môi trường tối để có tác đụng làm bộ phận cảnh báo bằng 
thị giác. Như vậy, đệm phát sáng dùng cho giày của giải pháp hữu ích là đệm có khả 
năng giảm bớt va đập tác động lên bàn chân mang giày có đệm này và đồng thời có tác 
dụng làm bộ phận cảnh bảo bằng thị giác trong môi trường tối.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 2682 

(21) 2-2014-00079 (51) 7 B05B  7/00 

(22) 02.04.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(75) CHEN, YUN-CHIN  (TW) 

No.134, Datong Rd., Toufen Township, Miaoli County 351, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ống phun định lượng bọt

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến ống phun định lượng bọt được tạo ra các vỏ bao gồm các 
cửa ra, các cửa vào và các ống phun hồi tiếp, các khoang nối thông với các cửa ra, các 
cửa vào và các ống phun hồi tiếp, các vòng đệm kín thứ nhất trong các cửa ra, và các 
vòng đệm kín thứ hai giữa cửa vào và ống phun hồi tiềp; ống nối phía trước vỏ và bao 
gồm các đường dẫn nối thông với các cửa ra, mỗi đường dẫn có cửa vào không khí; bộ 
phận trộn ở phía trước ống nối và bao gồm vỏ bảo vệ và các vách được đặt cách quãng 
bên trong vỏ, mỗi vách có lỗ hổng; và van ở phía sau vỏ và bao gồm cửa vào không khí 
thứ nhất, cửa vào không khí thứ hai, khoang trống trong, pittông, trục rỗng được gắn 
chặt vào pittông và được bố trí di chuyển được trong cửa vào không khí thứ nhất, và các 
trục mỗi trục được gắn chặt với pittông và luồn xuyên qua vòng đệm thứ hai đến lắp 
khớp với vòng đệm thứ nhất.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
369 

(11) 2683 

(21) 2-2014-00167 (51) 7 H05K  5/00, A45C  11/24 

(22) 20.06.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 201320643789.3 18.10.2013 CN 
(71) FORBETTER PLASTIC & ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

Daji Industrial Park, Shipai Town, Dongguan City, 52333, Guangdong Province, China 
(72) Heping XING (CN), Shuiping LI (CN), Fuqiang QIU (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Vỏ bảo vệ sản phẩm kỹ thuật số đa chức năng

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vỏ bảo vệ sản phẩm kỹ thuật số đa chức năng bao gồm thân 
vỏ có khoang chứa phù hợp với hình dạng của sản phẩm kỹ thuật số, theo đó sản phẩm 
kỹ thuật số tương ứng được chứa trong phần chứa của thân vỏ và được giữ chặt xung 
quanh bởi thành ngoài của phần chứa; lỗ khoét được tạo ra tại đáy bên trong của phần 
chứa, xuyên qua mặt sau của thân vỏ, với lỗ khoét được bố trí trên cạnh bên của phần bắt 
khớp, thanh đỡ có thể biến dạng được bố trí bên trong lỗ khoét, và một đầu được gài 
khớp với phần bắt khớp, đầu còn lại của thanh đỡ ở trạng thái tự do có thể dịch chuyển. 
Giải pháp hữu ích có thể đạt được yêu cầu về chức năng phụ bằng cách tận dụng khả 
năng biến dạng và kéo dài của thanh đỡ, và được phục hồi và rút lại trong lỗ khoét khi 
không sử dụng, có hình thức đẹp, thuận tiện khi sử dụng và linh hoạt để tạo ra sự thoải 
mái và tiện dụng.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 2684 

(21) 2-2014-00284 (51) 7 F04B  25/00 

(22) 17.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 102219471 18.10.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2014 
(71) FU SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

1,2,3F., No. 172, Sec. 2, Nanking East Rd., Jhongshan District, Taipei City, Taiwan 
(72) Chen Shih-Ming (TW), Hsiao Ching-Chi (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống nén không khí nhiều cấp

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống nén không khí nhiều cấp bao gồm máy nén, thiết 
bị làm nguội thứ nhất, thiết bị tách nước thư nhất và thiết bị sấy. Máy nén bao gồm thân, 
xi lanh thứ nhất, và xi lanh thứ hai. Xi lanh thứ nhất và xi lanh thứ hai được bố trí và nối 
thông với thân, thiết bị làm nguội thứ nhất được nối thông với xi lanh thứ nhất, thiết bị 
tách nước thứ nhất được nối thông với thiết bị làm nguội thứ nhất, thiết bị sấy được nối 
thông với thiết bị tách nước thứ nhất và xi lanh thứ hai được nối thông với thiết bị sấy. 
Khí bên ngoài được nén, làm nguội và được sấy khi đi qua xi lanh thứ nhất, thiết bị làm 
nguội thứ nhất, thiết bị tách nước thứ nhất, thiết bị sấy và xi lanh thứ hai. Do đó, hệ 
thống nén không khí nhiều cấp này thực hiện quá trình nén và sấy nhiều cấp khí bên 
ngoài, vì vậy nâng cao hiệu suất nén và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận của máy nén.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 2685 

(21) 2-2014-00311 (51) 7 F23G  5/00,  7/00 

(22) 20.11.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại BIMIVINA  (VN) 

Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Tiến Đức (VN) 
(54) Lò đốt rác thải rắn sinh hoạt

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập lò đốt rác thải rắn sinh hoạt (10) bao gồm: thân lò (20); ghi lò 
(30) được bố trí bên trong và cách đáy của thân lò (20) một khoảng nhất định; ít nhất 
một đường cấp gió (40) được bố trí nằm bên trong ít nhất một thành bên của thân lò; và 
bể xử lý khói-bụi (50) được bố trí trên thành đỉnh của thân lò (20). Thân lò (20) được tạo 
ra bởi vật liệu chịu lửa được bọc bên ngoài bằng khung vỏ thép, bao gồm: buồng đốt sơ 
cấp (21); buồng đốt thứ cấp (22) được bố trí bên trên và được ngăn tách với buồng đốt sơ 
cấp (21) bởi vách (23); đường dẫn khói-bụi (24) nối thông các buồng đốt sơ cấp và thứ 
cấp; bệ tiếp rác (25) được bố trí dọc theo thành trước của chiều rộng của buồng đốt sơ 
cấp. Mặt trong của thành đỉnh được tạo kết cấu hình vòng cung (22c). Vách (23) được 
tạo ra bao gồm vách nghiêng (23a) được bố trí nghiêng xuống dưới từ đường dẫn khói-
bụi (24) về phía sau, vách đứng (23b) được nối liền khối xuống dưới từ đầu của vách 
nghiêng (23a), trong đó vách nghiêng (23a) được cấu tạo dạng hình vòng cung.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 2686 

(21) 2-2014-00333 (51) 7 F23G  5/00,  7/00 

(22) 10.12.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại BIMIVINA  (VN) 

Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Tiến Đức (VN) 
(54) Lò đốt rác thải rắn sinh hoạt

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lò đốt rác thải rắn sinh hoạt (10) bao gồm: thân lò (20); hai 
cơ cấu nạp rác thải (30) được bố trí tại hai đầu trước và sau của thân lò (20); nhiều cơ 
cấu phân bố rác (40) được bố trí có thể chuyển động qua lại được; ít nhất một cơ cấu phá 
xỉ-than (50) được bố trí có thể quay được và tại đáy của thân lò; vít xả tro-xỉ-than (60) 
được bố trí bên dưới cơ cấu phá xỉ-than (50); nhiều đường cấp gió (70) được bố trí bên 
trong hai thành bên của thân lò; và đường xử lý khói (80) được lắp vào mặt đỉnh của 
thân lò (20). Thân lò (20) được tạo kết cấu bởi khung vỏ thép và vật liệu chịu lửa (21) 
bao gồm: buồng đốt sơ cấp (22); buồng đốt thứ cấp (23) được bố trí bên trên và được 
ngăn tách với buồng đốt sơ cấp (22) bởi vách ngang (24), và bao gồm cửa ra khói-bụi 
(23a) được tạo ra tại tâm của mặt đỉnh của thân lò; hai khoang tiếp rác và dẫn khói-bụi 
(25) được bố trí tại hai đầu trước và sau của thân lò và được ngăn tách với các buồng đốt 
sơ cấp (22) và thứ cấp (23) bởi các vách đứng (26) và vách ngang (24) tương ứng; hai 
sàn đốt nghiêng (27) được bố trí bên trong buồng đốt sơ cấp (22); khoang gom tro-xỉ-
than (28) được kết cấu có mặt trên hở. Thành đỉnh của thân lò và vách ngang (24) được 
kết cấu dạng hình vòng cung.  

 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 2687 

(21) 2-2014-00339 (51) 7 C10G  1/10, B01J  38/00 

(22) 16.12.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2014 
(71) Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ Mạnh Hùng (VN), Nguyễn Quang Minh (VN), Nguyễn Văn 

Chúc (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác có hoạt tính cao từ phế 

thải rắn phù hợp để cracking nhiệt phân các sản phẩm cao su 

phế thải và phương pháp xử lý cao su phế thải sử dụng chất 

xúc tác này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác từ chất phế thải rắn bao 
gồm các bước:  
- Nghiền chất thải rắn chứa chất xúc tác FCC (chất xúc tác tầng sôi: fluid cracking 
catalyst) thải đã qua sử dụng thành bột ;  
- Tái sinh chất xúc tác FCC bằng cách đốt cốc ở nhiệt độ 600oC trong dòng không khí và 
tách kim loại; 
- Loại bỏ các tạp chất trong cao lanh; 
- Trộn lẫn chất thải rắn chứa chất xúc tác FCC đã được tái sinh với chất nền cao lanh đã 
được hoạt hóa; 
- Xử lý nhiệt hỗn hợp thu được ở nhiệt độ cao nhằm thu được chất xúc tác cho quá trình 
cracking sản phẩm cao su phế thải.  
Chất xúc tác cracking thu được theo phuơng pháp này có hoạt tính cao, phù hợp để 
cracking nhiệt phân sản phẩm cao su phế thải. Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến 
phương pháp xử lỷ sản phẩm cao su phế thải sử dụng chất xúc tác này.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
374 

(11) 2688 

(21) 2-2014-00373 (51) 7 F23G  5/00,  7/00 

(22) 31.12.2014 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại BIMIVINA  (VN) 

Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Tiến Đức (VN) 
(54) Lò đốt rác thải rắn sinh hoạt

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lò đốt rác thải rắn sinh hoạt (10) bao gồm: thân lò (20); hai 
cơ cấu nạp rác thải (30) được bố trí tại hai đầu trước và sau của thân lò (20); nhiều cơ 
cấu phân bố rác (40) được bố trí có thể chuyển động qua lại được; ít nhất một cơ cấu 
phá xỉ-than (50) được bố trí có thể quay được và tại đáy của thân lò; vít xả tro-xỉ-than 
(60) được bố trí bên dưới cơ cấu phá xỉ-than (50); nhiều đường cấp gió (70) được bố trí 
bên trong hai thành bên của thân lò; và đường xử lý khói (80) được lắp vào mặt đỉnh của 
thân lò (20). Thân lò (20) được tạo kết cấu bởi khung vỏ thép và vật liệu chịu lửa (2l) 
bao gồm: buồng đốt sơ cấp (22); buồng đốt thứ cấp (23) được bố trí bên trên và được 
ngăn tách với buồng đốt sơ cấp (22) bởi vách ngang (24), và bao gồm cửa ra khói-bụi 
(23a) được tạo ra tại tâm của mặt đỉnh của thân lò; hai khoang tiếp rác và dẫn khói-bụi 
(25) được bố trí tại hai đầu trước và sau của thân lò và được ngăn tách với các buồng đốt 
sơ cấp (22) và thứ cấp (23) bởi các vách đứng (26) và vách ngang (24) tương ứng; hai 
sàn đốt nghiêng (27) được bố trí bên trong buồng đốt sơ cấp (22); khoang gom tro-xỉ-
than (28) được kết cấu có mặt trên hở. Thành đỉnh của thân lò và vách ngang (24) được 
kết cấu dạng hình vòng cung.  
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(11) 2689 

(21) 2-2015-00016 (51) 7 C03B  11/00,  19/00,  32/00 

(22) 14.01.2015 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(75) Nguyễn Văn Đông  (VN)

FA2 Hưng Vượng 3, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Quy trình tạo tượng người bằng sáp

  (57)    Quy trình tạo tượng người bằng sáp với kết quả là tạo ra các bức tượng người có hình 
dạng và cảm giác khi sờ nắn như người thật gồm các bước: bước lấy số đo tất cả các bộ 
phận bên ngoài cơ thể cũng như khoảng cách giữa chúng; bước tạo tượng mẫu: khắc 
khối đất sét dẻo hoặc khối sáp ong theo các số đo đã có ở bước lấy số đo để tạo tượng 
mẫu; bước tạo khuôn tượng sáp: quét nhiều lớp silicon phủ kín mặt ngoài của tượng 
mẫu; sau đó tiếp tục quét thêm nhiều lớp keo là hỗn hợp của polyeste và sợi thủy tinh; 
đợi lớp keo này đông cứng thì bắt đầu lấy khuôn tượng sáp; bước đổ khuôn: quét nhiều 
lớp sáp tổng hợp vào bên trong khuôn; tiếp theo ghép và kết dính hai nửa tượng lại với 
nhau bằng cách đổ một lớp polyeste lắc đều bên trong khuôn để cho hai nửa này nối liền 
với nhau thành một khối; cuối cùng là bước trang trí hoàn thiện tượng sáp.  
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(11) 2690 

(21) 2-2015-00036 (51) 7 A23F  3/00 

(22) 09.02.2015 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2015 
(71) Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ( VIAEP)  

(VN) 

Số 60 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Quốc Huy (VN), Phạm Anh Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng (PHOENIX LAW) 
(54) Thiết bị sấy lại và bảo quản chè đen bằng phương pháp bơm 

nhiệt kết hợp với điều biến khí 

  (57)     Thiết bị sấy lại và bảo quản chè đen bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp với điều biến 
khí bao gồm: bộ phận nạp nguyên liệu, tổ hợp silo cấu tạo kiểu tháp đứng, cụm sấy bơm 
nhiệt (HPD) và cụm thiết bị điều biến khí (MA). Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị 
sấy lại và bảo quản chè đen để bảo quản và chế biến nông sản, cụ thể là thiết bị sấy lại 
và bảo quản chè đen bằng tổ hợp silo có ứng dụng bơm nhiệt và điều biến khí.  
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(11) 2691 

(21) 2-2015-00037 (51) 7 A23F  3/00 

(22) 09.02.2015 (43) 27.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2015 
(71) Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ( VIAEP)  

(VN) 

Số 60 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Năng Nhượng (VN), Nguyễn Quang Bộ (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng (PHOENIX LAW) 
(54) Hệ thống tự động định lượng và phối trộn chè đen 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống tự động định lượng và phối trộn chè đen CTC bằng 
tổ hợp silo có kết cấu bao gồm: gàu tải cấp liệu (1); máng rung (2); cơ cấu cấp liệu vào 
các thùng chứa (3); hệ thống silo chứa chè (4); băng tải định lượng (5); băng tải trung 
gian (6); máy trộn (7); thiết bị tách bột, sơ, râu (8); gầu tải chè thành phẩm (9); thùng 
chứa đóng bao (10), cân đóng bao sản phẩm (11); máy tính tự động điều khiển định 
lượng và phối trộn. Hệ thống tự động định lượng và phối trộn chè đen có thể hoạt động 
liên tục thông qua các băng tải định lượng và được điều khiển, giám sát tự động bằng 
máy tính. Cùng một lúc hệ thống có thể định lượng, phối trộn 06 loại chè thành phần 
trong tổng số 16 loại có trong hệ thống (có thể tăng lên 20 hoặc nhiều hơn thành phần) 

với sai số của quá trình định lượng ≤ 0,5%, sản phẩm chè tạo ra đảm bảo chất lượng 
nhất là về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm và tính đồng đều của chè đen CTC phục vụ 
xuất khẩu.  

 
 

  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
378 

Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 

 
(11) 25529 

(21) 3-2014-00980 (28) 01 
(54) Khay đựng màu vẽ (51) 19-06 

(22) 23.06.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                  1.2                                      1.3 
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(11) 25530 

(21) 3-2014-01200 (28) 01 
(54) Quả cầu tích phân (51) 10-04 

(22) 31.07.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Cao Xuân Quân  (VN) 

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
(72) Cao Xuân Quân (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(55)  
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(11) 25531 

(21) 3-2014-01635 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 

(22) 07.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN)

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25532 

(21) 3-2014-01636 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 

(22) 07.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN)

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25533 

(21) 3-2014-01637 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 

(22) 07.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN)

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25534 

(21) 3-2014-01638 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 

(22) 07.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN)

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25535 

(21) 3-2014-01639 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 

(22) 07.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN)

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25536 

(21) 3-2014-01640 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 

(22) 07.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  (VN)

Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) Trần Ngọc ảnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25537 

(21) 3-2014-01694 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 16.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần Austdoor Miền Bắc  (VN)

Đường D3, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
(72) Nguyễn Viết Lịch (VN) 
(55)  
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(11) 25538 

(21) 3-2014-01710 (28) 02 
(54) Cà vạt (51) 02-05 

(22) 17.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25539 

(21) 3-2014-01711 (28) 01 
(54) Cà vạt (51) 02-05 

(22) 17.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                        1.1                 1.2              1.3 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
389 

(11) 25540 

(21) 3-2014-01712 (28) 01 
(54) Khăn choàng (51) 02-05 

(22) 17.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25541 

(21) 3-2014-01716 (28) 01 
(54) áo gi lê (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25542 

(21) 3-2014-01722 (28) 01 
(54) Giá đỡ ba chân dùng cho 

thiết bị điện tử 

(51) 14-99 

(22) 17.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Kenu, Inc.  (US) 

236 8th Street, Suite A, San Francisco, California 94103, United States of America 
(72) Kenneth Y. Minn (US), David E. Yao (US), Leonard John Duran (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25543 

(21) 3-2014-01729 (28) 01 
(54) Tàu lặn (51) 12-06 

(22) 20.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao 

VINASHIN  (VN) 

Phòng 604, tầng 6, nhà B, số 109 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(72) Trần Kế Đạt (DE) 
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(11) 25544 

(21) 3-2014-01819 (28) 01 
(54) Dụng cụ cố định xương đùi (51) 24-02 

(22) 29.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 201430111081.3 29.04.2014 CN 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Huang, Sheng-Lung  (TW), Lo, Hsiang Wei  (TW), Lin, Keng-Ke  (TW), Shih, Chun-

Hsiung (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25545 

(21) 3-2014-01820 (28) 01 
(54) Dụng cụ nẹp xương cho 

xương quay 

(51) 24-02 

(22) 29.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 201430110941.1 29.04.2014 CN 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Fu, Yin-Chih (TW), Lo, Hsiang Wei  (TW), Huang, Sheng-Lung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
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(11) 25546 

(21) 3-2014-01821 (28) 01 
(54) Dụng cụ nẹp xương cho 

cánh tay 

(51) 24-02 

(22) 29.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 201430114016.6 30.04.2014 CN 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Fu, Yin-Chih  (TW), Lo, Hsiang Wei  (TW), Huang, Sheng-Lung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
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(11) 25547 

(21) 3-2014-01823 (28) 01 
(54) Dụng cụ nẹp xương mác (51) 24-02 

(22) 29.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 201430111117.8 29.04.2014 CN 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Huang, Sheng-Lung (TW), Tan, Tai-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
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(11) 25548 

(21) 3-2014-01831 (28) 01 
(54) Vít bắt vào xương (51) 24-02 

(22) 30.10.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 201430113850.3 30.04.2014 CN 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Huang, Sheng-Lung (TW), Wu, Kai-Hsing (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25549 

(21) 3-2014-01842 (28) 01 
(54) Hộp thuốc (51) 09-03 

(22) 31.10.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại và thiết bị y tế Tân Cường Phát  (VN)

Số 94, ngõ 58A, đường Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đức Cường (VN) 
(55)  
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(11) 25550 

(21) 3-2014-01923 (28) 01 
(54) Dụng cụ làm rau quả (51) 07-04 

(22) 14.11.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-020915 22.09.2014 JP 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(21) 3-2014-01924 (28) 01 
(54) Dụng cụ làm rau quả (51) 07-04 

(22) 14.11.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-020913 22.09.2014 JP 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25552 

(21) 3-2014-01925 (28) 01 
(54) Dụng cụ làm rau quả (51) 07-04 

(22) 14.11.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-020914 22.09.2014 JP 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25553 

(21) 3-2014-01933 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.11.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25554 

(21) 3-2014-01934 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.11.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25555 

(21) 3-2014-01950 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 18.11.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH FORNIX  (VN)

A29/19 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) ZHANG HONG LIN (CN) 
(55)  
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(11) 25556 

(21) 3-2014-01951 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 18.11.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH FORNIX  (VN)

A29/19 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) ZHANG HONG LIN (CN) 
(55)  
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(11) 25557 

(21) 3-2014-01954 (28) 01 
(54) Nẹp cố định dùng cho cột 

trụ sau và vách sau của ổ 

cối 

(51) 24-02 

(22) 19.11.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 103302983 19.05.2014 TW 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Huang, Sheng-Lung (TW), Ma, Ching-Hou  (TW), Lin, Kai-Cheng  (TW), Yang, Min-

Jen (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25558 

(21) 3-2014-01955 (28) 01 
(54) Nẹp xương cố định đùng 

cho mâm xương chày giữa 

sau 

(51) 24-02 

(22) 19.11.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 103302979 19.05.2014 TW 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW)

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Huang, Sheng-Lung  (TW), Ma, Ching-Hou (TW), Lin, Kai-Cheng  (TW), Yang, Min-

Jen  (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25559 

(21) 3-2014-02022 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.11.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hoàng  (VN) 

Số nhà 54, đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Trần Thị Lan Hương (VN) 
(55)  
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(11) 25560 

(21) 3-2014-02023 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.11.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hoàng  (VN) 

Số nhà 54, đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Trần Thị Lan Hương (VN) 
(55)  
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(11) 25561 

(21) 3-2014-02066 (28) 01 
(54) Hộp đựng sơn (51) 09-03 

(22) 03.12.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  (VN)

149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Thái Châu (VN) 
(55)  
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(11) 25562 

(21) 3-2014-02068 (28) 01 
(54) Hộp đựng sơn (51) 09-03 

(22) 03.12.2014 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  (VN)

149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Thái Châu (VN) 
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(11) 25563 

(21) 3-2014-02129 (28) 01 
(54) Giá bày hàng (51) 20-02 

(22) 09.12.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 002480095 11.06.2014 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) Daniele PINNA (IT), Davide ZANOLINI  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(21) 3-2014-02130 (28) 03 
(54) Giá bày hàng (51) 20-02 

(22) 09.12.2014 (43) 27.04.2015 
(30) 002480095 11.06.2014 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) Daniele PINNA (IT), Davide ZANOLINI (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 25593 

(21) 3-2015-00041 (28) 01 
(54) Hộp mực (51) 16-03, 18-02 

(22) 09.01.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-015352 14.07.2014 JP 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) Michiharu SUZUKI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25594 

(21) 3-2015-00050 (28) 02 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 13.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Đình Minh  (VN) 
(55)  
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(11) 25595 

(21) 3-2015-00081 (28) 01 
(54) Hệ thống ngăn mùi (51) 23-99 

(22) 15.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN)

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 25596 

(21) 3-2015-00086 (28) 01 
(54) Tượng (51) 11-02 

(22) 16.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25597 

(21) 3-2015-00088 (28) 01 
(54) Hộp đựng chai nước mắm (51) 09-03 

(22) 16.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết  (VN)

65 đường Nguyễn Thông, khu phố 1, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(72) Lê Trần Phú Đức (VN) 
(55)  
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(11) 25598 

(21) 3-2015-00089 (28) 01 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 16.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Đăng 

Hoa  (VN) 

801/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Họa (VN) 
(55)  
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(11) 25599 

(21) 3-2015-00090 (28) 01 
(54) Thiết bị môđem giải mã 

dùng trong viễn thông 

(51) 14-02, 14-03 

(22) 16.01.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-3141 18.07.2014 FR 
(71) GROUPE CANAL +  (FR) 

1, Place du Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France 
(72) Yves BEHAR (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25600 

(21) 3-2015-00091 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 16.01.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-015710 18.07.2014 JP 
(71) BRIDGESTONE CORPORATION  (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340 Japan 
(72) Hiroyuki KITAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25601 

(21) 3-2015-00092 (28) 02 
(54) Buồng lái ô tô tải (51) 12-16 

(22) 16.01.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-016245 25.07.2014 JP 

2014-016248 25.07.2014 JP 
(71) Hino Motors, Ltd.  (JP)

3-1-1, Hinodai, Hino-shi, Tokyo 191-8660 Japan 
(72) Hitoshi TAKAYAMA (JP), Teruo SATOU (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25602 

(21) 3-2015-00094 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 19.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  (VN)

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Triều Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25603 

(21) 3-2015-00095 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN)

Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Nhung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 25604 

(21) 3-2015-00096 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 19.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN)

Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đinh Thị Chì (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25605 

(21) 3-2015-00099 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 20.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Hộ kinh doanh Thủy Khôi  (VN)

Thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Chí Khôi  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25606 

(21) 3-2015-00105 (28) 01 
(54) Xe máy scutơ (51) 12-11 

(22) 20.01.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-015853 22.07.2014 JP 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 
(72) Yuichiro TANI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25607 

(21) 3-2015-00120 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 23.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH giấy Bắc Hải  (VN)

Số 17/140 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Quách Văn Thiết (VN) 
(55)  
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(11) 25608 

(21) 3-2015-00121 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 23.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH giấy Bắc Hải  (VN)

Số 17/140 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
(72) Quách Văn Thiết (VN) 
(55)  
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(11) 25609 

(21) 3-2015-00129 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 26.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Cơ sở Trương Thị Nội  (VN)

416/6/14 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Thị Nội (VN) 
(55)  
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(11) 25610 

(21) 3-2015-00142 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 27.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) LÂM WAI (VN) 
(55)  
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(11) 25611 

(21) 3-2015-00143 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 27.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất Thuận Hương  (VN) 

Tổ 6, ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
(72) Liu Tác Sáng (VN) 
(55)  
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(11) 25612 

(21) 3-2015-00148 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 27.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25613 

(21) 3-2015-00149 (28) 01 
(54) Giá phơi quần áo (51) 07-05 

(22) 27.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) SUBIN HOME ART CO., LTD.   (KR) 

#325, Gyeongnam National University of Science & Technology Academic 
Cooperation, 33, Dongjin-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 660-758 Republic of Korea 

(72) SU BIN, OH (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25614 

(21) 3-2015-00150 (28) 01 
(54) Bao gói đựng giấy vệ sinh (51) 09-05 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Cẩm Đệ  (VN)

Tổ 38, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Thạc Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 25615 

(21) 3-2015-00151 (28) 01 
(54) Bao gói đựng giấy vệ sinh (51) 09-05 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Cẩm Đệ  (VN)

Tổ 38, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Thạc Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 25616 

(21) 3-2015-00152 (28) 01 
(54) Bao gói đựng giấy vệ sinh (51) 09-05 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Cẩm Đệ  (VN)

Tổ 38, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Thạc Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 25617 

(21) 3-2015-00153 (28) 01 
(54) Bao gói đựng giấy vệ sinh (51) 09-05 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Cẩm Đệ  (VN)

Tổ 38, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Thạc Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 25618 

(21) 3-2015-00154 (28) 01 
(54) Bình đựng dầu nhớt (51) 09-02 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại Chấn Vũ  (VN)

Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Oanh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 25619 

(21) 3-2015-00156 (28) 01 
(54) Đáy từ dùng cho dụng cụ 

làm bếp 

(51) 07-02 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư ELMICH  (VN)

Tầng 3, số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25620 

(21) 3-2015-00157 (28) 01 
(54) Ghế xông đèn hồng ngoại (51) 06-01 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Nguyễn Vân Nam  (VN)

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                   1.1                                      1.2                                   1.3 
 
 

    
 
 

                     1.4                          1.5                               1.6                                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(11) 25621 

(21) 3-2015-00158 (28) 01 
(54) Ghế xông đèn hồng ngoại (51) 06-01 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Nguyễn Vân Nam  (VN)

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                       1.1                                  1.2                                1.3                                1.4 
 
 

   
 
 

                                         1.5                                  1.6                          1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
477 

(11) 25622 

(21) 3-2015-00161 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 28.01.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN)

Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(11) 25651 

(21) 3-2015-00216 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 

(22) 05.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) TFS global hanger management GmbH  (DE)

Hoher Weg 2, 48529 Nordhorn, Germany 
(72) Olaf Barski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 25652 

(21) 3-2015-00217 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 

(22) 05.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) TFS global hanger management GmbH  (DE)

Hoher Weg 2, 48529 Nordhorn, Germany 
(72) Olaf Barski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 25653 

(21) 3-2015-00218 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 

(22) 05.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) TFS global hanger management GmbH  (DE)

Hoher Weg 2, 48529 Nordhorn, Germany 
(72) Olaf Barski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 25654 

(21) 3-2015-00219 (28) 01 
(54) Mắc treo quần áo (51) 06-08 

(22) 05.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) TFS global hanger management GmbH  (DE)

Hoher Weg 2, 48529 Nordhorn, Germany 
(72) Olaf Barski (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 25655 

(21) 3-2015-00225 (28) 01 
(54) Thiết bị cảm ứng (51) 13-03 

(22) 06.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav 

SmartHome  (VN) 

Số 19/82 Phạm Ngọc Thạch, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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(11) 25656 

(21) 3-2015-00229 (28) 01 
(54) Đầu thu kỹ thuật số (51) 14-03 

(22) 06.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình 

Châu  (VN) 

44C đường cư xá Tự Do, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đỗ Luật (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 25657 

(21) 3-2015-00230 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 06.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bình Phát  (VN)

Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Yên (VN) 
(55)  
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(11) 25658 

(21) 3-2015-00236 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 10.02.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-017866 18.08.2014 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP)

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Shinya UCHIYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25659 

(21) 3-2015-00237 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 10.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Hứa Cao Trí  (VN) 

V4-29-3 Sunrise city, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Hứa Cao Trí  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 25660 

(21) 3-2015-00239 (28) 03 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 10.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm gia đình ANCO  (VN)

Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An 

(72) Hứa Cao Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 25661 

(21) 3-2015-00246 (28) 01 
(54) Thạch rau câu (51) 01-99 

(22) 11.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Đặng Thị Diễm My  (VN)

198/5 tổ 10, khu 12, đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(72) Đặng Thị Diễm My (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25662 

(21) 3-2015-00247 (28) 01 
(54) Thạch rau câu (51) 01-99 

(22) 11.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Đặng Thị Diễm My  (VN)

198/5 tổ 10, khu 12, đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(72) Đặng Thị Diễm My  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25663 

(21) 3-2015-00249 (28) 01 
(54) Vòi nước tự động (51) 23-01 

(22) 11.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 Japan 
(72) Shingo KAWAKAMI  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25664 

(21) 3-2015-00268 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 11.02.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-018187 20.08.2014 JP 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) Takafumi Yoshida (JP), Takeshi Suzuki (JP), Ushio Inami  (JP), Ryusuke Baba  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25665 

(21) 3-2015-00269 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 11.02.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-018188 20.08.2014 JP 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) Takafumi Yoshida (JP), Takeshi Suzuki (JP), Ushio Inami  (JP), Ryusuke Baba (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25666 

(21) 3-2015-00273 (28) 01 
(54) Khuôn bánh sushi (51) 07-02 

(22) 12.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Việt Minh Thắng  (VN)

529/69 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Việt Minh Thắng  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 25667 

(21) 3-2015-00274 (28) 01 
(54) Hộp mực (51) 16-03, 18-02 

(22) 12.02.2015 (43) 27.04.2015 
(30) 2014-024051 28.10.2014 JP 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) Nobuo TAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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530 

(11) 25668 

(21) 3-2015-00278 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 12.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25669 

(21) 3-2015-00282 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02 

(22) 13.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dầu nhờn 

Thiên Thiên Đức   (VN) 

ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Mai Xuân Quang  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 25670 

(21) 3-2015-00297 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 24.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh  (VN)

Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đào Đình Bảng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25671 

(21) 3-2015-00299 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 24.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh  (VN)

Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đào Đình Bảng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25672 

(21) 3-2015-00305 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Bình An   (VN)

ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Quý Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25673 

(21) 3-2015-00306 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Bình An  (VN)

ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Quý Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25674 

(21) 3-2015-00307 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 26.02.2015 (43) 27.04.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Bình An  (VN)

ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Quý Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25675 

(21) 3-2015-00310 (28) 01 
(54) Viên đá trang sức (51) 11-01 

(22) 10.07.2012 (43) 27.04.2015 
(30) 001972936-0012 10.01.2012 EM 
(71) Preciosa A.S.  (CZ) 

Opletalova 3197, 466 67 Jablonec nad Nisou, Czech Republic 
(72) Jan Stuchlik (CZ) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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Phần iv 

 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

 

(210) 4-2014-05013 (220) 14.03.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN QINGYI  (VN) 

Thôn Vàng Thôn, xã Xuân Lai, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút màu (bút sáp); bút chì; hộp bút; thước kẻ để vẽ.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-05014 

 
(220) 

 
14.03.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, da cam 
(731) JIN QINGYI  (VN) 

Thôn Vàng Thôn, xã Xuân Lai, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút màu (bút sáp); bút chì; hộp bút; thước kẻ để vẽ.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-05015 (220) 14.03.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.1; 26.4.2; A26.4.24; A24.15.7 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) JIN QINGYI  (VN) 

Thôn Vàng Thôn, xã Xuân Lai, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút mâu (bút sáp); bút chì; hộp bút; thước kẻ để vẽ.  
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(210) 4-2014-10757 (220) 16.05.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty CP cơ khí cao su BRC  

(VN) 

1038/3A quốc lộ 1A, KP3, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Gối (đệm) cao su dùng trong xây dựng cầu đường, tấm đệm lót khe co giãn 

bằng cao su dùng trong xây dựng cầu đường.  
 

 
(210) 4-2014-13124 (220) 21.12.2010 

(641) 4-2010-26848 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) AG AND ROCK, INC.   (PH) 
104 H.V. dela Costa Street, Salcedo 
Village, Makati City, Metro Manila, 
Philippines   

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 
(511)   Nhóm 21: Ca/cốc bằng gốm; cốc vại, không bằng kim loại quý, cốc, không bằng kim loại 

quý, hộp đựng chè/thuốc/càphê, không bằng kim loại quý; cốc giữ nhiệt; đồ đựng giữ 
nhiệt, cụ thể là cốc giữ nhiệt để đựng cà phê và đồ uống.  

 

Nhóm 30: Cà phê nguyên hạt, và cà phê xay; cà phê; ca cao; chè (trà); cà phê kiểu ý 

(espreso), và đồ uống trên cơ sở cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ cà phê 

và/hoặc cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ chè (trà); sôcôla bột và vani, 
hương liệu dạng lỏng dùng cho vào đồ uống, đồ nướng cụ thể là bánh ngọt, bánh ngọt làm 
từ phomat, bánh nướng nhỏ; bánh nướng xốp; bánh quy và bánh ngọt mềm; bánh patê; 
bánh mỳ; thực phẩm được đóng gói, cụ thể là bánh mỳ kẹp nhân và salad (bánh xăng-
đuých); mì ống, mì sợi; sôcôla; mứt kẹo; bim bim granola (làm từ mảnh ngô, yến mạch và 
mật ong), chè (trà) uống liền; kem lạnh (để ăn), mứt kẹo để lạnh; và kẹo bạc hà. 

 

 
(210) 4-2014-13125 (220) 21.12.2010 

(641) 4-2010-26847 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24; A11.3.4 
(731) AG AND ROCK, INC.  (PH) 

104 H.V. dela Costa Street, Salcedo 
Village, Makati City, Metro Manila, 
Philippines 

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 
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(511)   Nhóm 21: Ca/cốc bằng gốm; cốc vại, không bằng kim loại quý; cốc, không bằng kim loại 
quý; hộp đựng chè/thuốc/càphê, không bằng kim loại quý; cốc giữ nhiệt; đồ đựng giữ 
nhiệt, cụ thể là cốc giữ nhiệt để đựng cà phê và đồ uống.  

 

Nhóm 30: Cà phê nguyên hạt, và cà phê xay; cà phê; ca cao; chè (trà); cà phê kiểu ý 

(espreso), và đồ uống trên cơ sở cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ cà phê 

và/hoặc cà phê kiểu ý (espreso); đồ uống làm chủ yếu từ chè (trà); sôcôla bột và vani, 
hương liệu dạng lỏng dùng cho vào đồ uống, đồ nướng cụ thể là bánh ngọt, bánh ngọt làm 
từ phomat, bánh nướng nhỏ; bánh nướng xốp; bánh quy và bánh ngọt mềm; bánh patê; 
bánh mỳ; thực phẩm được đóng gói, cụ thể là bánh mỳ kẹp nhân và salad (bánh xăng-
đuých); mì ống, mì sợi; sôcôla; mứt kẹo; bim bim granola (làm từ mảnh ngô, yến mạch và 
mật ong), chè (trà) uống liền; kem lạnh (để ăn), mứt kẹo để lạnh; và kẹo bạc hà. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-15352 (220) 04.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Giai Cảnh  (VN)

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo dùng 

cho mục đích y tế. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-15436 (220) 07.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty CP nông sản xanh 

Giang Nam  (VN) 

Số 15, ngách 86/42 Tô Vĩnh Diện, 
Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Cá không còn sống; sản phẩm từ thịt; thịt lợn; thịt gia cầm; xúc xích; rau trộn. 
 

Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2014-17575 (220) 30.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 065129 23.07.2014 JM 
(540) 

 

  
(731) ORACLE INTERNATIONAL 

CORPORATION  (US) 
500 Oracle Parkway, Redwood City, 
California, 94065, United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát), cấp cứu hoặc giảng dạy (không bao gồm đồ dùng giảng 
dạy); thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi 
kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết 
bị xử lý dữ liệu, máy điện toán; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị ngoại vi 
máy tính; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến 
các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính; các 
dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính, máy 
tính và phần cứng máy tính; lập trình, thiết kế, phát triển, phân tích, ứng dụng, quản lý, 
tích hợp, triển khai, bảo trì, cập nhật và sửa chữa phần mềm máy tính cho người khác. 

 

 
(210) 4-2014-17595 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 

móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
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tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-17596 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em; bộ quần áo tắm; áo choàng; áo sơ mi, áo 

chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; váy; áo sợi 
đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài tay; áo 
gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót);  áo váy dạ hội; quần áo dệt 
kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi (trang 
phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít tất ngắn 
cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để chơi bóng 
đá (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-17597 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 

trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; 
bao để móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em ( trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục);  mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 
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Nhóm 26: Hoa giả; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; đồ để thêu trang trí cho 
quần áo; khuy cho quần áo, không bằng kim loại quý; móc cho quần áo, không bằng kim 
loại quý; lỗ xỏ cho quần áo, không bằng kim loại quý; đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; cặp 
tóc; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; đồ trang trí cho giày không bằng kim loại quý; vòng để 
nâng giữ tay áo; trang kim cho quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-17598 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 

trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; 
bao để móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu; áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; váy; áo sợi đan 
chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài tay; áo gilê; 
quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần áo dệt kim; 
găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi (trang phục); 
găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít tất ngắn cổ; bít 
tất dài dùng để chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để chơi bóng đá 
(trang phục). 

 
Nhóm 26: Hoa giả; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; đồ để thêu trang trí cho 
quần áo; khuy cho quần áo, không bằng kim loại quý; móc cho quần áo, không bằng kim 
loại quý; lỗ xỏ cho quần áo, không bằng kim loại quý; đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; cặp 
tóc; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; đồ trang trí cho giày không bằng kim loại  quý; vòng để 
nâng giữ tay áo; trang kim cho quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-17599 (220) 31.07.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; 
bao để móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu; áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; váy; áo sợi đan 
chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài tay; áo gilê; 
quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần áo dệt kim; 
găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi (trang phục); 
găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít tất ngắn cổ; bít 
tất dài dùng để chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để chơi bóng đá 
(trang phục). 

 
Nhóm 26: Hoa giả; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; đồ để thêu trang trí cho 
quần áo; khuy cho quần áo, không bằng kim loại quý; móc cho quần áo, không bằng kim 
loại quý; lỗ xỏ cho quần áo, không bằng kim loại quý; đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; cặp 
tóc; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; đồ trang trí cho giày không bằng kim loại  quý; vòng để 
nâng giữ tay áo; trang kim cho quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-18172 (220) 06.08.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Song Long  (VN)

Km 20 + 700, quốc lộ 5A, thôn Giai 
Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: xe đạp trẻ em.  
 

Nhóm 16: Bao bì nhựa (vật liệu bằng chất dẻo để bao gói).  
 

Nhóm 20: Bàn nhựa; ghế đẩu; ghế bành; ghế tựa; ghế nhựa cho trẻ em; kệ nhựa; nắp nhựa 
(dùng đậy bình, chai, lọ); nút chai; sóng nhựa (giá để sắp xếp đồ); tủ nhựa.  

 
Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa, bao gồm: đĩa nhựa; bát 
nhựa; bô vệ sinh cho trẻ em (đặt trong phòng); hộp nhựa đựng thực phẩm; cặp lồng nhựa; 
giỏ cần xé; cốc nhựa; chai nhựa; chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được); ống đũa; giỏ 
đựng hoa; hộp đựng cơm; hộp đựng gia vị; hộp đựng dưa muối; keo (lọ); khay; kẹp quần 
áo; làn nhựa (giỏ đi chợ dùng trong gia đình); lọ đựng tăm; lồng bàn; lợn nhựa (dùng bỏ 
tiền tiết kiệm); mắc áo; phích đựng nước (không dùng điện); rá nhựa; rổ nhựa; tô nhựa; 
thìa nhựa (dụng cụ dùng trong nhà bếp dùng để múc thức ăn); thùng nhựa; thùng đá; dụng 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
545 

cụ vắt cam (không dùng đìện); xô lau nhà; xẻng nhựa (để hốt rác); âu nhựa (dùng để 
chứa, đựng); hộp đựng khăn giấy; phích đựng nước đá; hộp đựng xà phòng; thớt nhựa; 
bình nhựa; thùng rác; mâm nhựa; cầu là; lu nhựa (dùng chứa đựng). 

 
Nhóm 22: Dây nhựa. 

 
Nhóm 28: Xe lắc bằng nhựa (đồ chơi trẻ em); xe tập đi (đồ chơi trẻ em); xe ba bánh có 
nhạc và không nhạc (đồ chơi trẻ em); xe ba bánh có nhạc, có tay đẩy (đồ chơi trẻ em); xe 
thỏ (đồ chơi trẻ em). 

 

 
(210) 4-2014-19504 (220) 20.08.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Món 

Huế  (VN) 

7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp các món ăn của Huế. 

 

 
(210) 4-2014-20351 (220) 28.08.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.3.3 
(591) Xanh lá chuối, đỏ, xanh nước biển 
(731) Hợp tác xã sản xuất thương 

mại dịch vụ và xây dựng dân 

dụng Tâm Phúc Đức  (VN) 

Số 261C đường Phạm Hùng, phường 9, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch blook, gạch bê tông nhẹ, các loại panel bê tông nhẹ.  

 

 
(210) 4-2014-20508 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ boóc-đô 
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; tập anbom; sách; hộp bằng bìa cứng 
hoặc giấy; giấy dính (văn phòng phẩm); giấy gói (văn phòng phẩm); giấy bao gói; túi 
(phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ sinh; khăn lau 
bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo, có thể kéo dãn dùng để bao gói. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; gương soi; khung ảnh; ghế ngồi; ghế bành; bàn làm việc; tủ 
đựng quần áo; cái đệm (đồ đạc); cái bàn (đồ đạc); gối, đệm cho vật nuôi trong nhà; giá để 
«; khung tập đi cho trẻ em. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi; áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng để chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đường ăn; 
muối ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, đồ đi chân; túi 
xách, kính đeo mắt và kính râm, đồ trang sức, dây đeo vai, đồng hồ; dịch vụ quảng cáo; 
quảng cáo bán hàng và quảng cáo qua mạng điện tử trực tuyến (trên mạng máy tính); 
cung cấp thông tin bán hàng (cho mục đích bán hàng); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác. 

 

 
(210) 4-2014-20509 (220) 29.08.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.20; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.  

(KR) 
422 (Cheongdam-dong), Apgujeong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); đồ trang sức; 

trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 
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Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; tập anbom; sách; hộp bằng bìa cứng 
hoặc giấy; giấy dính (văn phòng phẩm); giấy gói (văn phòng phẩm); giấy bao gói; túi 
(phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ sinh; khăn lau 
bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo, có thể kéo dãn dùng để bao gói. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; gương soi; khung ảnh; ghế ngồi; ghế bành; bàn làm việc; tủ 
đựng quần áo; cái đệm (đồ đạc); cái bàn (đồ đạc); gối, đệm cho vật nuôi trong nhà; giá để 
«; khung tập đi cho trẻ em. 

 
Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi; áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng để chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đường ăn; 
muối ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, đồ đi chân; túi 
xách, kính đeo mắt và kính râm, đồ trang sức, dây đeo vai, đồng hồ; dịch vụ quảng cáo; 
quảng cáo bán hàng và quảng cáo qua mạng điện tử trực tuyến (trên mạng máy tính); 
cung cấp thông tin bán hàng (cho mục đích bán hàng); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác. 

 

 
(210) 4-2014-20856 (220) 04.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.13.25 
(731) NUNA INTERNATIONAL B.V.   (NL) 

De Beeke 8, 5469 DW, ERP, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe cộ; ổ trục (moay-ơ) của bánh xe cộ; tấm chắn bảo vệ moay-ơ; vỏ bọc 

(túi bọc) vành bánh xe; vỏ bọc (túi bọc) moay-ơ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe ô tô; ghế 
bảo hiểm cho trẻ em (dùng trong xe ô tô); vỏ bọc cho ghế xe cộ; cái chắn bùn cho xe đạp; 
cái chắn bùn cho xe mô tô hoặc xe máy bánh nhỏ (xe scooter); xe rơ-moóc gắn vào xe 
đạp; xe đẩy trẻ em (xe dạng nằm); xe đẩy trẻ em có thể gập lại được, xe đẩy trẻ em hạng 
nhẹ; tấm phủ xe đẩy trẻ em; tấm phủ xe đẩy trẻ em có thể gập lại được; tấm phủ xe đẩy 
trẻ em hạng nhẹ; mui xe đẩy trẻ em; mui xe đẩy trẻ em có thể gập lại được; lốp xe cộ; xe 
đẩy trẻ em; ghế nôi cho trẻ sơ sinh và trẻ em (dùng cho xe cộ); phương tiện vận chuyển 
của trẻ sơ sinh và trẻ em, cụ thể là xe đẩy kết hợp, ghế ngồi trong xe ô tô, giá đỡ cho ghế 
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ngồi trong xe ô tô, và ghế nôi; phụ kiện của xe đẩy trẻ em và ghế nôi trẻ em và của các 
phương tiện vận chuyển của trẻ sơ sinh và trẻ em, cụ thể là đệm lót ghế ngồi, cái đỡ cổ và 
đầu, ngăn đựng đồ, hộp nhỏ, khay và giỏ đựng đồ, tấm chắn bảo vệ và tấm phủ; đai bảo 
hiểm và dây đai bảo hiểm cho trẻ em dùng cho ghế ngồi của xe cộ; thanh nối hoặc thiết bị 
nối trên xe đạp để gắn xe moóc chở trẻ em vào xe đạp; thanh nối hoặc thiết bị nối trên xe 
đạp để kéo xe moóc chở trẻ em; xe đạp có gắn ghế ngồi cho trẻ em; giá gác trên xe đạp để 
kéo xe nôi trẻ em hoặc xe đẩy trẻ em.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; bàn; ghế ngồi; ghế bập bênh (ghế xích đu); giường ngủ bập 
bênh cho trẻ em; túi ngủ cho trẻ em; nôi cho trẻ em; giường cũi của trẻ em; giường nôi 
cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; nôi có mui bằng mây đan; giường; khung giường bằng 
gỗ; ghế ngồi cao; khung tập đi cho trẻ em; rổ (giỏ) không bằng kim loại; đệm (trừ sản 
phẩm bằng vải); nệm; gối; đệm làm rào chắn sân chơi cho trẻ em; ghế ngồi có lót đệm; 
phụ kiện của ghế cao cho trẻ em, cụ thể là đệm ghế ngồi, đệm đỡ khỏi ngã và thanh đồ 
chơi được gắn với ghế cao; ghế ngồi ăn của trẻ em; giường cũi đẩy (xe nôi). 

 

 
(210) 4-2014-21043 (220) 08.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.3.1; A26.11.12; 26.4.2; 2.5.6 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam, trắng, xanh 

dương nhạt, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh 
lá mạ 

(731) Đoàn Văn Đễ  (VN) 

Xóm 5, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-21059 (220) 08.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1; 1.17.11 
(591) xanh dương, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty CP đầu tư phát triển 

máy Việt Nam  (VN) 

Phòng 105 nhà 5 tầng, tập thể 222D, ngõ 
260, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ôtô, phụ tùng, các bộ phận phụ trợ ôtô và các phụ tùng máy 

móc sản xuất công nghiệp khác.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng sửa chữa ôtô và máy móc công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ cho thuê xe.  
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(210) 4-2014-21371 (220) 10.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 47997 11.03.2014 TT 
(540) 

 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên 
quan; thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và để gửi, 
nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; 
bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo 
phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý 
thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và 
máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm 
và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy bằng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm 
thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang; thiết 
bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng 
có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc 
quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ set-top-box (giải mã tín hiệu truyền 
hình); phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (có thể tải 
hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy 
tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên 
kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, 
hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ 
đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập tạo 
ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu 
giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung 
đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính 
dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm 
thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, 
thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa 
phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp 
người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
550 

viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo 
nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và 
người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, 
mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các 
thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất 
bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá 
nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải 
xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận 
dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin 
điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; 
bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách 
hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy 
hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu 
nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm 
vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station), giao 
diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; 
thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với các sản 
phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả các sản 
phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy 
đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị 
đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện.  

 
Nhóm 10: Thiết bị cảm biến, thiết bị theo dõi và màn hiển thị dùng theo dõi/kiểm tra sức 
khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần; 
thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); đồng hồ để bàn 
(treo tường); đồng hồ; máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm giờ; quai đồng 
hồ; dải băng đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng 
hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức. 

 
Nhóm 28: Bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; thiết bị 
trò chơi máy tính và trò chơi điện tử. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ theo dõi và đánh giá về sức khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng 
cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần; cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe, 
tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần, cung cấp 
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trang web có chứa thông tin về sức khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về 
sức khỏe thể chất và tinh thần.  

 

 
(210) 4-2014-21372 (220) 10.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 47999 11.03.2014 TT 
(540) 

 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) APPLE INC.    (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử 
số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc 
gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; bộ thiết bị điện tử cầm 
tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, 
và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị 
ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định 
dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và 
đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng 
rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại 
âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai 
nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm 
thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc 
điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và 
dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị 
liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; 
dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ 
tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình 
và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn 
hình ti-vi; bộ set-top-box (giải mã tín hiệu truyền hình); phần mềm máy tính; chương 
trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (có thể tải về hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính 
cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức 
du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp 
thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa 
điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện 
tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, 
chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn 
phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
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hiện thao tác và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân 
phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương 
tiện khác thông qua mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc 
khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu 
và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng 
lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc 
khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và 
thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện 
tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông 
tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, 
tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản 
lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm 
thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần 
mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc 
được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất 
cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm 
thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị 
ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị 
điện tử có chức năng đa phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức 
năng tương tác dùng với các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị 
đo thử để dùng với tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình 
dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng 
hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ 
xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; 
nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị 
và dụng cụ quang học; vi mạch (các lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; 
thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để 
điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); 
thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; 
thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt 
hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm 
ấm (sưởi) bằng điện.   

 
Nhóm 10: Thiết bị cảm biến, thiết bị theo dõi và màn hiển thị dùng theo dõi/kiểm tra sức 
khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần; 
thiết bị và dụng cụ y tế.     

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); đồng hồ để bàn 
(treo tường); đồng hồ; máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm giờ; quai đồng 
hồ; dải băng đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng 
hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức.  
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Nhóm 28: Bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; thiết bị 
trò chơi máy tính và trò chơi điện tử. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ theo dõi và đánh giá về sức khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng 
cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần; cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe, 
tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần, cung cấp 
trang web có chứa thông tin về sức khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về 
sức khỏe thể chất và tinh thần.  

 

 
(210) 4-2014-21373 (220) 10.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 65136 24.07.2014 JM 
(540) 

  

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) APPLE INC.    (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America    

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử 
số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc 
gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; bộ thiết bị điện tử cầm 
tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, 
và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị 
ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định 
dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và 
đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng 
rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại 
âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai 
nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm 
thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc 
điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và 
dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị 
liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; 
dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang ; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ 
tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình 
và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn 
hình ti-vi; bộ set-top-box (giải mã tín hiệu truyền hình); phần mềm máy tính; chương 
trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (có thể tải về hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính 
cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức 
du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp 
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thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa 
điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện 
tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, 
chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn 
phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân 
phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương 
tiện khác thông qua mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc 
khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu 
và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng 
lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc 
khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và 
thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện 
tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông 
tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, 
tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản 
lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm 
thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần 
mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc 
được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất 
cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm 
thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị 
ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị 
điện tử có chức năng đa phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức 
năng tương tác dùng với các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị 
đo thử để dùng với tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình 
dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng 
hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ 
xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; 
nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị 
và dụng cụ quang học; vi mạch (các lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; 
thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để 
điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); 
thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; 
thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt 
hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm 
ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến có báo động, và hệ thống theo 
dõi báo động; hệ thống an ninh và giám sát cho nhà ở; thiết bị dò khói và khí các-bon mô-
nô-xít; bộ điều nhiệt, thiết bị theo dõi (màn hình theo dõi), thiết bị cảm biến, và điều 
khiển cho thiết bị và hệ thống điều hòa không khí, sưởi ấm, và thông gió; khóa cửa và 
khóa cửa sổ và chốt (then) vận hành bằng điện và điện tử; thiết bị điều khiển/ điều khiển 
từ xa để mở cửa ga-ra; thiết bị điều khiển/ điều khiển từ xa để mở rèm, màn cửa, mành 
cửa sổ, và rèm cửa sổ, thiết bị điều khiển đèn (hệ thống ánh sáng). 
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Nhóm 10: Thiết bị cảm biến, thiết bị theo dõi và màn hiển thị dùng theo dõi/kiểm tra sức 
khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần; 
thiết bị và dụng cụ y tế.    

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); đồng hồ để bàn 
(treo tường); đồng hồ; máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm giờ; quai đồng 
hồ; dải băng đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng 
hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức.   

 
Nhóm 28: Bộ trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; thiết bị 
trò chơi máy tính và trò chơi điện tử. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ theo dõi và đánh giá về sức khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng 
cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần; cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe, 
tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần, cung cấp 
trang web có chứa thông tin về sức khỏe, tập thể hình, tập luyện, và tình trạng cân bằng về 
sức khỏe thể chất và tinh thần.  

 

 
(210) 4-2014-21727 (220) 15.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.7; 26.15.15 
(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS)  (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; 

hóa chất, nguyên liệu hóa chất, chế phẩm hóa chất và các chế phẩm tự nhiên; phụ gia hóa 
học dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu thủy lực; chất lỏng dẫn động; dung dịch điện phân; 
chất lỏng/dịch hãm dùng cho phanh/bộ hãm thủy lực; chất lỏng truyền nhiệt; chất lỏng 
hóa học sử dụng trong gia công kim loại; phụ gia hóa học cho dung dịch khoan giếng 
dầu; hóa chất được sử dụng trong khoan dầu; chất lỏng dùng cho phanh và khớp ly hợp; 
chất lỏng làm mát; hợp chất chống tắc kẹt (hóa chất); chế phẩm tẩy nhờn dùng trong quy 
trình sản xuất; chất phòng ngừa băng tụ lại; chất khử cacbon/khử axit cacbonic; chất có 
hoạt tính bề mặt; chất gây phân tán/khử đông tụ cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán 
dầu; hóa chất tách dầu. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu và mỡ để bôi trơn cho ô tô; nhiên liệu; dầu mỏ; 
sản phẩm dầu mỏ; dầu cho động cơ; dầu cho bánh răng; dầu cho ổ trục; dầu tua bin; dầu 
cho máy nén; dầu để tháo khuôn đúc; dầu để cắt; dầu khoáng; dầu bôi trơn là dầu thủy 
lực; than chì bôi trơn; mỡ cho bánh răng hở; chất bôi trơn cho bánh răng hở; chất bôi trơn 
cho dụng cụ khoan; chất bôi trơn dùng cho máy nén; chất bôi trơn dùng cho xi lanh; mỡ 
dùng để bôi trơn; dầu dùng để bôi trơn; dầu nền. 
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Nhóm 42: Phát triển các sản phẩm bôi trơn hoặc chất lỏng cho động cơ hoặc chất lỏng 
cho máy móc; phân tích cho lĩnh vực sản phẩm bôi trơn hoặc chất lỏng cho động cơ hoặc 
chất lỏng cho máy móc; thăm dò sản phẩm bôi trơn hoặc chất lỏng cho động cơ hoặc chất 
lỏng cho máy móc; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm bôi trơn hoặc chất 
lỏng cho động cơ hoặc chất lỏng cho máy móc; dịch vụ tư vấn cung cấp giải pháp cho 
hiệu suất tốt hơn của động cơ. 

 

 
(210) 4-2014-22105 (220) 18.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 1.7.6; A5.3.15; 1.11.12 
(591) Vàng, tím than, xanh nước biển; xanh lá 

cây, nâu đỏ, nâu, đen, trắng, hồng nhạt, 
cam 

(731) Công ty TNHH dược phẩm VNP  

(VN) 

¤ 54 F3, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-22161 (220) 19.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh da trời, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

và dịch vụ Sóng Nhạc  (VN) 

104 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử - viễn thông (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ 

điện tại trụ sở) thiết bị thu thanh - thu hình thiết bị báo cháy, báo trộm - camera quan sát, 
đồ giải trí gia đình (đầu đĩa DVD karaoke), tổng đài nội bộ, loa, amply, micro, đầu ghi, 
camera.  

 
Nhóm 35: Mua bán, mua bán kim khí điện máy, hàng điện lạnh, thiết bị viễn thông, môi 
giới thương mại. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì, lắp đặt thiết bị điện tử - viễn thông (không gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở), thiết bị thu thanh - thu hình, thiết bị báo cháy, báo 
trộm - camera, quan sát, đồ giải trí gia đình, tổng đài nội bộ.  
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(210) 4-2014-22537 (220) 23.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) Trung tâm nông nghiệp hữu 

cơ thuộc Trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội (Center 

for Organic Agriculture 

Promotion and Studies)  (VN) 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu tương đã phơi khô. 
 

Nhóm 30: Gạo trắng và gạo lứt. 
 

 
(210) 4-2014-22679 (220) 24.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Vàng nâu, đen, trắng 
(731) Nguyễn Đại Toán  (VN) 

Số 466/H16/03 Tôn Đản, phường Hòa 
An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường, trét mạch gạch các loại dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2014-22729 (220) 24.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.1; 26.1.1; A5.11.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Sơn Hảo  (VN) 

166 (lầu 1) Chu Văn An, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
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(210) 4-2014-23333 (220) 30.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Hương Giang   (VN)

Số 41 đường Trần Phú, phường Lê Mao, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích 

phục vụ các mặt hàng thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23334 (220) 30.09.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Nâu, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Hương Giang  (VN) 

Số 41 đường Trần Phú, phường Lê Mao, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích 

phục vụ các mặt hàng thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-23510 (220) 01.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh kinh 

nguyệt, quần lót vệ sinh kinh nguyệt, quần lót vệ sinh, miếng lót của quần lót dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc vệ sinh kinh nguyệt, chất khử mùi và chất làm thơm mát, không 
dùng cho người; miếng đệm quần lót dùng cho mục đích vệ sinh hoặc vệ sinh kinh 
nguyệt, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, khăn lau vệ sinh, khăn lau bằng 
giấy tẩm các chế phẩm vệ sinh, và khăn lau bằng giấy tẩm các chất khử trùng.  
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(210) 4-2014-23591 (220) 02.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.9.24; 3.9.1; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến và 

xuất nhập khẩu thủy sản Đại 

An  (VN) 

Ngõ 109 đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và 
cộng sự (HOANG GIAO & 
PARTNERS) 

 
(511)  Nhóm 29: Cá cơm không còn sống; động vật giáp xác không còn sống; cá đã lạng xương, 

thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; cá không còn sống; cá mòi (không còn sống), cá xácđin 
(không còn sống); xúc xích, lạp xưởng; tôm không còn sống. 

 
Nhóm 30: Các gia vị; chế phẩm ngũ sống; hạt tiêu (gia vị), ớt (gia vị); tinh bột cho thực 
phẩm; bột sắn cho thực phẩm; bột mì. 

 

 
(210) 4-2014-23749 (220) 03.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 2014 31055 08.05.2014 AZ 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-23909 (220) 06.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 013005541 17.06.2014 EM 
(540) 

 

(731) ARM LIMITED   (GB) 
110 Fulbourn Road, Cambridge, CB1 
9NJ, United Kingdom   

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; mạch tích hợp; thiết bị hệ thống trên vi mạch; bộ vi xử 
lý; bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm); chip (mạch tích hợp); mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt; 
bộ xử lý đồ hoạ; lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn; kiến trúc tập hợp lệnh; kiến trúc tập hợp lệnh 
trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC); bộ vi điều khiển; phần mở rộng 
cấu trúc tới lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn; vi mạch điện tử; bộ xử lý điện tử; giao diện cho 
máy vi tính; bảng mạch in; bảng mạch điện tử; điện thoại; thiết bị điện toán di động, bao 
gồm máy vi tính có thể mang đi được (portable computer), máy vi tính xách tay (laptop), 
máy vi tính, máy vi tính xách tay loại nhỏ như cuốn sách (notebook), máy vi tính xách tay 
loại có màn hình nhỏ hơn 14inch (subnotebook), máy vi tính siêu di động, máy tính bảng, 
máy tính bảng kết nối internet, máy vi tính cầm tay cá nhân, máy trợ lý cá nhân kỹ thuật 
số, máy trợ lý cá nhân kỹ thuật số tích hợp chức năng của điện thoại di động, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh, máy vi tính cầm tay, bảng điều khiển trò chơi cầm tay, thiết 
bị dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và máy nghe nhạc cá nhân; máy chủ; 
bộ cảm biến điện tử; thiết bị hệ thống kết nối mọi lúc mọi nơi (ubiquitous system); thiết 
bị thông minh, cụ thể là thẻ thông minh, máy đọc thẻ thông minh, thiết bị đo thông minh, 
điều khiển từ xa thông minh, vòng đeo cổ tay thông minh, điện thoại đồng hồ thông minh 
và bút thông minh; thiết bị di động có thể đeo được; máy vi tính có thể đeo được 
(wearable computer); hộp đổi tín hiệu TV; mô đem; cổng điện tử; cổng kết nối mạng tế 
bào (ellular); thiết bị thu được tích hợp; thiết bị mã hoá và thiết bị chuyển mã hình ảnh; 
máy đọc sách điện tử; thiết bị đầu cuối dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dùng để liên 
lạc không dây; ti-vi (televisions); ti-vi thông minh; máy vi tính có màn hình ngang; máy 
nghe nhạc MP3; máy nghe nhạc mp4; thiết bị an ninh điện tử; thiết bị chiếu sáng thông 
minh điện tử cụ thể là đèn nháy (đèn tín hiệu), đèn chớp (tín hiệu phát sáng), đèn chớp 
(nhiếp ảnh), thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu); thiết bị điện tử giám sát 
năng lượng; thiết bị điện tử chăm sóc sức khoẻ; thiết bị điện tử tự động; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu điện tử; thiết bị internet vạn vật (intemet-of-things); phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) được sử dụng trong và cho việc thiết kế, phát triển, mô 
hình hoá, mô phỏng, biên soạn, chỉnh lý, kiểm tra, lập và các nối mạch tích hợp, bộ vi xử 
lý, lõi bộ vi xử lý, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, phần mở rộng cấu trúc tới lõi sở hữu trí tuệ 
bán dẫn, tế bào mạng vĩ mô, bộ vi điều khiển, giao diện đường truyền dẫn chính (bus) và 
bảng mạch in, phần mềm (ghi sẵn) cho ứng dụng và phần mềm hệ thống điều khiển chạy 
trên thiết bị dựa trên cơ sở mạch tích hợp; tập thiết kế bộ vi xử lý; phần mềm máy vi tính 
(ghi sẵn) dùng trong máy chủ; phần mềm hệ thống điều khiển (ghi sẵn); phần mềm dịch 
vụ trang web (ghi sẵn); phần mềm an ninh và mật mã (ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử (có 
thể tải xuống hoặc truyền theo chuỗi) tất cả liên quan tới thiết bị điện tử, bộ vi xử lý, phần 
cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính (ghi sẵn), thiết bị dựa trên cơ sở mạch tích hợp 
và thiết bị internet vạn vật.  

 

 
(210) 4-2014-23914 (220) 06.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 013005541 17.06.2014 EM 
(540) 

  

  
(731) ARM LIMITED   (GB) 

110 Fulbourn Road, Cambridge, CB1 
9NJ, United Kingdom   

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sổ tay, bài báo, hướng dẫn, bản tin, sách, tạp chí, báo, tập 
quảng cáo, bài nghiên cứu và báo cáo trong lĩnh vực thiết bị điện tử, bộ vi xử lý, thiết bị 
hệ thống trên vi mạch, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), chip (mạch tích hợp), mạch tích hợp 
ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý đồ hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, kiến trúc tập hợp lệnh, kiến 
trúc tập hợp lệnh trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC), thiết bị dựa trên 
cơ sở bộ xử lý, mạch tích hợp, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị dựa 
trên cơ sở mạch tích hợp và thiết bị internet vạn vật; xuất bản các tài liệu giáo dục và đào 
tạo trong lĩnh vực thiết bị điện tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ thống trên vi mạch, bộ xử lý (bộ 
xử lý trung tâm), chip (mạch tích hợp, mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý đồ hoạ, 
lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, kiến trúc tập hợp lệnh, kiến trúc tập hợp lệnh trên cơ sở máy vi 
tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC), thiết bị dựa trên cơ sở bộ xử lý, mạch tích hợp, 
phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị dựa trên cơ sở mạch tích hợp và 
thiết bị internet vạn vật; cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực thiết bị điện 
tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ thống trên vi mạch, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), chip (mạch 
tích hợp), mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý đồ hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, 
kiến trúc tập hợp lệnh, kiến trúc tập hợp lệnh trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn giản 
hóa (RISC), thiết bị dựa trên cơ sở bộ xử lý, mạch tích hợp, phần cứng máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính, thiết bị dựa trên cơ sở mạch tích hợp và thiết bị internet vạn vật; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến trong lĩnh vực thiết bị điện tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ 
thống trên vi mạch, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), chip (mạch tích hợp), mạch tích hợp 
ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý dồ hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, kiến trúc tập hợp lệnh, kiến 
trúc tập hợp lệnh trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC), thiết bị đựa trên 
cơ sở bộ xử lý, mạch tích hợp, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị dựa 
trên cơ sở mạch tích hợp và thiết bị internet vạn vật; sản xuất các chương trình phát thanh, 
truyền hình và Internet trong lĩnh vực thiết bị điện tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ thống trên vi 
mạch, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), chip (mạch tích hợp), mạch tích hợp ứng dụng đặc 
biệt, bộ xử lý đồ hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, kiến trúc tập hợp lệnh, kiến trúc tập hợp 
lệnh trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC), thiết bị dựa trên cơ sở bộ xử 
lý, mạch tích hợp, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị dựa trên cơ sở 
mạch tích hợp và thiết bị internet vạn vật; tổ chức và điều khiển sự kiện, triển lãm, hội 
thảo, khoá đào tạo, hội nghị chuyên đề (xêmina), tập huấn và hội nghị trong lĩnh vực thiết 
bị điện tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ thống trên vi mạch, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), chip 
(mạch tích hợp), mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý đồ hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán 
dẫn, kiến trúc tập hợp lệnh, kiến trúc tập hợp lệnh trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn 
giản hóa (RISC), thiết bị dựa trên cơ sở bộ xử lý, mạch tích hợp, phần cứng máy vi tính, 
phần mềm máy vi tính, thiết bị dựa trên cơ sở mạch tich hợp và thiết bị internet vạn vật; 
sắp xếp và tiến hành các cuộc thi, thi vấn đáp và quay xổ số trong lĩnh vực thiết bị  điện 
tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ thống trên vi mạch, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), chip (mạch 
tích hợp),  mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý đồ hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, 
kiến trúc tập hợp lệnh, kiến trúc tập hợp lệnh trên cơ sở máy vi tính với tập lệnh đơn giản 
hóa (RISC), thiết bị dựa trên cơ sở bộ xử lý, mạch tích hợp, phần cứng máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính, thiết bị dựa trên cơ sở mạch tích hợp và thiết bị internet vạn vật; cung 
cấp trực tuyến nội dung âm thanh hình ảnh thông qua mạng máy vi tính toàn cầu hoặc 
internet trong lĩnh vực thiết bị điện tử, bộ vi xử lý, thiết bị hệ thống trên vi mạch, bộ xử lý 
(bộ xử lý trung tâm), chíp (mạch tích hợp), mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt, bộ xử lý đồ 
hoạ, lõi sở hữu trí tuệ bán dẫn, kiến trúc tập hợp lệnh, kiến trúc tập hợp lệnh trên cơ sở 
máy vi tính với tật) lệnh đơn giản hóa (RISC) thiết bị dựa trên cơ sở bộ xử lý, mạch tích 
hợp, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị dựa trên cơ sở mạch tích hợp 
và thiết bị internet vạn vật.  
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(210) 4-2014-24228 (220) 09.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

   

(531) 22.1.1; 4.3.3; 5.5.19; 8.1.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, xanh dương, xanh lá 

cây, tím, đen 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

thương mại Đại Phát  (VN) 

Số 32, đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh làm từ gạo và bột lúa mạch; bánh 

mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-24263 (220) 09.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

   

(531) 2.1.11; 2.3.11; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, da cam, nâu, xanh 

lá cây 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phó Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 

mì sợi; mì ống; bánh phở; bún.  
 

 
(210) 4-2014-24513 (220) 13.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.7; A3.2.24 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất - thương mại Vinh Thành  

(VN) 

7/8-7/10-7/12 Lộ Tẻ, khu phố 3, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Móc treo quần áo, không bằng kim loại; giá treo áo.  
 

Nhóm 21: Xô/thùng/chậu; muỗng cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn)  
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(210) 4-2014-24621 (220) 13.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.12; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.   (KR) 

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý cửa hàng bách hóa,  quản lý siêu thị, quản lý cửa hàng tiện lợi. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bán công trình, dịch vụ đại lý bất động sản được cấp phép, cho thuê 
nông trại, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản, đại lý bất 
động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản), quản lý các căn hộ cho thuê, cho thuê căn 
hộ, quản lý nhà ở (bất động sản), dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản), môi giới bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2014-24622 (220) 13.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.   (KR) 

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý cửa hàng bách hóa,  quản lý siêu thị, quản lý cửa hàng tiện lợi. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bán công trình, dịch vụ đại lý bất động sản được cấp phép, cho thuê 
nông trại, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản, đại lý bất 
động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản), quản lý các căn hộ cho thuê, cho thuê căn 
hộ, quản lý nhà ở (bất động sản), dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản), môi giới bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2014-24623 (220) 13.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.12; 26.7.25 
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.  (KR) 

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng xây dựng (đánh máy). 
 

Nhóm 37: Dịch vụ cách âm trong xây dựng, dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm trong 
xây dựng, dịch vụ kỹ thuật thi công, sửa chữa công trình xây dựng, phá dỡ các công trình 
xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp đặt thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng, xây 
dựng sân vận động, xây dựng cầu vượt, xây dựng công viên, xây dựng nhà máy, xí 
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nghiệp, lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới, xây dựng cầu, khoan giếng, cho thuê máy đào 
xúc, dịch vụ phun vữa, xây dựng cột quảng cáo như đài kỷ niệm, xây dựng lan can cầu, 
lắp đặt thiết bị điều hòa không khí và sưởi ấm, đánh véc ni, xây dựng đập và các thiết bị 
chứa nước, xây dựng đường cao tốc, đường phố và đường xá, lát đường, dán giấy phủ 
tường, đánh bóng bằng cát, làm mộc, trát vữa, xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ, 
chống thấm nước, chống ẩm và chống cháy, xây dựng đê chắn sóng, lắp đặt đường ống, 
dịch vụ xây lát, khoan đào, cho thuê xe ủi đất, lắp đặt giàn giáo, giám sát việc xây dựng 
công trình, xây dựng công trình văn phòng, xây dựng công trình thương mại, xây dựng hệ 
thống cung cấp nước và hệ thống thoát nước, dịch vụ nề, xây dựng dưới nước, lát nhựa 
đường, xây dựng đường có mái vòm, xây dựng căn hộ, xây dựng nhà tập thể, xây dựng 
công trình văn phòng - khách sạn, sơn nội thất và ngoại thất, khoan giếng, xây dựng kênh 
và đường thủy, xây dựng lò phản ứng nguyên tử, lắp kính, xây dựng dưới nước, lắp đặt 
thiết bị điện, đóng tàu, xây dựng nhà ở, dịch vụ lợp mái, xây dựng đường xe điện ngầm, 
xây dựng kho chứa hàng, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, dịch vụ xây dựng kết cấu thép, dịch 
vụ gia cố công trình xây dựng, xây dựng công trình bê tông cốt thép, xây dựng đường sắt, 
xây dựng khu chung cư, cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng), chuẩn bị mặt bằng xây 
dựng khu đất để ở, xây dựng đường hầm, phát triển đất đai (xây dựng), lắp đặt thiết bị 
mạng truyền thông, xây dựng đường ống dẫn, lắp đặt thiết bị xử lý vệ sinh môi trường, 
xây dựng bến cảng, bến tàu.  

 

 
(210) 4-2014-24624 (220) 13.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.  (KR) 

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng xây dựng (đánh máy). 
 

Nhóm 37: Dịch vụ cách âm trong xây dựng, dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm trong 
xây dựng, dịch vụ kỹ thuật thi công, sửa chữa công trình xây dựng, phá dỡ các công trình 
xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp đặt thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng, xây 
dựng sân vận động, xây dựng cầu vượt, xây dựng công viên, xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp, lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới, xây dựng cầu, khoan giếng, cho thuê máy đào 
xúc, dịch vụ phun vữa, xây dựng cột quảng cáo như đài kỷ niệm, xây dựng lan can cầu, 
lắp đặt thiết bị điều hòa không khí và sưởi ấm, đánh véc ni, xây dựng đập và các thiết bị 
chứa nước, xây dựng đường cao tốc, đường phố và đường xá, lát đường, dán giấy phủ 
tường, đánh bóng bằng cát, làm mộc, trát vữa, xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ, 
chống thấm nước, chống ẩm và chống cháy, xây dựng đê chắn sóng, lắp đặt đường ống, 
dịch vụ xây lát, khoan đào, cho thuê xe ủi đất, lắp đặt giàn giáo, giám sát việc xây dựng 
công trình, xây dựng công trình văn phòng, xây dựng công trình thương mại, xây dựng hệ 
thống cung cấp nước và hệ thống thoát nước, dịch vụ nổ, xây dựng dưới nước, lát nhựa 
đường, xây dựng đường có mái vòm, xây dựng căn hộ, xây dựng nhà tập thể, xây dựng 
công trình văn phòng - khách sạn, sơn nội thất và ngoại thất, khoan giếng, xây dựng kênh 
và đường thủy, xây dựng lò phản ứng nguyên tử, lắp kính, xây dựng dưới nước, lắp đặt 
thiết bị điện, đóng tàu, xây dựng nhà ở, dịch vụ lợp mái, xây dựng đường xe điện ngầm, 
xây dựng kho chứa hàng, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, dịch vụ xây dựng kết cấu thép, dịch 
vụ gia cố công trình xây dựng, xây dựng công trình bê tông cốt thép, xây dựng đường sắt, 
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xây dựng khu chung cư, cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng), chuẩn bị mặt bằng xây 
dựng khu đất để ở, xây dựng đường hầm, phát triển đất đai, (xây dựng), lắp đặt thiết bị 
mạng truyền thông, xây dựng đường ống dẫn, lắp đặt thiết bị xử lý vệ sinh môi trường, 
xây dựng bến cảng, bến tàu.  

 

 
(210) 4-2014-24727 (220) 14.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/255,019 17.04.2014 US 
(540) 

  

  
(731) LOCKHEED MARTIN 

CORPORATION  (US) 
6801 Rockledge Drive, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đồ khung đỡ ngoài nhẹ phỏng sinh học dạng thụ động mặc bởi con người 

nhằm tăng cường sức khỏe và sức chịu đựng của người mặc nó, không phải là thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2014-25288 (220) 21.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) STONCOR GROUP, INC.  (US) 

1000 East Park Avenue, Maple Shade, 
New Jersey 08052, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Các vật liệu làm lớp sơn lót và lớp sơn bảo vệ dựa trên isoxyanat, dựa trên 

epoxy và uretan; chất nhuộm màu. 
 

 
(210) 4-2014-25324 (220) 22.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH công nghiệp PB  

(VN) 

B3 khu dân cư Thái An, Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép và đầu nối, hộp nối, kẹp treo cho xây dựng (tất cả bằng kim loại). 
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Nhóm 09: Hệ thống bảo vệ nối đất chống sét; công tắc của ổ cắm; thiết bị đóng cắt điện; 
tủ điện hạ thế; thang máng cáp; ống luồn dây điện các loại; ống nối, hộp nối và đầu chụp 
ống dây điện; đầu cốt, ốc xiết cáp, dây cột cáp dùng để liên kết giữa dây điện với thiết bị 
đóng cắt điện; hệ thống treo đỡ ống luồn dây điện và các thiết bị dùng để treo ống và giữ 
ống dây điện khi gắn vào các bức tường, công trình; phụ tùng dùng cho các sản phẩm nêu 
trên. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện.  

 

 
(210) 4-2014-25325 (220) 22.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghiệp PB  

(VN) 

B3 khu dân cư Thái An, Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép, ty ren và phụ kiện gồm: đầu nối, hộp nối và kẹp treo dùng trong lĩnh 
vực xây dựng (tất cả bằng kim loại). 

 

Nhóm 09: ống luồn dây điện các loại; ống nối, hộp nối và đầu chụp ống dây điện; hệ 
thống treo đỡ ống luồn đây điện dùng để treo ống và giữ ống dây điện khi gắn vào các 
bức tường, công trình. 

 

 
(210) 4-2014-25326 (220) 22.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghiệp PB  

(VN) 

B3 khu dân cư Thái An, Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép, ty ren và đầu nối, hộp nối, kẹp cho xây dựng (tất cả bằng kim loại). 
 

Nhóm 09: Hệ thống bảo vệ nối đất chống sét; công tắc của ổ cắm; thiết bị đóng cắt điện; 
tủ điện hạ thế; thang máng cáp; ống luồn dây điện các loại; ống nối, hộp nối và đầu chụp 
ống dây điện; đầu cốt, ốc xiết cáp, dây cột cáp dùng để liên kết giữa dây điện với thiết bị 
điện đóng cắt điện; hệ thống treo đỡ ống luồn dây điện và các thiết bị dùng để treo ống và 
giữ ống dây điện khi gắn vào các bức tường, công trình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị cơ điện: máy móc (máy cắt kim loại, máy dập cơ khí, máy đột 
cơ khí) và thiết bị phụ tùng máy (đầu đột, đầu dập); ống thép luồn dây điện; công tắc ổ 
cắm; tủ điện; hộp; tiếp đất chống sét; đèn chiếu sáng; kẹp treo giá đỡ; phụ kiện; phụ tùng 
dùng cho các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2014-25327 (220) 22.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghiệp PB  

(VN) 

B3 khu dân cư Thái An, Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép, ty ren và đầu nối, hộp nối, kẹp treo cho xây dựng (tất cả bằng kim 
loại). 

 
Nhóm 09: Hệ thống bảo vệ nối đất chống sét; công tắc của ổ cắm; thiết bị đóng cắt điện; 
tủ điện hạ thế; thang máng cáp; ống luồn dây điện các loại; ống nối, hộp nối và đầu chụp 
ống dây điện; đầu cốt, ốc xiết cáp, dây cột cáp dùng để liên kết giữa dây điện với thiết bị 
điện đóng cắt điện; hệ thống treo đỡ ống luồn dây điện và các thiết bị dùng để treo ống và 
giữ ống dây điện khi gắn vào các bức tường, công trình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị cơ điện: máy móc (máy cắt kim loại, máy dập cơ khí, máy đột 
cơ khí) và thiết bị phụ tùng máy (đầu đột, đầu dập), ống thép luồn dây điện, công tắc ổ 
cắm, tủ điện, hộp; tiếp đất chống sét, đèn chiếu sáng, kẹp treo giá đỡ, phụ kiện, phụ tùng 
dùng cho các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2014-25470 (220) 22.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám, vàng đậm 
(731) ZAO "TechnoNICOL"   (RU) 

d. 8, Krymsky Val., Moscow, 119049, 
Russia 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm đệm giảm xóc bằng cao su; amiăng; nhựa dẻo (bán thành phẩm); balata 

(chất cách điện); giấy amiăng; giấy cho tụ điện; giấy cách điện, cách nhiệt; nỉ amiăng; 
phớt cách điện, cách nhiệt; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; sợi cácbon trừ loại 
dùng trong ngành dệt; sợi amiăng; sợi đã lưu hoá; nhựa kết dùng để cách điện cho cáp 
ngầm; vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ cho việc cắm hoa (bán thành phẩm); chất điện môi 
(cách điện); phao ngăn chống ô nhiễm; nhựa gắn để trát kín; chất cách điện, cách nhiệt; 
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vật liệu cách ly dùng cho ray đường sắt; chất cách điện cho ống dẫn điện; chất cách điện 
cho dây cáp; bìa cứng amiăng; cao su tổng hợp ; cao su lỏng; van bằng cao su ấn độ hoặc 
sợi đã lưu hoá; nắp van bằng cao su; vòng bằng cao su; sơn cách điện, cách nhiệt; vécni 
cách điện, cách nhiệt; latec (cao su); băng cách điện, cách nhiệt; dải băng dính không 
dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; tấm amiăng; tấm viscô không dùng để 
bao gói; tấm xenluloza tái sinh, không dùng để bao gói; dầu cách điện, cách nhiệt; dầu 
cách điện dùng cho máy biến thế; vật liệu để bít kín; vật liệu lót phanh, bán thành phẩm; 
vật liệu cách âm; vật liệu để cách ly; vật liệu chịu lửa để cách ly; vật liệu đệm lót bằng 
cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe; vật liệu không dẫn điện để 
giữ nhiệt; vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt của nồi hơi; chế phẩm bịt kín dùng cho mối 
nối; vật liệu lọc (bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm); vật liệu tổng hợp để 
ngăn cản sự phát xạ nhiệt; bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói; ống bọc ngoài 
bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; bao bì amiăng; dây bằng chất dẻo dùng để hàn; 
sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; sợi bằng cao su, không dùng trong ngành 
dệt; sợi đàn hồi, không dùng trong ngành dệt; nút bằng cao su; đế amiăng; găng tay để 
cách ly; chất dẻo bán thành phẩm; thạch cao để cách ly; màng bằng chất dẻo không dùng 
để bao gói; màn chống loá cho cửa sổ (màng sẫm màu); tấm phủ amiăng; vỏ bọc để cách 
âm; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho nông nghiệp; vải amiăng; nút bằng cao su; vật liệu 
đệm lót khớp nối giãn nở; đệm lót dùng cho khớp ly hợp; vòng đệm bằng cao su hoặc 
bằng sợi lưu hoá; đệm lót; dải đệm lót đùng để bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ 
nước mưa hoặc gió; vòng đệm ống; cao su hoà tan; mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa 
acrylic (bán thành phẩm); nhựa tổng hơp (bán thành phẩm); đầu nối không bằng kim loại 
dùng cho ống; hợp chất chống ẩm cho các tòa nhà; len thủy tinh để cách ly; sợi thủy tinh 
để cách ly; vải dệt amiăng; vải dệt từ sợi thủy tinh dùng để cách ly; vải dệt để cách ly; bao 
bì không thấm nước; gioăng bằng cao su để vặn chặt nắp bình; lá kim loại dùng để cách 
ly; khuôn bằng cao su cứng ebonite; phiến amiăng; bông khoáng để cách ly; màn chịu lửa 
bằng amiăng; ebonit (cao su cứng). 

 
Nhóm 19: Alabat (thạch cao mịn); khung cửa, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không 
bằng kim loại; xi măng amiăng; nhựa đường; xà, không bằng kim loại; lan can; nhà gỗ 
tạm; bê tông; nhựa rải đường (bitum); giấy xây dựng; chất liên kết cho việc làm than 
bánh; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; kính màu dùng cho cửa sổ; dạ phớt cho xây 
dựng; cổng, không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; vải địa kỹ thuật không dệt dùng cho 
xây dựng; thạch cao; vữa dùng cho xây dựng; đất sét làm đồ gốm; đất sét làm đồ gốm 
(nguyên liệu thô); đất để làm gạch; đất sét là vật liệu xây dựng; sỏi; sỏi dùng cho bể cá; 
đá hoa cương; cửa xếp, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại, dùng trong xây 
dựng; hắc ín than đá; ván lợp mái; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; gỗ dán; 
gỗ để làm đường gờ, chỉ; đường thông hơi của ống khói, không bằng kim loại; bức mành, 
không bằng kim loại; bã mía nén, ép (vật liệu xây dựng); đá vôi; vôi; tác phẩm nghệ thuật 
bằng đá; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; đá; sỏi cuội; đá nhân tạo; 
lau sậy, dùng cho xây dựng; khung nhà, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; khung 
nhà kính, không bằng kim loại; mái đua, không bằng kim loại; các tông dùng trong xây 
dựng (đã phủ nhựa đường); tấm giấy bồi (làm từ bột gỗ), dùng cho xây dựng; bìa cứng 
dùng cho xây dựng; sân trượt băng (cấu kiện không bằng kim loại); thạch anh; giếng chìm 
hơi ép cho việc xây dựng dưới nước; gạch; đá chịu lửa; gỗ ván thùng; cọc neo tàu, không 
bằng kim loại; cọc xi măng; vật liệu công trình xây dựng không bằng kim loại; công trình 
xây dựng có thể di chuyển được, không bằng kim loại; công trình xây dựng cao thẳng 
đứng cho mục đích truyền tải; dầm dọc (bộ phận của cầu thang gác), không bằng kim 
loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; nắp cống, không bằng kim loại; xilolit (bột 
magiê oxit) dùng cho xây dựng; bình chứa (buồng) nhỏ để phun sơn, không bằng kim 
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loại; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; gỗ bán thành phẩm; cầu thang gác, không bằng 
kim loại; dãy bậc cầu thang, không bằng kim loại; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, 
dùng trong xây dựng; nhựa đường; vật liệu gỗ mỏng (dùng trong xây dựng) ; vật liệu phủ 
mặt đường; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường đi; vật liệu chịu lửa dùng cho xây 
dựng, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; hắc ín; vật liệu chịu 
lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá phấn dạng thô; đá mác nơ chứa vôi; bề 
mặt trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; đá hoa 
cẩm thạch; bột đá đen; cổng vòm (xây dựng), không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; 
tấm che khe hở của mái, không bằng kim loại; tấm lát đường, không bằng kim loại; lớp 
che ngoài, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; đường gờ, không bằng kim loại, 
dùng trong xây dựng; đường gờ, không bằng kim loại, dùng cho mái đua; lớp phủ (vật 
liệu xây dựng); thanh mỏng lát trần nhà, không bằng kim loại; thanh mỏng (rui mè bằng 
gỗ, cấu kiện lắp ghép của nhà); tấm gỗ lát; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng; hàng rào chấn song, không bằng kim loại; hàng rào bảo vệ cho đường sá, 
không bằng kim loại; lưới mắt cáo, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; 
khoáng chất olivine dùng cho xây dựng; ván khuôn, không bằng kim loại, để đổ bêtông; 
nhà kính di động, không bằng kim loại; bảng báo hiệu, không phản quang và không cơ 
giới, không bằng kim loại; ván sàn gỗ; vách ngăn, không bằng kim loại; lớp phủ, không 
bằng kim loại; lớp phủ trần nhà, không bằng kim loại; rầm đỡ, không bằng kim loại; cát, 
trừ loại dùng cho lò đúc; cát dùng cho bể cá; cát mịn; sa thạch dùng trong xây dựng; bệ 
phóng tên lửa, không bằng kim loại; nền đúc sẵn, không bằng kim loại; tấm lát nền, 
không bằng kim loại; tấm lát sàn, không bằng kim loại; tấm lát mỏng, không bằng kim 
loại; tấm xi măng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật 
liệu lát bằng nhựa đường; khối lát, không bằng kim loại; vật liệu lát bằng gỗ; khối lát phát 
quang; đá giăm nện; vật liệu phủ trên cơ sở xi măng chịu lửa; đá phủ mặt đường đi; tấm 
lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu tráng bitum cho mái lợp, tấm lát sàn bằng nhựa 
vinyl; dải băng được ngâm trong dung dịch kết dính dùng trong xây dựng; giàn, khung 
làm bằng các vật liệu nhân tạo để đánh dấu đường đi, không bằng kim loại; ngưỡng cửa 
(cửa), không bằng kim loại; lie (đã ép); giằng, không bằng kim loại; vữa dùng cho xây 
dựng; vữa amiăng; bể xây; thanh gỗ để ốp tường; ván cừ, không bằng kim loại; hắc ín 
dùng trong xây dựng; cửa chớp, không bằng kim loại; kính cửa sổ dùng trong xây dựng; 
thủy tinh alebat hoá; kính an toàn; hạt thủy tinh để đánh dấu đường đi; kính cách ly (xây 
dựng); kính cửa sổ (trừ kính cho cửa sổ xe cộ) ; kính tấm (cửa sổ), dùng cho xây dựng; 
mép gờ mái nhà; các sản phẩm đất nung, dùng trong xây dựng; đá khoáng xốp; gỗ dán ép; 
tấm cửa, không bằng kim loại; khuôn đúc, không bằng kim loại; ván trần gỗ; kho (xây 
dựng, không bằng kim loại); thạch anh tự nhiên trong suốt; xi măng cho lò luyện sắt; xi 
măng cho lò cao; xi măng magiê; xi măng dùng trong xây dựng; ngói lợp mái, không 
bằng kim loại; đá đen; phiến đá xám lợp mái; xỉ quặng (vật liệu xây dựng); đá xỉ; lớp gỗ 
dán bề mặt; mành che (ngoài cửa) không bằng kim loại và vật liệu dệt; đá balat nung già; 
gỗ lát sàn; cấu kiện dài thẳng đứng, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; cấu kiện 
dùng để chống nước, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; cấu kiện bằng bêtông 
dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 35: Đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; đại lý thông tin thương mại; phân tích giá thành; cho thuê không gian quảng cáo; 
kiểm toán thương mại; quản lý tư liệu bằng máy tính; trưng bày sản phẩm; dịch vụ ghi 
chép lại các thông tin liên lạc; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; thông tin về 
thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu trong các lĩnh vực thị trường; tuyên dụng nhân sự; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; tư vấn về người lao động; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
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doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; dịch vụ tóm 
lược tin tức; cập nhật tài liệu quảng cáo; xử lý văn bản; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch vụ đánh giá kinh doanh; chuẩn bị bảng tiền lương; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dự báo kinh tế; bán đấu giá; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cho thuê máy 
và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; 
cho thuê máy sao chụp; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; phân 
phát hàng mẫu; phổ biến các thông báo quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư đặt hàng; 
quảng cáo trên truyền hình; sao chụp tài liệu; biên tập số liệu thống kê; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; điều tra thương mại; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; chuẩn bị các cột quảng cáo trên báo chí; kiểm tra tâm lý người lao động (phục 
vụ cho việc tuyển dụng); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; quản lý quá trình đặt hàng; quan hệ công chúng; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ 
so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác); dịch vụ quản lý nhà thầu phụ (thương mại); dịch vụ sao chụp; dịch vụ tổ chức lao 
động để đạt hiệu suất kinh doanh cao. 

 
Nhóm 37: Rải nhựa đường; khoan giếng; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 
phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; đắp lốp 
(lốp xe); lưu hóa lốp xe (sửa chữa); dịch vụ làm kín các công trình xây dựng; tẩy uế; diệt 
chuột; khai thác mỏ; đổ mực; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; 
thông tin về lĩnh vực sửa chữa; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; dịch vụ tán đinh 
ri-vê; đánh véc ni; tráng mạ lại thiếc; lắp đặt giàn giáo; lát đường; giám sát việc xây dựng 
công trình; chống gỉ; làm sạch toà nhà (bề mặt bên ngoài); cho thuê thiết bị xây dựng; cho 
thuê các phương tiện xây dựng; dịch vụ hàn chì; dịch vụ nề; dịch vụ lợp mái che; sơn nội 
thất và ngoại thất; sửa chữa dưới nước; trát vữa; dịch vụ khai thác đá; bảo dưỡng và sửa 
chữa đèn mỏ đốt; sửa chữa bơm; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa 
kho chứa hàng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; xây dựng đê chắn sóng (đập); xây 
dựng dưới nước; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng các 
quầy, sạp hàng trong hội chợ; xây dựng; đóng tàu; dịch vụ làm tuyết nhân tạo; lắp đặt cửa 
ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt và sửa chữa lò đốt; lắp đặt, bảo 
trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn 
phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; bảo 
dưỡng bể bơi; làm sạch ống khói; sửa chữa và làm sạch nồi hơi. 

 

 
(210) 4-2014-25635 (220) 23.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) EVOQUA WATER TECHNOLOGIES 

LLC  (US) 
4800 North Point Parkway, Suite 250, 
30022 Alpharetta, Georgia, USA 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nano và thẩm thấu ngược dùng trong xử lý và làm sạch nước công 
nghiệp; sản phẩm đã qua xử lý trước bao gồm thiết bị làm mềm nước, máy lọc đa phương 
tiện và máy lọc cacbon; mô đun và hệ thống màng mỏng sử dụng công nghệ lọc qua máy 
siêu lọc, lọc nano và thẩm thấu ngược; và hệ thống đánh bóng bao gồm hệ thông khử ion 
liên tục (CEDI) dùng trong xử lý và làm sạch nước công nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2014-25946 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương đậm, cam, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng điện Anh Khiêm  (VN) 

Số 460, đường Thủ Khoa Huân, phường 
Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bình nóng lạnh dùng điện hoặc 

sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng.  
 

 
(210) 4-2014-25969 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Đình Sơn   (VN) 

Đội 1, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, 
tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-26045 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 

686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm tẩy 

trang; xà phòng; bông tẩy trang; dầu thơm (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 04: Nến; nến thơm. 
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Nhóm 06: Móc treo chìa khóa (bằng kim loại thường). 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt sửa móng tay; dĩa, thìa. 
 

Nhóm 09: Kính râm. 
 

Nhóm 11: Đèn đốt dầu thơm. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức (như vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng tay, lắc tay). 
 

Nhóm 16: Sổ tay; bìa bọc hộ chiếu; giấy ăn. 
 

Nhóm 18: Ví; túi xách; túi đựng đồ trang điểm và các loại phụ kiện; ô (dù); dây đeo bằng 
da. 

 
Nhóm 20: Khung ảnh; gối; đệm. 

 
Nhóm 21: Lược; bọt biển dùng để tắm; giỏ đựng đồ; cốc; chén; ấm nước; giá đỡ nến; bình 
hoa; khăn lau đồ đạc; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; hộp đựng thức ăn. 

 
Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải; ga; chăn; chăn phủ salon; vỏ bọc ngoài bằng đồ dệt; 
rèm cửa; khăn tắm; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; khăn trải bàn; tấm lót nồi bằng vải; tấm 
lót cốc, chén bằng vải. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); khăn quàng; găng tay; bít tất; cà vạt; mũ len; mũ cứng; 
mũ mềm; giày; dép (sandal); dép lê; dép đi trong nhà; áo mưa; trang phục dùng trong các 
lễ hội hóa trang; áo choàng tắm; mũ tắm; tạp dề. 

 
Nhóm 26: Cặp tóc; dây buộc tóc; bờm (băng đôi); các phụ kiện dùng để hóa trang bằng 
vải như ruy băng bằng vải như nơ, dải đăng ten hoặc ren; dải băng trang trí cho đầu rèm. 

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân. 

 

 
(210) 4-2014-26046 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 

686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm tẩy 

trang; xà phòng; bông tẩy trang; dầu thơm (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 04: Nến; nến thơm. 
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Nhóm 06: Móc treo chìa khóa (bằng kim loại thường). 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt sửa móng tay; dĩa; thìa. 
 

Nhóm 09: Kính râm. 
 

Nhóm 11: Đèn đốt dầu thơm. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức (như vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng tay, lắc tay). 
 

Nhóm 16: Sổ tay; bìa bọc hộ chiếu; giấy ăn. 
 

Nhóm 18: Ví; túi xách; túi đựng đồ trang điểm và các loại phụ kiện; ô (dù); dây đeo bằng 
da. 

 
Nhóm 20: Khung ảnh; gối; đệm. 

 
Nhóm 21: Lược; bọt biển dùng để tắm; giỏ đựng đồ; cốc; chén; ấm nước; giá đỡ nến; bình 
hoa; khăn lau đồ đạc; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; hộp đựng thức ăn. 

 
Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải; ga; chăn; chăn phủ salon; vỏ bọc ngoài bằng đồ dệt; 
rèm cửa; khăn tắm; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; khăn trải; tấm lót nồi bằng vải; tấm lót 
cốc, chén bằng vải. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); khăn quàng; găng tay; bít tất; cà vạt; mũ len; mũ cứng; 
mũ mềm; giày; dép (sandal); dép lê; dép đi trong nhà; áo mưa; trang phục dùng trong các 
lễ hội hóa trang; áo choàng tắm; mũ tắm; tạp dề. 

 
Nhóm 26: Cặp tóc; dây buộc tóc; bờm (băng đô); các phụ kiện dùng để hóa trang bằng 
vải như ruy băng bằng vải, như nơ, dải đăng ten hoặc ren; dải băng trang trí cho đầu rèm. 

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân. 

 

 
(210) 4-2014-26047 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 

686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm tẩy 

trang; xà phòng; bông tẩy trang; dầu thơm (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 04: Nến; nến thơm. 
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Nhóm 06: Móc treo chìa khóa (bằng kim loại thường).  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt sửa móng tay; dĩa; thìa.  
 

Nhóm 09: Kính râm.  
 

Nhóm 11: Đèn đốt dầu thơm.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức (như vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng tay, lắc tay).  
 

Nhóm 16: Sổ tay; bìa bọc hộ chiếu; giấy ăn. 
 

Nhóm 18: Ví; túi xách; túi đựng đồ trang điểm và các loại phụ kiện; ô (dù); dây đeo bằng 
da.  

 
Nhóm 20: Khung ảnh; chăn; đệm  

 
Nhóm 21: Lược; bọt biển dùng để tắm; giỏ đựng đồ; cốc; chén; ấm nước; giá đỡ nến; bình 
hoa; khăn lau đồ đạc; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; hộp đựng thức ăn.  

 
Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải; ga; chăn; chăn phủ salon; vỏ bọc ngoài bằng đồ dệt; 
rèm cửa; khăn tắm; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; khăn trải; tấm lót nồi bằng vải; tấm lót 
cốc, chén bằng vải.  

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); khăn quàng; găng tay; bít tất; cà vạt; mũ len; mũ cứng; 
mũ mềm; giày; dép (sandal); dép lê; dép đi trong nhà; áo mưa; trang phục dùng trong các 
lễ hội hóa trang; áo choàng tắm; mũ tắm; tạp dề.  

 
Nhóm 26: Cặp tóc; dây buộc tóc; bờm (băng đô); các phụ kiện dùng để hóa trang bằng 
vải như ruy băng bằng vải, như nơ, dải đăng ten hoặc ren; dải băng trang trí cho đầu rèm.  

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân. 

 

 
(210) 4-2014-26080 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

   

(531) 3.9.16; A25.7.7 
(731) TUNG LOK MILLENNIUM PTE LTD  

(SG) 
1 Sophia Road #05-03 Peace Centre 
Singapore 228149  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi, cụ thể là phong bì, bao nhỏ bằng giấy hoặc chất dẻo, cho mục đích bao 

gói, và túi cho lò vi sóng; bìa (văn phòng phẩm); ảnh chụp; tranh ảnh, sách mỏng; bưu 
thiếp; văn phòng phẩm; vật liệu dùng để viết; tập giấy viết; giấy viết; giấy gói/giấy bọc 
(văn phòng phẩm); túi bằng giấy hoặc chất dẻo cho mục đích bao gói; tấm lót cốc bằng 
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giấy; khăn giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; tấm lót bằng giấy; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn bàn bằng giấy.  

 
Nhóm 21: Cốc vại để uống bia/ca uống bia; đồ trang trí bằng sứ; lót cốc không bằng giấy 
và không phải là khăn ăn; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; cốc/chén không bằng kim loại; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; bình 
đựng nước cho người đi du lịch; hộp đựng bữa ăn trưa; giá đỡ bảng thực đơn; ca, không 
bằng kim loại quý; đồ sứ để chứa đựng; bộ đồ ăn, (ngoại trừ dao, dĩa và thìa) không bằng 
kim loại quý; tất cả trong nhóm 21.  

 
Nhóm 25: Tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; thắt lưng; đồ đội đầu, bao gồm mũ lưỡi 
trai và mũ; quần áo, bao gồm áo choàng ngoài; áo vét; áo nịt len; áo gilê/áo lót/áo chẽn 
không tay và áo thun ngắn tay; đồ đi chân; ca vát; khăn quàng cổ; đồng phục.  

 
Nhóm 29: Bữa ăn và món ăn tươi hoặc đông lạnh được chuẩn bị sẵn bao gồm hoặc được 
làm chủ yếu từ thịt, bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, thịt cừu, thịt bê, và hải sản, bao 
gồm cả vây cá mập, thịt cua, bào ngư và các loại động vật có vỏ (tôm, cua, sò, hến); món 
Dim Sum Trung Quốc là loại thực phẩm được làm từ thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá, hải sản 
và/hoặc rau củ trong nhóm 29; vây cá mập; súp/canh; bữa ăn và món ăn chay được làm từ 
rau củ quả; sa lát rau củ, gái cá (món yu sheng); thịt lợn thái miếng mỏng nướng (món 
bak kwa); hạt đậu nành đã bảo quản và sấy khô cho thực phẩm (bao gồm váng đậu phụ); 
bữa ăn được chuẩn bị sẵn bao gồm hoặc được làm chủ yếu từ đậu phụ; thực phẩm ăn 
nhanh được làm từ các nguyên liệu trong nhóm 29; món tráng miệng được làm từ trứng, 
sữa đậu nành, sữa và trái cây, bao gồm món tráng miệng trên cơ sở sữa nhân tạo, món 
tráng miệng được ướp lạnh làm từ trứng, sữa đậu nành, sữa và trái cây, món tráng miệng 
từ kem (sản phẩm sữa), món tráng miệng từ bơ sữa, món tráng miệng có các hương vị 
được làm từ trứng, sữa đậu nành, sữa và trái cây, món tráng miệng từ trái cây, món tráng 
miệng từ sữa, món tráng miệng từ đậu nành, món tráng miệng từ sữa chua.  

 
Nhóm 30: Bột hạnh nhân; đồ uống bao gồm trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la và đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ gia vị; bánh 
kẹo, bao gồm bánh kẹo đường và bánh kẹo hạnh nhân; bánh ngọt, bao gồm bánh trung 
thu; bánh quy, bao gồm bánh quy dừa (bánh juey bankit); bánh tạc, bao gồm bánh tạc vị 
dứa; đồ trang trí có thể ăn được cho bánh ngọt được làm từ kẹo, sô cô la, bánh kẹo, bánh 
quy (cookies), bánh quy (biscuits) và bột đậu nành; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh 
dầu; bánh gạo, bao gồm bánh gạo dùng cho tết âm lịch (bánh nian kau); thực phẩm mặn 
được chuẩn bị sẵn chủ yếu bằng bột (chiên hoặc hấp có chứa cà rốt, củ cải loại dài hoặc 
củ cải loại tròn); kẹo cho thức ăn; sô cô la; quế (gia vị); đinh hương (gia vị); sản phẩm ca 
cao; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; bánh quy thường có hình tròn nhỏ, phồng lên 
lúc nướng; muối nấu ăn, bánh quy giòn; bột cà-ri (gia vị); bánh trứng; đồ trang trí cho 
bánh ngọt có thể ăn được; thực phẩm giàu tinh bột; kẹo mềm; thạch trái cây dạng kẹo 
bánh; gừng (gia vị); bánh gừng; thạch hoa quả (bánh kẹo); mì sợi; thực phẩm trên cơ sở 
yến mạch; bánh Patê (bánh nướng), kẹo lạc; bánh quy pơti bơ; bánh gatô nhỏ (bánh ngọt); 
bánh pizza; bánh putđing; bánh gạo; bánh mỳ kẹp nhân/bánh xăng đuých; gia vị; kẹo 
(không cho mục đích y tế); bánh nướng, bao gồm bánh nướng nhân thịt; nem cuốn/nem 
cuộn; nem cuộn với nhân là tôm panđan; bánh crepe; bánh gạo nếp viên (có vừng, lạc và 
đậu đỏ); bánh bao nhỏ, bao gồm bánh bao nhỏ nhân thịt; bánh kếp; bánh gối; bánh để 
cuốn nem; bánh có vỏ được làm từ váng đậu; bánh bao gạo; bánh bao gạo nếp; bánh bao 
gạo (được nhồi thịt); bánh bao gạo nếp (được nhồi thịt); bánh patê/bánh nướng, bao gồm 
bánh patê/bánh nướng nhân thịt; mì sợi/miến (sợi dẹt); nước xốt; bánh mỳ và bánh mỳ 
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cuộn; bánh dim sum (bánh bao); thực phẩm ăn nhanh được làm từ bột mỳ hoặc gạo; bánh 
quy giòn làm từ gạo hoặc bột mỳ có vị hải sản, bao gồm tôm panđan, cua, mực và cá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, bao gồm dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
căng tin, bao gồm dịch vụ căng tin; quán bán rượu nhẹ/quán cocktail; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ các món ăn Trung Quốc; cho 
thuê ghế, khăn trải bàn, khăn ăn và đồ thủy tinh; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống bao gồm nhà hàng tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-26081 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.6; A25.7.8 
(731) TUNG LOK MILLENNIUM PTE LTD  

(SG) 
1 Sophia Road #05-03 Peace Centre 
Singapore 228149  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi, cụ thể là phong bì, bao nhỏ bằng giấy hoặc chất dẻo, cho mục đích bao 

gói, và túi cho lò vi sóng; bìa (văn phòng phẩm); ảnh chụp; tranh ảnh, sách mỏng; bưu 
thiếp; văn phòng phẩm; vật liệu dùng để viết; tập giấy viết; giấy viết; giấy gói/giấy bọc 
(văn phòng phẩm); túi bằng giấy hoặc chất dẻo cho mục đích bao gói; tấm lót cốc bằng 
giấy; khăn giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; tấm lót bằng giấy; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn bàn bằng giấy.  

 
Nhóm 21: Cốc vại để uống bia/ca uống bia; đồ trang trí bằng sứ; lót cốc không bằng giấy 
và không phải là khăn ăn; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; cốc/chén không bằng kim loại; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; bình 
đựng nước cho người đi du lịch; hộp đựng bữa ăn trưa; giá đỡ bảng thực đơn; ca, không 
bằng kim loại quý; đồ sứ để chứa đựng; bộ đồ ăn, (ngoại trừ dao, dĩa và thìa) không bằng 
kim loại quý; tất cả trong nhóm 21.  

 
Nhóm 25: Tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; thắt lưng; đồ đội đầu, bao gồm mũ lưỡi 
trai và mũ; quần áo, bao gồm áo choàng ngoài; áo vét; áo nịt len; áo gilê/áo lót/áo chẽn 
không tay và áo thun ngắn tay; đồ đi chân; ca vát; khăn quàng cổ; đồng phục.  

 
Nhóm 29: Bữa ăn và món ăn tươi hoặc đông lạnh được chuẩn bị sẵn bao gồm hoặc được 
làm chủ yếu từ thịt, bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, thịt cừu, thịt bê, và hải sản, bao 
gồm cả vây cá mập, thịt cua, bào ngư và các loại động vật có vỏ (tôm, cua, sò, hến); món 
Dim Sum Trung Quốc là loại thực phẩm được làm từ thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá, hải sản 
và/hoặc rau củ trong nhóm 29; vây cá mập; súp/canh; bữa ăn và món ăn chay được làm từ 
rau củ quả; sa lát rau củ, gái cá (món yu sheng); thịt lợn thái miếng mỏng nướng (món 
bak kwa); hạt đậu nành đã bảo quản và sấy khô cho thực phẩm (bao gồm váng đậu phụ); 
bữa ăn được chuẩn bị sẵn bao gồm hoặc được làm chủ yếu từ đậu phụ; thực phẩm ăn 
nhanh được làm từ các nguyên liệu trong nhóm 29; món tráng miệng được làm từ trứng, 
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sữa đậu nành, sữa và trái cây, bao gồm món tráng miệng trên cơ sở sữa nhân tạo, món 
tráng miệng được ướp lạnh làm từ trứng, sữa đậu nành, sữa và trái cây, món tráng miệng 
từ kem (sản phẩm sữa), món tráng miệng từ bơ sữa, món tráng miệng có các hương vị 
được làm từ trứng, sữa đậu nành, sữa và trái cây, món tráng miệng từ trái cây, món tráng 
miệng từ sữa, món tráng miệng từ đậu nành, món tráng miệng từ sữa chua.  

 
Nhóm 30: Bột hạnh nhân; đồ uống bao gồm trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la và đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ gia vị; bánh 
kẹo, bao gồm bánh kẹo đường và bánh kẹo hạnh nhân; bánh ngọt, bao gồm bánh trung 
thu; bánh quy, bao gồm bánh quy dừa (bánh juey bankit); bánh tạc, bao gồm bánh tạc vị 
dứa; đồ trang trí có thể ăn được cho bánh ngọt được làm từ kẹo, sô cô la, bánh kẹo, bánh 
quy (cookies), bánh quy (biscuits) và bột đậu nành; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh 
dầu; bánh gạo, bao gồm bánh gạo dùng cho tết âm lịch (bánh nian kau); thực phẩm mặn 
được chuẩn bị sẵn chủ yếu bằng bột (chiên hoặc hấp có chứa cà rốt, củ cải loại dài hoặc 
củ cải loại tròn); kẹo cho thức ăn; sô cô la; quế (gia vị); đinh hương (gia vị); sản phẩm ca 
cao; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; bánh quy thường có hình tròn nhỏ, phồng lên 
lúc nướng; muối nấu ăn, bánh quy giòn; bột cà-ri (gia vị); bánh trứng; thực phẩm giàu 
tinh bột; kẹo mềm; thạch trái cây dạng kẹo bánh; gừng (gia vị); bánh gừng; thạch hoa quả 
(bánh kẹo); mì sợi; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bánh Patê (bánh nướng), kẹo lạc; 
bánh quy pơti bơ; bánh gatô nhỏ (bánh ngọt); bánh pizza; bánh putđing; bánh gạo; bánh 
mỳ kẹp nhân/bánh xăng đuých; gia vị; kẹo (không cho mục đích y tế); bánh nướng, bao 
gồm bánh nướng nhân thịt; nem cuốn/nem cuộn; nem cuộn với nhân là tôm panđan; bánh 
crepe; bánh gạo nếp viên (có vừng, lạc và đậu đỏ); bánh bao nhỏ, bao gồm bánh bao nhỏ 
nhân thịt; bánh kếp; bánh gối; bánh để cuốn nem; bánh có vỏ được làm từ váng đậu; bánh 
bao gạo (được nhồi thịt); bánh bao gạo nếp (được nhồi thịt); bánh patê/bánh nướng, bao 
gồm bánh patê/bánh nướng nhân thịt; mì sợi/miến (sợi dẹt); nước xốt; bánh mỳ và bánh 
mỳ cuộn; bánh dim sum (bánh bao); thực phẩm ăn nhanh được làm từ bột mỳ hoặc gạo; 
bánh quy giòn làm từ gạo hoặc bột mỳ có vị hải sản, bao gồm tôm panđan, cua, mực và 
cá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, bao gồm dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
căng tin, bao gồm dịch vụ căng tin; quán bán rượu nhẹ/quán cocktail; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ món ăn Trung Quốc; cho thuê 
ghế, khăn trải bàn, khăn ăn và đồ thủy tinh; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống bao gồm nhà hàng tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-26175 (220) 29.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-26376 (220) 30.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.15.3; 26.1.1; 
8.1.25 

(591) Xanh, trắng, vàng 
(731) Làng nghề Bánh Tét Trà Cuôn  

(VN) 

ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tét. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-26415 (220) 31.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Ta Pha  (VN) 

07(tầng 2) Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử, điện máy; quảng cáo; 

bán đấu giá; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn 
kế toán; kiểm toán doanh nghiệp.  

 
Nhóm 41: Học viện; trường đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội; tập huấn chuyên đề.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ trọ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân 
sự, đầu tư, thương mại, lao động; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2014-26417 (220) 31.10.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) DUSKIN CO., LTD.  (JP) 

1-33, Toyotsu-cho, Suita-shi, Osaka, 
Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; 

đá lạnh có thể ăn được; đá lạnh dùng cho đồ uống; bánh rán; bánh quy; bánh nướng xốp 
(ăn với bơ khi uống trà); bánh nướng; bánh ngọt; bánh xăng đuých; mì sợi; thạch trái cây 
(dạng bánh kẹo); món ăn của Trung Quốc thuộc nhóm này bao gồm cả bánh bao, nem 
cuốn, bánh tạc, bánh hấp nhân tôm, bánh bao nhân hải sản, hoành thánh nhân tôm, bánh 
bao nhân tôm và sản phẩm bánh ngọt phương Đông; sô-cô-la; kem lạnh; kem trái cây (đá 
lạnh); bánh put-đing; sản phẩm bánh ngọt; bánh mỳ kẹp xúc xích nóng; bánh patê thịt; 
bột sắn hột; hột cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đố uồng trên cơ sở ca cao; đồ uống 
trên cơ sở trà; tất cả thuộc nhóm 30.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn 
bị thực phẩm và đồ uống; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng bán 
thức ăn mang về; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn 
uống thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bao gồm cả việc phục vụ do nhà 
hàng thực hiện; cửa hàng bánh rán (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng bánh rán; quán cà 
phê phục vụ bánh rán; dịch vụ bán bánh rán mang về (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2014-26717 (220) 04.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A5.3.13; 26.11.3; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 

đậm, cam nhạt, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Vi Vi  

(VN) 

20 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Keo dán mi, keo nối mi; dung dịch tháo keo dán mi.  
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(210) 4-2014-26859 (220) 05.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.3.4; 26.4.2 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phụng Tiến  (VN)

28C Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 2, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn; máy nông nghiệp; máy xay xát; máy tỉa hạt; băng tải; vít tải (bộ 

phận của máy).  
 
 
 

 
(210) 4-2014-26944 (220) 05.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sao Phương Nam  

(VN) 

105 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Bộ ly hợp, nhông xích, má phanh, giảm xóc, các loại dây điều khiển như: dây 

phanh (thắng), dây ga, dây côn (col), dây e dùng cho xe gắn máy (sợi dây nối giữa bộ chế 
hoà khí của xe máy và tay lái điều khiển xe máy (nằm ở dưới tay phanh). 

 
 
 

 
(210) 4-2014-26959 (220) 06.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA  

(IT) 
Viale Virgilio n. 55 41123 Modena Italia 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2014-26987 (220) 06.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Chà Bông 

Việt  (VN) 

D8/50 Nữ Dân Công, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm làm mềm thịt dung cho mục đích gia đình; nước sốt làm bóng giăm 

bông. 
 

 
(210) 4-2014-27002 (220) 06.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh da trời, trắng, vàng 
(731) Lương Văn Cường  (VN) 

Thôn Hồng Tiến, xã Quyết Tiến, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác cụ thể là khăn mặt bằng  vải, 

khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-27029 (220) 06.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/274,145, 07.05.2014 US 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23 
(731) BLH TECHNOLOGIES INC. (a 

Canadian corporation)  (CA) 
102 - 1819 Granville Street Halifax, 
Nova Scotia Canada B3J3R1  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học chống cháy cho sử dụng trong thương mại và trong hộ gia 

đình. 
 

Nhóm 02: Sơn chống cháy; sơn phủ chống cháy trên cơ sở nước và epoxy dùng cho vật 
liệu xây dựng; sơn phủ chống cháy để sử dụng cho nhôm, sợi thủy tinh, thạch cao, vách 
thạch cao, gỗ, gỗ xẻ, dầm gỗ cứng, và thép. 
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Nhóm 17: Vật liệu chống cháy, cụ thể là tấm ốp chịu lửa làm bằng thủy tinh, sợi cacbon 
hoặc sợi gốm; vật liệu cách nhiệt, cụ thể là, bọt polyurethane đã được xử lý hóa học có 
chứa hóa chất chống cháy; cao su đã qua xử lý hóa học cao su có chứa hóa chất chống 
cháy; giấy đã qua xử lý hóa học, cụ thể là, giấy chống cháy có chứa hóa chất chống cháy 
được sử dụng để cách nhiệt cho tòa nhà; màng phim xen-lu-lô đã qua xử lý hóa học sử 
dụng trong thương mại và công nghiệp có chứa hóa chất chống cháy; vật liệu cách nhiệt 
xen-lu-lô đã qua xử lý hóa học có chứa hóa chất chống cháy. 

 
Nhóm 19: Tấm ốp và pa-nen chống cháy phi kim loại dùng trong xây dựng; tấm ốp và pa-
nen chống cháy phi kim loại đã qua xử lý hóa học dùng trong xây dựng có chứa chất hóa 
học chống cháy; vật liệu phòng cháy chữa cháy, cụ thể là tấm ốp phi kim loại chịu lửa 
làm bằng bột gỗ hoặc sợi xen-lu-lô dùng trong xây dựng; sản phẩm giấy đã qua xử lý hóa 
học, cụ thể là giấy lợp mái tấm nhựa đường có chứa hóa chất chống cháy; tấm ốp và pa-
nen xen-lu-lô chống cháy phi kim loại đã qua xử lý hóa học dùng trong xây dựng có chứa 
hóa chất chống cháy; vải không dệt làm bằng sợi tổng hợp đã qua xử lý hóa học có tính 
năng chống cháy, sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng. 

 
Nhóm 24: Vải dệt đã qua xử lý hóa học có chứa hóa chất chống cháy để sử dụng để may 
quần áo, túi xách, áo khoác, găng tay, và đồ may mặc gia đình. 

 

 
(210) 4-2014-27130 (220) 07.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.7; A25.7.8; 25.7.25 
(591) Trắng, ghi 
(731) Phòng tranh CUC - CUC 

Gallery  (VN) 

A4703 Keangnam, E6 Phạm Hùng, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục: giáo dục kiến thức về nghệ thuật Việt Nam và thế giới; đào tạo: đào 

tạo kỹ năng; giải trí: các hoạt động giải trí bổ trợ cho giáo dục và đào tạo; trình bày các 
tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục: 
triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-27131 (220) 07.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.7; A25.7.8; 25.7.25 
(731) Phòng tranh CUC - CUC 

Gallery  (VN) 

A4703 Keangnam, E6 Phạm Hùng, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục: giáo dục kiến thức về nghệ thuật Việt Nam và thế giới; đào tạo: đào 
tạo kỹ năng; giải trí: các hoạt động giải trí bổ trợ cho giáo dục và đào tạo; trình bày các 
tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hoá hoặc giáo dục: 
triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

 
(210) 4-2014-27334 (220) 10.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ cờ 
(731) Công ty TNHH EROSS Việt Nam  

(VN) 

Số 30 ngõ 281 Tam Trinh, tổ 48 phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 21: Các loại bàn chải đánh răng; các dụng cụ và vật dụng dùng để chăm sóc và làm 
sạch răng, lưỡi và lợi; các loại tăm; bàn chải đánh răng và các loại hộp đựng tăm không 
làm bằng kim loại quý; chỉ tơ dùng làm sạch kẽ răng; các dụng cụ trang điểm và vệ sinh; 
tăm bông ngoáy tai; bàn chải dùng để cọ rửa; bông xốp, bọt biển để cọ rửa khi tắm. 

 
Nhóm 24: Khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh; khăn mặt bằng vải; khăn tắm; khăn vải 
dùng để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải. 

 
Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục). 

 
 

 
(210) 4-2014-27348 (220) 10.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

    

(531) 26.1.2; A26.1.24; 24.9.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng, đen 
(731) SAN MIGUEL BREWING 

INTERNATIONAL LIMITED  (HK) 
Commerce House Wickhams Cay 1 P.O. 
Box 3140 Road Town Tortola Virgin 
islands, British c/o: 9/F Citimark 
Building 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek 
Yuen Shatin, N.T., Hong Kong 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia và đồ uống trên cơ sở mạch nha không có cồn. 
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(210) 4-2014-27507 (220) 11.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.6; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh   (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; matit phủ bề mặt kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-27509 (220) 11.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) TRANS UNION LLC  (US) 

555 W. Adams St., Chicago, Illinois 
60661, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 36: Thông tin tài chính và thông tin tín dụng được cung cấp bằng các phương tiện 

điện tử; thẩm tra tín dụng và tư vấn tín.dụng; phân tích tài chính và tư vấn tài chính; dịch 
vụ thông tin, cụ thể là dịch vụ cung cấp các báo cáo, các bản in, các nhãn in, các danh 
sách điện tử, các báo cáo và dữ liệu, truyền dữ liệu bằng máy tính, qua thư điện tử, CD 
ROM, băng từ và các đĩa máy tính, tất cả liên quan đến việc in ấn bằng máy tính và lựa 
chọn, sắp xếp, trình bày và phân phối dữ liệu trong lĩnh vực báo cáo tín dụng tiêu dùng, 
dữ liệu định giá bất động sản, dữ liệu bất động sản được thu thập từ các hồ sơ công khai, 
sàng lọc thông tin trước khi tuyển dụng, hỗ trợ nạn nhân trong các vụ gian lận tín dụng, 
phát hiện và ngăn chặn gian lận tín dụng, bảo hiểm, quản lý cho vay và quản lý rủi ro bảo 
hiểm; dịch vụ tư vấn và dịch vụ thông tin liên quan đến dữ liệu tài chính và các số liệu 
thống kê tài chính dành cho các bên cho vay, các tổ chức tài chính và các công ty bảo 
hiểm; các dịch vụ báo cáo thông tin tín dụng và báo cáo thông tin tài chính được cung cấp 
bằng máy tính và các phương tiện trực tuyến và các dịch vụ thông tin kinh doanh và thông 
tin tiêu dùng trong các lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, sàng lọc thông tin trước khi 
tuyển dụng, phát hiện và ngăn chặn gian lận tín dụng; dịch vụ quản lý cho vay và quản lý 
rủi ro bảo hiểm; dịch vụ thông tin tài chính và thông tin tín dụng được cung cấp bằng cách 
sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính chứa thông tin liên quan đến việc in ấn bằng máy tính và 
lựa chọn, sắp xếp, trình bày và phân phối dữ liệu trong các lĩnh vực báo cáo tín dụng 
thương mại và báo cáo tín dụng tiêu dùng, dữ liệu định giá bất động sản và dữ liệu bất 
động sản được thu thập từ các hồ sơ công khai, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm và quản lý 
cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm;dịch vụ tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm và quản lý cho 
vay và quản lý rủi ro bảo hiểm; dịch vụ thông tin tài chính và thông tin tín dụng, cụ thể là 
dịch vụ cung cấp các báo cáo, các bản in, các nhãn in, các danh sách điện tử, các báo cáo 
và dữ liệu, truyền dữ liệu bằng máy tính, qua thư điện tử, CD ROM, băng từ và các đã 
máy tính, tất cả liên quan đến việc in ấn bằng máy tính và lựa chọn, sắp xếp, trình bày và 
phân phối dữ liệu trong lĩnh vực báo cáo tín dụng tiêu dùng, dữ liệu định giá bất động sản 
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và dữ liệu bất động sản được thu thập từ các hồ sơ công khai, tín dụng tiêu dùng, bảo 
hiểm và quản lý cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn 
tín dụng được thực hiện bằng cách sử dụng máy tính trong các lĩnh vực quản lý cho vay 
và quản lý thông tin và các thông tin có liên quan đến các lĩnh vực này, cụ thể là công 
nghệ thông tin, quản lý thông tin, xử lý thông tin, rủi ro tín dụng và rủi ro cho vay và quản 
lý thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm và 
quản lý cho vay và quản lý rủi ro bảo hiểm; và các dịch vụ bất động sản và các dịch vụ 
thế chấp, cụ thể là kiểm tra và định giá tài sản, sự tuân thủ quy định về bảo hiểm lũ lụt, tra 
cứu tài sản và giấy tờ sở hữu tài sản và hỗ trợ xử lý các khoản thế chấp/khoản vay.  

 

 
(210) 4-2014-27528 (220) 11.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.2; 5.7.3; 11.1.22 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng 
(731) CS93 RESTAURANT PTE LTD   (SG) 

93 Killiney Road Singapore 239536 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bột nhồi. 

 

 
(210) 4-2014-27550 (220) 11.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

   

(531) 24.9.1 
(591) Đen, trắng xám 
(731) H. H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue Greenwich, 
CT 06830 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 

 

 
(210) 4-2014-27553 (220) 11.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(731) H. H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue Greenwich, 
CT 06830 USA   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2014-27591 (220) 12.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.5; A5.3.13; 1.15.15; A25.7.21; 
A26.4.6; 25.1.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, phớt vàng 
(731) Công ty cổ phần nội thất Titi  

(VN) 

Số 1A, ngõ 110, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoậc bếp nóc; thớt (dùng trong nhà 
bếp). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2014-27592 (220) 12.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.3.23 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH TIWOOD  (VN)

Số 1A, ngõ 110, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; thớt (dùng trong nhà 
bếp). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2014-27731 (220) 13.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Da cam, ghi xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và phát triển công 

nghệ Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận ghép nối (cơ cấu ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ); chi tiết của động cơ kim loại; máy công nghiệp; hệ thống máy móc dùng để chế 
biến và bảo quản nông sản thiết bị để gia công cơ khí. 

 
Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; thịt; trái cây đóng hộp; thực phẩm chế biến từ cá; trứng; 
mứt quả. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học, 
thiết bị y tế, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn các 
loại hóa chất; môi giới thương mại; tư vấn quản lý tài sản ủy thác; dịch vụ tư vấn quản lý 

 
Nhóm 37: Cho thuê máy móc phục vụ thi công xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây 
dựng các công trình xây dựng như nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, bến tàu, hệ thống thủy 
lợi; giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; thu gom chất thải. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển đồ đạc; vận tải bằng ô tô, dịch vụ lái xe, vận tải bằng tàu thuyền; 
môi giới vận tải, vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 40: Xử lý rác và chất thải; tiêu hủy chất thải; chế biến dầu mỏ.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều hành hội thảo; trại tập luyện thể thao, dịch vụ câu lạc bộ; 
thông tin giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; thông tin giải trí, khóa đào tạo từ xa; 
trường đào tạo; tổ chức và tiến hành các chương trình trao đổi sinh viên, giảng dạy; dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy (quản trị doanh nghiệp, giảng dạy kỹ thuật viên chuyên ngành 
công nghệ sinh học, sinh học thực phẩm, hóa phân tích, hóa môi trường, đào tạo thích 
nghi và kỹ năng nghề nghiệp). 

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi tính; thiết lập bản vẽ 
xây dựng; quản lý hệ thống máy tính. 

 
 

 
(210) 4-2014-27740 (220) 13.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần thương mại, 

đầu tư và phát triển công 

nghệ Quốc Tế  (VN) 

Tầng 20 tòa nhà Charm vit, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; trại luyện tập thể thao; huấn luyện; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành (thao tác thử). 
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(210) 4-2014-27791 (220) 13.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.7.25; 1.15.21 
(731) Công ty CP dịch vụ đại lý 

thuế và tư vấn đào tạo Tâm 

Việt  (VN) 

Số 5, khu tập thể 457, Trần Qúy Cáp, 
Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: ước định giá trị tài chính; định giá tài chính để tính thuế. 
 

 
(210) 4-2014-27828 (220) 13.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Khôi  (VN) 

Số nhà 31, tổ 7 khu 8, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-27857 (220) 13.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.23; 5.5.16; 2.9.14; 7.5.25; 7.11.25 
(591) Xanh da trời, xanh dương, nâu đỏ, trắng, 

xám, nâu đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Chánh Phú Hòa  (VN) 

Số 7, đường Ngô Văn Trị, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi, củ tươi; quả tươi; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, cây cảnh, rau tươi, củ tươi, quả tươi, cây giống.  
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên nghĩa trang, 
khu công nghiệp, khu dân cư; kinh doanh bất động sản nghĩa trang. 

 
Nhóm 37:  Xây dựng nhà; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình 
xây dựng; xây dựng mồ mả; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp. 
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Nhóm 42: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 44: Trồng rau, đậu các loại; trồng hoa, cây cảnh, cây gia vị, cây dược liệu; trồng 
cây lâu năm, cây hàng năm; nhân cây giống; chăm sóc cây giống; dịch vụ làm vòng hoa; 
thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ hỏa táng, dịch vụ mai táng; dịch vụ phục vụ tang lễ.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-27861 (220) 13.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/431,120 22.10.2014 US 
(540) 

  

  
(731) LENOVO (SINGAPORE) PTE. LTD.  

(SG) 
151 Lorong Chuan#02-01 New Tech 
Park Singapore SINGAPORE 556741  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể đeo được; mô-đun điện tử cá nhân có 

thể đeo được và có thể thay thế được; thiết bị điện tử thông minh; máy tính có thể đeo 
được. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay thông minh; đồng hồ bấm giờ; bộ phận của 
đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; dây đeo cổ tay bằng cao su hoặc silicon có tính chất là 
vòng đeo tay.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-27943 (220) 14.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư Ánh 

Sao Việt  (VN) 

Số 17, lô 27, đường Phạm Đức Hiển, 
phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thịt; máy làm sữa đậu nành; máy làm trứng cuộn. 
 

Nhóm 11: Nồi chiên không dầu dùng điện, bình siêu tốc đun nước. 
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(210) 4-2014-28043 (220) 06.09.2012 

(641) 4-2012-19787 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.4.2; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH Hải Đăng  (VN)

5 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Điều hành các chuyến du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ đặt chỗ cho các 

chuyến đi du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-28240 (220) 18.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.4; A1.3.16; 1.3.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Trần Thị Thanh Huyền  (VN)

Số nhà 29C1, khu đô thị Nam Thăng 
Long, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm giường, gối dựa sofa. 
 

Nhóm 24: Bồ đồ giường bằng vải (vỏ chăn, vỏ ga, vỏ gối), vỏ gối dùng cho ghế trường kỷ 
(sofa), rèm cửa bằng vải (rèm thêu nghệ thuật, rèm chống nắng). 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại rèm cửa, chăn, ga, gối, đệm. 

 

 
(210) 4-2014-28346 (220) 19.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng ánh kim, nâu, đen, nâu nhạt 
(731) Lê Viết Hải  (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để xông hơi (nước hoa); nước thơm dùng cho mỹ phẩm; đồ hóa 

trang: phấn trang điểm; son phấn; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; 
chế phẩm để làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người; kem làm trắng da; đồ 
dùng trong nhà tắm: xà phòng tắm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu hương liệu (tinh dầu); 
mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm dùng cho da, cụ thể: chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm, 
chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí; lịch; tờ rơi; ấn phẩm phục vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng, trang thiết bị 
y tế, trang thiết bị phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải phẫu; đại lý mua bán, ký gửi 
hàng hóa dược phẩm và mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ; quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện cho mục đích quảng cáo và xúc tiến 
bán hàng; tư vấn marketing; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển nhân viên; marketing trực 
tuyến; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin thương 
mại; tư vấn tiêu dùng; phổ biến/phân phát các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra 
công chúng; tổ chức kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin 
kinh doanh; tư vấn truyền thông (tư vấn về quan hệ đối tác, các kênh tiếp cận với dân 
chúng/người tiêu dùng); tư vấn báo chí (tư vấn về kênh thông tin tiếp cận được với số 
đông dân chúng (truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử...); tư vấn các chương trình 
truyền thông, tiếp thị; đại lý phát hành ấn phẩm, sách báo, phim; cho thuê phương tiện 
quảng cáo; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông; lập kế hoạch, mua và đàm phán về 
thời gian, không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; sản xuất và phát 
hành phim ảnh; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc tạp kỹ và các hoạt động giải trí 
khác; đào tạo nghề thẩm mỹ; xuất bản sách về thẩm mỹ; tổ chức cuộc thi sắc đẹp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trợ giúp y tế; 
cho thuê thiết bị y tế; chăm sóc sắc đẹp; nhà dưỡng lão; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; 
bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ/tạo hình; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; tư vấn, cố vấn cho 
mục đích thư giãn, chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc và làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2014-28347 (220) 19.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Lê Viết Hải  (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để xông hơi (nước hoa); nước thơm dùng cho mỹ phẩm; đồ hóa 

trang: phấn trang điểm; son phấn; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; 
chế phẩm để làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người; kem làm trắng da; đồ 
dùng trong nhà tắm: xà phòng tắm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu hương liệu (tinh dầu); 
mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm dùng cho da, cụ thể: chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm, 
chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 
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Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí; lịch; tờ rơi; ấn phẩm phục vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng, trang thiết bị 
y tế, trang thiết bị phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải phẫu; đại lý mua bán, ký gửi 
hàng hóa dược phẩm và mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ; quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện cho mục đích quảng cáo và xúc tiến 
bán hàng; tư vấn marketing; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển nhân viên; marketing trực 
tuyến; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin thương 
mại; tư vấn tiêu dùng; phổ biến/phân phát các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra 
công chúng; tổ chức kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin 
kinh doanh; tư vấn truyền thông (tư vấn về quan hệ đối tác, các kênh tiếp cận với dân 
chúng/người tiêu dùng); tư vấn báo chí (tư vấn về kênh thông tin tiếp cận được với số 
đông dân chúng (truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử...); tư vấn các chương trình 
truyền thông, tiếp thị; đại lý phát hành ấn phẩm, sách báo, phim; cho thuê phương tiện 
quảng cáo; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông; lập kế hoạch, mua và đàm phán về 
thời gian, không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; sản xuất và phát 
hành phim ảnh; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc tạp kỹ và các hoạt động giải trí 
khác; đào tạo nghề thẩm mỹ; xuất bản sách về thẩm mỹ; tổ chức cuộc thi sắc đẹp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trợ giúp y tế; 
cho thuê thiết bị y tế; chăm sóc sắc đẹp; nhà dưỡng lão; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; 
bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ/tạo hình; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; tư vấn, cố vấn cho 
mục đích thư giãn, chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc và làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2014-28348 (220) 19.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Viết Hải  (VN) 

Phòng 205, nhà A, tập thể Viện Dược 
liệu, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để xông hơi (nước hoa); nước thơm dùng cho mỹ phẩm; đồ hóa 

trang: phấn trang điểm; son phấn; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; 
chế phẩm để làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm thon người; kem làm trắng da; đồ 
dùng trong nhà tắm: xà phòng tắm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu hương liệu (tinh dầu); 
mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm dùng cho da, cụ thể: chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm, 
chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí; lịch; tờ rơi; ấn phẩm phục vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, dược phẩm, dược chất, thực phẩm chức năng, trang thiết bị 
y tế, trang thiết bị phẫu thuật, trang thiết bị và dụng cụ giải phẫu; đại lý mua bán, ký gửi 
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hàng hóa dược phẩm và mỹ phẩm, thiết bị và dụng cụ thẩm mỹ, máy móc y tế phục vụ 
thẩm mỹ; quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện cho mục đích quảng cáo và xúc tiến 
bán hàng; tư vấn marketing; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển nhân viên; marketing trực 
tuyến; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; cung cấp thông tin thương 
mại; tư vấn tiêu dùng; phổ biến/phân phát các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra 
công chúng; tổ chức kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin 
kinh doanh; tư vấn truyền thông (tư vấn về quan hệ đối tác, các kênh tiếp cận với dân 
chúng/người tiêu dùng); tư vấn báo chí (tư vấn về kênh thông tin tiếp cận được với số 
đông dân chúng (truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử...); tư vấn các chương trình 
truyền thông, tiếp thị; đại lý phát hành ấn phẩm, sách báo, phim; cho thuê phương tiện 
quảng cáo; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông; lập kế hoạch, mua và đàm phán về 
thời gian, không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; sản xuất và phát 
hành phim ảnh; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc tạp kỹ và các hoạt động giải trí 
khác; đào tạo nghề thẩm mỹ; xuất bản sách về thẩm mỹ; tổ chức cuộc thi sắc đẹp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ trợ giúp y tế; 
cho thuê thiết bị y tế; chăm sóc sắc đẹp; nhà dưỡng lão; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; 
bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ/tạo hình; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; tư vấn, cố vấn cho 
mục đích thư giãn, chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc và làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2014-28365 (220) 19.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A11.3.3 
(591) Vàng chanh, cam, nâu đỏ, trắng, xanh lá 

cây, xanh dương 
(731) Nguyễn Giáng Ngọc  (VN)

Số nhà 50C khu 12A Lý Nam Đế, 
phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm (do cá nhân tạo ra thực phẩm đó thông qua việc 

nấu nướng, chế biến nhằm mục đích cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng). 
 

 
(210) 4-2014-28646 (220) 21.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 9.5.1 
(731) ERNEST ALEXANDER LLC  (US) 

98 Thompson Street, New York, New 
York 10012, United States 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, quần, cổ cồn ca vát, thắt lưng, tất ngắn, áo gi-lê, 

áo khoác ngoài, và khăn vuông để túi áo complê. 
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Nhóm 18: Túi đựng sách; túi thể thao; túi xách tay; túi xách đi chợ, túi đựng đồ; túi đựng 
đồ đi qua đêm; túi cho người đưa thư; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; va li; túi và hộp bằng da 
tất cả dùng cho mục đích mang đồ từ nơi này đến nơi khác; hộp đựng đồ cạo râu bằng da 
không có đồ bên trong; và dây đeo chìa khóa bằng da. 

 

 
(210) 4-2014-28647 (220) 21.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát  (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; kinh doanh siêu thị, cụ thể là: mua bán, xuất nhập khẩu 

chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu 
và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và 
vật liệu cháy sáng, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 
chất tẩy uế, hàng hóa cơ khí, kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là bồn chứa 
nước bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, két sắt, vòi phun bằng kim loại, lưới mắt 
cáo bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, lưới 
thép, ống hàn (ống kim loại dùng cho cầu thang, ban công, cửa sổ bằng kim loại, cổng ra 
vào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, bồn chứa nước làm bằng inox, ống thép), 
loại khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, máy (cụ thể là máy tách nước, máy tiêu nước) và máy 
công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ 
thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, 
tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây 
diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, ap-
to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị 
và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng 
cụ điện lạnh, (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều 
hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình 
thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng 
bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, 
máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy 
lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 
máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, 
đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm 
thanh hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, 
thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp 
nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết bị 
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dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho 
máy vi tính, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm 
từ giấy (cụ thể là hoa làm từ giấy, sách, vở, tạp chí, khăn giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy 
ướt, các tông), văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là tám cách 
nhiệt bằng cao su, gối, đệm, dây vòng, gioăng, ủng, găng tay, núm vú), amiăng, mi ca, 
hàng hóa cách nhiệt, cách điện, da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da (cụ thể là túi, 
ví, thắt lưng (trang phục), giầy dép), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, 
khung ảnh, thiết bị dùng cho bếp nóc, dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây 
thừng, buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và 
hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để 
bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, 
vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, trò chơi, đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, 
thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-28698 (220) 21.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Vũ Kiên Quyết  (VN) 

41 đường 20, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, thắt lưng bằng chất liệu da và giả da (dây buộc), 

túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ), cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ví, dây nịt, túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ), cà vạt. 
 

 
(210) 4-2014-28699 (220) 21.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Châu Thạnh Phát  (VN) 

41 đường 20, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: ví, thắt lưng bằng chất liệu da và giả da (dây buộc), 

túi xách.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ví, dây nịt, túi xách quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ), cà vạt. 
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(210) 4-2014-28702 (220) 21.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Quản lý Bán 

hàng Quốc tế  (VN) 

511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng; nấm linh chi (đã được bảo 
quản).  

 

Nhóm 10: Máy móc thiết bị y tế (máy phun khí xung, máy X-quang, máy siêu âm, hệ 
thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim).  

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, bánh kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước gíải khát (không cồn).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng lao động.  

 
Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng mềm, tổ chức các lớp học đào tạo ngắn hạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2014-28727 

 
(220) 

 
21.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Cơ sở sản xuất thương mại 

keo, nhựa, sơn Vũ Môn  (VN) 

Khóm 1, đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn 
Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Keo; nhựa nhân tạo dạng thô, chưa xử lý; các hóa chất trong sản xuất gạch 

không nung. 
 

 
(210) 4-2014-28912 (220) 24.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(731) KEPPEL LAND HOSPITALITY 

MANAGEMENT PTE LTD   (SG) 
1 Harbourfront Avenue #18-01, 
Singapore 098632  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ trước phòng ở 
khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng ở; cung cấp tiện nghi cho hội nghị không bao gồm 
thiết bị âm thanh và hình ảnh; dịch vụ chuẩn bị bữa tiệc lớn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cafe; dịch vụ phòng chờ ở khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực 
hiện và dịch vụ nấu ăn.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-28913 (220) 24.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(731) KEPPEL LAND HOSPITALITY 

MANAGEMENT PTE LTD   (SG) 
1 Harbourfront Avenue #18-01, 
Singapore 098632  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ trước phòng ở 

khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng ở; cung cấp tiện nghi cho hội nghị không bao gồm 
thiết bị âm thanh và hình ảnh; dịch vụ chuẩn bị bữa tiệc lớn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cafe; dịch vụ phòng chờ ở khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực 
hiện và dịch vụ nấu ăn.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-28928 (220) 24.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, đen 
(731) Đào Quốc Huy  (VN) 

Số 19, Phù Đổng Thiên Vương, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tổ sự 

kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về mỹ thuật, đồ họa; tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mẫu in; thiết kế quảng cáo; thiết kế mỹ thuật ứng dụng; thiết kế nội, 
ngoại thất; thiết kế xây dựng. 
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(210) 4-2014-29056 (220) 25.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Thiên Anh Minh  

(VN) 

60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-29104 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.7; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Âu Lạc Thịnh  

(VN) 

75A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-29117 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.1.10; 25.1.25; 8.7.11; A8.1.16 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh xốp; bánh ngọt; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; 

kẹo.  
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(210) 4-2014-29132 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế Sa 

To  (VN) 

48/4 ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân 
Thới Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng, động cơ và máy thủy lực, nắp capo (bộ phận của may móc), nắp 

đậy máy (bộ phận của máy móc), thang nâng xe hàng, máy nâng toa, tàu nâng toa. 
 

Nhóm 12: Xe nâng hàng. 
 

 
(210) 4-2014-29136 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 26.15.15; 6.1.2 
(591) Xanh nước biển, đen, vàng cát 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Hải Phú  (VN) 

Số 11, đường 33, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 

quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến tham quan, du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời). 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp; xoa bóp; thẩm mỹ viện; trang điểm; gội đầu; cắt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-29137 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24 
(591) Xanh lam, xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần Trần Lê Gia 

Trang  (VN) 

Tầng 14, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát tnển nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sân; 

quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
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Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến tham quan, du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời). 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp; xoa bóp; thẩm mỹ viện; trang điểm; gội đầu; cắt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-29151 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A25.7.21; 25.12.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH cơ khí thiết kế 

xây dựng Tuấn Hảo  (VN) 

C9/341B đường Vườn Thơm, xã Bình 
Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà xưởng, nhà dân dụng và nhà công nghiệp, đường ống nước, sửa 

chữa  nhà dân dụng và nhà công nghiệp, đường ống nước, lắp đặt  nhà dân dụng và nhà 
công nghiệp, đường ống nước, giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-29168 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 4.3.20; 26.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH áo cưới Thiên 

Đường  (VN) 

258 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo cưới; áo dạ hội; quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ hệ thống máy tính, các phụ kiện đi kèm.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê xe ô tô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, quay phim nghệ thuật; dịch vụ đào tạo tin học.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ trang điểm, làm đẹp.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
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(210) 4-2014-29173 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(731) PT. BERCA SPORTINDO   (ID) 

Jalan Cikini Raya No.95, Kelurahan 
Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta 
Pusat, Indonesia  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đeo lưng, túi thể thao; ba lô; cặp sắch; túi học sinh; cặp sách học sinh.  
 

Nhóm 25: Dép tắm; dép đi trong trong nhà tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; giày dùng ở 
bãi biển; giày ủng; giày ủng thể thao; mũ lưỡi trai; quần áo; quần áo thể dục; quần áo 
bằng vải giả da; áo choàng ngoài; quần áo cho người đi xe đạp; giày đá bóng loại cao cổ; 
giày đá bóng loại thấp cổ; đồ đi chân; giầy tập thể dục; ủng lửng; mũ; mũ trùm đầu; áo 
vét; áo nịt len; quần áo làm bằng da; cơ cấu chống trượt dùng cho giày và ủng; quần áo 
may sẵn; dép; áo sơ mi; giày; dép đi trong nhà; bít tất ngắn cổ; giày thể thao; áo nịt len 
thể thao; giày cao cổ chơi thể thao; bít tất ngắn cổ; áo va rơi; quần áo bơi; áo thun cộc tay 
(T-shirt); quần dài; quần bơi nam giới; quần áo chống thấm nước.  

 

 
(210) 4-2014-29200 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hoàng Mai   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy 
Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-29201 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hoàng Mai   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy 
Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2014-29202 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hoàng Mai   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy 
Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-29204 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 7.11.23; 7.11.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Quảng Trị  

(VN) 

Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn vật liệu xây dựng, cụ thể là: sắt, thép, xi măng, vôi, thạch 

cao, gạch, ngói, cát, trừ loại dùng cho lò đúc, sỏi, đất sét; dịch vụ tư vấn đấu thầu.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông; xây dựng các công trình dân dụng; xây 
dựng hạ tầng nông nghiệp nông thôn; xây dựng công trình nuôi trồng thủy sản; tư vấn 
giám sát xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng, thủy lợi, công trình thủy lợi, giao 
thông; xây dựng công trình thủy lợi; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Kiểm định thí nghiệm vật liệu xây dựng; thẩm tra thiết kế công trình; khảo sát 
địa hình địa chất.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản. 
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(210) 4-2014-29228 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Chế biến điều 

xuất khẩu Lâm Đồng  (VN) 

Tổ dân phố 2, thị trấn Mađaguôi, huyện 
Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều nhân (rang, bóc vỏ, chế biến). 
 

Nhóm 30: Chè; cà phê; ca cao; gạo; bột sắn; bột mì. 
 

Nhóm 44: Trồng cây điều. 
 

 
(210) 4-2014-29235 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) YADLLIE F&C CO., LTD.   (KR) 

#906 DaeRyung Techno Town 3rd, 115, 
Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; thịt gia cầm và thú săn (không còn sống); đồ ăn được chế biến sẵn bao 

gồm: thịt gà rán, pa-tê sốt tiêu (sườn gà và thịt gà). 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; bánh mì; bánh ngọt; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; đồ uống hỗn hợp 
không cồn; nước quả (đồ uống không cồn). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do căn tin thực hiện; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-29245 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.21; A5.1.12; A5.1.5; 4.3.3; A5.1.16 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 

Tâm  (VN) 

Tổ 2, ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 29: Mứt dừa (mứt ướt); các loại trái cây sấy (chuối sấy, mít sấy); thạch dừa (dùng 
cho thực phẩm); rau câu dừa (dùng cho thực phẩm); dầu dừa tinh luyện. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo các loại (bánh phồng sữa, bánh tráng dừa, bánh phồng nếp, kẹo dừa, 
kẹo chuối, kẹo trái cây, kẹo lạc (đậu phụng); mứt dừa (dạng bánh kẹo); thạch dừa (dạng 
bánh kẹo). 

 
 
 

 
(210) 4-2014-29246 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.4.1; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH Ngọc Lan Bến 

Tre  (VN) 

Số 117C, khóm 3, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (dùng tạo màu trong nấu nướng). 
 

Nhóm 29: Mứt dừa (mứt ướt); thạch dừa (dùng cho thực phẩm); rau câu dừa (dùng cho 
thực phẩm); dầu dừa tinh luyện, nước cốt dừa đóng lon. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo các loại (bánh phồng sữa, bánh tráng dừa, bánh phồng nếp, bánh kẹp; 
kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây); mứt dừa (dạng bánh kẹo). 

 
Nhóm 32: Canh tắc xí muội (chế phẩm làm đồ uống không cồn làm từ quả quất, quả 
chanh); nước tinh khiết; nước ngọt (đồ uống không có cồn); nước ép trái cây (đồ uống 
không có cồn). 

 
 
 

 
(210) 4-2014-29249 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng 
(731) Bùi ánh Sáng  (VN) 

Số 32, ngõ 187, phố Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2014-29258 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 25.7.25; 5.7.1 
(731) Nguyễn Hữu Thắng   (VN)

Số 12, hẻm 460/7/11, phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát 
triển doanh nghiệp ADVANTIS 
(ADVANTIS., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, cà phê rang xay, tinh đầu cà phê, bã cà phê 
làm đẹp cho phụ nữ, túi thơm khử mùi, cà phê dùng cho cây trồng ví dụ như nấm cà-phê.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng khách sạn, nhà hàng quán rượu, dịch vụ thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quầy bán đồ ăn nhanh do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-29267 (220) 26.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.9.1; A26.11.12; 
26.1.1 

(591) Xanh coban, xanh dương, cam, nâu, đỏ 
(731) Hội nuôi trồng thủy sản 

Nghĩa Hưng   (VN) 

Đội 5, xóm Ngọc Linh, xã Nghĩa Lợi, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 31: Giống cá bống bớp;  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-29320 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng, nâu cánh gián, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại NA CO  (VN) 

42/1 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà. 
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(210) 4-2014-29330 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.15.22; 26.4.2; A25.7.3; A25.7.8 
(591) Đỏ, vàng đất, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp Minh Anh  

(VN) 

429/14B Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ môi giới bao gồm: môi giới 

chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, môi giới chuyển quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2014-29373 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh đậm, trắng. 
(731) 1. PECOTEK CO.LTD    (KR) 

Third Floor, 12, Yeodong-daero 96-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 135-882, Republic 
of Korea  
2. LEE, HYANG EE   (KR) 
B-401 ho, 51, Yeongdong-daero 128-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 135-882, Republic 
of Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị sản xuất các thiết bị bán dẫn; máy và thiết bị xử lý chất bán 

dẫn; thiết bị xử lý chất bán dẫn cho dây bán dẫn liên kết; thiết bị xử lý chất bán dẫn, cụ 
thể là ống dẫn cho dây bán dẫn liên kết của máy và thiết bị; thiết bị cố định chất bán dẫn 
(bộ phận của máy); ống nẹp cho quá trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy); trục 
đẩy cho quá trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy); dụng cụ và thiết bị cho quá 
trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy); bộ phận và dụng cụ bằng gốm sứ cho quá 
trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2014-29374 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ. 
(731) 1. PECOTEK CO.LTD   (KR) 

Third Floor, 12, Yeodong-daero 96-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 135-882, Republic 
of Korea  
2. LEE, HYANG EE    (KR) 
B-401 ho, 51, Yeongdong-daero 128-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 135-882, Republic 
of Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị sản xuất các thiết bị bán dẫn; máy và thiết bị xử lý chất bán 

dẫn; thiết bị xử lý chất bán dẫn cho dây bán dẫn liên kết; thiết bị xử lý chất bán dẫn, cụ 
thể là ống dẫn cho dây bán dẫn liên kết của máy và thiết bị; thiết bị cố định chất bán dẫn 
(bộ phận của máy); ống nẹp cho quá trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy); trục 
đẩy cho quá trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy); dụng cụ và thiết bị cho quá 
trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy); bộ phận và dụng cụ bằng gốm sứ cho quá 
trình sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2014-29385 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh tím, hồng, trắng 
(731) ENDEMOL INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Mediarena 1, 1114 BC AMSTERDAM, 
The Netherlands 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, cho thuê thiết bị viễn thông, dịch vụ cung cấp kết 

nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, dịch 
vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa; dịch vụ phát sóng, cụ thể là, phát chương trình truyền thanh, phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền tin và dữ liệu có sự hỗ trợ của chương trình 
máy tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ thông tin liên lạc điện tử bằng 
mạng cáp quang, máy vi tính, điện thoại; dịch vụ phát sóng chương trình định kỳ, dịch vụ 
truyền hình qua vệ tinh, truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình; dịch vụ nhắn tin qua video 
và máy thu hình; dịch vụ truyền video dạng số; dịch vụ hãng thông tấn; dịch vụ cố vấn 
thông tin liên quan đến lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ gửi tin 
nhắn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, bao gồm tổ chức, sản xuất và giới thiệu chương trình truyền 
hình; tổ chức các sự kiện trực tiếp, cụ thể là, tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), tổ 
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chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ xuất bản văn bản 
(không bao gồm những bài quảng cáo); sản xuất và phân phối bản thu âm hoặc thu hình, 
chương trình phát thanh và truyền hình và phim (trừ phim quảng cáo); cho thuê bản thu 
âm hoặc thu hình, chương trình phát thanh và truyền hình và phim; dịch vụ giải trí qua 
phim, truyền hình, chương trình ca nhạc và chương trình sân khấu; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách, văn bản (không bao gồm 
những bài quảng cáo) và báo điện tử trực tuyến; cung cấp bản thu thanh hoặc thu hình 
dạng điện tử (không tải xuống được) thông qua mạng máy tính như Internet; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc Internet; cung cấp tranh 
ảnh và tác phẩm nghệ thuật điện tử (không tải xuống được) từ cơ sở dữ liệu trực tuyến 
hoặc Internet; dịch vụ giáo dục thông qua chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí, bao 
gồm phát triển, soạn thảo, sản xuất và thực hiện các chương trình phát thanh và chương 
trình truyền hình thông qua phương tiện truyền thông mới như Internet; dịch vụ phát triển, 
soạn thảo, sản xuất và thực hiện chương trình phim (trừ phim quảng cáo), trình diễn sân 
khấu, kịch và ca nhạc; dịch vụ phát triển, soạn thảo, sản xuất và tổ chức sự kiện âm nhạc 
và/hoặc buổi hòa nhạc; cho thuê phim điện ảnh và băng hình; dịch vụ xuất bản, biên tập 
và cho thuê sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ, đĩa ca nhạc, đĩa ghi trò chơi máy vi 
tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi có thưởng 
thông qua Internet; tất cả các dịch vụ trên được cung cấp qua Internet, mạng điện thoại di 
động hoặc các phương tiện tương tác truyền thông đa phương tiện khác. 

 

 
(210) 4-2014-29425 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20; 26.5.1 
(591) Xanh lam, đỏ, cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Hiroshima 

Energy Supply  (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, 
thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; khí hóa lỏng (ga) dùng trong dân dụng và công nghiệp; khí dầu mỏ. 
 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ 
chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn 
quản lý dự án đầu tư; tư vấn thanh quyết toán công trình; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
tổng đại lý mua bán hàng hóa: ga, xăng, dầu, khí hóa lỏng, khí dầu mỏ, khoáng sản; mua 
bán kinh doanh: ga, xăng, dầu, khí hóa lỏng, khí dầu mỏ, khoáng sản. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; thiết kế và lắp đặt thiết bị hệ thống ga trong công trình dân 
dụng và công nghiệp; sửa chữa thiết bị khí dầu mỏ hóa lỏng; bảo hành thiết bị khí đầu mỏ 
hóa lỏng. 
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Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; 
chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng. 

 
Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết kế công 
nghiệp,thiết lập bản vẽ công nghiệp; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực ga dân dụng và ga công nghiệp; phân tích cho lĩnh 
vực khai thác dầu mỏ; kiểm soát chất lượng, kiểm tra chất lượng; kiểm định (đo lường); 
thẩm định (cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ). 

 

 
(210) 4-2014-29460 (220) 28.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Mai Chinh  (VN) 

Số 31, 201/41 Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn doanh nghiệp. 
 

Nhóm 41: Tổ chức đào tạo, giáo dục. 
 

 
(210) 4-2014-29582 (220) 28.11.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.2; 3.7.17 
(591) Vàng chanh, xanh dương, xanh lá cây, 

đỏ, đen 
(731) Trần Thị Ngọc  (VN) 

133-135 Huyền Trân Công Chúa, 
phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm. 

 

 
(210) 4-2014-29680 (220) 01.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

   

(531) 26.1.2; 26.4.2; 5.7.3; 5.9.24 
(591) Đen, vàng, vàng đồng, trắng, đỏ, xanh lá 

cây, xanh lá cây đậm, tím, nâu 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Công 

nghệ Sinh học Gold Tech  (VN) 

Nhà P, lô 13, khu X1, ngõ 195, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-29683 (220) 01.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.15; 2.1.25 
(591) Đỏ, xanh lá đậm, xanh dương, xám, tím, 

hồng, nâu, đen, trắng 
(731) Hà Vĩnh Quốc  (VN) 

71/65 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện. 

 

 
(210) 4-2014-29708 (220) 01.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 1.15.15 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  

(VN) 

Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hóa chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân hủy dầu 
mỏ; hóa chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).    

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên), thuốc màu, sơn phủ ngoài.    

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt).   

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
(bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); 
ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa 
xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại.   
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Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/hơi nước; cột bơm xăng dầu điện tử; bơm xăng 
dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo 
hộ lao động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống 
cháy, chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ bảo hộ; thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, cụ thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng 
ống vòi rồng để chữa cháy, xe chữa cháy; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng.  

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử-tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas, sản 
phẩm lọc dầu và hoá dầu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, 
thùng phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vật tư tổng hợp, vật tư kỹ thuật, hàng kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí như 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc vận hành bằng động cơ, dụng cụ (bộ phận của 
máy), phụ tùng ô tô, xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí như máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ, 
vật liệu xây dựng, nông-lâm-thuỷ-khoáng sản, nông-lâm sản  nguyên liệu, vật tư nông 
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị 
văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điện máy bao gồm thiết bị điện 
lạnh, thiết bị điện tử và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, hàng tiêu dùng bao 
gồm đồ gia dụng, hàng bách hóa tổng hợp, đồ dùng cá nhân và gia đình như quần áo, giày 
dép, mũ nón, các dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc, các chế phẩm 
dùng để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, vật liệu để bao 
gói, bịt kín, cách ly, da, giả da và đồ du lịch, đồ đạc, vải và hàng dệt, các sản phẩm dùng 
để bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã xây xong, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên-nhiên 
liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ 
và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, 
than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ (đồ đạc trong nhà), hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá nứa, 
rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản như quế, hồi, sơn, nhựa thông, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, bao bì sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ 
lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và hệ thống các dây chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành 
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bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, 
phương tiện tồn chứa cho các công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện 
vận tải; xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử-tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành hàng không; 
xuất nhập khẩu; nhập uỷ thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê không gian 
quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 
đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; đại lý 
ký gửi tất cả các hàng hóa kể trên, đại lý mua bán tất cả các hàng hóa được cung cấp bởi 
các dịch vụ mua bán kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; đại 
lý mua bán các sản phẩm dầu khí; dịch vụ cho thuê máy móc các thiết bị văn phòng thuộc 
nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu xăng dầu và các sản phẩm 
hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt hàng: các dụng cụ và đồ chứa cho mục 
đích gia dụng hoặc bếp nóc, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực vật), 
hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, (luần áo và trang phục các loại; da, giả 
da và đồ du lịch các loại; đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý; thiềt bị điện tử và 
điện gia dụng như thiết bi ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước nấu nướng, làm lạnh, sấy khô 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông và tin học; 
dụng cụ âm nhạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại; vải và các sản phẩm 
dệt; đồ chơi); đại lý bán hàng cho các hãng công nghệ thông tin bao gồm các sản phẩm 
thiết bị liên lạc viễn thông, thiết bị tin học và các phụ kiện đi kèm; mua bán nước ngọt, 
nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thủy nội địa, dịch vụ cho thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng 
dự toán và lập dự toán các dự án; quản lý dự án; điều hành thực hiện dự án; buôn bán và 
xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa dầu; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu), dịch vụ bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại; mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán; bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định và điều tra tổn thất, tính toán phân bổ tổn 
thất (dịch vụ bảo hiểm), đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường đối với người thứ ba; 
hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư liên 
quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập báo cáo đầu tư.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thuỷ, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông; xử lý nền 
móng công trình; xây dựng công trình bờ kè, bến cảng; tư vấn giám sát xây dựng công 
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trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thi công đường bãi, san nền; thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô; trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hoá dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu; đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu; sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô; dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ; dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng; sửa 
chữa dàn khoan và các thiết bị dầu khí; đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, phương 
tiện vận tải thuỷ, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và các hệ thống dây chuyền công nghiệp, dịch vụ vệ sinh, xúc 
rửa tàu biển, xà lan và các loại bồn, bể chứa xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ 
vệ sinh công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng 
dầu và công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét luồng lạch; dịch vụ cho 
thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; 
thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu.    

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ intemet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngăn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; cổng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên lạc qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ 
bản, giá trị gia tăng).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá và hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hóa lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biển; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; 
dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch 
vụ kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; 
dịch vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư 
từ, bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; dịch vụ lưu trữ thông tin liên lạc qua điện thoại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hóa dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng). 
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống; đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng Anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: ten-nít, cầu 
lông, bóng bàn, bi-a); dịch vụ đào tạo trực tuyến.    

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, dịch 
vụ sao chép chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết 
kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, diệt vi rút cho máy tính, chuyển đổi 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý), cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (web sites), cho 
thuê phần mềm máy tính, cho thuê máy chủ đặt web, cung cấp (không phải mua bán) vật 
tư thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hóa; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 
liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-
rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo độ  dây kim loại bằng phương 
pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ ngành xăng dầu; dịch vụ tin học: 
tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin học, nối mạng hệ thống máy 
tính, gia công phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và cho thuê phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì phân mềm máy tính; kiểm tra không phá huỷ mối hàn bằng phương 
pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, 
tin học, tự động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dân; dịch vụ 
hoá nghiệm xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy 
hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể 
là: khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra 
dự toán; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập dự án 
đầu tư; lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  
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(210) 4-2014-29709 (220) 01.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.2; 1.15.15 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  

(VN) 

Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hóa chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân hủy dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).    

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên), thuốc màu, sơn phủ ngoài.    

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt).   

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
(bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); 
ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa 
xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại.   

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/hơi nước; cột bơm xăng dầu điện tử; bơm xăng 
dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo 
hộ lao động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống 
cháy, chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ bảo hộ; thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, cụ thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng 
ống vòi rồng để chữa cháy, xe chữa cháy; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng.  

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
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Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử-tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas, sản 
phẩm lọc dầu và hoá dầu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, 
thùng phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vật tư tổng hợp, vật tư kỹ thuật, hàng kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí như 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc vận hành bằng động cơ, dụng cụ (bộ phận của 
máy), phụ tùng ô tô, xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí như máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ, 
vật liệu xây dựng, nông-lâm-thuỷ-khoáng sản, nông-lâm sản  nguyên liệu, vật tư nông 
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị 
văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điện máy bao gồm thiết bị điện 
lạnh, thiết bị điện tử và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, hàng tiêu dùng bao 
gồm đồ gia dụng, hàng bách hóa tổng hợp, đồ dùng cá nhân và gia đình như quần áo, giày 
dép, mũ nón, các dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia dụng hoặc bếp nóc, các chế phẩm 
dùng để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, vật liệu để bao 
gói, bịt kín, cách ly, da, giả da và đồ du lịch, đồ đạc, vải và hàng dệt, các sản phẩm dùng 
để bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã xây xong, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên-nhiên 
liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ 
và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, 
than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ (đồ đạc trong nhà), hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá nứa, 
rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản như quế, hồi, sơn, nhựa thông, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, bao bì sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ 
lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và hệ thống các dây chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành 
bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, 
phương tiện tồn chứa cho các công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện 
vận tải; xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngânh xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử-tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành hàng không; 
xuất nhập khẩu; nhập uỷ thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê không gian 
quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 
đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; đại lý 
ký gửi tất cả các hàng hóa kể trên, đại lý mua bán tất cả các hàng hóa được cung cấp bởi 
các dịch vụ mua bán kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; đại 
lý mua bán các sản phẩm dầu khí; dịch vụ cho thuê máy móc các thiết bị văn phòng thuộc 
nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu xăng dầu và các sản phẩm 
hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt hàng: các dụng cụ và đồ chứa cho mục 
đích gia dụng hoặc bếp nóc, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực vật), 
hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, (quần áo và trang phục các loại; da, giả 
da và đồ du lịch các loại; đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý; thiềt bị điện tử và 
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điện gia dụng như thiết bi ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước nấu nướng, làm lạnh, sấy khô 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông và tin học; 
dụng cụ âm nhạc; vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại; vải và các sản phẩm 
dệt; đồ chơi); đại lý bán hàng cho các hãng công nghệ thông tin bao gồm các sản phẩm 
thiết bị liên lạc viễn thông, thiết bị tin học và các phụ kiện đi kèm; mua bán nước ngọt, 
nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thuỷ nội địa, dịch vụ cho thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng 
dự toán và lập dự toán các dự án; quản lý dự án; điều hành thực hiện dự án; buôn bán và 
xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa dầu; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu), dịch vụ bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại; mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán; bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định và điều tra tổn thất, tính toán phân bổ tổn 
thất (dịch vụ bảo hiểm), đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường đối với người thứ ba; 
hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư liên 
quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập báo cáo đầu tư.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thuỷ, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông; xử lý nền 
móng công trình; xây dựng công trình bờ kè, bến cảng; tư vấn giám sát xây dựng công 
trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thi công đường bãi, san nền; thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô; trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hoá dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu; đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu; sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô; dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ; dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng; sửa 
chữa dàn khoan và các thiết bị dầu khí; đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, phương 
tiện vận tải thủy, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và các hệ thống dây chuyền công nghiệp, dịch vụ vệ sinh, xúc 
rửa tàu biển, xà lan và các loại bồn, bể chứa xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ 
vệ sinh công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng 
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dầu và công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét luồng lạch; dịch vụ cho 
thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; 
thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu.    

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ intemet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngăn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; cổng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên lạc qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ 
bản, giá trị gia tăng).   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá và hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biển; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; 
dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch 
vụ kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; 
dịch vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư 
từ, bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; dịch vụ lưu trữ thông tin liên lạc qua điện thoại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).    

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống; đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng Anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: ten-nít, cầu 
lông, bóng bàn, bi-a); dịch vụ đào tạo trực tuyến.    

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, dịch 
vụ sao chép chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết 
kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, diệt vi rút cho máy tính, chuyển đổi 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý), cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (web sites), cho 
thuê phần mềm máy tính, cho thuê máy chủ đặt web, cung cấp (không phải mua bán) vật 
tư thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hóa; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 
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liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-
rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo độ  dây kim loại bằng phương 
pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ ngành xăng dầu; dịch vụ tin học: 
tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin học, nối mạng hệ thống máy 
tính, gia công phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và cho thuê phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra không phá huỷ mối hàn bằng phương 
pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, 
tin học, tự động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu; dịch vụ 
hoá nghiệm xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy 
hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể 
là: khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra 
dự toán; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập dự án 
đầu tư; lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2014-29748 (220) 01.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Ngọc Anh   (VN) 

Phòng 14, nhà E, tập thể Nguyễn Công 
Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh ợưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế 
và dụng cụ y tế, thiết bị thẩm mỹ, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-29760 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần máy công 

trình Phúc Long   (VN) 

Tầng 3, số 869 Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị làm đất, cụ thể : máy ủi dất, máy hóc co bánh, máy xúc 

bốc, máy xới, máy hóc cào; bộ chế hoà khí ô tô; máy móc và thiết bị vận chuyển đất, cụ 
thể: máy chất tải kiểu gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải; máy xúc đào, máy khoan 
đường hầm; máy móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập, xe lu có bánh, máy gia công 
nhựa đường (alphal), máy đặt đường ống.  
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(210) 4-2014-29761 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần máy công 

trình Phúc Long  (VN) 

Tầng 3, số 869 Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị làm đất, cụ thể : máy ủi đất, máy hóc co bánh, máy xúc 

bốc, máy xới, máy hóc cào; bộ chế hoà khí ô tô; máy móc và thiết bị vận chuyển đất, cụ 
thể: máy chất tải kiểu gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải; máy xúc đào, máy khoan 
đường hầm; máy móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập, xe lu có bánh, máy gia công 
nhựa đường( alphal), máy đặt đường ống.  

 
 

 
(210) 4-2014-29762 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần máy công 

trình Phúc Long  (VN) 

Tầng 3, số 869 Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị làm đất, cụ thể: máy ủi dất, máy hóc co bánh, máy xúc 

bốc, máy xới, máy hóc cào; bộ chế hoà khí ô tô; máy móc và thiết bị vận chuyển đất, cụ 
thể: máy chất tải kiểu gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải, máy xúc đào, máy khoan 
đường hầm; máy móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập, xe lu có bánh, máy gia công 
nhựa đường(alphal), máy đặt đường ống.  

 
 

 
(210) 4-2014-29763 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần máy công 

trình Phúc Long  (VN) 

Tầng 3, số 869 Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị làm đất, cụ thể: máy ủi dất, máy hóc co bánh, máy xúc 

bốc, máy xới, máy hóc cào; bộ chế hoà khí ô tô, máy móc và thiết bị vận chuyển đất, cụ 
thể: máy chất tải kiểu gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải; máy xúc đào, máy khoan 
đường hầm; máy móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập, xe lu có bánh, máy gia công 
nhựa đường( alphal), máy đặt đường ống.  
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(210) 4-2014-29764 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.15; 25.12.1; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Đen, xanh rêu, xanh lá cây, đỏ, vàng 

nhạt, vàng đồng 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia -

Rượu - Nước giải khát Hà Nội  

(VN) 

183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 

 
(210) 4-2014-29765 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 19.3.1; 7.1.5; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh rêu, vàng, ghi 

xám 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia -

Rượu - Nước giải khát Hà Nội  

(VN) 

183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 

 
(210) 4-2014-29806 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dầu nhờn Thiên 

Thiên Đức  (VN) 

ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; mỡ bôi trơn. 
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(210) 4-2014-29821 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) KATZDEN ARCHITEC CO., LTD.  

(JP) 
14-1, 2-chome, Higashiueno, Taito-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cầu thang bằng kim loại; bậc cầu thang bằng kim loại; dầm cầu thang (bộ phận 

của cầu thang) bằng kim loại; tổ hợp (hệ thống) đỗ xe đạp được làm bằng kim loại; lan 
can bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; mái che làm bằng kim loại; biển hiệu bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-29823 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.7.23; 5.7.13; 1.5.1 
(591) Đỏ, cam, xanh da trời, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 

doanh thực phẩm chay Âu 

Lạc   (VN) 

237 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phuờng 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dung trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

(không dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hoá chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sau và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất và hỗn hợp chất hóa học diệt sinh vật 
dùng cho hệ thống làm mát nước trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Mực in; chất màu, hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp 
mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để 
bảo quản); chất bảo quản gỗ; chất cắn màu cho đồ gỗ; chất nhuộm.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa không 
dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu 
chanh; hương trầm dùng để cúng tế; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu 
(chất thơm); hương thơm để thắp.  
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Nhóm 04: Nến; nến dùng cho cây thông noel; nhiên liệu thắp sáng; mỡ công nghiệp; dầu 
dùng cho vải, sợi, hàng dệt; dầu hỏa.  

 
Nhóm 05: Dược thảo dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược phẩm dùng để vệ sinh cá 
nhân không phải xà phòng; các chất dinh dưỡng dùng trong y tế; chất khử mùi ngoài mục 
đích sử dụng cá nhân; các sản phẩm vitamin; dược phẩm; nước khoáng sử dụng cho mục 
đích y tế; thực phẩm thô dùng cho mục đích y tế; các sản phẩm thực phẩm (dinh dưỡng) 
dùng cho mục đích y tế; sản phẩm tăng chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 06: Vòi phun bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); 
ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; van ống nước bằng kim 
loại; trống bằng kim loại; vòi phun của kim loại; van cống (kim loại); các loại ống bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy dập khuôn; máy nắn thẳng; máy in hình nổi; máy để 
làm thủy tinh; thiết bị để gia công cơ khí; máy để làm đường gờ chỉ; người máy (máy 
móc); máy xén; máy bóc vỏ.  

 
Nhóm 08: Dao cắt; dĩa ăn; thìa ăn, kéo cắt; dao cạo; dây đeo (giữ) dụng cụ.  

 
Nhóm 09: Thiết bị phân tích thực phẩm; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; dụng cụ đo; 
máy cân; thiết bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy.  

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; chai sữa cho 
trẻ em bú; đế giầy chỉnh hình; thiết bị xoa bóp; thiết bị vật lý trị liệu.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; bóng đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; bếp dầu; lò, không sử dụng cho phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 12: Xe ô tô; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị máy móc và dụng 
cụ hàng không; xe đông lạnh; xe đẩy mua hàng; xe thùng.  

 
Nhóm 13: Pháo hoa; đai đựng đạn; túi đạn; thiết bị để nạp đạn; chổi lau nòng súng; súng.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồng xu lưu niệm.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; sáo; giá giữ nhạc cụ; nhạc cụ dây; hộp 
nhạc.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; khăn ăn bằng giấy; sổ sách kế toán; sổ tay hướng dẫn; túi cho lò vi 
sóng; bột nhào để nặn.  

 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước; ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ; ống mềm không 
bằng kim loại; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; ống bằng vật liệu 
dệt; ống phun nước bằng vải bạt.  
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Nhóm 18: Vật liệu để trang trí hoàn thiện cửa ô tô bằng da hoặc giả da; vật liệu bọc ngoài 
dùng cho nội thất ô tô bằng da hoặc giả da; lớp lót nóc xe ô tô bằng da hoặc giả da; cặp 
tài liệu; túi đeo vai; túi xách tay; túi vải hình ống; túi đựng tài liệu; ô che nắng; túi hành 
lý; túi đựng quần áo; ví bỏ túi; xắc cầm tay; ba lô; ví đựng chìa khoá; ví đựng danh thiếp.   

 
Nhóm 19: Ván sàn gỗ; đất sét chịu lửa; tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch; 
thạch cao; gỗ xẻ; tác phẩm nghệ thuật từ đá.  

 
Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò so; túi ngủ dừng cho cắm trại; giỏ đựng bánh mỳ dùng cho 
người làm bánh; thùng chứa đựng, không bằng kim loại cho nhiên liệu lỏng; đồ chứa 
đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển).  

 
Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); xoong; chảo (không dùng điện); vỉ nướng (đồ dùng 
nấu nướng); nồi áp suất (không dùng điện); ấm đun nước (không dùng điện).  

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; dây buộc không bằng kim loại; túi bằng vải dệt để bao gói; 
dây cáp không bằng kim loại; vải dầu; vải nhựa.  

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ bằng bông; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi tơ và chỉ tơ.  

 
Nhóm 24: Vải sợi dệt; khăn mặt bằng vải; khăn phủ giường (vải dệt); mÒn bông; đồ bằng 
vải dùng cho giường; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) dùng cho đồ đạc; vải da polyvinyl clorua; vải 
da polyvinyl clorua tổng hợp; vải da vinyl tổng hợp; vải da polyuretan; vải da polyuretan 
tổng hợp.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt lưng (quần áo); 
dây đeo (quần áo); áo may ô; quần áo lót; quần áo cho trẻ em; quần áo một hay hai ba 
mảnh; lễ phục; quần yếm; quần soóc mặc ngoài; quần áo dùng để vận động và bò toài; 
quần yếm; áo choàng; pyjama; quần áo của phụ nữ và nam giới; quần áo đi săn; quần áo 
thể thao; áo sơ mi; áo len; áo véc tông; quần và áo vét có mũ trùm đầu; áo choàng; mũ; áo 
lót; khăn quàng cổ; găng tay hở ngón; găng tay; giầy cao cổ; ủng lội nước; ủng cao đến 
hông; giầy đế thẳng; dép xăng đan; bít tất ngắn; dép lê.  

 
Nhóm 26: Khuy cài dùng để trang điểm; vật trang trí dùng cho quần áo; cây nhân tạo; tóc 
nhân tạo; trái cây nhân tạo; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Tấm tham; chiếu đan làm từ cây cỏ; thảm chùi chân; thảm cỏ nhân tạo; vải sơn 
lát sàn nhà; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; đồ trang trí cho cây Noel (trừ 
đồ thắp sáng và bánh keo); thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; búp 
bê; đồ chơi.  

 
Nhóm 29: Dầu thực vật dùng để ăn; dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; dầu đậu nành 
dùng để ăn; thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thịt săn (không còn 
sống); chất chiết ra tư thịt; rau đã được bảo quản; quả được bảo quản, phơi khô và nấu 
chín; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; trứng; sản phẩm sữa; sữa. 
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Nhóm 30: Ngũ cốc dùng điểm tâm; ngũ cốc giàu tinh bột; chất làm đặc dùng để nấu ăn; 
bột đậu nành; bột nhào; ngũ cốc ăn liền.  

 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; cây trồng; hạt giống thực vật; cây; hoa tươi.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm nước uống có ga, nước khoáng (đồ uống); 
chế phẩm để làm nước khoáng; nước (đồ uống); nước lọc tinh khiết.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh, rượu khai vị; rượu vang; rượu (gạo); chế 
phẩm để làm đồ uống.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; các sản phẩm làm từ thuốc lá; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc; thuốc lá; diêm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản 
phẩm: dược phẩm, mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, chất vệ sinh cơ thể và kem 
đánh răng, dụng cụ chăm sóc sức khỏe như ghế massage, dụng cụ thể dục thể thao như 
máy chạy bộ, điện gia dụng như quạt điện, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại; quần áo, giày 
dép, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ sơ sinh, các loại xe và giường nôi cho trẻ em; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý thông tin thương mại; mua bán đại lý ký gửi các loại hàng 
hóa sau: máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hoá chất và vật liệu dùng trong xây dựng, 
sách, văn hóa phẩm, băng viđêô, cát sét, đĩa nhạc, đồ dùng gia đình như: gốm, sứ, thủy 
tinh, vải sợi, hàng may mặc, đồ điện (ổ cắm, công tắc, áp tô mát, nồi cơm điện, quạt điện, 
máy hút bụi, bàn là, phích điện, lò vi sóng), điện tử (ti vi, máy tính, máy điều hòa, đầu 
đĩa, âm ly, loa, bàn phím, chuột vi tính), lương thực thực phẩm, hàng nông thủy hải sản, 
hàng lâm sản (bàn ghế bằng gỗ, dụng cụ mây tre nứa dùng trong gia đình), rau sạch, thịt 
gia súc, gia cầm, hàng thủ công mỹ nghệ, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em, đồ nội thất 
như: giường, tủ, bàn, ghế; dịch vụ quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; mua bán sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làm vườn và sản phẩm lâm 
nghiệp cụ thể là ngũ cốc, trái cây và các sản phẩm chế biến từ trái cây, rau tươi, thực 
phẩm đã qua chế biến, nước ép trái cây, hạt điều, hạt tiêu, chè, hạt cà phê, cà phê và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng mạng viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 
thông qua mạng internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet; 
truyền thông liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát thanh 
truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên quan đến truyền thông tin giải trí đa 
phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; phát thanh truyền hình cáp; dịch vụ 
truyền hình ảnh (video) theo yêu cầu; cung cấp phòng chát trực tuyến và bản tin điện tử 
dùng để truyền tin nhắn về Iĩnh vực lợi ích chung; dịch vụ viễn thông truyền tiếng nói và 
dữ liệu đi xa; dịch vụ lập cầu truyền hình và truyền âm; cung cấp các dịch vụ truyền hình 
có độ nét cao; dịch vụ viễn thông tổng hợp bằng quay số (ISDN); dịch vụ truyền giọng 
nói và dữ liệu qua vệ tinh; hãng tin tức; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; cho thuê nồi hơi; gia công gỗ; xử lý vải; dịch vụ in; dịch 
vụ làm sạch không khí. 
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Nhóm 42: Dịch vụ lập đề án, thiết kế mạng viễn thông. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ kiềm tra an ninh; vệ sĩ; hãng thám tử tư; 
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tư vấn về an ninh.  

 

 
(210) 4-2014-29848 (220) 02.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MOLZA CORPORATION  (JP) 

983, Hachiman, Mugegawa-cho, Seki-
shi, Gifu-ken, 501-2603 Japan 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; khăn lau mặt bằng giấy; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; giấy hoặc 

tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng 
bìa cứng hoặc giấy; giấy than; tấm lót bình, cốc bằng giấy; giấy lọc; cờ bằng giấy; khăn 
tay bỏ túi bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; giấy bao gói; nơ giấy; vật dụng lọc cà phê 
bằng giấy; tấm lót bằng giấy; giấy in; giấy công nghiệp; giấy dùng cho may in phun mực; 
khăn giấy; khăn bàn bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn trải bàn ăn bằng giấy; tấm lót 
bàn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; danh thiếp (văn phòng phẩm); phong bì (văn phòng 
phẩm); tấm lót bàn viết; giấy viết; danh thiếp bằng giấy; lịch; túi đựng bằng giấy; bao 
đựng bằng giấy; túi bằng giấy dùng để bao gói; giấy (văn phòng phẩm); giấy bọc bên 
ngoài cho bàn ghế; văn phòng phẩm; ấn phẩm (trừ sách và tạp chí xuất bản định kỳ). 

 

 
(210) 4-2014-29869 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 25.5.1; A25.7.21; 26.2.1; 26.2.3; 
26.15.7 

(591) Vàng cam, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu tổng hợp Phú 

Cường  (VN) 

Số 40A Trần Hưng Đạo, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; maketing; xuất khẩu; 

nhập khẩu; kinh doanh các loại sản phẩm sau: sắt, thép, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị 
và phụ tùng máy (camera, điều hòa không khí, máy tính), xăng, dầu, thang máy, máy phát 
điện, ống nanô.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa các 
thiết bị làm lạnh; lắp  đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hoà không khí.  
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(210) 4-2014-29875 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần hoá dầu 

Vĩnh Phúc  (VN) 

166 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn như: dầu, nhớt. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe môtô như: bộ phận của máy, động cơ. 
 

 
(210) 4-2014-29880 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại khoá bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 

lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ. 

 
Nhóm 09: Khoá điện; thiết bị mã hoá từ tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán hoá chất; mua bán các loại máy móc cầm tay: dụng cụ phun sơn bằng 
khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn; mua bán vật liệu xây 
dựng: giấy nhám, giấy ráp, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; mua bán phụ kiện 
trang trí nội thất: khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, các loại khoá bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp kính bằng kim 
loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-29881 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 06: Các loại khoá bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 
lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  

 
Nhóm 09: Khoá điện; thiết bị mã hoá từ tính.  

 
Nhóm 35: Mua bán hoá chất; mua bán các loại máy móc cầm tay: dụng cụ phun sơn bằng 
khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn; mua bán vật liệu xây 
dựng: giấy nhám, giấy ráp, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; mua bán phụ kiện 
trang trí nội thất: khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, các loại khoá bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp kính bằng kim 
loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-29882 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại khoá bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 

lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  

 
Nhóm 09: Khoá điện; thiết bị mã hoá từ tính.  

 
Nhóm 35: Mua bán hoá chất; mua bán các loại máy móc cầm tay: dụng cụ phun sơn bằng 
khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn; mua bán vật liệu xây 
dựng: giấy nhám, giấy ráp, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; mua bán phụ kiện 
trang trí nội thất: khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, các loại khoá bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp kính bằng kim 
loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-29941 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Thị Bích Loan  (VN) 

ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-29962 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 56687/2014 05.06.2014 CH 
(540) 

  

(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) THOMUS HOLDING AG   (CH) 

Freiburgstrasse 798 3173 Oberwangen b. 
Bern Switzerland  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp điện có bàn đạp.  
 

Nhóm 25: áo phông có cổ; áo phông không cổ; áo khoác; áo khoác dùng đi mưa; quần 
dùng đi mưa; áo phông để đi xe đạp; áo khoác để đi xe đạp.  

 
 

 
(210) 4-2014-29965 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A14.1.19; 7.3.11; A20.1.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ  (VN) 

90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn, cụ thể là cọ lăn sơn.  

 
 

 
(210) 4-2014-29966 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A14.1.19; A20.1.9; 7.3.11; 25.5.25 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ  (VN) 

90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn, cụ thể là cọ lăn sơn. 
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(210) 4-2014-29984 (220) 03.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xám, đỏ 
(731) LOTUS INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
(Wonjong-dong)310-ho,64, Wonjong-ro, 
Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 
421-820, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: áo gilê chống đạn, mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2014-30004 (220) 04.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; A1.1.10; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ CSA Việt Nam    (VN) 

Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171 Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ tài sản và con người; dịch vụ bảo vệ an ninh trật 

tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội; dịch vụ bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức.  

 

 
(210) 4-2014-30005 (220) 04.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ CSA Việt Nam   (VN) 

Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171 Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ tài sản và con người; dịch vụ bảo vệ an ninh trật 

tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội, dịch vụ bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức.  
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(210) 4-2014-30045 (220) 04.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Nguyễn Công Thiêm  (VN)

Tổ 8, thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nạp pin, ắc quy; bộ 

ngắt mạch điện; bộ chuyển mạch điện; công tắc điện; bộ biến đổi điện; tủ phân phối điện; 
bảng thông báo điện tử; thiết bị đèn giao thông (thiết bị báo hiệu); bộ điều chỉnh ánh sáng 
đèn điện; bảng thông báo điện tử; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện). 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn trần; đèn 
chùm, đèn treo; đèn điện; đèn khử trùng để làm sạch không khí; bóng đèn; thiết bị chiếu 
sáng bằng đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn cho xe 
cộ. 

 

 
(210) 4-2014-30062 (220) 04.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.9; 3.7.16; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BOON RAWD BREWERY CO., LTD.  

(TH) 
No. 999, Samsen Road, Thanon 
Nakornchaisri Sub-district, Dusit 
District, Bangkok 10300, Thailand    

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; nước sô đa; nước uống; nước ép trái cây; nước 

uống thay thế chất điện giải dùng cho mục đích thể thao và mục đích chung; nước ngọt có 
ga; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể.  

 

 
(210) 4-2014-30144 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Nâu, cam 
(731) Công ty TNHH BAOBAB Việt 

Nam  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, trái cây tươi, trái cây sấy khô, hoa củ quả tươi, nước giải 
khát, bia, nước trái cây, nước ngọt, bánh kẹo, cà phê, trà, ca cao, đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ để bàn, trang sức, dây nịt (thắt lưng), vải, giỏ xách, mắt kính, mỹ phẩm, nước hoa, đồ 
điện gia dụng (quạt, bóng đèn, đèn để bàn, máy điều hoà không khí, ti vi), giường, tủ, 
bàn, ghế, đồ nội thất, sách báo, dụng cụ thể thao, dụng cụ y tế, đồ chơi trẻ em; dịch vụ 
xuất nhập khẩu; quảng cáo; nghiên cứu thăm dò dư luận. 

 

 
(210) 4-2014-30159 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.8; 26.4.9 
(591) Xanh, nâu 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

đầu tư thương mại Hợp Thành  

(VN) 

Số 22 tổ 8, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng;  sửa chữa nhà cửa và các công trình xây dựng;  lắp đặt trang thiết bị 

nội thất và hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước. 
 

 
(210) 4-2014-30187 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 1.7.6; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Phát thanh Truyền hình 

(BDC., JSC)  (VN) 

59 - 61 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cột an-ten; cột tự đứng thuộc hệ thống an-ten, hệ thống an-ten trong lĩnh vực 

phát thanh- truyền hình và thông tin đại chúng; thiết bị điện tử viễn thông; linh kiện điện 
tử viễn thông; dây cáp quang; dây cáp đồng trục; dây cáp điện; công tắc điện tử; bảng 
mạch điện tử; đi-ốt phát quang (led); bộ khuyếch đại âm thanh; micrô; bộ trộn âm thanh; 
loa; thiết bị phát thanh- truyền hình; ca-me-ra an ninh. 

 
Nhóm 35: Mua bán cột an-ten; cột tự đứng thuộc hệ thống an-ten, hệ thống an-ten trong 
lĩnh vực phát thanh- truyền hình và thông tin đại chúng; thiết bị điện tử viễn thông; linh 
kiện điện tử viễn thông; dây cáp quang; dây cáp đồng trục; dây cáp điện; công tắc điện tử; 
bảng mạch điện tử; đi-ốt phát quang (led), bộ khuyếch đại âm thanh; micrô; bộ trộn âm 
thanh; loa; thiết bị phát thanh- truyền hình; ca- me-ra an ninh; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh- truyền hình ứng dụng công nghệ mới. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất phim; sản xuất phim quảng cáo.  
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Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình; khảo 
sát thiết kế, thiết kế các thiết bị cơ- điện, điện tử, phát thanh- truyền hình; thiết kế các 
thiết bị cơ- điện, điện tử, phát thanh- truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-30235 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa; cồn (hóa chất); phân bón vi sinh. 
 

Nhóm 04: Cồn (nhiên liệu). 
 

Nhóm 06: Sắt thép các loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói. 
 

Nhóm 17: Bao bì không thấm nước. 
 

Nhóm 19: Bã mía nén ép (vật liệu xây dựng). 
 

Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; đậu nành hạt (đã bảo quản, cho thực phẩm). 
 

Nhóm 30: Đường cát; bánh kẹo; bột ngọt (gia vị); bột bắp; bột đậu nành; mật rỉ; sắn lát 
(khoai mì); chè (trà); nước mật đường. 

 
Nhóm 31: Bã mía (nguyên liệu thô), bắp hạt (hạt giống thực vật), đậu nành hạt (hạt giống 
thực vật). 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước khoáng 
(đồ uống). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đấu giá, môi giới thương mại; dịch vụ hành chính văn phòng tổng 
hợp; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; cung ứng và quản lý nguồn lao động; tư 
vấn đấu thầu; tư vấn quản lý kinh doanh; bán buôn và bán lẻ: máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm máy tính; bán buôn và bán lẻ: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (điện 
thoại, máy tính bảng, thiết bị định vị, camera, máy chấm công bằng vân tay, bảng điện tử, 
bộ cắm dây, máy thu GPS, công tắc, cầu chì, điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điốt, điện trở 
chuyển (transistor), đèn hiệu ứng trường, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp 
dẫn sóng); bán buôn và bán lẻ: thiết bị điện gia dụng, cụ thể: máy ép trái cây, quạt sạc đa 
năng, bàn ủi, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, máy hút khói, máy hút bụi, máy xay 
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sinh tố đa năng, vô tuyến truyền hình (ti vi), bộ khuyếch đại âm thanh, máy lạnh, máy 
giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước; máy pha 
cà phê, nồi đa năng (ủ, hấp, rán)); bán buôn và bán lẻ: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng (máy photocopy, máy in, máy fax, máy scan, máy chiếu, đầu đọc mã vạch, 
máy hủy tài liệu, mực in); bán buôn và bán lẻ: máy móc, vật tư, nguyên liệu cho các 
ngành sản xuất (máy móc công nông nghiệp và thiết bị thay thế, nguyên liệu sản xuất 
bánh kẹo, đường, rượu, bia, nước giải khát); bán buôn và bán lẻ: thịt, cá, gia cầm, chất 
chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, bánh mứt, 
trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu thực vật, bột, bánh, kẹo, đường, gạo, kem lạnh, mật 
ong, mật rỉ, gia vị, nước xốt, chè (trà), cà phê, ca cao, chất thay thế cà phê, muối, ngũ cốc 
các loại, sắn lát (khoai mì), sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp, rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, nước khoáng, các 
loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, xi rô, đồ uống có chứa 
cồn, bã vỏ điều, bã mía, sắt thép các loại, bao PP, hạt nhựa, bao bì nhựa, cồn, hóa chất, 
phân bón, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nước hoa, thuốc lá, sơn, văn phòng phẩm, đồ 
dùng trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, đèn pha lê, đồ mỹ nghệ); đại lý ký gởi 
hàng hóa tất cả các hàng hóa nêu trên; thẩm tra lập dự toán; thẩm tra tổng dự toán công 
trình. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); mua 
bán bất động sản. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; xây dựng dân dụng; xây dựng công 
trình đường bộ; phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; xây dựng nhà các loại; hoàn thiện công trình 
xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống 
cấp thoát nước. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ; cho thuê kho bảo quản 
hàng hóa; cho thuê nhà xưởng làm kho chứa hàng; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, 
kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; đóng gói hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Gia công, bảo quản thực phẩm.  

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; dạy ngoại 
ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
dạy máy tính, nhiếp ảnh; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (liên quan đến văn hoá, 
giáo dục và nghệ thuật), hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; hoạt động dịch vụ công nghệ thông 
tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (khắc phục sự cố máy vi tính (khôi phục dữ 
liệu máy tính và bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút)  và cài đặt phần mềm); xử lý dữ 
liệu máy tính (chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính), cho 
thuê máy vi tính; thiết kế phần mềm; thiết kế website; thiết kế đồ họa; thẩm tra thiết kế, tư 
vấn lập dự án đầu tư; kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đánh giá sự cố và lập 
phương án sửa chữa, khắc phục. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
 
 

 
(210) 4-2014-30244 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.5.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hòa Phát  (VN) 

343C Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vật liệu xây dựng, kim loại, sản 

phẩm từ kim loại, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị); đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản 
lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; tư vấn tài chính; đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng và 
sửa chữa kho chứa hàng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hàng hóa, chuyên chở 
hàng hóa; vận tải đường biển; cho thuê kho chứa hàng. 

 
Nhóm 40: Mạ điện; cán kim loại; mạ kim loại; xử lý kim loại; tráng mạ thiếc; tôi kim 
loại. 

 
 

 
(210) 4-2014-30265 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Khánh Tường   (VN) 

99/16 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-30266 (220) 05.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Khánh Tường   (VN) 

99/16 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2014-30358 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.11.3 
(591) Xanh, da cam 
(731) Công ty TNHH Hương Liệu và 

nguyên liệu Thực Phẩm 

Hoàng Anh   (VN) 

Lô B10, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu dùng trong thực phẩm và đồ uống (trừ tinh dầu), gia vị, chất tạo 

mùi thơm cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-30359 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.11.3 
(591) Xanh, da cam 
(731) Công ty TNHH Hương Liệu và 

nguyên liệu Thực Phẩm 

Hoàng Anh  (VN) 

Lô B10, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương công nghiệp (dùng cho công nghiệp sản xuất nước hoa, nước khử mùi, 

xịt phòng).  
 

Nhóm 05: Vitamin và chất dinh dưỡng dùng trong thực phẩm.  
 

Nhóm 29: Dầu và chất béo dùng trong thực phẩm.  
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Nhóm 30: Hương liệu dùng trong thực phẩm và đồ uống (trừ tinh dầu), gia vị, chất tạo 
mùi thơm cho thực phẩm. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi, thức ăn vỗ 
béo, thức ăn tăng lực dành cho súc vật, động vật.  

 

 
(210) 4-2014-30366 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2014-30367 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2014-30368 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua abns thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
638 

(210) 4-2014-30369 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần 3DMAKER  

(VN) 

Số 618/A31-32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in 3D; mua bán thiết bị công nghệ thông tin; mua bán thiết bị 

viễn thông; mua bán thiết bị điện tử: mua bán thiết bị bán dẫn, mua bán vi mạch điện; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-30397 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) JANSPORT APPAREL CORP.  (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States Of 
America. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lô, túi, cặp, túi xách, túi dây đeo, túi đeo vai, túi xách tay không có khóa ở 

miệng túi, ba lô có bánh xe nhỏ dùng để kéo bằng tay, túi dây đeo có bánh xe nhỏ dùng 
để kéo bằng tay, và cặp có bánh xe nhỏ dùng để kéo bằng tay, tất cả được thiết kế chuyên 
dụng để đựng máy tính xách tay, máy tính xách tay cỡ nhỏ, máy tính bảng và các thiết bị 
điện tử cá nhân; vỏ bọc bảo vệ dạng ống và túi đựng máy tính xách tay, máy tính xách tay 
cỡ nhỏ, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân; túi đựng có phéc-mơ-tuya cỡ nhỏ 
phù hợp để đựng cáp máy tính, chuột máy tính và bàn phím di động cho máy tính xách 
tay, máy tính xách tay cỡ nhỏ, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân; túi đựng và 
vỏ bọc bảo vệ dạng ống cho điện thoại di động; dây buộc điện thoại, giá đỡ điện thoại, 
dây đeo điện thoại di dộng; vỏ ốp phù hợp cho máy tính xách tay, máy tính xách tay cỡ 
nhỏ, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân; túi đựng máy ảnh; vỏ ốp bảo vệ máy 
nghe nhạc MP3. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi; cặp; túi xách tay; túi đeo chéo qua vai; túi du lịch; ba lô leo núi có 
khung bên ngoài; túi đeo hông, túi đeo thắt lưng; ba lô leo núi có khung bên trong; túi 
đựng đồ ăn trưa; túi hành lý; túi lưới; túi dây đeo; túi đựng nhiều ngăn, túi xách nhiều 
ngăn; túi đựng bút chì; túi nhỏ; túi đeo vai; dây đeo bằng da; tay nải; túi xách tay không 
có khóa ở miệng túi; ba lô có bánh xe nhỏ dùng để kéo bằng tay; túi du lịch có bánh xe 
nhỏ dùng để kéo bằng tay; túi hành lý có bánh xe nhỏ dùng để kéo bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân.  
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(210) 4-2014-30423 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.2; A5.5.22 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 

công nghệ FSI   (VN) 

Số 8, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; mực in.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: thiết bị công nghệ thông tin (máy 
chủ, máy xách tay, máy tính đồng bộ, máy tính láp ráp, bộ chuyển mạch switch, bộ lưu 
trữ điện dự phòng UPS); thiết bị viễn thông (tổng đài điện thoại, điện thoại bàn, máy 
building, dây điện thoại, hạt điện thoại); máy văn phòng (máy scan, máy in, máy fax, 
máy chiếu, máy photocopy, máy gấp).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy văn phòng; dịch vụ đào đắp, san lấp mặt 
bằng; phá dỡ công trình dân dụng, công nghiệp; giải phóng mặt bằng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp 
chuyển giao công nghệ tin học và ứng dụng vào các công nghệ khác; số hóa tư liệu (quét).  

 
Nhóm 45: Li xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý). 

 

 
(210) 4-2014-30426 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Foody  (VN)

Lầu 4, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính, phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn và bán lẻ, đại lý mua bán ký gửi các loại hàng hóa sau: 
thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng đạn thể thao và vũ khí thô sơ); máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị nghe nhìn; bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
bán lẻ trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày, dép, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; nước 
hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; đồng hồ, kính mắt; máy ảnh, phim ảnh và vật liệu 
ảnh; biên tập thôn tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; cung cấp 
thông tin thương mại, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên mạng internet. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; cấp 
quyền truy cập dữ liệu; dịch vụ truyền dữ liệu điện tử; cung cấp kết nối đến mạng máy 
tính toàn cầu (ISP, OSP). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin giải 
trí, văn hóa, giáo dục trên mạng internet. 

 
Nhóm 42: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế và phát triển phần 
mềm máy tính; tạo lập trang thông tin điện tử tổng hợp; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-30427 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.1; A5.11.5; 2.1.7 
(731) FUJIAN PROVINCE ZHONGYAN 

GERM MUSHROOM INDUSTRY 
CO.,LTD  (CN) 
Guangu Village, Shajian Town, Huaan 
County, Zhangzhou City, Fujian 
Province, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt giăm bông, rau đóng hộp; mảnh khoai tây; rau đã sấy khô; chế phẩm để 

nấu súp rau, nấm truýp, đã bảo quản.  
 
 
 

 
(210) 4-2014-30436 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Tường Nguyên  

(VN) 

73/4/8 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Âm ly karaoke, đầu đĩa, thùng loa, bộ trộn âm thanh (Mixer), bộ khuyếch đại 

âm thanh (Main Power), micro. 
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(210) 4-2014-30447 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phân 

phối và bán lẻ Quốc tế  (VN) 

511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng, nấm linh chi (đã được bảo 
quản). 

 
Nhóm 10: Máy móc thiết bị y tế (máy phun khí xung, máy X-quang, máy siêu âm, hệ 
thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim). 

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, bánh kẹo. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước giải khát (không cồn). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng lao động. 

 
Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng mềm, tổ chức các lớp học đào tạo ngắn hạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-30463 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh đen, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Thiên Hưng   (VN) 

Số 20, tổ 1, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình điện, nước. 
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(210) 4-2014-30484 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm Thế 

giới Sắc đẹp  (VN) 

Số 7 đường số 46B, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 
 

 
(210) 4-2014-30491 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 5.7.14; 5.7.21; A1.1.12; 1.3.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, xanh lá cây, nâu, 

xám nhạt 
(731) Hợp tác xã chôm chôm Bình 

Hòa Phước  (VN) 

ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả chôm chôm (quả tươi).  

 
 

 
(210) 4-2014-30505 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.3.3; 26.4.3; 26.3.4 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Hé kinh doanh Giải Mã ĐT  (VN)

Số 12 đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) điện thoại di động; linh kiện điện tử của máy tính bảng, 

điện thoại di động, máy tính xách tay, tai nghe, sạc pin; máy nghe nhạc.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa điện thoại di động; máy tính.  
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(210) 4-2014-30561 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.1.1; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Vàng, xanh lam, đỏ, đen, trắng, đỏ đun, 

nâu 
(731) Nguyễn Trung Tín   (VN) 

ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng cho che khói, bụi, nắng. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

Nhóm 25: Giầy dép; mũ nón; quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-30567 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 25.1.6; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất Trầm 

hương Việt Nam  (VN) 

123 Trần Trọng Cung, phường Tân Đông 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm; nhang; tinh dầu trầm hương.  
 

Nhóm 30: Trà trầm hương.  
 

 
(210) 4-2014-30605 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương đậm, xám 
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 

75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; phụ kiện sinh hơi nóng của bồn tắm; phụ kiện buồng tắm 

khí nóng; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị tắm hơi (hệ thống tắm hơi); bộ đồ cho bồn 
tắm (bao gốm: vòi cấp nước, ống cấp và thoát nước cho bồn tắm); bồn tắm; bồn tắm 
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khoáng; thiết bị để tắm mát xa bằng nước; bình nước nóng dùng cho nhà tắm; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng kín); vòi hoa sen; 
bồn rửa; bồn tắm ngồi; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); hệ thống sinh hơi nước; 
chậu vệ sinh; buồng vệ sinh; buồng tắm di động kiểu Thồ Nhĩ Kỳ; bồn rửa tay (bộ phận 
của hệ thống vệ sinh); thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; thiết bị làm nóng 
nước; thiết bị đun.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-30608 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.6; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển An Bình  (VN) 

180/45/38 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chiên muối; hạt điều lụa không muối; hạt điều lụa rang muối.  
 

Nhóm 31: Hạt điều sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng như: gạo, rau, củ, quả, hoa tươi, thủy hải sản, giường, 
tủ, bảng, bàn, ghế, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, sữa, bánh, mứt, kẹo.  

 
 

 
(210) 4-2014-30651 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5; A5.5.22; 
A5.9.23; 5.9.6 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt trắng, tím nhạt 

(731) Hợp tác xã rau củ quả Tân 

Bình  (VN) 

Tổ 1, ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện 
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hành lá. 
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(210) 4-2014-30680 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH SEILAR Việt Nam  

(VN) 

214 CT3A X2 Bắc Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng như: thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; thiết 

bị sưởi ấm bằng nước nóng; máy khử độc thực phẩm bằng khí ozone; nồi cơm điện; chảo 
dùng điện; bếp điện; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; lò vi sóng. 

 

 
(210) 4-2014-30687 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

   

(531) 26.4.2; 26.2.7; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

§¾k TÝn  (VN) 

Số 67 thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-30702 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chất chiết xuất từ thịt; trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín; rau 
được bảo quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín; thạch (thực phẩm); mút ướt các loại (bao 
gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; sản phẩm từ sữa; dầu 
ăn; mỡ ăn.    

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; 
bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; mật ong; mật (thực 
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phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); bột nở; muối ăn bao 
gồm cả muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-30703 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chất chiết xuất từ thịt; trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín; rau 
được bảo quản, đông lạnh, sấy khô, nấu chín; thạch (thực phẩm); mút ướt các loại (bao 
gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; sản phẩm từ sữa; dầu 
ăn; mỡ ăn.    

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; 
bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; mật ong; mật (thực 
phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); bột nở; muối ăn bao 
gồm cả muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-30800 (220) 11.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A11.3.7; A26.11.12; A11.1.2; 2.9.14 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) TOP TWO TRADING CO., LTD.   (TH) 

978/113, Leab Klong Rangsit Rd., 
Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 
12110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò viên.  
 

Nhóm 30: Mì sợi dẹt làm từ gạo; mì sợi nhỏ; hạt nêm (gia vị).  
 

Nhóm 43: Quán bán đồ ăn và đồ uống.  
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(210) 4-2014-30801 (220) 11.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A11.1.6; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) TOP TWO TRADING CO.,LTD.  (TH) 

978/113, Leab Klong Rangsit Rd., 
Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 
12110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Vịt quay 
 

Nhóm 30: Mì sợi dẹt của Trung Quốc; vỏ bánh hoành thánh; hạt nêm (gia vị); bột gia vị 
để tẩm ướp vịt quay; sốt (gia vị); bột để pha nước sốt cho món vịt.  

 
Nhóm 43: Quán bán đồ ăn và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-30814 (220) 11.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 303033107 13.06.2014 HK 
(540) 

 

  
(731) GILDERTON LIMITED   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt, kính râm, hộp đựng và túi đựng kính đeo 

mắt và kính râm.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức cho trang phục, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, đồng hồ đeo 
tay/đồng hồ bỏ túi.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm, dụng cụ viết, biểu đồ, bìa cứng, giấy, bản in đồ hoạ, hộp 
mực dấu, hộp màu vẽ (đồ dùng học sinh), dụng cụ vẽ, bảng vẽ, bút máy, giấy bìa, bản in 
khắc, cặp giấy và dụng cụ gập giấy (đồ dùng văn phòng), tập giấy viết, sổ tổ chức cá 
nhân, sổ kế hoạch cá nhân, tập anbom ảnh, giấy đính và thẻ dùng để nhận đạng, phong bì 
thư bằng bìa cứng và giấy và túi đựng thư bằng giấy, băng dính cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng, keo đán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, đề can, tập thiết kế trang 
trí, giấy thiết kế trang trí, bộ đồ vẽ cho thủ công và thiết kế trang trí, bút, bút chì, sổ nhật 
ký, tẩy, bút dạ, bút đánh dấu, hộp và ống đựng bút và bút chì, tập ghi nhớ, sổ tay, thẻ ghi 
chú, tập ghi chú, dụng cụ chia sổ tay, tập giấy đóng theo cách có thể tháo rời từng tờ, kẹp 
giấy, dụng cụ dập ghim giấy, ghim dập giấy, lịch bỏ túi, thước vẽ, hình xăm tạm thời, bản 
in thiết kế trang trí, phiên bản thiết kế trang trí đạng in; sổ tổ chức bỏ túi.  
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Nhóm 18: Ví tiền, ví đựng thẻ, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô, va li, túi xách 
có hai quai, hộp đựng đồ trang điểm chưa có đồ bên trong, «.  

 
Nhóm 21: Đĩa đựng xà phòng, dụng cụ chia nước thơm dùng cho da, giá giữ bàn chải 
đánh răng, cốc dùng trong nhà vệ sinh, bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa), hộp đựng đồ 
trang điểm (đã có đồ bên trong).  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, giày tập thể dục, giày cao cổ, dép, mũ, mũ lưỡi trai, 
quần áo bò, áo sơ mi, quần soóc, quần dài, chân váy, váy liền, đầm dự tiệc, đầm dự tiệc 
rượu, đầm dạ tiệc, bộ quần áo, áo nịt ngoài, áo thun ngắn tay, áo thun có cổ, quần áo thể 
thao, trang phục dệt kim, áo khoác, áo choàng ngoài, quần áo bơi, bộ quần áo tập thể dục, 
quần tập thể dục, áo tập thể dục, áo len dài tay, áo không tay, áo gilê, yếm, quần lót, quần 
áo lót; bộ quần áo giữ ấm, tất ngăn cổ; quần áo cho em bé, quần áo cho trẻ em; áo mưa, 
găng tay, ca vát, khăn choàng, thắt lưng (trang phục).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn tiếp thị; dịch vụ tư vấn tiếp thị; dịch vụ quảng cáo; đẩy mạnh 
bán hàng cho người khác; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; phân phát hàng mẫu; tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh nhượng 
quyền; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); tập hợp 
và trưng bày hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này 
tại các đại lý và cửa hàng bán buôn và bán lẻ; dịch vụ đặt hàng trực tuyến thực hiện bằng 
máy tính thông qua internet; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đặt 
hàng qua thư, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán buôn và bán lẻ được cung cấp bởi các 
phương tiện viễn thông hoặc qua internet (thương mại điện tử) liên quan tới quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, quần áo bơi, mỹ phẩm, nước hoa, và chế phẩm để vệ sinh thân thể, gọng 
kính đeo mắt và kính râm, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay/đồng hồ bỏ túi, đồng hồ, phụ 
kiện văn phòng, dụng cụ viết, lịch, áp phích quảng cáo, bản in trang trí, cặp giấy văn 
phòng phẩm, túi xách có hai quai, túi du lịch, va li, ba lô, các sản phẩm nhỏ bằng da bao 
gồm ví tiền, ví, hộp đựng tiền xu và bao để móc chìa khóa, «, « dùng ở bãi biển, đồ đạc, 
khung ảnh, gương, gối, đệm, đồ đựng nhỏ dùng trong gia đình, khăn trải giường bằng vải 
lanh, khăn lau, đồ trang trí tóc, huy hiệu và ghim trang trí, tấm trướng treo tường, thảm 
dầy trải sàn, thảm, đồ chơi, trò chơi và đồ chơi trẻ em, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và 
chăm sóc da, sản phẩm tắm.  

 

 
(210) 4-2014-30880 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Trần Bình Trọng  (VN) 

Tập thể Đoàn nghệ thuật Bộ Công An, tổ 
37 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình phim video; dịch vụ giải trí truyền hình và trình 

diễn sân khấu; biên kịch, diễn xuất, quay phim, đạo diễn và biểu diễn nghệ thuật.  
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(210) 4-2014-30888 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đặng Việt Hùng   (VN) 

Phòng 903, toà nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức và quản lý các chương trình từ thiện (quản lý nhân sự).  

 
 

 
(210) 4-2014-30900 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A5.1.16 
(731) Công ty cổ phần Nam Việt  

(VN) 

18F đường Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp fibro xi măng; tấm lợp phi kim loại (có sợi a-mi-ăng).  

 
 

 
(210) 4-2014-30907 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần K&D   (VN)

Lô 38A5, khu công nghiệp Trà Nóc 1, 
phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi (bao nhỏ) bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
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(210) 4-2014-30915 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.1; 7.3.1; A16.1.5 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần máy quay 

phim Phước   (VN) 

8 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy chụp hình (camera); máy ảnh kỹ thuật số, tai 

nghe, loa, túi đựng máy quay phim, chân micro (giá đỡ micro), các thiết bị chuyên dùng 
chuyên nghiệp trong phát thanh và truyền hình và thiết bị dân dụng: máy quay, bàn dựng 
phim.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt và bảo dưỡng: máy chụp hình (camera), hệ thống báo trộm, 
thiết bị  chuyến dùng chuyên nghiệp trong phát thanh truyền hình và thiết bị dân dụng 
(máy quay, bàn dựng phim).  

 
Nhóm 41: Thực hiện dựng phim; lồng âm thanh; dựng kỹ xảo cho phim; dịch vụ quay 
phim; dịch vụ chụp hình. 

 

 
(210) 4-2014-30921 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) TEVA PHARMACEUTICALS 

EUROPE B.V.   (NL) 
Computerweg 10 Utrecht 3542 DR 
Netherlands  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ tự tiêm dưới da chế phẩm dược điều trị vô sinh.  

 

 
(210) 4-2014-30922 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) TEVA PHARMACEUTICALS 

EUROPE B.V.   (NL) 
Computerweg 10 Utrecht 3542 DR 
Netherlands  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được điều trị vô sinh.  
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Nhóm 10: Dụng cụ tự tiêm dưới da chế phẩm dược điều trị vô sinh.  
 

 
(210) 4-2014-30924 (220) 12.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Xanh ô liu, trắng 
(731) E-MART INC.   (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại sản phẩm, cụ thể là: chất để tẩy trắng và 

các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, 
nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, kem đánh giầy, bông 
tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm 
hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy 
sáng, nến và bấc dùng để thắp sáng, nhiên liệu ở dạng rắn, nhiên liệu ở dạng lỏng, nhiên 
liệu ở thể khí, chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất 
diệt nấm, diệt cỏ, miếng đệm chãm sóc ngực, bông tăm dùng cho mục đích y tế, kim loại 
thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim 
loại thường, quặng kim loại, khóa bằng kim loại dùng cho túi xách, khóa bằng kim loại 
(ngoại trừ khóa điện), móc sắt dùng để leo núi, cọc móc buộc lều bằng kim loại, công cụ 
và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, vũ khí lạnh, dao cạo, thìa, dĩa, búa,thiết bị 
và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo 
hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, 
máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay 
thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa, khóa 
điện, kính râm, kính đeo mắt (quang học), hộp đựng kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt, 
kính bảo hộ khi bơi, đầu nối cho dây điện, mũ bảo hiểm, vật dụng nút lỗ tại, ống thở cho 
người lặn, hộp đựng điện thoại di động, găng tay bảo hộ, thiết bị đếm bước chân, thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân giả, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ 
chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, đại nịt bụng, núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú 
giả của bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em ngậm, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, đèn xe đạp, đèn lồng để chiếu sáng, đèn đốt (không phải đèn dùng trong phòng thí 
nghiệm), chậu lửa (vật dụng, thường được làm bằng sứ để đựng lửa), bộ đồ nướng dùng 
ga, bồn tắm, vòi hoa sen (dùng để xả nước khi tắm), vòi nước, xe cộ, phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, xe đạp, giá để giữ đồ dùng cho xe đạp, bơm xe 
đạp, xe đẩy trẻ em, giấy, các tông và khăn giấy, giấy vệ sinh, hộp làm bằng giấy, đồ để 
trang trí bàn bằng giấy, yếm bằng giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn 
phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các 
nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, 
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vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc (elisê), ví đựng hộ chiếu, khăn giấy 
ướt, văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), da và giả da, hộp làm bằng da và 
da giả, bao làm bằng da và da giả để bao gói, đồ đạc được bọc da và da giả, dây buộc chó 
bằng da và da giả, da động vật, da sống, rương, hòm, vali và túi du lịch, ô, dù và lọng, gậy 
chống, roi da, yên cương, túi, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi đựng đồ thể thao, ba lô dùng 
khi leo núi, cặp học sinh, túi xách tay, ví đựng tiền, gậy leo núi, hộp đựng mỹ phẩm (hộp 
rỗng), đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, 
lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo, gối để đỡ cổ, túi ngủ dùng khi cắm 
trại, đệm, ghế (để ngồi), bàn, cọc móc buộc lều (không bằng kim loại), hòm (không bằng 
kim loại), đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu 
dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy 
tinh, sành, sứ, bàn chải giầy, bình, lọ, xoong và chảo dùng khi cắm trại, đĩa, tách, đũa, xô, 
bình cách nhiệt, chậu tắm cho trẻ em có thể mang đi được, vòng và thanh treo cho khăn 
tắm, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, 
vật liệu để đệm (lót) và nhồi, vật liệu sợi dệt dạng thô, lều đi động, lưới (không bằng kim 
loại hoặc amiăng), vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, khăn mặt bằng vải, khăn 
tắm bằng vải, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ đi chân dùng trong thể thao, quần áo 
đàn ông, quần áo phụ nữ, quần áo trẻ em, quần áo lót, áo may ô cho nam giới, yếm, áo sơ 
mi, tất ngắn, tất dài, dép, giầy để chạy điền kinh, dép lê, giầy, giày ống, giày dùng khi leo 
núi, giày dùng khi chơi gôn, miếng lót trong của giày, thắt lưng (trang phục), mũ dùng 
khi chơi gôn, tấm kính che mặt, mũ dùng khi tắm, quần áo dùng khi tắm, găng tay (trang 
phục), đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 
băng, hoa nhân tạo, phụ kiện trang phục(không bằng kim loại quí và đồ kim hoàn), băng 
buộc tóc, cặp tóc, ghim cài (phụ kiện của trang phục), thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải 
sơn và các vật liệu trải sản khác, bức trướng treo tường, giấy dán tường, thảm để tập thể 
thao, trò chơi, đồ để chơi, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây noel, đồ chơi, búp 
bê, bóng thể thao, túi đựng vật dụng đánh gôn, quả bóng để chơi gôn, găng tay để chơi 
gôn, gậy đánh gôn, túi để đựng gậy đánh gôn, đồ câu cá; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng giảm giá đối với 
tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ cửa hàng mậu 
dịch tổng hợp đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
cửa hàng tổng hợp (cửa hàng lớn) đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ 
siêu thị đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng bán lẻ tiện dụng 
đối với tất cả các sản phẩm liệt kê ở trên.  

 

 
(210) 4-2014-30975 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật. 
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Nhóm 16: Bao bì bằng bìa cứng hoặc giấy. 
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-30976 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật.  
 

Nhóm 16: Bao bì bằng bìa cứng hoặc giấy.  
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-30994 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư BMG  

(VN) 

Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 

vật, mạch nha; ngũ cốc dạng nguyên liệu; trứng giống để ấp. 
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(210) 4-2014-30995 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư BMG  

(VN) 

Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-30996 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư BMG  

(VN) 

Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 

vật, mạch nha; ngũ cốc dạng nguyên liệu; trứng giống để ấp.  
 
 
 

 
(210) 4-2014-30998 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư BMG  

(VN) 

Số nhà 51, đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 

vật, mạch nha; ngũ cốc dạng nguyên liệu; trứng giống để ấp.  
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(210) 4-2014-31001 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Sao Phương Nam  

(VN) 

25/8/27 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung (dùng trong 

ngành y); thực phẩm dinh dưỡng (dùng trong ngành y); dược phẩm.  
 
 

 
(210) 4-2014-31002 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Luyện Luân 

Hưng  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Các bộ phận động cơ máy cho các phương tiện giao thông trên bộ; phụ tùng 

máy công cụ, máy nông cụ.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, xe ô tô, xe có động cơ. 
 
 

 
(210) 4-2014-31024 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A5.5.22; A5.5.20; 5.5.19 
(731) Nguyễn Thị Hoàng Duyên  (VN)

ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm 

sạch; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa.  
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(210) 4-2014-31092 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A26.11.8 
(591) Đen, xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

vận tải Mèo Con  (VN) 

324/8 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-31097 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Mỹ Bảo  (VN)

Lô E, khu công nghiệp Hoàng Gia, xã 
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 25: Tất (vớ), găng tay (trang phục), đồ đội đầu (khăn trùm đầu), quần áo may sẵn, 

áo sơ mi, quần soóc. 
 

 
(210) 4-2014-31098 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Mỹ Bảo   (VN)

Lô E, khu công nghiệp Hoàng Gia, xã 
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Tất (vớ), găng tay (trang phục), đồ đội đầu (khăn trùm đầu), quần áo may sẵn, 

áo sơ mi, quần soóc. 
 

 
(210) 4-2014-31099 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Mỹ Bảo   (VN)

Lô E, khu công nghiệp Hoàng Gia, xã 
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Tất (vớ), găng tay (trang phục), đồ đội đầu (khăn trùm đầu), quần áo may sẵn, 

áo sơ mi, quần soóc. 
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(210) 4-2014-31164 (220) 16.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Tím, cam, hồng, xanh dương, xanh lá, 

trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư truyền 

thông Sen Việt  (VN) 

225/7B Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, 

thương mại; hoạt động văn phòng: sao chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch vụ ghi chép lại, 
dịch vụ đánh máy chữ, xử lý văn bản. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2014-31186 (220) 16.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Hoa Tín  (VN)

Cụm CN - TTCN Kim Bình, xã Kim 
Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa sổ bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán nhôm; cửa sổ bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-31214 (220) 16.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.2; A6.3.6 
(591) Xanh, đỏ, tím hồng, nâu, vàng 
(731) Hội chế biến nước mắm Khúc 

Phụ xã Hoằng Phụ   (VN) 

Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
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(210) 4-2014-31243 (220) 16.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) 1. Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Một Bốn Một  (VN) 

139-141-143 An Dương Vương, phường 
8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Công ty TNHH đầu tư 

thương mại dịch vụ Một Bốn 

Một  (VN) 

131 - 133 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Công ty cổ phần Một Bốn 

Một  (VN) 

242 - 244 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, bánh kẹo, mứt, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2014-31244 (220) 16.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.21; 5.3.20; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, da cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

đỏ, đen 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Một Bốn Một  (VN) 

139-141-143 An Dương Vương, phường 
8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH đầu tư 

thương mại dịch vụ Một Bốn 

Một  (VN) 

131 - 133 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Công ty cổ phần Một Bốn 

Một  (VN) 

242 - 244 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
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Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, bánh kẹo, mứt, nước giải khát. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-31245 (220) 16.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) 1. Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Một Bốn Một  (VN) 

139-141-143 An Dương Vương, phường 
8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH đầu tư 

thương mại dịch vụ Một Bốn 

Một  (VN) 

131 - 133 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Công ty cổ phần Một Bốn 

Một  (VN) 

242 - 244 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, bánh kẹo, mứt, nước giải khát. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-31336 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 2.3.1; A5.5.22 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ mỹ phẩm 

PILLA  (VN) 

F2/3B ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem và bột tắm trắng da; 

sữa rửa mặt; nước hoa; nước rửa tay. 
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(210) 4-2014-31339 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh tím than 
(731) Trịnh Quang Điệp  (VN) 

Thôn Dộc, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in, mực cho máy sao chụp, mực để đánh dấu súc vật, mực dành cho nghề 

thuộc da, hợp chất để in. 
 

 
(210) 4-2014-31340 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thanh toán 

điện tử Cpay  (VN) 

Số 31, ngõ 231, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, chế phẩm để làm nước dùng, nước dùng, xúp. 

 

 
(210) 4-2014-31356 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.3.5; 26.3.1; A5.1.12; A5.1.16 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồng 

Vân  (VN) 

Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại  (bánh phồng sữa, bánh phồng nếp, bánh tráng dừa, 

bánh kẹp), kẹo (kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây, kẹo mật ong), thạch dừa, rau câu dừa, 
dầu dừa tinh luyện, nước màu dừa, trà, cà phê; mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 
nghệ (làm từ dừa, mây tre, gốm sứ); mua bán trái cây các loại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng; quán ăn (cung cấp thức ăn đồ 
uống). 
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(210) 4-2014-31360 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần Hasali  (VN)

Số 44 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá gồm: vải, tơ, sợi dệt, phụ liệu may quần áo 

may sẵn, giày dép, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị mạch điện, máy móc 
(máy kéo sợi, máy dệt vải, máy nhuộm (sợi, vải), máy hoàn tất vải, máy may, máy ép 
mép, máy (giặt, là), máy thêu thùa, máy in ấn, máy đóng kiện, máy dệt khăn, máy (cắt, 
gọt, bào và chế khuôn kim loại), máy cắt laze, máy đột, máy dập kim loại, máy ép đùn 
nhựa, máy thổi chai nhựa, máy tạo màng nhựa), thiết bị văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy vi tính và phần mềm máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.  

 

 
(210) 4-2014-31361 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.16 
(731) Công ty cổ phần Hasali  (VN)

Số 44 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá gồm: vải, tơ, sợi dệt, phụ liệu may quần áo 

may sẵn, giày dép, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị mạch điện, máy móc 
(máy kéo sợi, máy dệt vải, máy nhuộm (sợi, vải), máy hoàn tất vải, máy may, máy ép 
mép, máy (giặt, là), máy thêu thùa, máy in ấn, máy đóng kiện, máy dệt khăn, máy (cắt, 
gọt, bào và chế khuôn kim loại), máy cắt laze, máy đột, máy dập kim loại, máy ép đùn 
nhựa, máy thổi chai nhựa, máy tạo màng nhựa), thiết bị văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy vi tính và phần mềm máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.  

 

 
(210) 4-2014-31379 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Võ Trịnh  (VN) 

86/18 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

 
(210) 4-2014-31399 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 11.3.5; 19.9.1; A25.1.10; 17.2.25 
(591) Vàng nâu, tím, xanh lá cây, trắng 
(731) Hội nghề đúc truyền thống 

Huế  (VN) 

Tổ 23, khu vực 6, phường Thủy Xuân, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Chuông gia trì bằng đồng; đại hồng chung (quả chuông lớn) bằng đồng; kiểng 

bằng đồng; khánh bằng đồng; tang bằng đồng; tích trượng bằng đồng; tượng bằng đồng; 
lư hương bằng đồng; chụp đèn bằng đồng; lục bình bằng đồng; cơi bằng đồng; trái quả 
bằng đồng; hạc bằng đồng; phù điêu bằng đồng; hàng mỹ nghệ bằng đồng (tác phẩm 
nghệ thuật); pháp khí bằng đồng. 

 
 

 
(210) 4-2014-31462 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.6; 7.1.5; A5.5.22; 25.7.25; 1.15.11; 
26.4.3 

(731) TEAM SUCCESS (PACIFIC) LIMITED  
(HK) 
Flat/Rm 3502, 35/F., Tower One, Lippo 
Centre, 89 Queensway, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; hộp đựng thuốc lá 

điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2014-31484 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Trần Thị Thoa  (VN) 

Số nhà 7, ngách 2, ngõ 126, tổ dân phố 
Đông, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón. 
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(210) 4-2014-31510 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, vàng đồng 
(731) Hộ kinh doanh câu lạc bộ thể 

hình thẩm mỹ Phạm Mách  

(VN) 

Số 1 đường Huyền Trân Công Chúa, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).  

 
 

 
(210) 4-2014-31523 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Đại  (VN) 

E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A,huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe đạp, xích xe 

đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phu tùng xe đạp, xuất nhập khầu, giới thiệu sản phẩm, 
quảng cáo, tỗ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu 
giá.  

 
 

 
(210) 4-2014-31524 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Đại  (VN) 

E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe đạp, xích xe 

đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, 
quảng cáo, tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu 
giá.  
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(210) 4-2014-31525 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Đại  (VN) 

E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe đạp, xích xe 

đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, 
quảng cáo, tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu 
giá. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-31564 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Trắng, đậm 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Silent Night   (VN) 

64 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); viên 

làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội đầu; 
kem chống nắng; sữa dưỡng thể; sữa rửa mặt; muối tẩy tế bào chết, dầu xả; mặt nạ dưỡng 
da; khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; tinh dầu chống lão hóa; 
các loại tinh dầu làm đẹp.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế); viên uống eó 
nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa; viên uống có nguồn gốc thực vật giúp tăng 
cường sinh lực cho nam giới.   

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tinh dầu, nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y 
tế), viên làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), kem dưỡng da, sữa tắm, dầu 
gội đầu, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, muối tẩy tế bào chết, dầu xả, mặt 
nạ dưỡng da, bình xịt khoáng dưỡng ẩm cho da, dầu dưỡng tóc, tinh dầu chống lão hóa, 
các loại tinh dầu làm đẹp, thực phẩm chức năng, gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế), 
viên uống có nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa, viên uống có nguồn gốc thực 
vật giúp tăng cường sinh lực cho nam giới. 
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(210) 4-2014-31565 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Trắng, nâu đậm, đen 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Silent Night  (VN) 

64 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); viên 

làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội đầu; 
kem chống nắng; sữa dưỡng thể; sữa rửa mặt; muối tẩy tế bào chết, dầu xả; mặt nạ dưỡng 
da; khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; tinh dầu chống lão hóa; 
các loại tinh dầu làm đẹp. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; gel bôi trơn (dùng cho mục đích); viên uống có nguồn 
gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa; viên uống có nguồn gốc thực vật giúp tăng cường 
sinh lực cho nam giới. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, tinh dầu, nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y 
tế), viên làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), kem dưỡng da, sữa tắm, dầu 
gội đầu, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, muối tẩy tế bào chết, dầu xả, mặt 
nạ dưỡng da, bình xịt khoáng dưỡng ẩm cho da, dầu dưỡng tóc, tinh dầu chống lão hóa, 
các loại tinh dầu làm đẹp, thực phẩm chức năng, gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế), 
viên uống có nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa, viên uống có nguồn gốc thực 
vật giúp tăng cường sinh lực cho nam giới. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-31575 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Thế Hệ Mới  (VN) 

Tòa nhà Elcom, số 15, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích 

y tế, không phải thuốc thú y). 
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(210) 4-2014-31576 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Thế Hệ Mới   (VN) 

Tòa nhà Elcom, số 15, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích 

y tế, không phải thuốc thú y). 
 
 

 
(210) 4-2014-31577 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Thế Hệ Mới   (VN) 

Tòa nhà Elcom, số 15, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích 

y tế, không phải thuốc thú y). 
 
 

 
(210) 4-2014-31578 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Thế Hệ Mới   (VN) 

Tòa nhà Elcom, số 15, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích 

y tế, không phải thuốc thú y). 
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(210) 4-2014-31590 (220) 18.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.9; A22.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH máy móc 

Hermes Việt Nam  (VN) 

Lô số 28-30-32, đường số 11, khu công 
nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén lạnh; máy bơm chân không; máy nén lạnh sâu;  máy 

nén ly tâm; máy lén lạnh ly tâm; máy bơm dầu. 
 

Nhóm 11: Quạt hút gió; máy làm lạnh nước; máy sấy (sấy khí khô dùng trong nghiệp 
nghiệp). 

 
 
 

 
(210) 4-2014-31601 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Innovo  (VN)

42/37 - 42/38 (trước) - 42/38A Hoàng 
Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm ngành in; sách; bản đồ; tờ rơi, tập san chuyên ngành; tạp chí định kỳ; 
lịch; catalog; tờ kẹp đánh dấu sách. 

 

Nhóm 25: áo thun; đồ đội đầu, đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán các sản phẩm lưu niệm, cụ thể là các sản phẩm 
làm từ nguyên liệu vải sợi, mây tre đan, vỏ sò, ốc, san hô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành; hướng dẫn và thông tin du lịch; tổ chức, điều 
hành các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính; kiểm tra phần mềm máy tính; thử nrghiệm phần 
mềm máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến (SaaS).  
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(210) 4-2014-31602 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.5; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần Innovo  (VN)

42/37 - 42/38 (trước) - 42/38A Hoàng 
Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm ngành in, sách bản đồ; tờ rơi; tập san chuyên ngành; tạp chí định kỳ; 
lịch; catalog; tờ kẹp đánh dấu sách.   

 

Nhóm 25: áo thun; đồ đội đầu, đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán các sản phẩm lưu niệm, cu thể là các sản phẩm 
làm từ nguyên liệu vải sợi, mây tre đan, vỏ sò, ốc, san hô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành; hướng dẫn và thông tin du lịch; tổ chức, điều 
hành các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính; kiểm tra phần mềm máy tính; thử nghiệm phần 
mềm máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến (SaaS). 

 
 
 

 
(210) 4-2014-31612 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể kẹo lạc 

Minh Nguyệt   (VN) 

Số 1/8/1141, Ngô Gia Tự, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kẹo, bánh.  
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(210) 4-2014-31613 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đen, nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Tân 

Tùng Phong   (VN) 

Lô 39A, KCN Phú Tài, tổ 3 khu vực 8, 
phường Trần Quang Diệu, thành phố 
Quy Nhơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cồn khô.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-31627 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, hồng cánh sen 
(731) Công ty TNHH REVIVE Việt Nam  

(VN) 

Lô G1, tầng trệt, trung tâm mua sắm 
AEON - Bình Dương Canary, khu phức 
hợp Canary đại lộ Bình Dương, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là (giặt ủi) quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-31628 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, hồng cánh sen 
(731) Công ty TNHH REVIVE Việt Nam  

(VN) 

Lô G1, tầng trệt, trung tâm mua sắm 
AEON - Bình Dương Canary, khu phức 
hợp Canary đại lộ Bình Dương, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là (giặt ủi) quần áo. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2014-31629 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH REVIVE Việt Nam  

(VN) 

Lô G1, tầng trệt, trung tâm mua sắm 
AEON - Bình Dương Canary, khu phức 
hợp Canary đại lộ Bình Dương, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là (giặt ủi) quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-31632 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Vàng kim loại 
(731) 1. Hộ kinh doanh Cao Vân  (VN)

25 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Thị Thanh  (VN) 

25 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-31669 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.25; 1.5.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần kho vận giao 

nhận ngoại thương Mộc An 

Châu    (VN) 

14 (lầu7) Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị (phục vụ cho việc sửa chữa trong ngành hàng 

không), các thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị cứu hộ cứu nạn. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư tài chính; cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 
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Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; giao nhận hàng hóa. 
 

Nhóm 40: Xử lý rác thải công nghiệp; xử lý rác thải nguy hại. 
 

 
(210) 4-2014-31680 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Toàn Mỹ  (VN) 

P1604 nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bằng inôc gắn cố định.  
 

Nhóm 21: Chậu rửa bằng inôc có thể di chuyển được. 
 

 
(210) 4-2014-31682 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, tím 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm và 

thời trang BNF  (VN) 

Số 65 Đặng Xuân Bảng, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem trị nám (mỹ phẩm); kem trị mụn 

(mỹ phẩm); sữa tắm; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay; kẹp cài cà vạt. 
 

Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo dành cho người lớn và trẻ em; mũ nón; giày dép; tất; thắt lưng (dây 
nịt); cà vạt. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem trị nám, kem trị mụn, sữa tắm, sữa 
rửa mặt, nước hoa, vòng đeo tay, trâm cài tóc, kẹp cài cà vạt, túi xách, ví, quần áo dành 
cho người lớn và trẻ em, mũ nón, giày dép, tất vớ, dây nịt, cà vạt, khăn choàng, dây đeo 
thời trang, kẹp tóc, dây chuyền, nhẫn, hoa tai, đồng hồ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2014-31683 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) UK00003062302 01.07.2014 GB 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 26.4.2; A26.4.24 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-31685 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) JNC CORPORATION  (JP) 

2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bể xử lý nước thải (cho mục đích công nghiệp); bể tự hoại (cho mục đích công 

nghiệp); thiết bị để làm sạch/tinh lọc nước. 
 

Nhóm 17: Sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt. 
 

Nhóm 24: Nỉ/dạ phớt và vải không dệt.  
 

Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng thông thường; thi công công trình kết cấu thép, 
dịch vụ hàn chì/lắp đặt đường ống; lắp đặt máy móc; dịch vụ lắp đặt điện; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải; làm sạch các phương tiện xử lý nước thải. 

 
Nhóm 39: Thu gom rác và phế thải trong nhà; thu gom rác và phế thải công nghiệp. 

 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; phân loại và loại bỏ rác và phế thải trong nhà;  phân 
loại và loại bỏ rác và phế thải công nghiệp; xử lý nước. 

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo và hướng dẫn liên quan đến phương pháp xử lý nước và hoạt 
động của các phương tiện xử lý nước. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc thiết kế các phương tiện xử lý nước; phân tích nước. 
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(210) 4-2014-31686 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.2 
(591) Vàng cam, xanh nước biển đậm, xanh 

nước biển nhạt 
(731) JNC CORPORATION   (JP) 

2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bể xử lý nước thải (cho mục đích công nghiệp); bể tự hoại (cho mục đích công 

nghiệp); thiết bị để làm sạch/tinh lọc nước.  
 

Nhóm 17: Sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt.  
 

Nhóm 24: Nỉ/dạ phớt và vải không dệt.   
 

Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng thông thường; thi công công trình kết cấu thép, 
dịch vụ hàn chì/lắp đặt đường ống; lắp đặt máy móc; dịch vụ lắp đặt điện; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải; làm sạch các phương tiện xử lý nước thải.   

 
Nhóm 39: Thu gom rác và phế thải trong nhà; thu gom rác và phế thải công nghiệp. 

 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; phân loại và loại bỏ rác và phế thải trong nhà; phân loại 
và loại bỏ rác và phế thải công nghiệp; xử lý nước.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo và hướng dẫn liên quan đến phương pháp xử lý nước và hoạt 
động của các phương tiện xử lý nước.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc thiết kế các phương tiện xử lý nước; phân tích nước. 

 

 
(210) 4-2014-31707 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A11.7.3 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể á Đông  

(VN) 

98 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi.  
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(210) 4-2014-31709 (220) 19.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 

du lịch Những Đối Tác Đổi Mới  

(VN) 

42 đường số 4, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá du lịch. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành các chuyến du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa và 
quốc tế; vận tải hành khách đường bộ; vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và 
ngoại thành; tổ chức các chuyến du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2014-31719 (220) 22.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 4.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Phân Bón Địa 

Long   (VN) 

Km 15, xã Cuor Đăng, huyện Cư M'Gar, 
tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 
 

 
(210) 4-2014-31744 (220) 22.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Nâu, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch Tiến Lợi  

(VN) 

55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cacao. 
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(210) 4-2014-31749 (220) 22.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.4.13; 26.1.1; A3.4.2 
(731) Đoàn Trung Hải  (VN) 

295 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn nhanh; quán phục vụ đồ uống; quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-31937 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Tân Triều 

Dương  (VN) 

19E3 đường 53, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-31943 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sữa Việt  (VN) 

40/27 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến sấy khô); yến sào sơ chế; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, 

yến chưng đường). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (nước yến); nước giải khát không có cồn.  
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(210) 4-2014-31968 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.5; 26.4.2; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) FRESHNESS CO., LTD.   (JP) 

2-13-10 Minami Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 

tự phục vụ; quán rượu nhỏ (snack-bars).  
 

 
(210) 4-2014-31969 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.4.3; A2.9.17 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, cà rốt 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Khởi Minh 

Thành Công  (VN) 

40/1 Trần Thị Nhượng, khóm 2, phường 
4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sán phẩm sau: mũ (nón) bảo hiểm, phụ kiện điện thoại, phụ kiện 

xe ô tô, xe máy: xe ô tô, xe máy, đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ, sứ, kim loại dùng 
cho gia đình và trang trí), đồ điện tử bao gồm ti vi, đầu đĩa, điện thoại di động, máy tính, 
bình hoa (lọ hoa), mô hình trang trí, bàn, ghế bằng gỗ, sứ, kim loại; quảng cáo; tư vấn tiếp 
thị; môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản). 

 

 
(210) 4-2014-32009 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) T1413535H 22.08.2014 SG 
(540) 

 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; dầu gội đầu; 

keo xịt tóc; gel tóc; dầu xả tóc; nước xức tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tắm rửa cơ thể; 
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chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất chống đổ mồ 
hôi, chất khử mùi dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2014-32067 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.5.25; A20.1.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời 
(731) 1. Nguyễn Thị Hương Anh  (VN)

19A Chùa Mới, phường Ngô Quyền, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

2. Lê Khắc Vũ  (VN) 

số nhà 19, đường Trần Phú, phường 
Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

3. Nguyễn Huy Biển  (VN) 

Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng 

công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì. 
 

 
(210) 4-2014-32069 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần DOORWAY 

Việt Nam  (VN) 

Số 10 đường Liên Cơ, tổ 19, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho phòng tắm 

bằng kinh, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa thủy lực, phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại cho lan can kính, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cầu thang kính, phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa kính tự động và bán tự động.  

 
Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen và thiết bị tắm vòi hoa sen; vòi cảm biến; van điều chỉnh 
nước; phòng tắm bằng kính; bồn tắm; phụ tùng thiết bị trong buồng tắm; buồng tắm vòi 
sen, bồn rửa; chậu rửa; bồn vệ sinh; đèn; đèn chụp; đèn chụp dùng cho đồ nội thất, thiết bị 
chiếu sáng được gắn cố định, bồn rửa bát, bệ rửa bát. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành kính, vật liệu kính, giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như thanh 
bằng kim loại, khung trần bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, tấm ốp bằng kim loại, 
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phụ kiện bằng kim loại dùng cho nội thất, vật liệu xây dựng phi kim loại, lan can, ván sàn, 
thạch cao.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt cửa và vách đựng nhôm kính, cửa thủy lực, phòng tắm kính.  

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến 
trúc.  

 

 
(210) 4-2014-32100 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH Ba Chiều   (VN)

219/95 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; quảng cáo thương mại qua mạng internet; môi giới 

thương mại; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; mua bán máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy vi tính, bàn, ghế, giường, tủ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu quảng cáo; thiết kế trang web; thiết kế thời trang; thiết kế 
kiến trúc công trình xây dựng; tư vấn thiết kế tạo mẫu quảng cáo, trang web, thời trang, 
kiến trúc công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-32147 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 24.15.1; A24.15.7; A1.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá cây, trắng 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (IN) 

J1. M.H. Thamrin No. 51. Jakarta 10350, 
Indonesia 
2. PT PABRIL KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK  (IN) 
J1. M.H. Thamrin No. 51. Jakarta 10350, 
Indonesia 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy NCR (giấy không chứa các-bon), bìa các tông và sản phẩm làm 

bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác; ấn phẩm; nguyên liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dính cho mục đích văn phòng và gia dụng; bút lông 
để vẽ, máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị dùng 
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cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); 
chữ in; bản in đúc. 

 

 
(210) 4-2014-32165 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) ANUBIS COSMETICS, S.L.   (ES) 

Carrer de Frederic Soler, 110, E-08205 
Sabadell (Barcelona), Spain  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh đầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2014-32168 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

truyền thông đa phương tiện 

Đất Việt Vạc   (VN) 

Số 200 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; tiếp thị; sản xuất, phát hành phim quảng cáo; 

mua bán: phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình, phim quảng cáo, thiết bị vật tư phục 
vụ cho công nghiệp phim ảnh.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội; sản xuất, phát hành phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; dịch vụ thư viện phim (sưu tầm và lưu trữ phim các thể loại 
phục vụ cho việc nghiên cứu và sản xuất chương trình truyền hình).  

 

 
(210) 4-2014-32169 (220) 24.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

truyền thông đa phương tiện 

Đất Việt Vạc   (VN) 

Số 200 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; tiếp thị; sản xuất, phát hành phim quảng cáo; 
mua bán: phim điện ảnh, phim video, phim hoạt hình, phim quảng cáo, thiết bị vật tư phục 
vụ cho công nghiệp phim ảnh.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội; sản xuất, phát hành phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; dịch vụ thư viện phim (sưu tầm và lưu trữ phim các thể loại 
phục vụ cho việc nghiên cứu và sản xuất chương trình truyền hình).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2014-32224 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Vân Anh  (VN) 

P305, B13, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2014-32225 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Vân Anh  (VN) 

P305, B13, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, chế phẩm dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; xuất nhập khẩu dược phẩm, chế phẩm dược, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; đại lý dược phẩm.  
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(210) 4-2014-32246 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.4.2; 3.11.1; A3.11.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Năm Sang  (VN)

59A/21, tổ 3, ấp Hưng Phước, xã Phước 
Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Cao trăn; mỡ trăn (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 18: Da trăn; các sản phẩm từ da trăn: ví, túi xách, va li. 
 

Nhóm 31: Trăn; trăn giống; thức ăn cho trăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: cao trăn, mỡ trăn, da trăn, ví, túi xách, 
dây thắt lưng, va li, giày, dép, trăn, trăn giống, thức ăn cho trăn. 

 

 
(210) 4-2014-32247 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phú 

Nhuận  (VN) 

78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay cà phê; máy xay sinh tố đa năng; máy rửa bát; máy nghiền 

rau quả; máy hút bụi. 
 

Nhóm 08: Bàn là điện; bàn là hơi nước (không dùng điện). 
 

Nhóm 09: Điện thọai; đầu máy kỹ thuật số; máy hát karaoke; máy tăng âm (ampli); ống 
nói (micro); công tắc điện; máy tính. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; lò vi sóng; quạt điện; máy nước nóng (chạy 
điện); bình nước uống nóng lạnh (chạy điện); bếp ga; máy làm sữa chua; nồi cơm điện; 
máy luộc trứng (chạy điện); ấm nấu nước (chạy điện); máy sấy tóc; máy uốn tóc; máy tạo 
kiểu tóc; máy duỗi tóc. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng cơm; hộp ủ cơm (không dùng điện); ly giữ nhiệt; bình giữ nhiệt 
(phích); bộ lau nhà. 
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(210) 4-2014-32260 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ cờ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và xuất 

nhập khẩu Nam Thanh  (VN) 

105/24/9 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi xe mô tô. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô; má phanh cho xe mô tô; xích xe mô tô; răng nhông xe mô 
tô.  

 

 
(210) 4-2014-32264 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa   (VN)

Khu tập thể Z155, xã Thanh Mỹ, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ trên mặt đất, cụ thể là xe đạp và xe cộ hai bánh với động cơ phụ trợ; các 

bộ phận và hợp phần của xe đạp và xe cộ hai bánh với động cơ phụ trợ, cụ thể là khung xe 
đạp. 

 

 
(210) 4-2014-32265 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa  (VN)

Khu tập thể Z155, xã Thanh Mỹ, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ trên mặt đất, cụ thể là xe đạp và xe cộ hai bánh với động cơ phụ trợ; các 

bộ phận và hợp phần của xe đạp và xe cộ hai bánh với động cơ phụ trợ, cụ thể là khung xe 
đạp. 

 

 
(210) 4-2014-32266 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Vinh Lực  (VN)

383/11/2 Bà Hạt, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, máy in để dùng với máy tính (thiết 
bị văn phòng).  

 

 
(210) 4-2014-32269 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(731) C.B. FOOD-TECH CO., LTD.   (TH) 

246/133 Soi Ramkamhang 196, 
Ramkamhang Road, Saansaab Sub 
district, Minburi District, Bangkok 
Metropolis 10510, Thailand 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy duỗi thẳng tôm.  

 

 
(210) 4-2014-32283 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL  

(LU) 
124, Boulevard de la PÐtrusse, 
Luxembourg, L-2330, Luxembourg 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm thương mại, dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và 

tiếp thị kỹ thuật số và tương tác; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo tiếp thị 
trực tiếp cho người khác; tư vấn tiếp thị; nghiên cứu, khảo sát và phân tích thị trường; dịch 
vụ mua và lập kế hoạch truyền thông liên quan đến quảng cáo; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện truyền thông, cụ thể là, thực hiện quảng cáo cho người khác; dịch vụ xúc tiến bán 
hàng; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ tư vấn kinh doanh và tiếp thị liên quan 
đến quảng cáo, tiếp thị và phát triển thương hiệu; tiếp thị sự kiện, cụ thể là, sắp xếp và tổ 
chức các sự kiện quảng bá tiếp thị cho người khác; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh liên 
quan đến thương hiệu và phát triển, đánh giá, phân tích, khai thác và quảng bá thương 
hiệu; dự báo kinh tế; thu thập và biên soạn thông tin tiếp thị kinh doanh vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; soạn thảo tài liệu quảng cáo sản phẩm và công ty cho người khác; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hóa, giáo dục); dịch vụ chỉnh sửa hậu kỳ 
cho quảng cáo và các chương trình truyền hình và truyền thanh khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ sáng tạo thương hiệu, cụ thể là dịch vụ làm mới thương hiệu (lên ý 
tưởng và thiết kế) và phát triển thương hiệu cho người khác; dịch vụ tư vấn  và cố vấn liên 
quan đến dịch vụ sáng tạo thương hiệu, cụ thể là dịch vụ làm mới thương hiệu (lên ý 
tưởng và thiết kế) và phát triển thương hiệu cho người khác. 
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(210) 4-2014-32286 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.5.25; 5.3.20; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh crôm, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Sinh Nông  (VN) 

Số 14 đường Đông Hội, xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ; tư vấn về môi trường.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; chăn nuôi động vật.  
 

 
(210) 4-2014-32303 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(300) 2014-053428 26.06.2014 JP 
(540) 

 

  
(731) MTG CO., LTD.  (JP) 

32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken 453-0041 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị xoa bóp 

dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế (không kể dụng cụ hỗ trợ đi bộ và nạng 
chống cho người tàn tật); thiết bị xoa bóp thẩm mỹ vận hành bằng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ cho mặt vận hành bằng điện dùng cho mục đích 
gia dụng; thiết bị xoa bóp vận hành bằng điện dùng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 21: Trục lăn mỹ phẩm dùng tay dùng cho mục đích gia dụng (dụng cụ mỹ phẩm), 
dụng cụ dùng để vệ sinh và dụng cụ mỹ phẩm (không kể bàn chải đánh răng bằng điện).  

 

 
(210) 4-2014-32335 (220) 15.08.2012 

(641) 4-2012-18079 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NIKON CORPORATION   (JP) 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ chậu và bệ xí vệ sinh; bộ thiết bị nhà tắm; thiết bị sấy khô (dùng để xử lý 

hóa chất); bộ thu hồi nhiệt (dùng để xử lý hóa chất); nồi hơi (dùng để xử lý hóa chất); 
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thiết bị bay hơi (dùng để xử lý hóa chất); thiết bị chưng cất (dùng để xử lý hóa chất); bộ 
trao đổi nhiệt (dùng để xử lý hóa chất); thiết bị sấy khô (dùng để sản xuất hàng dệt may); 
thiết bị tiệt trùng sữa; máy làm bánh mỳ (dùng cho mục đích công nghíệp); máy sấy khô 
gỗ dán; lò đốt dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân (lò phản ứng nguyên tử); 
thiết bị sấy khô dùng cho thu hoạch (lúa, mùa màng...); thiết bị sấy cỏ làm thức ăn cho 
gia súc; nồi hơi (không phải là bộ phận của động cơ không chạy điện và máy móc); thiết 
bị điều hòa không khí (dùng cho mục đích công nghiệp); máy và thiết bị làm đông lạnh; 
thiết bị sấy khô đồ giặt là (chạy điện, dùng cho mục đích công nghiệp); máy và thiết bị 
dùng cho thẩm mỹ viện và hiệu cắt tóc (không bao gồm ghế cắt tóc), cụ thể là máy sấy 
tóc, thiết bị tắm hơi, bộ đồ cho bồn tắm, bồn tắm khoáng, thiết bị hấp khăn tắm bằng hơi 
(cho mục đích làm đầu), thiết bị sấy tóc dùng cho thẩm mỹ viện, thiết bị hấp tóc dùng cho 
thẩm mỹ viện và chậu gội đầu dùng cho hiệu cắt tóc; thiết bị nấu nướng dùng cho mục 
đích công nghiệp; máy và hệ thống sấy khô bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; thiết 
bị khử trùng bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; vòi nước; van điều chỉnh mức nước 
trong bình/thùng chứa; đầu vặn vòi nước của ống dẫn; thùng xử lý nước thải (dùng cho 
mục đích công nghiệp); hố rác tự hoại (dùng cho mục đích công nghiệp); lò đốt rác dùng 
cho mục đích công nghiệp; lò đốt rác dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước 
sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; 
thiết bị và dụng cụ làm nóng chạy điện dùng trong gia đình (không dùng cho mục đích 
làm đẹp hoặc vệ sinh); thiết bị và dụng cụ làm nóng chạy điện dùng trong gia đình cho 
mục đích làm đẹp hoặc vệ sinh; vòng đệm của vòi nước; vòng đệm của vòi nước; thiết bị 
làm nóng nước dùng gas (dùng cho mục đích gia dụng); thiết bị làm nóng để nấu ăn 
không chạy bằng điện (dùng cho mục đích gia dụng); bàn nấu ăn (bộ phận không tách rời 
của hệ thống bếp đun nấu); bồn rửa (chậu rửa gắn cố định); tủ đựng đá ăn (dùng cho mục 
đích gia dụng, không di chuyển được); tủ làm lạnh đá ăn (dùng cho mục đích gia dụng); 
thiết bị lọc nước máy dùng cho mục đích gia dụng; đèn lồng giấy loại đứng (đèn Andon 
cổ truyền của Nhật); đèn lồng giấy loại di chuyển được (đèn Chochin cổ truyền của 
Nhật); đèn dùng khí đốt (ga); đèn dầu; chụp đèn; lồng ấp có cán dài để sưởi (không chạy 
điện); thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thanh nhiên liệu dùng cho thiết bị sưởi bỏ túi 
kiểu Nhật (Kairo-bai); bình đun nước nóng (để sưởi ấm chân trên giường, không dùng cho 
mục đích y tế); thùng xử lý nước thải dùng cho mục đích gia dụng; hố rác tự hoại dùng 
cho mục đích gia dụng; túi chườm nóng lạnh; bộ ghế vệ sinh có tia nước rửa; thiết bị phân 
phối chất tẩy uế trong phòng vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ xí dùng cho bồn vệ sinh kiểu Nhật; 
phụ kiện bồn tắm; lò sưởi dùng cho mục đích gia dụng (không chạy điện); máy pha cà 
phê chạy điện; máy tạo độ ẩm; đèn pin LED; lò nướng bánh chạy bằng điện. 

 

 
(210) 4-2014-32348 (220) 25.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Trần Thị Vịnh  (VN) 

Thôn 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đệm lò xo. 
 

Nhóm 24: Chăn; đồ vải dùng cho giường; vỏ đệm, vỏ gối; rèm cửa bằng vải; ga trải 
giường. 
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(210) 4-2014-32369 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A24.15.7; 24.15.1; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH FEROCROM 

Thanh Hóa  (VN) 

Thôn Liên Sơn, xã Hải Thượng (thuộc 
khu kinh tế Nghi Sơn), huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 01: Barit, Quazit, dolomit, sét bentonit, antimon. 
 

Nhóm 06: Crom, titan, chì, thiếc, kẽm, sắt, vonfram, niken, coban.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ khai khoáng; xuất nhập khẩu: barit, 
quazit, dolomit, sét bentonit, crom, titan, chì, thiếc, kẽm, sắt, antimon, vonfram, niken, 
coban.  

 

 
(210) 4-2014-32384 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng nhạt, vàng, 

vàng sậm 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hồi 

Tường  (VN) 

Số 682A, ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa (thóc) giống; lúa (thóc) chưa chế biến. 

 

 
(210) 4-2014-32385 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH bán hàng trực 

tiếp Thăng Long  (VN) 

Số 220, tổ 2, đường Đa Sỹ, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược không dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 30: Trà nhúng túi lọc, trà sâm không dùng cho mục đích y tế, trà đài quả khô, trà 
xanh, trà hương trái cây. 

 
Nhóm 32: Nước cốt quả hạnh,nước hoa quả, nước khoáng (đồ uống); xi ro dùng làm đồ 
uống; nước giải khát, nước uống đóng chai.  

 
Nhóm 33: Rượu vang; rượu brandy; rượu vodka; rượu sâm; rượu nếp cái; rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2014-32420 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Kiều Trang   (VN)

311 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da, cụ thể là: thắt lưng, ví nam, ví nữ, túi xách, vali, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ), cà vạt, khăn quàng (trang phục)  
 

Nhóm 35: Mua bán: thắt lưng, ví nam, ví nữ, túi xách, vali, ba lô, quần áo, giày dép, mũ 
nón, tất (vớ), cà vạt, khăn quàng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-32421 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN)

5C13/1 ấp 5, xã Phạm Văn  Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh kẹo, bột đậu. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi, hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí. 
 

 
(210) 4-2014-32461 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.1.24; 3.1.14 
(591) Xám, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hiệp Phát A và B  (VN) 

K12 cư xá Đống Đa, đường 3/2, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vôtca; rượu gạo, đồ 
uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2014-32462 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hiệp Phát A và B  (VN) 

K12 cư xá Đống Đa, đường 3/2, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vôtca; rượu gạo; đồ 

uống có cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia; rượu vang. 
 

 
(210) 4-2014-32501 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.4; A5.5.21; A5.5.20; 7.15.5 
(591) Trắng, da cam, nâu 
(731) Đặng Quốc Hưng  (VN) 

Phòng 2302 tòa A, tòa nhà Sông Hồng 
Parkview, 165 Thái Hà, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Các dịch vụ về chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  

 

 
(210) 4-2014-32504 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Cơ sở Song Toàn  (VN) 

3/7 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy và xe ô tô gồm: dây ben (lõi bằng thép, vỏ nhựa, đi qua 

hệ thống bơm giúp đẩy thùng xe tải), dây tắt máy (lõi bằng thép, vỏ nhựa, gài vào công 
tắc giúp tắt máy xe), dây côn, dây số, dây lừa (lõi bằng thép, vỏ nhựa, kết hợp với dây số 
giúp vào số), dây le. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công phụ tùng xe gắn máy và xe ô tô gồm: dây ben (lõi bằng thép, 
vỏ nhựa, đi qua hệ thống bơm giúp đẩy thùng xe tải), dây tắt máy (lõi bằng thép, vỏ nhựa, 
gài vào công tắc giúp tắt máy xe), dây côn, dây số, dây lừa (lõi bằng thép, vỏ nhựa, kết 
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hợp với dây số giúp vào số), dây le, dây đồng hồ (công-tơ-mét), dây thắng (dây phanh), 
dây ga, dây yên, dây cu-roa, má phanh, nhông xích, phuộc nhún, thanh giằng, đuôi đèn, 
đèn, cao su nhíp, gương chiếu hậu, bu-gi, bánh mâm, yên xe, săm, lốp. 

 

 
(210) 4-2014-32508 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.15.1; 26.4.2; A26.4.6; 26.1.2; 
A26.11.12; 1.15.23 

(591) Trắng, đỏ, vàng, da cam, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ ăn uống 

668  (VN) 

¤ 12, lô 6, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dồi; xúc xích; lạp xưởng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dồi, xúc xích, lạp xưởng.  
 

 
(210) 4-2014-32511 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.7 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ATO  (VN) 

Số 25, ngõ 943/5 đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in tem nhãn mã vạch (dùng với máy tính); máy in nhiệt dùng để in phiếu 

thanh toán (còn gọi là hóa đơn bán lẻ) dùng với máy tính; đầu đọc mã vạch.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu máy in tem nhãn mã vạch, máy in nhiệt dùng để in phiếu 
thanh toán, đầu đọc mã vạch. 

 

 
(210) 4-2014-32527 

 
(220) 

 
27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Long Uyên  (VN)

261/37/30 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây lát mỏng được bảo quản: xoài, thanh long, sầu riêng, chôm chôm, dứa 
(khóm), chuối, đu đủ, gấc, chanh dây, nhãn, các loại dưa, các loại nấm thực phẩm; các 
loại mứt trái cây (mứt ướt): hồng, dâu, khoai, mận, dừa, xoài; các loại bột nhuyễn trái cây: 
cam, xoài, dứa (khóm), gấc, chanh dây, nhãn. 

 
Nhóm 30: Các loại bánh trên cơ sở gạo nếp: bánh tét; bánh ú; sắn (khoai mì). 

 
Nhóm 31: Quả tươi: xoài; thanh long; sầu riêng; chôm chôm; dứa (khóm); chuối; đu đủ; 
gấc; chanh dây; nhãn; khoai mì; các loại dưa; các loại nấm thực phẩm; rau ăn tươi; rau ăn 
lá; rau ăn thân; rau ăn củ; rau ăn hoa, rau ăn quả. 

 
Nhóm 35: Mua bán rau quả tươi; mua bán rau quả được bảo quản; mua bán các loại nấm 
thực phẩm; mua bán các loại bánh; mua bán các loại bột nhuyễn (puree) trái cây. 

 

 
(210) 4-2014-32528 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

vàng, xanh lá, xanh biển, trắng 
(731) Công ty TNHH Long Uyên  (VN)

261/37/30 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây lát mỏng được bảo quản: xoài, thanh long, sầu riêng, chôm chôm, dứa 

(khóm), chuối, đu đủ, gấc, chanh dây, nhãn, các loại dưa, các loại nấm thực phẩm; các 
loại mứt trái cây (mứt ướt): hồng, dâu, khoai, mận, dừa, xoài; các loại bột nhuyễn (puree) 
trái cây: cam, xoài, dứa (khóm), gấc, chanh dây, nhãn. 

 
Nhóm 30: Các loại bánh trên cơ sở gạo nếp: bánh tét; bánh ú; sắn (khoai mì). 

 
Nhóm 31: Quả tươi: xoài; thanh long; sầu riêng; chôm chôm; khóm; chuối; đu đủ; gấc; 
chanh dây; nhãn; sắn (khoai mì); các loại dưa; các loại nấm thực phẩm; rau ăn tươi; rau ăn 
lá; rau ăn thân; rau ăn củ; rau ăn hoa, rau ăn quả. 

 
Nhóm 35: Mua bán rau quả tươi; mua bán rau quả được bảo quản; mua bán các loại nấm 
thực phẩm; mua bán các loại bánh; mua bán các loại bột nhuyễn trái cây. 

 

 
(210) 4-2014-32529 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Thiên Thạch  (VN) 

Lô BI-1 khu công nghiệp Tân Hương, xã 
Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 05: Chất phụ gia dinh dưỡng dành cho thức ăn gia súc như lợn, bò (không dùng cho 
mục đích y tế); chất phụ gia dinh dưỡng dành cho thức ăn gia cầm như gà, vịt (không 
dùng cho mục đích y tế); chất phụ gia dinh dưỡng dành cho thức ăn thủy sản như cá, tôm, 
cua (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán chất phụ gia dinh dưỡng dành cho thức ăn gia súc; mua bán chất phụ 
gia dinh dưỡng dành cho thức gia cầm; mua bán chất phụ gia dinh dưỡng dành cho thức 
ăn thủy sản; nhập khẩu chất phụ gia dinh dưỡng dành cho thức ăn gia súc; nhập khẩu chất 
phụ gia dinh dưỡng dành cho thức ăn gia cầm; nhập khẩu chất phụ gia dinh dưỡng dành 
cho thức ăn thủy sản. 

 

 
(210) 4-2014-32532 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Cơ sở Đông Nam Dược Tứ Gia  

(VN) 

Đường Trung Lập, tổ 5 ấp Sa Nhỏ, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống không cồn, đồ uống có 

cồn, nấm, các sản phẩm từ rau - củ - quả. 
 

 
(210) 4-2014-32533 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Cơ sở Đông Nam Dược Tứ Gia  

(VN) 

Đường Trung Lập, tổ 5 ấp Sa Nhỏ, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống không cồn, đồ uống có 

cồn, nấm, các sản phẩm từ rau - củ - quả. 
 

 
(210) 4-2014-32546 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9; A26.11.8; 26.11.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư Tín Phong  (VN) 

98 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt và phụ tùng xe các loại. 
 

 
(210) 4-2014-32549 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch quảng cáo 

Cánh Buồm Vàng  (VN) 

Số 114 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 2, 
phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, cụ thể là: 

đồng hồ điện, tụ điện, công tắc điện, cầu dao điện, ổ cắm điện, ổn áp, bộ tích điện, đèn 
điện các loại, thiết bị âm thanh báo động, chuông điện, bộ ngắt đóng mạch điện, bộ 
chuyển đảo mạch điện, đầu nối dây điện, thiết bị đo bằng điện, dây cáp điện, tủ điện, máy 
điều hòa, quạt điện, thiết bị thông gió; buôn bán thiết bị điện tử (cụ thể là: máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy thu hình, may quay video, thiết bị tự động hóa trong 
nhà, máy tính bảng, máy thu độ trung thực cao (hi-fi), thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, 
đầu đĩa DVD, máy đọc đĩa DVD, bảng thông báo điện tử, điện thoại di động), linh kiện 
điện tử và viễn thông; buôn bán đồ uống (nước uống có cồn và không có cồn); bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá, thuốc lào; buôn bán vật liệu xây dựng; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận 
chuyển hành khách. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); tổ chức và điều khiển hội 
nghị, hội thảo; sắp xếp, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ; cho thuê 
phòng họp; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị 
nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2014-32557 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.2; A3.9.12 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) Nguyễn Thị Tuyến   (VN) 

Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; sứa biển (đã qua chế biến).  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
693 

(210) 4-2014-32565 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A6.3.13; A6.19.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Hội Nông dân xã Gio An   (VN)

Xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 
Trị  

 
(511)   Nhóm 31: Xà lách xoong 

 

 
(210) 4-2014-32617 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2014-32618 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-32619 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2014-32630 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.4; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê May Mắn  (VN) 

Tầng trệt, tòa nhà Packsimex, số 52 
Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có sữa; chế phẩm 

thực vật, dùng như chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ (cafeterias); quán cà phê. 
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(210) 4-2014-32644 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Nguyễn Huy Phú  (VN) 

57/5/12 đường số 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt điện; bếp điện; bình nóng lạnh; bồn vệ sinh, chậu rửa; bồn 

tắm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ điện gia dụng bao gồm nồi cơm điện, nồi áp suất, quạt 
điện, máy xay sinh tố, vỉ nướng, lò nướng, bàn là, bếp điện, bình nóng lạnh, thiết bị vệ 
sinh, nhà tắm bao gồm bồn vệ sinh, chậu rửa, bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2014-32650 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Hải Yến  (VN) 

Thôn Đại Thắng, phường Hòa Nghĩa, 
quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 

 

 
(210) 4-2014-32671 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật 1 Trung ương   (VN) 

145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 

 
(210) 4-2014-32672 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 15.7.1; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 
(731) Cơ khí Ngọc  (VN) 

Cụm công nghiệp Tân An 1, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 
Lắc  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm cơ; máy bào liên hợp; bơm điện đồng bộ; máy cưa CD đứng.  
 

 
(210) 4-2014-32673 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gas Venus   (VN) 

Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2014-32674 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gas Venus  (VN) 

Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2014-32697 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES 

CO., LTD  (CN) 
Room 901-904, First Building Area A, 
SZ-HK Zhonghaixin 
Science&Technology Park, Lilang Road, 
Buji, Longgang District, Shenzhen, P.R 
China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ đĩa cho máy vi tính; dụng cụ hàng hải; đồng hồ tốc độ; vật liệu cho mạch 
điện chính (dây, dây cáp); mạch tích hợp; pin điện; cầu dao điện; phích cắm, ổ cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; 
máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng đựng ổ đĩa 
cứng; trạm nối ổ cứng.  

 

 
(210) 4-2014-32720 (220) 30.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.7.6; 2.9.8; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và xuất nhập khẩu RI 

NY   (VN) 

34 Yên Bái, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng.  

 

 
(210) 4-2014-32728 (220) 30.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Onedata  (VN)

K294/40 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm; xuất khẩu lao động; cho thuê thiết bị văn 
phòng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); trung tâm ngoại ngữ - 
tin học; tư vấn du học; dịch vụ về giảng dạy; đào tạo thực hành; dịch vụ trường học. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2014-32885 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.5; A1.1.10; 25.1.25; 5.13.25 
(731) GUANGXI DONGXING CALENDULA 

IMPORT & EXPORT TRADE CO., 
LTD.  (CN) 
No. 1605, Unit 2, Building 1, North of 
Dongmeng Avenue, Dongxing City, 
Guangxi, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sô cô la; bánh quy; bánh mì; bánh ngọt; bánh tạc. 

 

 
(210) 4-2014-32887 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(731) Lê Hồng Hải  (VN) 

16 ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2014-32888 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Hồng Hải   (VN) 

16 ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

 
(210) 4-2014-32889 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Lê Hồng Hải   (VN) 

16 ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2014-32906 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 26.1.1; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng cam, xanh lá cây, 

xanh lá cây sẫm 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32926 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 15.1.19; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phúc Hưng  (VN) 

Số 276/6C ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, 
thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình: dầm dẫn; gát và lao phóng dầm 

cầu; lắp đặt điện máy, trụ điện. 
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Nhóm 39: Vận chuyển thiết bị thi công, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; hoạt động cứu hộ (vận 
tải); cho thuê phương tiện cứu hộ: ô tô đầu kéo, ô tô cần cầu; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ; cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình: ô tô đầu kéo, ô tô cần cẩu. 

 

 
(210) 4-2014-32948 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.9.24; 3.9.16; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, cam, vàng, xanh 

lá cây 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Sa Giang   (VN) 

Lô C II-3, khu công nghiệp C Sa Đéc, thị 
xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm. 

 

 
(210) 4-2014-32949 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.9.16; A3.9.24; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, cam, vàng, xanh 

lá cây 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Sa Giang  (VN) 

Lô C II-3, khu công nghiệp C Sa Đéc, thị 
xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm. 

 

 
(210) 4-2014-32996 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Anh Khoa Việt Nam  

(VN) 

121 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy vắt cam; máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy làm sữa đậu nành; máy 
giặt; máy rửa chén. 
 
Nhóm 08: Bàn là điện.  

 
Nhóm 11: Lò nướng, lò vi sóng; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp (tất cả đều dùng điện); nồi 
lẩu điện; nồi cơm điện; máy pha cà phê (máy pha cà phê); máy hút bụi; máy sấy tóc; máy 
hút khói; máy nướng bánh mỳ; máy làm xúc xích (hotdog); máy luộc trứng; máy đánh 
trứng; máy làm sữa chua; máy tạo ẩm; bình đun nước siêu tốc, ấm đun nước (dùng điện); 
bình thuỷ (phích nước nóng); quạt điện; quạt sưởi; bếp gaz; bếp từ; bếp hồng ngoại; đèn 
điện; đèn xạc; siêu sắc thuốc (dùng điện); tủ đông; tủ làm mát; tủ lạnh; máy lạnh; máy 
sấy; máy nước nóng; máy nóng lạnh; máy lọc không khí. 

 
Nhóm 21: Cây lau nhà; nồi; chảo, vỉ nướng; nồi áp suất, nồi ủ; ấm đun nước (tất cả không 
dùng điện). 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện gia dụng, bao gồm: máy vắt cam, máy xay sinh tố, 
máy ép trái cây, máy làm sữa đậu nành, máy giặt, máy rửa chén, bàn là điện, lò nướng, lò 
vi sóng, nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp, nồi lẩu điện, nồi cơm điện, máy pha cà phê, máy 
hút bụi, máy sấy tóc, máy hút khói, máy nướng bánh mỳ, máy làm xúc xích (hotdog), 
máy luộc trứng, máy đánh trứng, máy làm sữa chua, máy tạo ẩm, bình đun nước siêu tốc, 
ấm đun nước, bình thuỷ (phíc nước nóng), quạt điện, quạt sưởi, bếp từ, bếp hồng ngoại, 
đèn diện, đèn xạc, siêu sắc thuốc, tủ đông, tủ làm mát, tủ lạnh, máy lạnh, máy sấy, máy 
nước nóng; máy nóng lạnh, máy lọc không khí; mua bán đồ dùng trong nhà bếp, bao 
gồm: bếp gaz, cây lau nhà, nồi, chảo, vỉ nướng, nồi áp xuất, nồi ủ, ấm đun nước; dịch vụ 
quảng cáo cho mục đích bán hàng. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2014-33043 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phẩn du lịch - sự 

kiện Stand Up  (VN) 

60 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế; cho thuê xe; đại lý bán vé máy bay, vé tàu. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục hoặc giải trí, hội nghị, hội thảo. 
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(210) 4-2014-33052 (220) 31.12.2014 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.21 
(591) Cam, xám, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

vàng nhạt, trắng, cam nhạt 
(731) Hội nông dân thị xã Ninh Hòa  

(VN) 

453 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, 
thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Dừa xiêm (trái cây tươi).  
 

Nhóm 35: Mua bán dừa xiêm (trái cây tươi).  
 

 
(210) 4-2015-00021 (220) 05.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.5.19; A3.5.24; 26.1.2; 1.15.24; 26.4.3; 
26.1.11 

(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Ban quản lý Vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng   (VN) 

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; bản in đúc.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 39: Du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-00022 (220) 05.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Ban quản lý Vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng   (VN) 

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình  
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; bản in đúc.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 39: Du lịch.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-00039 (220) 05.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đen, xanh, vàng, đỏ, vàng cam, trắng 
(731) Đào Trung Hiếu   (VN) 

Chùa Tân Hải, xã Trung Châu, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các hoạt 

động dự án có lợi cho người nghèo và cộng đồng. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-00040 (220) 05.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Phạm Thị Hồng Liên   (VN)

Số 83, tổ 27, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các hoạt 

động dự án có lợi cho người nghèo và cộng đồng.  
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(210) 4-2015-00100 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.5; A19.7.16; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ đun, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 

Nội   (VN) 

94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-00101 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A19.7.16; 7.1.5; 25.1.6; 26.4.1 
(591) Xanh, đỏ đun 
(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 

Nội   (VN) 

94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-00176 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 5.7.3; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Xanh lục, xanh cốm, vàng sậm 
(731) Hội nông dân huyện Ngân Sơn  

(VN) 

Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 
K¹n 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo nếp khẩu nua lếch, lúa nếp khẩu nua lếch.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo nếp khẩu nua lếch, lúa nếp khẩu nua lếch.  
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(210) 4-2015-00229 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 7.5.2; A5.5.22; 26.5.2; A3.13.4; 
5.5.4 

(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh da trời, 
vàng, vàng nâu, đỏ 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00243 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.3.23; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng nâu, vàng nhạt, xám
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00264 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) Bùi Khánh Linh  (VN) 

Số 5 ngõ 6 An Dương V−ong, tổ 50 cụm 
8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi đồ ăn trẻ em, đồ chơi trẻ em, hoá 

mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, thuốc, rượu, thời trang quần áo và phụ kiện 
quần áo người lớn, thời trang quần áo và phụ kiện quần áo trẻ em, nồi, niêu, xoong, chảo, 
bàn, ghế, bát, đĩa, giường, nôi trẻ em, cũi trẻ em, đồ nội thất, quà tặng; quảng cáo; quản 
trị kinh doanh.  
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(210) 4-2015-00287 (220) 06.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phát triển Nhất 

Tâm  (VN) 

406 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình bằng sứ như bình (lọ) sứ, chén sứ, tách sứ, bộ ấm trà 

bằng sứ; mua bán đồ dùng gia đình bằng thủy tinh như bình (lọ) thủy tinh, ly thủy tinh; 
mua bán đồ dùng gia đình bằng nhựa như rổ nhựa, thùng nhựa, tủ đựng nhiều ngăn kéo 
bằng nhựa, bình nhựa, ly nhựa, chậu rửa (đồ đựng) bằng nhựa, hộp đựng thực phẩm bằng 
nhựa, bệ đỡ chậu hoa bằng nhựa, giá để hoa bằng nhựa, chậu hoa, chậu cá cảnh. 

 

 
(210) 4-2015-00311 (220) 07.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Vạn Xuân  

(VN) 

16 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; điện thoại; linh kiện máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy tính, linh kiện máy tính, âm-pli, đầu máy kỹ thuật số, máy quay 
video, máy ảnh, máy chiếu, máy in dùng cho máy tính; xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi 
hàng hóa: máy tính, linh kiện máy tính, âm-pli, đầu máy kỹ thuật số, máy quay video, 
máy ảnh, máy chiếu, máy in dùng cho máy tính.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, bảo trì phần cứng máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2015-00365 (220) 07.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư TCCT  

(VN) 

Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc, cụ thể là: quần áo, áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo đồng phục, 
trang phục dệt kim, váy.  

 

 
(210) 4-2015-00368 (220) 07.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Đồng 

Phó   (VN) 

Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu tương đã phơi khô.  
 

Nhóm 30: Gạo trắng và gạo lứt.  
 

 
(210) 4-2015-00389 (220) 08.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

nhựa Liên Thành  (VN) 

A2/19M Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu nhựa; cây lau nhà và thùng lau nhà bằng nhựa; hộp nhựa; thùng nhựa (xô 

nhựa), thau nhựa; đĩa bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-00393 (220) 08.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.4.2; A3.4.24; 26.2.7 
(591) Vàng đồng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Ngọc Thiên Kim  (VN)

657A/34 Ba Đình, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 
 

Nhóm 31: Thủy hải sản: tôm, mực, cá (tất cả còn sống). 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán 
rượu; quán bia.  

 

 
(210) 4-2015-00481 (220) 08.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MS.TUTIYAPORN PANNANGPHET  

(TH) 
289 Soi LadPrao 115, Klong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt Marinat; nước xốt quả xay nhuyễn; nước xốt cả-ri; nước xốt ướp thịt 

nướng (gia vị); xốt dùng để nấu nướng (gia vị); gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-00487 

 
(220) 

 
08.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Thắng  

(VN) 

15/19/9 đường ụ Ghe, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 18: Va li. 
 

Nhóm 19: Cửa cuốn bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-00528 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.9 
(731) BARCODE MARKETING PTE. LTD.  

(SG) 
25 Kallang Avenue #07-06, Singapore 
339416 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 18: Túi đeo lưng (ba lô); túi xách tay dạng lưới có dây đeo, không bằng kim loại 
quý; túi xách; túi đi tiệc; ví bỏ túi; túi xách dành cho phụ nữ; túi nhỏ; túi nhỏ có đai; túi 
xách học sinh; túi mua hàng; túi du lịch; túi đi làm; túi thể thao, khác với loại được định 
dạng để chứa các dụng cụ cụ thể được sử dụng trong chơi thể thao; ví da. 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân dùng cho phụ nữ; giày dùng cho phụ nữ; dép; thắt lưng được làm 
bằng da; thắt lưng được làm bằng giả da. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-00529 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BARCODE MARKETING PTE. LTD.  

(SG) 
25 Kallang Avenue #07-06, Singapore 
339416 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đeo lưng (ba lô); túi xách tay dạng lưới có dây đeo, không bằng kim loại 

quý; túi xách; túi đi tiệc; ví bỏ túi; túi xách dành cho phụ nữ; túi nhỏ; túi nhỏ có đai; túi 
xách học sinh; túi mua hàng; túi du lịch; túi đi làm; túi thể thao, khác với loại được định 
dạng để chứa các dụng cụ cụ thể được sử dụng trong chơi thể thao; ví da.  

 
Nhóm 25: Đồ đi chân dùng cho phụ nữ; giày dùng cho phụ nữ; dép; thắt lưng được làm 
bằng da; thắt lưng được làm bằng giả da. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-00554 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) HJC CORP.  (KR) 

23, Seori-ro, ldong-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo 

hiểm cho người đi xe trượt tuyết; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng cho đua xe; mũ bảo 
hiểm dùng cho thể thao. 
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(210) 4-2015-00567 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(731) PT. BINA BUSANA INTERNUSA   (ID) 

Jl. Pulo Buaran II Blok Q No. 1,, 
Kawasan Industri Pulo Gadung,, Jakarta 
Timur,, 13920, Indonesia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu, cà vạt, tất chân; tất cả thuộc 

nhóm này. 
 

 
(210) 4-2015-00571 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.2; A1.1.10; 4.5.1; A26.11.8; 25.12.1; 
A24.17.12 

(591) Nâu, trắng, đen, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; Bánh gừng (bánh mỳ có gia vị); bánh ngọt; lớp phủ bánh ngọt; bánh 

ga tô nhỏ (bánh ngọt); bánh mỳ cuộn. 
 

 
(210) 4-2015-00579 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 2816396 22.09.2014 IN 
(540) 

  

  
(731) T.J. SMITH AND NEPHEW LIMITED  

(GB) 
PO Box 81, 101, Hessle Road, Hull, 
HU3 2BN, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Băng đệm chỉnh hình; băng dùng để băng bó khớp xương (dùng trong giải 

phẫu); băng thạch cao dùng cho mục đích chỉnh hình. 
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(210) 4-2015-00580 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 2816399 22.09.2014 IN 
(540) 

  

  
(731) T.J. SMITH AND NEPHEW LIMITED  

(GB) 
PO Box 81, 101, Hessle Road, Hull, 
HU3 2BN, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Băng dùng để băng bó khớp xương (dùng trong giải phẫu); băng thạch cao 

dùng cho mục đích chỉnh hình; băng để băng bó hỗ trợ. 
 

 
(210) 4-2015-00642 (220) 09.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.6; 26.1.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xám, vàng, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại Xuất nhập khẩu 

Vang đỏ  (VN) 

235/26 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại (đồ uống); rượu vang. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu các loại (đồ uống), rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-00710 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dich vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; mũi khoan (dụng cụ cầm tay); đá cắt (dụng 
cụ cầm tay); đá mài. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy khoan, máy mài, máy cắt, máy hàn, máy bào, máy chà nhám, 
máy bắt vít, máy cưa, máy bắt bù loong, máy cưa, máy đánh chỉ dùng cho ngành gỗ, máy 
đầm bê tông, máy rửa xe, hệ thống tời, súng phun sơn, dụng cụ phụ kiện cầm tay chạy 
điện; mua bán thang; mua bán vật liệu dùng cho ngành hàn-gỗ- cơ khí-xây dựng; mua bán 
vật liệu xây dựng; mua bán hàng ngũ kim như: đá cắt, đá mài, mũi khoan, lưỡi khoan. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00760 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/335,306 11.07.2014 US 

86/335,307 11.07.2014 US 
(540) 

  

  
(731) SNAPCHAT, INC.    (US) 

63 Market Street, Venice, California 
90291, United States 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính để xử lý thanh toán điện tử cho những người 

khác và từ những người khác, có thể tải xuống từ một mạng máy tính toàn cầu.  
 

Nhóm 36: Chuyển tiền điện tử cho người khác; cung cấp dịch vụ xử lý điện tử việc 
chuyển tiền điện tử, thanh toán bằng ACH (phương thức thanh toán tự động hóa), thanh 
toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thanh toán bằng séc điện tử và thanh 
toán điện tử, thanh toán qua điện thoại di động và thanh toán trực tuyến.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-00769 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trịnh Thị Thu Trang   (VN)

603 lô C1 chung cư Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử như: âm li, loa, bộ trộn âm (mixer), mi cờ rô (micro), đầu đọc 

đĩa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: âm li, 
loa, bộ trộn âm (mixer), mi cờ rô (micro), đầu đọc đĩa.  
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(210) 4-2015-00771 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.1; 24.9.1 
(731) LI MEIHONG   (CN) 

10th Unit, 2nd XinMin Community, 
Longhua Str., TieFeng Area, Qiqihar 
City, 161000, HeilongJiang Province, 
China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu gội đầu; nước xức tóc; thuốc 

nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-00878 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ASIA COUNSEL LIMITED   (HK) 

c/o AMS Services Limited, Room 1602-
3, 16th Floor, CLI Building, 313 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, trọng 
tài, giải quyết tranh chấp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00893 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(731) SHURI TECHNOLOGY CO., LTD.  

(CN) 
Huoda Wulu, Nawei Industrial Zone, 
Yangdong County, Yangjiang City, 
Guangdong Province, China 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Micrô; vật liệu cho mạng điện chính (dây, dây cáp); loa phóng thanh; loa; thiết 

bị truyền phát âm thanh; bộ nối điện. 
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(210) 4-2015-00907 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót (nội y). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00908 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00909 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP    (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2015-00910 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP    (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Va li;  túi đựng hành lý; ba lô.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-00911 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP    (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi đựng hành lý; ba lô. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00912 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bát; đĩa. 
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(210) 4-2015-00913 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bát; đĩa. 

 
 

 
(210) 4-2015-00914 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp. 

 
 

 
(210) 4-2015-00915 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp.  
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(210) 4-2015-00916 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2015-00917 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lãng 1, Khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (giường); nệm (nằm).  
 

Nhóm 24: Ga trải giường; vỏ gối.  
 

 
(210) 4-2015-00918 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

Nhóm 14: Trang sức làm bằng kim loại quý (đồ kim hoàn).  
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(210) 4-2015-00919 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập Đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức làm bằng kim loại quý (đồ kim hoàn).   
 

Nhóm 18: Túi xách; ví.  
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ; đồ lót (nội y); thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-00933 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Đen, nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương mại và đầu tư Việt 

Nhật  (VN) 

Số 119 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vong, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục; dịch vụ gia sư; đào tạo kỹ năng mềm; 

dạy ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2015-00934 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.7.25; 26.4.4; 26.4.9; 26.3.1; 
A26.3.5 

(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương mại và đầu tư Việt 

Nhật  (VN) 

Số 119 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vong, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục; dịch vụ gia sư; đào tạo kỹ năng mềm; 
dạy ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2015-00935 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, nâu 
(731) Nguyễn Đức Vũ  (VN) 

Số nhà 45, phố Phúc Tân, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-00936 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; băng dính dùng cho y tế, vật liệu băng bó 
(dùng trong y tế); bao con nhộng chứa nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vitamin; chế phẩm dược chứa đa vitamin; rễ cây thuốc; thảo dược; chất bổ sung dinh 
dưỡng chiết xuất từ thảo dược; trà thảo dược; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc chữa bệnh; thuốc 
bổ; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; chế phẩm dược sử dụng nhân sâm hoặc 
hồng sâm; chất bổ sung ăn kiêng cho người, có thành phần chủ yếu là nhân sâm hoặc 
hồng sâm. 

 

 
(210) 4-2015-00937 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) KOREA GINSENG CORP.  (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; băng dính dùng cho y tế, vật liệu băng bó 
(dùng trong y tế); bao con nhộng chứa nhân sâm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
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vitamin; chế phẩm dược chứa đa vitamin; rễ cây thuốc; thảo dược; chất bổ sung dinh 
dưỡng chiết xuất từ thảo dược; trà thảo dược; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc chữa bệnh; thuốc 
bổ; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; chế phẩm dược sử dụng nhân sâm hoặc 
hồng sâm; chất bổ sung ăn kiêng cho người, có thành phần chủ yếu là nhân sâm hoặc 
hồng sâm. 

 

 
(210) 4-2015-00951 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Trần Thị Ngọc Loan  (VN)

Phòng 70, D6, phường Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-00952 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Tam Phước  (VN)

Số 33 Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí tại khu vui chơi; tổ chức trò 

chơi (giải trí). 
 

 
(210) 4-2015-00953 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Việt Long    (VN) 

Số 104 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe 

điện. 
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(210) 4-2015-00954 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Việt Long    (VN) 

Số 104 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe 

điện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-00955 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Việt Long    (VN) 

Số 104 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe 

điện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-00956 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Việt Long   (VN) 

Số 104 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe 

điện. 
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(210) 4-2015-00957 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Việt Long    (VN) 

Số 104 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe 

điện. 
 

 
(210) 4-2015-00958 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá 

Thăng Long  (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-00959 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng nhạt, xanh dương nhạt 
(731) Nguyễn Văn Trọng  (VN) 

231 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-00970 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Đỗ Thị Lan  (VN) 

Đội 11 xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải. 
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(210) 4-2015-00971 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Giang Sơn  (VN) 

Số 215A, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình siêu tốc (dùng điện), máy nướng bánh mỳ (dùng điện), máy pha cà phê 

dùng điện, máy pha trà dùng điện, vỉ nướng điện. 
 

 
(210) 4-2015-00973 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Đen, xanh 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Giang Sơn  (VN) 

Số 215A, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lò nướng, máy làm sữa chua, máy kẹp bánh Sandwich, vỉ nướng điện, 

bếp từ, máy đánh trứng, máy vắt cam, máy sinh tố cầm tay, máy ép trái cây; máy hút chân 
không, máy tạo độ ẩm, máy hút ẩm, máy lọc không khí, máy khuếch tán hương thơm, 
quạt sưởi, quạt điện, nhiệt kế điện tử, máy hút bụi, bình siêu tốc, máy nướng bánh mỳ, 
nồi, bộ nồi, chảo.  

 

 
(210) 4-2015-00974 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần CERAVI  (VN)

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành 
Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: Gạch (brick); đất làm gạch, kính xây dựng, đá 

hoa cương, đá granit, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đá xây dựng, đất sét làm đồ 
gốm (nguyên liệu thô), gạch nung, đất sét nung, bê tông (concrete), lớp phủ không bằng 
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kim loại, đá xây dựng, đất sét làm đồ gốm (nguyên liệu thô), gạch nung, đất sét nung, bê 
tông (concrete), lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng, ngói (không bằng kim 
loại) xi măng chịu nhiệt, đất sét chịu lửa, các sản phẩm đất sét nung dành cho xây dựng - 
Terra cotta, gạch lát nền không bằng kim loại, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, lớp 
bao ngoài (không bằng kim loại) dùng cho xây dựng wall claddings, vật liệu gia cố, vật 
liệu gia lực không bằng kim loại dùng trong xây dựng, kính an toàn, kính màu dùng cho 
cửa sổ, kính cửa sổ dùng cho xây dựng, gạch ốp tường không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: Đồ trang trí bằng sứ, bát 
đĩa bằng sành, tách, cốc chén, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, vòng, giá treo 
khăn tắm, bát to, cốc vai để uống bia, ca uống bia, hộp đựng xà phòng, bộ phân phối xà 
phòng, dụng cụa chia xà phòng, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, đồ 
gốm cho mục đích gia dụng, bồ đồ ăn ngoại trừ dao dĩa, thìa, đồ pha trà, bộ lọc trà bồn 
hoa để cửa sổ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-00975 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ceravi  (VN)

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành 
Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng kim loại: gạch; đất làm gạch; kính xây dựng; đá hoa cương, 

đá granít; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá xây dựng; đất sét làm đồ gốm 
(nguyên liệu thô); gạch nung, đất sét nung; bê tông; lớp phủ không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng; ngói (không phải kim loại); xi măng chịu nhiệt, đất sét chịu lửa; các sản 
phẩm đất sét nung dành cho xây dựng - terra cotta; gạch lát nền không bằng kim loại; 
ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; lớp bao ngoài (không bằng kim loại) dùng cho xây 
dựng- wall claddings; vật liệu gia cố, vật liệu gia lực không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; kính an toàn; kính màu dùng cho cửa sổ; kính cửa sổ dùng cho xây dựng; gạch ốp 
tường không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: đồ trang trí bằng sứ; bát 
đĩa bằng sành; tách, cốc, chén; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; vòng, giá treo 
khăn tắm; bát to; cốc vại để uống bia, ca uống bia; hộp đựng xà phòng; bộ phân phối xà 
phòng, dụng cụ chia xà phòng; tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gốm 
cho mục đích gia dụng; bộ đồ ăn ngoại trừ dao dĩa, thìa; đồ pha trà; bộ lọc trà; bồn hoa để 
cửa sổ. 
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(210) 4-2015-00976 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 11.3.1; 14.7.6 
(591) Trắng, vàng, xám, đen 
(731) Công ty TNHH Cơ Điện Winner  

(VN) 

Lô HF11, đường số 4, KCN Xuyên á, xã 
Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 07: Các loại máy công nghiệp như băng tải, máy nghiền bột mì, máy trộn. 

 

 
(210) 4-2015-00977 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

Saigonicom  (VN) 

490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 

tổ chức và quản lý kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao động; văn phòng giới thiệu việc 
làm. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-00978 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Gabanature  (VN) 

118/59/13/11/65A Bến Phú Định, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong nghành y, đồ ăn kiêng dùng 

cho chữa bệnh.  
 

Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành GABA, sữa đậu xanh GABA. 
 

Nhóm 30: Bột đậu, trà, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, ngũ cốc đã chế biến 
thành thức ăn cho người, đồ uống chế trên cơ sở trà, cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 
 

 
(210) 4-2015-00990 

 
(220) 

 
14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

và thương mại Trường Lộc  

(VN) 

Số 86B, đường Cầu Đông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe gắn máy như: bô; càng; vành xe, tay nắm; hộp xích; tay 

xách. 
 
 

 
(210) 4-2015-00991 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

và thương mại Trường Lộc  

(VN) 

Số 86B, đường Cầu Đông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe gắn máy như: bô; càng; vành xe, tay nắm; hộp xích; tay 

xách. 
 
 

 
(210) 4-2015-00992 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Minh Thành Công  

(VN) 

Thôn Phượng, xã Nam Dương, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 

chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh. 
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(210) 4-2015-00993 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Minh Thành Công  

(VN) 

Thôn Phượng, xã Nam Dương, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 

chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-00994 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Minh Thành Công  

(VN) 

Thôn Phượng, xã Nam Dương, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 

chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-00995 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may thời trang Thanh Tâm  

(VN) 

Xóm Nam Hải, xã Bạch Long, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-00996 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.11; A10.3.4; 21.1.16; 2.5.6; 2.9.1; 
1.15.15; 25.5.25; 26.1.2; 3.7.8 

(591) Vàng, trắng, xanh, tím, đen 
(731) Đào Văn Quang  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình. 
 
 

 
(210) 4-2015-00997 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.7.9; 5.5.19; A5.5.22; 26.11.3; 2.9.1; 
A25.7.22; A26.11.12 

(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 
(731) Đào Văn Quang   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình. 

 
 

 
(210) 4-2015-00998 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 2.3.1; 2.3.5; 25.5.25; A25.3.3 
(591) Xanh, vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Link Life  (VN)

Số 19, ngõ 78, đường Thanh Xuân, 
phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-00999 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 

249/33B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2015-01024 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) I AND Y TRADING CO., LTD  (KR) 

(Samseong-dong, Seokyung Bldg 3F, 
147-7, Samsung-Dong, Gangnam-Gu), 9, 
Bongeunsa-ro 84-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, 135-090, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đan; quần áo; áo khoác ngoài; áo thun ngắn tay; áo choàng ngoài; áo 

váy.  
 

 
(210) 4-2015-01028 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) J00.2014.033733 17.07.2014 ID 
(540) 

 

  
(731) OH! HOTELS AND RESORTS PTE. 

LTD.  (SG) 
100D Pasir Panjang Road #01-02 Meissa 
Singapore 118520 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ, cụ thể là đặt chỗ khách 

sạn, đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quầy giải khát; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-01029 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) J00.2014.033735 17.07.2014 ID 
(540) 

 

  
(731) PORTER HOTELS AND RESORTS 

PTE. LTD.   (SG) 
100D Pasir Panjang Road #01-02 Meissa 
Singapore 118520 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ, cụ thể là đặt chỗ khách 

sạn, đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quầy giải khát; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê trong nhà. 
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(210) 4-2015-01032 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (Morinaga Milk Industry Co., 
Ltd.)  (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Vi khuẩn Bifidus dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ 

uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho động vật; vi khuẩn Bifidus dạng lọc dùng trong 
ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho 
động vật; vi khuẩn axit lactic dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, 
đồ uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho động vật; vi khuẩn axit lactic dạng lọc dùng 
trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và thức 
ăn cho động vật; lactoferrin dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ 
uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho động vật; lactuloza dùng trong ngành sản xuất thực 
phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho động vật; chủng vi 
sinh nuôi cấy không dùng cho mục đích y tế và thú y; men sữa dùng cho mục đích hóa 
học; hợp chất hóa học axit amin (nguyên liệu thô); protein (nguyên liệu thô); protein sữa 
thủy phân (dùng cho mục đích hóa học); phân bón; nước vô trùng (nước cất); vi khuẩn 
dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và 
thức ăn cho động vật; vi khuẩn dạng lọc dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm 
bổ sung, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và thức ăn cho động vật; chế phẩm vi khuẩn, sản 
phẩm vi khuẩn và chất vi khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y; hóa chất 
dùng trong ngành công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học và nông nghiệp trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ uống, sản phẩm 
bơ sữa và thức ăn cho động vật; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; sữa bột cho em bé và cho trẻ sơ sinh; đồ uống kiêng cho em bé, cho trẻ sơ sinh 
và cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé, cho trẻ sơ sinh và cho trẻ em 
(dùng cho mục đích y tế); đồ uống cho em bé, cho trẻ sơ sinh và cho trẻ em dùng cho mục 
đích y tế; sữa uống kiêng và sản phẩm sữa uống kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế và thú y; 
thực phẩm chức năng; chế phẩm và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa có chứa axit amin 
(sữa là chủ yếu); sữa với trà (sữa là chủ yếu); đồ uống làm từ sữa có hương vị (sữa là chủ 
yếu); đồ uống trên cơ sở sữa với sữa là chủ yếu; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trà (sữa là 
chủ yếu); sữa uống kiêng và sản phẩm sữa uống kiêng không dùng cho mục đích y tế; sữa 
chua; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua (sữa chua là chủ yếu); đồ uống làm từ 
khuẩn sữa có chứa axit lactic (sữa là chủ yếu); sữa bột; sữa bột cho trẻ em. 
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Nhóm 30: Kem lạnh; kẹo ướp lạnh; kem lạnh dạng thanh; ốc quế cho món kem lạnh; đồ 
uống làm từ kem lạnh (kem lạnh là chủ yếu); kem trái cây (đá lạnh); sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh); đá lạnh có thể ăn được; sôcôla; bánh bao; bánh quy; bánh quy giòn; hỗn 
hợp ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01064 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; A5.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Body Work Việt 

Nam  (VN) 

Lô F27, tầng 1, trung tâm mua sắm Aeon 
- Bình Dương Canary, đại lộ Bình 
Dương, phường Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01065 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch Tân Hương  

(VN) 

801/8 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; 

đại lý vé máy bay; dịch vụ đóng gói và cất giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2015-01080 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa không dùng 

trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; chế phẩm đánh 
bóng; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm rụng lông; 
chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân); 
son môi; kem đánh giày; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chất hoá học làm sáng 
màu dùng cho mục đích gia dụng (giặt giũ); chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm để 
giặt; chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-01088 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) WATER PIK, INC.  (US) 

1730 East Prospect Road, Fort Collins, 
CO 80553-0001 United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú ý, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu để băng bó; vật 
liệu để hàn răng, sáp dùng trong nha khoa; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây 
hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chế phẩm nha khoa chuyên dụng, cụ thể, kem phòng 
ngừa các bệnh về răng miệng, chất kết dính dùng cho răng, kem đánh răng, chất trám 
răng (chất hàn, gắn răng), vật liệu để in dấu răng, chất đánh bóng răng, hợp chất để phục 
hồi răng, chất mài mòn răng, hỗn hống dùng trong nha khoa, men phủ dùng trong nha 
khoa, chất trám răng (mát-tít dùng trong nha khoa), lớp phủ răng (giúp ngăn ngừa sâu 
răng, khoáng hóa bề mặt răng, và điều trị men răng quá nhạy cảm), và vật liệu để hàn 
răng. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ (thiết bị) chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; sản phẩm và phụ kiện 
nha khoa chuyên nghiệp, cụ thể, khuôn cán để lấy mẫu răng, phần cán của thiết bị chăm 
sóc làm sạch răng (có thể gắn với các đầu làm sạch răng) loại dùng một lần, đầu đánh 
bóng (dạng hình chén) của thiết bị chăm sóc làm sạch răng, đầu đánh bóng (dạng bàn 
chải) của thiết bị chăm sóc làm sạch răng, bộ đai dùng để trám răng, dụng cụ để nẹp răng 
(niềng răng), khuôn để in dấu răng, và dụng cụ nha khoa chuyên dụng để làm sạch lưỡi, 
thiết bị xịt nước làm sạch răng miệng dùng trong nha khoa, đầu mũi thiết bị xịt nước làm 
sạch răng miệng dùng trong nha khoa, đầu thay thế và phụ kiện đi kèm để sử dụng với 
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thiết bị xịt nước làm sạch răng miệng dùng trong nha khoa; hộp đựng thiết bị xịt nước làm 
sạch răng miệng dùng trong nha khoa, dụng cụ nha khoa, cụ thể là, dụng cụ cạo cao răng. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, làm khô, 
thông gió, cung cấp nước và thiết bị vệ sinh, vòi nước, tay vặn vòi nước; đầu hoa sen và 
các bộ phận kèm theo; đầu hoa sen cầm tay và ống kim loại, bán theo bộ; linh kiện hệ 
thống ống dẫn nước, cụ thể là, ống dẫn nước, vòi, van, van điều chỉnh vòi hoa sen, van 
điều chỉnh nước trong bồn tắm, van điều chỉnh nước cho vòi nước và vòi hoa sen, giá đỡ 
chuyên dùng cho linh kiện hệ thống ống dẫn nước, linh kiện hệ thống đường nước, cụ thể 
là, đầu nối ống dần nước vào, bộ vòi nước, và đầu lọc cho hệ thống vòi nước, hệ thống vòi 
hoa sen bao gồm chủ yếu đầu hoa sen; ống dẫn cho đầu hoa sen; giá đỡ; linh kiện hệ 
thống đường nước, cụ thể là, van điều chỉnh vòi hoa sen và vòi nước, vòi nước, vòi và bộ 
vòi hoa sen, bán theo bộ, hệ thống vòi nước bao gồm chủ yếu vòi nước, tay vặn vòi nước, 
ống dẫn nước, linh kiện đường ống nước, cụ thể là, đầu nối ống dẫn nước vào, bộ lọc và 
van điều chỉnh vòi nước, bán theo bộ. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình và nhà bếp; lược và bọt biển; bàn 
chải (không bao gồm chổi quét sơn); vật liệu để làm bàn chải; vật dụng dùng để làm sạch; 
bùi nhùi thép; kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ thủy tinh; đồ sứ và 
đồ đất nung không bao gồm trong các nhóm khác; bàn chải đánh răng; vật dụng làm sạch 
kẽ răng; đầu thay thế cho vật dụng, làm sạch kẽ răng; thiết bị sử dụng nước để làm sạch 
răng và lợi, và các bộ phận thay thế của thiết bị này; hộp đựng bàn chải đánh răng. 

 
 

 
(210) 4-2015-01089 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) TELENGTAN BROTHERS & SONS, 

INC. (doing business as La Suerte Cigar 
and Cigarette Factory)  (PH) 
Km. 14 South Super Highway, Paranaque 
City, Metro Manila, Philippines 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

 
(210) 4-2015-01108 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.3.1; 7.3.2 
(591) Xám, cam 
(731) Công ty TNHH quản lý phát 

triển MK  (VN) 

525 Tô Hiến Thành, thường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh (chi tiết quản lý toà nhà); tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều 
hòa không khí; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.  

 
 

 
(210) 4-2015-01109 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.2 
(591) Xám, cam 
(731) Công ty TNHH quản lý phát 

triển MK  (VN) 

525 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh (chi tiết quản lý toà nhà); tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận;  
 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).    

 
 

 
(210) 4-2015-01110 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; 24.17.5 
(591) Xám, cam, bạc 
(731) Công ty TNHH quản lý phát 

triển MK  (VN) 

525 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh (chi tiết quản lý toà nhà); tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận;  
 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).    

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều 
hòa không khí; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng.  
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(210) 4-2015-01154 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Nguyễn Sĩ Nguyên   (VN) 

65A An Bình, phường 03, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt dâu tây ướt, mứt dâu tằm ướt.  
 

Nhóm 32: Nước cốt dâu tây; nước cốt dâu tằm; nước cốt chanh dây; nước cốt phúc bồn tử.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-01229 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt 

cỏ; chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01242 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sơn NAVI  (VN) 

Số 367 đường Nguyễn Thị Thập, phường 
6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
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(210) 4-2015-01282 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION  (US) 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách 

sạn bên đường cho khách vãng lai; dịch vụ chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ làm đại lý du dịch 
chuyên đặt trước chỗ ở tạm thời tại khách sạn; dịch vụ khách sạn chuyên biệt được mô tả 
như là một phần của chương trình cung cấp dịch vụ cao cấp cho các khách hàng đặc biệt; 
dịch vụ khách sạn thường xuyên có các chương trình dịch vụ khuyến mại cho các khách 
hàng quan trọng, hưởng các dịch vụ tiện nghi và trao giải thưởng cho các thành viên là 
khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ của khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
dịch vụ quầy rượu và cốc tai; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); cho thuê nơi tổ chức các bữa tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện) và 
cung cấp không gian tổ chức cho các sự kiện đặc biệt; cho thuê nơi tổ chức hội nghị, triển 
lãm và hội thảo; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn và đồ thuỷ tinh dùng cho hội nghị, triển 
lãm, hội thảo, các sự kiện xã hội khác và dùng cho các bữa tiệc lớn; cho thuê phòng họp. 

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01400 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER 

GROUP CO., LTD.   (CN) 
South of Guangkai Road, Economic 
Development Zone, Guangrao County, 
Dongying City, Shandong, China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); lốp xe 

bơm khí (vỏ xe); lốp đặc cho xe cộ; lốp bánh xe; lốp ô tô; săm cho xe đạp; túi dụng cụ để 
sửa chữa săm xe; lốp cho xe đạp.  
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(210) 4-2015-01447 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.15.3 
(591) Xám, vàng, cam, cam đậm, đỏ, xám 

đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

L.P.R.I.N.C.E  (VN) 

40, tổ 8, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm (bánh, kẹo, dầu ăn, nước chấm, muối, đường, gạo, hạt đỗ 

(đậu) các loại, hạt điều, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt ngũ cốc, đậu phụ, lạp xưởng, xúc xích, 
tôm khô, khô bò, khô mực, khô nai, giăm bông, nui khô, bún khô, miến dong, nấm mèo 
sấy khô, thịt lợn, thịt bò, cá, rau tươi, hoa quả, sữa, sản phẩm làm từ sữa, mật ong, sữa ong 
chúa, bột nghệ, bột làm bánh, nem (chả giò), nem chua, giò thủ, giò lụa, nem nướng, thịt 
viên, cá viên, tôm viên, cá đóng hộp, thịt đóng hộp, mì ăn liền, cháo ăn liền, miến ăn liền, 
hủ tiếu ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền), đồ uống (nước giải khát có ga và không ga, nước 
khoáng thiên nhiên, nước uống tinh khiết, nước trái cây), đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, 
võng xếp, kệ), đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, máy rửa chén, 
máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy lạnh, đầu đọc đĩa, máy ép trái cây, bếp điện từ, đèn 
điện, đèn chùm, đèn trang trí), đồ gia dụng (nồi, chảo, bát, đĩa, ly, đũa, muỗng, dĩa, dao, 
kéo, thớt, giá để dao, giá để ly, bộ đồ ăn (thìa, dĩa), bình giữ nhiệt, bàn chải cọ rửa, bàn 
chải vệ sinh, bàn chải đánh răng, găng tay dùng cho mục đích gia dụng, tạp dề, tăm bông, 
ca, sọt, xô, thùng hốt rác), văn phòng phẩm (sách, báo, tạp chí, vở, bút, bìa bao vở, bìa 
đựng hồ sơ, ghim dập, bìa lỗ, hộp màu vẽ, bút màu (bút sáp), dụng cụ tẩy xóa, gọt bút chì, 
giấy sao chụp), mỹ phẩm (nước hoa, kem dưỡng da, kem nền, phấn nền, son môi, dưỡng 
tóc, keo tạo kiểu tóc, thuốc nhuộm tóc, kem trị mụn, sữa dưỡng thể, dầu gội, sữa tắm, dầu 
xả, kem ủ tóc, kem đánh răng, dung dịch vệ sinh phụ nữ), hóa mỹ phẩm (bột giặt, nước 
giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, kem tẩy, nước tẩy, hóa chất xử lý thông tắc bồn cầu, 
nước hoa xịt phòng, sáp thơm, long não), vải sợi, hàng may mặc, giày, dép, va li, cặp, túi 
sách, ví, ba lô, pin điện, thuốc diệt côn trùng, nhang trừ muỗi. 

 

 
(210) 4-2015-01448 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phúc  (VN)

Số nhà 1483, đại lộ Hùng Vương, 
phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sao chụp tài liệu; xuất bản tài liệu quảng cáo. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê. 
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(210) 4-2015-01460 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.4.2; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, trắng, xanh 

nước biển, xanh da trời, xanh dương 
nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01461 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 2.9.21 
(591) Tím, trắng, hồng nhạt, đỏ, vàng, tím 

nhạt, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01462 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 24.15.1; A5.11.17; A25.3.3 
(591) Đỏ, đen, vàng cam, trắng, xanh, xanh 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01463 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 

Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01464 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư y tế Bình Thuận   (VN) 

192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01465 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN)

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01466 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-01469 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Hiệu bánh Chấn Hưng  (VN)

Số 55 phố Hàng Than, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh cốm; bánh; mứt; kẹo các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh cốm, bánh, mứt, kẹo các loại, nước giải khát có ga và không có 
ga; xuất nhập khẩu bánh cốm, bánh, mút, kẹo các loại, nước giải khát có ga và không có 
ga; đại lý bánh cốm, bánh, mứt, kẹo các loại, nước giải khát có ga và không có ga. 

 

 
(210) 4-2015-01501 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23; 2.3.1; 
A2.3.16; 1.15.21; 2.9.25 

(591) Xanh lam, xanh da trời, đỏ, vàng, trắng, 
xanh lá cây, cam 

(731) Công ty TNHH Dream Digits  

(VN) 

Số 333, khu phố Hưng Lộc, phường 
Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; phân bón; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 

 
Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người 
làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách 
điện, cách nhiệt); chất màu; mực in.  

 
Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại.  

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ) cụ thể là khóa bằng kim 
loại (trừ khóa điện); kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho 
máy móc.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa).  

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa, thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; 
hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị 
cung cấp nước.  

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý, đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ.  
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Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử, nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất đẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy).  

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hơp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; ống mềm 
không bằng kim loại. 

 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim 
loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng 
bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tượng 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc; đồ đạc 
bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học.  

 
Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng); ca uống bia; tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung 
hoặc thủy tinh; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê (bộ 
đồ ăn); bát đã bằng sành; lọ đựng gia vị; chén; cốc để giữ trứng khi ăn; cốc để giữ trái cây 
khi ăn; bình thon cổ; đồ bằng đất nung để chứa đựng; tượng (tượng nhỏ) bằng sứ, gốm, 
đất nung hoặc thủy tinh; cốc nhỏ có chân; ấm; đồ chứa đựng dùng nhà bếp; đồ sứ để chứa 
đựng; nắp bình; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm để chứa đựng. 

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành đệt; sợi và chỉ lanh. 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ 
đồ đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng chơ giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ).  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 
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Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa. 

 
Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu).  

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống ); nước uống có ga (đồ uống 
không cồn); đồ uống không có cồn; nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà.  

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là.  

 
Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà.  

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi 
giới hôn nhân.  
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(210) 4-2015-01506 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-01513 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 

C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài; lưỡi cưa dùng cho 

máy cưa; mũi khoan kiếng dùng cho máy khoan kiếng; máy khoan; máy mài.  
 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ sửa móng tay; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: kéo cắt giấy, 
dao, cưa gỗ, đá mài; dụng cụ vặn ốc vít.  

 
 

 
(210) 4-2015-01518 (220) 19.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Dan 

Việt Nam  (VN) 

Số 2, đường Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng), đèn huỳnh quang, đèn gắn trên trần nhà, đèn treo, 

đèn chùm. 
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(210) 4-2015-01546 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hoàng Như Huế  (VN) 

Số 10 ngõ 98 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; nghiên cứu pháp lý bao gồm cả dịch vụ điều tra chi tiết, 

phân tích thông tin và chuẩn bị cho báo cáo điều tra nghiên cứu; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến những dịch vụ nêu trên. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01548 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.16; A5.11.11; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, nâu đậm, đen 
(731) Công ty TNHH NOBLE (Việt 

Nam)  (VN) 

Tầng 2, trung tâm thương mại DAEHA, 
360 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch 

vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa 
cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01549 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.1; 26.15.15 
(731) Ngô Nhật Huy  (VN) 

3/12/8 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; tạo 

lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế phần mềm máy tính; thử nghiệm vật 
liệu. 
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(210) 4-2015-01560 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH GREEN GUARD  

(VN) 

38/10/2B Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho xử lý môi trường, xử lý nước, xử lý đất, phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc dùng trong chăn nuôi, thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn, uống cho động vật, gia cầm, gia súc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01561 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần Lê Bảo Hân  

(VN) 

1901 toà nhà SaiGon Trade Center, số 37 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng gỗ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01562 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

tây Kim Linh  (VN) 

Số 54 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Sản phẩm từ kim loại vàng - đồ trang sức.  
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(210) 4-2015-01564 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen, xanh lá cây, 

vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ thiết bị 

Toàn Phát  (VN) 

66/59 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni, chế phẩm nhuộm, chế phẩm cắn màu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01566 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, vàng nhạt, trắng 
(731) Trần Văn Hương  (VN) 

07B tổ 10, khu phố Đông Ba, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em, tã lót, quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không 

kiềm chế được, tã lót dùng cho sản phụ. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01567 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.20; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Vàng, nâu, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Đại Phước  (VN) 

ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã chưng cất 

đóng hộp, yến sào vào nang. 
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(210) 4-2015-01568 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ TINAMART  (VN) 

A5-0.08 tòa nhà Ehome3 Tây Sài Gòn, 
số 101 Hồ Học Lãm, khu phố 2, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các hàng thực phẩm và tiêu dùng hàng ngày 

bao gồm các sản phẩm: dầu ăn, sữa, bột canh, bột ngọt, hạt nêm, đường, cà phê, trà, kẹo, 
bánh. 

 

 
(210) 4-2015-01570 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.10; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại VA DA  (VN) 

192 tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện (dây cáp điện); thiết bị điện, cụ thể là: kẹp xiết dây điện (thiết bị điện 

có tác dụng kẹp dây cáp điện từ cột điện này sang cột điện khác), bom treo dây điện (thiết 
bị điện có tác đụng đỡ dây cáp điện ở vị tri cột điện trung gian), ghíp kẹp đây điện (thiết 
bị điện có tác dụng lấy điện từ cáp điện xuống đồng hồ công tơ); cầu chì; cầu dao điện; 
dụng cụ đo điện; máy biến thế điện; tủ phân phối điện. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện: sứ chuỗi treo, sứ đứng.  

 

 
(210) 4-2015-01573 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh rêu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Trương Vũ  (VN) 

793/39/4B Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Các hóa chất, phụ gia, các chất trộn sử dụng trong gia công sản phẩm nông 

dược; hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, phân bón vi sinh.  
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Nhóm 05: Các sản phẩm dùng trong thú y như: thuốc thú y, men vi sinh, chất điện giải, 
khoáng vi lượng, vắc-xin.  

 
Nhóm 31: Rau, hoa củ quả tươi; hạt giống; cây giống, con giống; thức ăn thủy sản, thức 
ăn gia súc và nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, cụ thể là: thức ăn hỗn hợp, thức ăn 
đậm đặc, bột cá, bột tôm, ngô (bắp), đậu nành.  

 
Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thức ăn 
chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; mua bán xuất nhập khẩu phân bón, 
chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học, 
phân bón sinh học.  

 
 

 
(210) 4-2015-01580 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Phạm Hoàng Dương   (VN)

Số 46 phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây cảnh, cây xanh, sân vườn, bể thuỷ tinh, trang 

trí sân vườn, hoa tươi. 
 
 

 
(210) 4-2015-01581 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam  (VN) 

Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-01582 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 

Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-01583 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.11; A5.3.15 
(591) Đen, vàng, vàng cam, hồng nhạt, nâu, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ thương mại và sản 

xuất Phú Cường  (VN) 

Số nhà 72, ngõ 138, phố Chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ, tã lót (bỉm) cho trẻ em, tã lót (bỉm) cho người 

lớn, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-01584 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.15.15; 1.15.5 
(731) Vương Thị Định  (VN) 

Căn hộ A8, khu nhà ở bán tại đường 
Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da, làm tóc, gội đầu. 
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(210) 4-2015-01585 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Đồng Thái An  

(VN) 

Số 838 Bạch Đằng, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; mô tơ (không dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ); động cơ nổ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy nén 
khí; máy hàn; máy phát điện; máy xịt rửa; máy bơm nước. 

 
 

 
(210) 4-2015-01586 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 5.7.3; 26.4.7 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Phước Thành IV  

(VN) 

179 ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

 
(210) 4-2015-01589 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) PHARMACHEM CO., LTD  (KR) 

3rd Floor, 309, JamSil-Dong, SongPa-
Ku, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-01595 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 40-2014-0064621 26.09.2014 KR 
(540) 

 

  
(731) CHANG, SUNG YONG  (US) 

50 Saddle Ln. Roslyn Heights, NY 
11577, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng; nước thơm mỹ phẩm làm chắc khỏe móng; 

các chế phẩm mỹ phẩm làm chắc khỏe móng; phấn bột làm bóng móng; các chế phẩm 
chăm sóc móng; hình dán nghệ thuật cho móng; thuốc nhuộm màu mỹ phẩm dùng cho 
móng; móng (tay, chân) giả; nước sơn móng dùng cho mục đích mỹ phẩm; các chế phẩm 
tẩy nước sơn móng; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ đắp mặt dùng cho mục đích mỹ phẩm; các loại thuốc 
nhuộm mỹ phẩm; keo dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; các loại kem làm sạch mỹ 
phẩm; sửa rửa mặt dùng cho mục đích vệ sinh; các loại kem mỹ phẩm; các loại kem mỹ 
phẩm dùng cho tay; nước thơm tẩy trang; các chế phẩm tẩy trang; các loại mỹ phẩm; bộ 
mỹ phẩm; mỹ phẩm cho lông mày; mỹ phẩm trang điểm; chất kết dính dùng để gắn lông 
mi giả; bông gòn dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01597 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15; 
6.7.4; A7.1.12 

(591) Xanh lá cây, nâu, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Môi Trường Hoà 

Bình  (VN) 

ấp Cầu II, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lâm sản, giống vật nuôi, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, phân 

bón, vật tư nông nghiệp; tư vấn đấu giá; xuất nhập khẩu các loại hạt đã chế biến như tiêu, 
cà phê, bắp, điều. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; lắp đặt cơ 
khí; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước thải; xử lý rác thải; tiêu hủy rác và chất thải. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công 
trình cảnh quan. 
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Nhóm 44: Chăm sóc rừng; dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi kết hợp; dịch vụ nhân và chăm 
sóc giống cây nông nghiệp; dịch vụ trồng rau, đậu, hoa, cây cảnh; chăn nuôi sản xuất 
giống vật nuôi và động vật hoang dã đã thuần hóa. 

 

 
(210) 4-2015-01621 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) EATON CORPORATION  (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm thủy lực; động cơ thủy lực; van thủy lực (bộ phận của máy); xi lanh 

thủy lực (dùng cho máy móc); phanh dùng trong công nghiệp (không dùng cho xe cộ); 
khớp ly hợp dùng trong công nghiệp (không dùng cho xe cộ).  

 
Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; cầu chì; bộ lưu điện (UPS); thiết bị chuyển mạch điện; máy 
biến thế (điện); bảng phân phối điện; cầu dao điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang (LED); thiết bị chiếu sáng bằng 
điện; bộ lọc, cụ thể là, bộ lọc cho điều hoà không khí, bộ lọc nước uống; bộ phận lọc (bộ 
phận của thiết bị lọc nước); đui đèn điện; hộp chứa bộ lọc (bộ phận của thiết bị lọc nước).  

 
Nhóm 12: Cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ mặt đất; động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ; tay lái trợ lực thủy tĩnh, cho phương tiện giao thông 
trên bộ; bộ vi sai (cho xe cộ); bơm cao áp (phụ tùng của xe cộ).  

 

Nhóm 17: ống mềm, không bằng kim loại; phụ kiện dùng cho ống, cụ thể là, vật liệu bọc 
ống không bằng kim loại, vòng đệm ống, vật liệu gia cường, không bằng kim loại, dùng 
cho ống dẫn; đầu nối ống, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và dịch vụ marketing liên quan đến các sản phẩm trong lĩnh 
vực công nghiệp, điện, nông nghiệp, xây dựng, thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-01622 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Indochina Land 

Managament Việt Nam  (VN) 

Trung tâm Giao dịch thương mại quốc tế 
Chợ Lớn, 631 Nguyễn Trãi, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, đại lý bất động sản, cho thuê bất 
động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản), cho thuê căn hộ, và kinh doanh bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2015-01623 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Indochina Land 

Managament Việt Nam   (VN) 

Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc 
tế Chợ Lớn, 631 Nguyễn Trãi, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, đại lý bất động sản, cho thuê bất 

động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản), cho thuê căn hộ, và kinh doanh bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2015-01624 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.7.25; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Indochina Land 

Managament Việt Nam   (VN) 

Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc 
tế Chợ Lớn, 631 Nguyễn Trãi, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, đại lý bất động sản, cho thuê bất 

động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản), cho thuê căn hộ, và kinh doanh bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2015-01628 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01629 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) GUANGXI CITY COMFORT HOTEL 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 
No. 2501, Floor 25th, Jinwaitan 
Mansion, Waitan Xincheng Housing, 
No. 66, Zhongshan Road, Qingxiu 
District, Nanning City, Guangxi 
Province, China 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến, đẩy mạnh việc bán hàng cho người khác; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; điều hành kinh doanh cho 
khách sạn; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

 
(210) 4-2015-01642 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vật liệu xây dựng Đại Lộc  

(VN) 

Thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng phi kim loại; xuất, nhập khẩu vật liệu xây dựng phi 
kim loại; đại lý mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-01644 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Kinh Đô  

(VN) 

Tổ 1B, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01645 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Bắc Kinh Đô  

(VN) 

Tổ 1B, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01648 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Young 

Chemical Vina  (VN) 

Lô R-4A, đường Tân Tập Long Hậu, 
KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Aconitin; băng dính dùng cho mục đích y tế; cao dán; chế phẩm vi khuẩn dùng 

cho y tế và thú y; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm điều trị vết chai ở chân; bông dùng cho mục đích y tế; vật 
liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); đồ uống y tế; chất 
gây nghiện dùng cho mục đích y tế; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; khí 
ga dùng cho mục đích y tế; vải gạc để băng bó; gelatin dùng cho mục đích y tế; cây long 
đởm dùng cho mục đích dược phẩm; vật liệu đệm, lót dùng cho mục đích y tế; thuốc xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; miếng dán hạ 
sốt. 

 
Nhóm 10: Thắt lưng cho mục đích y tế; thắt lưng dùng điện cho mục đích y tế; hộp đựng 
thích hợp cho dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế. 
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(210) 4-2015-01668 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quạt điện Việt Nam   (VN) 

Số nhà 6, phố Nguyễn Văn Thịnh, 
phường Ngọc Châu, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện các loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01669 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A2.3.16; 2.3.25; 5.5.15 
(591) Đen, vàng, trắng, nâu 
(731) Trung tâm tạo hình thẩm mỹ 

Thế Giới Đẹp  (VN) 

724 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; nha khoa (chữa răng); trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; 

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-01681 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A2.9.16; 26.1.2; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Kim Phúc  (VN) 

25B, khu phố 2, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau quả, bánh kẹo, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, mật 

ong, dầu dừa, quả dừa, than gáo dừa, chỉ xơ dừa, mụn dừa, giấy gói kẹo, giấy tan (loại 
giấy gói kẹo), mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01684 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) SPIN MASTER LTD.  (CA) 

450 Front Street West, Toronto, Ontario 
M5V 1B6, Canada 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi (thuộc nhóm này); đồ chơi cụ thể là mặt nạ, cái lúc lắc, cầu 

trượt. 
 
 

 
(210) 4-2015-01686 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu  (VN) 

Số 134, phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-01687 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 

Số 134, phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-01688 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 

Số 134, phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-01689 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 

Số 134, phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-01696 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86499853 09.01.2015 US 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng đồng 
(731) USAgeless, LLC LIMITED LIABILITY 

COMPANY  (US) 
California 11549 Poppy Ave Fountain 
Valley California 92708 (USA) 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dinh dưỡng và ăn kiêng dùng cho mục đích giảm cân 

(thực phẩm chức năng không phải là thuốc). 
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(210) 4-2015-01700 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.2; 5.5.15 
(591) Tím, vàng, hồng, xanh dương, trắng 
(731) Đồng Văn Hội   (VN) 

Thôn Ngọc Trì, xã ái Quốc, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh.  

 
 

 
(210) 4-2015-01701 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 26.4.3; A26.11.12; 
25.1.25 

(591) Tím, xanh dương, trắng, vàng, tím nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  

(VN) 

Tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn, khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh.  

 
 

 
(210) 4-2015-01702 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 3.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH cà phê Kinh 

Châu  (VN) 

Thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh 
§¾k L¾k   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; hương 

liệu cà phê; sản phẩm bột xay.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê, cà 
phê chưa rang, hương liệu cà phê, sản phẩm bột xay; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày 
sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  
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Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hóa; đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho, 
dịch vụ bốc dỡ; cất giữ hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-01703 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, xanh nước 

biển, xanh dương 
(731) Nguyễn Trần Minh Sơn  (VN)

637 (số cũ 79/5), khu phố 6, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); bánh ngọt; kẹo; kem tráng miệng 

(kem lạnh).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-01705 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đen, vàng kem 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ MTV FASHION  (VN) 

23 đường Đông Hưng Thuận 44, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; áo khoác trùm đầu; quần đùi; găng tay; nón (mũ); 

áo khoác choàng; găng tay hở ngón; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo 
dệt kim ngắn tay; đồng phục; khăn trùm che mặt. 

 

 
(210) 4-2015-01712 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) HOMER TLC, INC.   (US) 

Farmers Bank Building, Suite 1424, 301 
N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, USA  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm hút tách chất ngưng tụ.  
 

Nhóm 19: Vật liệu bao phủ tường nhà bằng vật liệu tổng hợp.  
 

Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng 
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Nhóm 22: Vải chuyên dùng để phủ lên sàn nhà hoặc đồ đạc khi sơn lại nhà. 
 

 
(210) 4-2015-01716 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CENTRAL TRADING CO., LTD.   (TH) 

3388/25-37, 51-53 and 82-85 Sirinrat 
Building, 8-11, 15 and 23rd Floor, Rama 
4 Road, Klong-Ton, Klong-Toey, 
Bangkok 10110 Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo thun ngắn tay; quần dùi; váy; thắt lưng (trang phục); mũ; giày; bít 
tất ngắn cổ; ca vát; khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2015-01720 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A1.13.10; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Việt - ý  (VN) 

Số 167, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản; định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 
 

 
(210) 4-2015-01721 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Hộ kinh doanh nón Trung 

Tuyến  (VN) 

176/1, tổ 6, khu phố 2, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Mũ (nón); đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán mũ (nón); đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-01722 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

WELDCOM  (VN) 

Số 463, đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Các chế phẩm để hàn kim loại; hóa chất để hàn kim loại; khí bảo vệ để hàn kim 

loại.  
 

Nhóm 06: Dây cáp hàn; que kim loại để hàn; hợp kim để hàn.  
 

Nhóm 07: Máy hàn; mỏ hàn; thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị 
hàn vận hành bằng ga.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ hàn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01723 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh rêu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

WELDCOM  (VN) 

Số 463, đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Các chế phẩm để hàn kim loại; hóa chất để hàn kim loại; khí bảo vệ để hàn kim 

loại.  
 

Nhóm 06: Dây cáp hàn; que kim loại để hàn; hợp kim để hàn.  
 

Nhóm 07: Máy hàn; mỏ hàn; thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị 
hàn vận hành bằng ga.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ hàn.  
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(210) 4-2015-01724 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Khắc Quý  (VN) 

Số 27 ngõ 10, phố Tản Đà, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút không khí; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy xay; máy 

hút bụi chân không; máy giặt; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng.  
 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; bếp điện từ; bếp ga; thiết bị khử mùi không khí.  

 

 
(210) 4-2015-01725 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) LEE, HWA SOOK (Australian citizen)  

(AU) 
Unit 33 Park Avenue APT Sidon 1 St 
Queensland 4101 South Bank Australia 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Váy ngắn, quần áo đi đường, đồng phục học sinh, quần áo nam, đồ bơi một 

mảnh, áo khoác và áo choàng bằng lông, bộ quần áo jean, quần áo lót nữ, bộ quần áo bơi, 
áo len dài tay, áo phông, áo sơ mi trắng của nam (có vạt ngực được hồ cứng thường mặc 
dự tiệc tối cùng với bộ tu-xê- đô), áo gi-lê, áo sơ mi, áo len đan, khăn choàng cổ dày 
(trang phục), khăn quang cổ, bít tất dài, bít tất ngắn, ca vát, mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), 
quần áo không thấm nước, thắt lưng da (trang phục), dây đeo quần, đồ đi chân (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2015-01726 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JFI GLOBAL PURCHASING LIMITED  

(BB) 
2nd Floor, ITC Building, Warrens, St. 
Michael, Barbados 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01727 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.5; 2.5.6; A2.5.17; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lam 
(731) AVENT KOREA CO., LTD   (KR) 

(Namhyeon-dong, Myeongin building) 
61, Namhyeon 3-gil, Gwanak-gu, Seoul 
151-800 Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa tổng hợp; xà phòng gia dụng; chất làm mềm 

vải; chế phẩm để giặt; nước rửa chén; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng giặt dạng bánh; 
kem đánh răng; chế phẩm làm sạch dùng cho phòng tắm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01728 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông ITCOM  (VN) 

Phòng 304, K10A tập thể Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn ép nhựa bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Thiết bị viễn thông tin học như: máy tính; thiết bị truyền hình ảnh, tín hiệu; 
thiết bị xử lý dữ liệu hình ảnh, tín hiệu; điện thoại; tổng đài điện thoại; thiết bị cảnh báo 
tập trung bằng tín hiệu truyền thống. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2015-01729 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông ITCOM  (VN) 

Phòng 304, K10A tập thể Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led; đèn hồ quang; đèn sợi đốt; đèn trần; đèn pin bỏ túi, dùng điện; bóng 

đèn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01731 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 13.1.5; 1.15.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) BALS ELEKTROTECHNIK GMBH & 

CO.KG   (DE) 
Burgweg 22 D-57399 Kirchhundem, 
Germany 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện dân dụng; phích cắm điện công nghiệp; ổ cắm điện 

công nghiệp; dây điện; tủ phân phối điện; dây cáp sạc bình điện; máy kiểm tra dòng điện 
sạc. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01740 

 
(220) 

 
21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh (dùng cho mục đích y tế); dung dịch ngâm 

khử nhiễm dụng cụ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch sát khuẩn da trước mổ (dùng cho 
mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-01741 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 18.1.21; 6.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Vỏ 

Xe  (VN) 

79/15 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối: lốp xe (vỏ xe), mâm xe, săm xe (ruột xe), phụ kiện xe ô tô 

và xe máy (bơm điện ô tô, nước thơm dùng cho xe, đèn pin dùng cho xe, bình chữa cháy 
cho xe, nước rửa kính, máy hút bụi cầm tay cho xe). 

 

 
(210) 4-2015-01742 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thương mại Thành Trân  (VN) 

999/19 khóm 1, thị trấn Cái Vồn, huyện 
Bình Minh, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01744 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại ánh sáng Tuấn 

Khương  (VN) 

56/8 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; phích cắm điện; ổ cắm điện. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn; chóa đèn; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng 
điện; thiết bị làm nóng nước tắm. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, 
bóng đèn, máng đèn, chóa đèn, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, thiết bị 
làm nóng nước tắm. 

 

 
(210) 4-2015-01745 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Ifocus Media  

(VN) 

135/30 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 

luận; xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim không bao gồm phim quảng cáo; sản xuất chương trình 
biểu diễn; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; hoạt động hậu kỳ; đào tạo 
nghề. 

 

 
(210) 4-2015-01746 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Đen, xanh lá cây, hồng, xám 
(731) Công ty TNHH T.M.G  (VN) 

172 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi du lịch; túi (giỏ) xách; ví được làm bằng da hoặc giả da. 
 

Nhóm 25: áo và quần nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton; áo và quần lót nam nữ; áo 
khoác ngoài nam nữ; giầy và dép các loại; mũ, tất, cà vạt, dây thắt lưng (trang phục); khăn 
trùm đầu; khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 26: Đồ thêu ren dùng cho các loại trang phục; khoá kéo; khuy móc; khuy bấm; đồ 
trang trí không làm bằng kim loại quý (dùng cho các loại trang phục). 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm làm từ bột; 
bánh mỳ; bánh; mứt (dạng bánh kẹo); kẹo; sôcôla; kem (lạnh). 
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(210) 4-2015-01763 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 

76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn.  

 
 

 
(210) 4-2015-01764 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH may mặc thời 

trang Táo Xanh  (VN) 

Số 179, đường 79, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu.  

 
 

 
(210) 4-2015-01765 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát   (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm. 

 
 

 
(210) 4-2015-01766 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát   (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm. 
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(210) 4-2015-01767 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát   (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm. 

 
 

 
(210) 4-2015-01768 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát   (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm. 

 
 

 
(210) 4-2015-01769 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát  (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm. 

 
 

 
(210) 4-2015-01780 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 

20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
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(210) 4-2015-01781 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2015-01782 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2015-01784 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Xám, xanh nõn chuối 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

One Health  (VN) 

5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sách báo, tạp chí.  
 

Nhóm 36: Bảo hiểm. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-01785 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(591) Xám, xanh nõn chuối 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

One Health   (VN) 

5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sách báo, tạp chí.   
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Nhóm 36: Bảo hiểm. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01786 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xám, xanh nõn chuối 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

One Health   (VN) 

5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sách báo, tạp chí.   
 

Nhóm 36: Bảo hiểm. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01787 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.13; 3.7.20 
(731) Vũ Trần Đức Hải  (VN) 

P503 toà C, chung cư CT3 Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ thiết kế quần áo thời trang (trang phục); dịch vụ tư vấn quần áo 
thời trang (trang phục).  
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(210) 4-2015-01788 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Xanh rêu, cam, trắng, xanh lá cây 
(731) Lê Thị Thu Trang  (VN) 

139 Bàn Cờ, phường 13, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; vòng hoa tươi; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang 

trí; quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-01800 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.2; 24.15.21; 25.5.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 

thương mại T&T   (VN) 

Số 10, ngõ 426, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-01801 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A25.7.7 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH Doanh nhân 

Toàn cầu  (VN) 

63 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng, bình nước nóng, máy điều hòa, thiết bị chiếu sáng, thiết bị 

cung cấp nhiệt.  
 

 
(210) 4-2015-01802 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 
3.5.7; A3.5.24 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Đức Nguyễn  (VN) 

118 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 01: Tinh bột dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm; rau, quả được bảo quản; trứng; sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Bán buôn phân bón; bán buôn gạo; bán buôn than đá; bán buôn xăng dầu; bán 
buôn ô tô; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.   

 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường sắt; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); vận tải bằng tắc 
xi; kho hàng hóa; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ khuân vác; dịch vụ bốc dỡ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-01803 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dầu khí Đại 

Hàn  (VN) 

Số 117 đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 
3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Ga nhiên liệu. 
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2015-01804 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Thiệu Duyệt Lan  (VN) 

Số nhà 159/218 đường Phó Cơ Điều, 
phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy bảo vệ quả trên cây; thùng giấy; hộp giấy; giấy sáp; giấy ống; giấy gói 

bảo vệ thực phẩm. 
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(210) 4-2015-01805 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A5.3.15; A5.11.11; A5.7.23 
(731) Thiệu Duyệt Lan   (VN) 

Số nhà 159/218 đường Phó Cơ Điều, 
phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Túi giấy bảo vệ quả trên cây; thùng giấy; hộp giấy; giấy sáp; giấy ống; giấy gói 

bảo vệ thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01806 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.2 
(731) Thiệu Duyệt Lan  (VN) 

Số nhà 159/218 đường Phó Cơ Điều, 
phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-01810 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/347905 25.07.2014 US 
(540) 

  

  
(731) TEAMTHIS, LLC   (US) 

9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, 
Beverly Hills, CA 90212, United States  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm và các sản phẩm trang điểm, cụ thể là: đồ trang điểm, đồ 

trang điểm mặt, phấn hồng dùng để trang điểm, phấn thoa mặt, đồ trang điểm mắt, son 
bóng; các sản phẩm chất thơm, cụ thể là: dầu thơm, nước hoa; các sản phẩm chăm sóc da, 
cụ thể là, kem giữ ẩm dành cho da, kem xả dưỡng thể, kem dưỡng da tay; các sản phẩm 
chăm sóc cơ thể và làm đẹp, cụ thể là: chế phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp, sữa tắm 
bồn, phấn tắm, sản phẩm tẩy da chết cho cơ thể, xịt thơm cơ thể, dầu xoa bóp, phấn phủ, 
chất thơm cho cơ thể, nước thơm dành cho cơ thể và tay, sữa tắm vòi sen, phấn cho cơ thể, 
kem mặt nạ cho cơ thể, xà phòng và nước thơm để tắm; chế phẩm chăm sóc da không 
chứa thuốc và chế phẩm chăm sóc tóc.  
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồ trang trí bằng kim loại quý; đồ trang sức, cụ 
thể là, mặt dây chuyền, vòng đeo tay, trâm gài đầu, đồ nữ trang không đắt tiền, đồ trang 
sức đá chạm, vòng đeo cổ, nhẫn, ghim cài, khuy măng sét; đồng hồ, hộp đựng đồ trang 
sức bằng kim loại quý và bao đựng đồ trang sức bằng kim loại quý và ghim cài để trang 
sức.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là: bộ quần áo, áo sơ mi, áo phông ngắn tay, áo, áo cánh phụ 
nữ, áo ba lỗ, áo vét, áo choàng ngoài, áo len dài tay, váy, khăn choàng, áo gilê, áo trùm 
hông, quần soóc, quần đùi, quần dài, áo váy, đồ đi chân; giày; giày cổ cao, giày ống; thắt 
lưng cho trang phục; thắt lưng da (trang phục); thắt lưng vải (trang phục); thắt lưng eo 
(trang phục); thắt lưng bằng vải dệt (trang phục); bộ quần áo tắm; quần áo dùng ở bãi 
biển; giầy dùng ở bãi biển; áo tắm hai mảnh; áo khoác; áo bludông; áo liền quần bó sát cơ 
thể; áo sơ mi có cổ cài khuy; áo sơ mi có cổ; áo len dài tay cổ tròn; áo cổ tròn; trang phục 
bằng vải bò; áo vét bò; quần áo váy; áo váy kiểu sơ mi; áo váy dạ hội; găng tay (trang 
phục); mũ; dải băng buộc đầu; gót giầy; áo lạnh tay ngắn có mũ; áo len chui đầu có mũ; 
trang phục dệt kim; quần gin; quần dệt kim; áo váy đan; quần ống bó; quần áo lót phụ nữ; 
quần áo mặc trong nhà; quần áo ngủ; quần áo pi-ja-ma; âu phục; áo đi mưa choàng ngoài; 
áo đi mưa; bộ quần áo đi mưa; dép; khăn choàng và khăn quàng; khăn quàng cổ bằng lụa; 
đồ ngủ; dép đi trong nhà; váy lót; tất ngắn cổ và tất cao cổ; quần áo bơi; đồ khoác ngoài 
và cổ cồn ca vát; quần áo lót nịt người mặc trong cho phụ nữ, cụ thể là: quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ và áo nịt ngực cho phụ nữ; bộ quần áo nịt người mặc trong dành cho phụ nữ; 
áo nịt ngoài; quần lót và áo thể thao.  

 
Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí dưới dạng trình diễn các buổi biểu diễn ca nhạc trực tiếp; 
các màn trình diễn cá nhân; dịch vụ điều chỉnh nhạc cho câu lạc bộ, các bữa tiệc và các sự 
kiện đặc biệt; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất các bản ghi âm nhạc; cung cấp đoạn 
phim video ngắn trực tuyến không thể tải xuống về nghệ sĩ âm nhạc và người nổi tiếng 
trong lĩnh vực âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp thông tin (qua một trang web) 
về nghệ sĩ âm nhạc và người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, các đoạn phim ngắn và ảnh 
chụp có liên quan; cung cấp thông tin (qua một trang web) với mục đích giải trí mà người 
truy cập có thể xem và đăng bình luận, ảnh và các video âm nhạc, các bài báo trực tuyến, 
cụ thể là, các nhật ký cá nhân trên mạng trong lĩnh vực thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-01820 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái    (VN) 

Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01821 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.9; A3.2.24 
(591) Xanh ngọc, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH UKIDS Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 19 ngõ 200 đường Âu Cơ, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-01826 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.3.23; A2.3.16; 2.3.25 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Nam  (VN) 

Thôn Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nữ. 

 

 
(210) 4-2015-01827 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Nam  (VN) 

Thôn Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam. 

 

 
(210) 4-2015-01828 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 3.7.17; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

HAPHUCO  (VN) 

Số 82 phố Phúc Hải, phường Đa Phúc, 
quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 20: Gối dài; gối ống; gối ôm; đệm; nệm. 
 

 
(210) 4-2015-01829 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.5; 7.5.10 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Nguyễn Thị Thúy Nga  (VN)

Số 117 B15, tập thể Kim Liên, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ô mai, bánh, mứt, kẹo; mua bán hàng nông, lâm, hải sản (tất 

cả đã qua chế biến). 
 
 

 
(210) 4-2015-01841 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
 

 
(210) 4-2015-01842 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-01843 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-01844 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-01845 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-01846 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-01847 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-01848 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-01849 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 

 

 
(210) 4-2015-01856 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Công nghiệp 

T.U.R.B.O   (VN) 

Số 12-14/22 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
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(210) 4-2015-01857 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.2; 26.1.1 
(731) PASTEUR STREET BREWING 

COMPANY   (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước uống có gaz và đồ uống không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2015-01858 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.3.1; 7.3.2; 26.1.1 
(731) PASTEUR STREET BREWING 

COMPANY    (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong   

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước uống có gaz và đồ uống không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2015-01860 (220) 27.02.2012 

(641) 4-2012-03162 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A8.1.16; 26.4.4; 8.1.18 
(731) STARBUCKS (HK) LIMITED    (HK) 

41/F, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 
King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản các tài liệu văn bản, sách và tạp chí (không kể tài liệu quảng cáo); 

xuất bản sơ đồ, hình ảnh và ảnh chụp; dịch vụ giáo dục, đào tạo và hướng dẫn liên quan 
đến viễn thông, máy tính, chương trình máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, 
quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung cấp giáo dục, giải trí, chỉ dẫn, hướng dẫn và đào 
tạo (cả tương tác và không tương tác), thiết kế các khóa học , các kỳ thi và khảo thi để cấp 
văn bằng chứng chỉ; các dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế các khóa đào tạo; dịch vụ 
giải trí được cung cấp thông qua các phương tiện tương tác điện tử và số; cung cấp thông 
tin liên quan đến giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi giải trí, thể thao, hoạt động xã hội và 
văn hóa; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải được); sắp xếp, tổ chức, đăng 
cai và thực hiện các cuộc thi ca hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai và thực hiện buổi hòa nhạc; 
sắp xếp, tổ chức, đăng cai và thực hiện các sự kiện và các cuộc thi cho các mục đích giáo 
dục hay giải trí; các dịch vụ đại lý vé giải trí; thông tin liên quan đến giải trí hoặc giáo 
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dục, được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên mạng Internet; 
cung cấp âm nhạc số (không tải về được) từ mạng Intemet; các dịch vụ trò chơi điện tử 
được cung cấp thông qua mạng internet; cung cấp nhạc số (không tải về được) MP3 từ các 
trang web trên Intemet; các dịch vụ giải trí và giáo dục liên quan đến lập kế hoạch, sản 
xuất và phân phối chương trình âm thanh, hình ảnh, nhạc số, phim ảnh, nhạc sống hoặc 
ghi âm, tư liệu nghe, nhìn để phát trên truyền hình cáp mặt đất, các kênh truyền hình vệ 
tinh, Internet, các hệ thống liên kết hữu tuyến hoặc vô tuyến và các phương tiện truyền 
thông khác; các dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê bản ghi âm; chuẩn bị các chương trình 
giải trí cho phát thanh truyền hình; sản xuất các chương trình tài liệu cho phát thanh 
truyền hình; sản xuất các chương trình tin tức cho phát thanh truyền hình; cung cấp tin 
tức; dịch vụ phóng viên; cung cấp tin liên quan đến các sự kiện thể thao hoặc văn hóa, 
thời sự và tin tức mới truyền cấp qua truyên hình vệ tinh, mạng Intemet hoặc bằng phương 
tiện điện tử khác; sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh và phim; cung cấp các 
chương trình biểu diễn truyền hình qua vệ tinh; các chương trình truyền hình vệ tinh nhiều 
tập; các chương trình biểu diễn trên truyền hình qua vệ tinh, cung cấp thông tin, dữ liệu, 
đồ họa, âm thanh, âm nhạc, video, hoạt hình và văn bản nhằm mục đích giải trí; các dịch 
vụ trò chơi, cung cấp các cơ sở vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao theo mô hình 
câu lạc bộ, tổ chức buổi biểu diễn của ban nhạc; các dịch vụ giải trí câu lạc bộ, vũ trường, 
trình diễn thời trang và câu lạc bộ đêm; các dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến các dịch vụ 
giải trí, giáo dục và văn hoá; tổ chức các dịch vụ thể thao và văn hóa; sắp xếp, thực hiện 
và cung cấp các hội thảo, hội nghị, đại hội, hội thảo và hội thảo đào tạo; tổ chức và tiến 
hành triển lãm nhằm mục đích giáo dục đào tạo, giải trí, trình diễn thời trang, chương 
trình giáo dục và cảc chương trình văn nghệ và biểu diễn; các dịch vụ triển lãm nghệ thuật 
và tranh, dịch vụ phòng tranh liên quan đến cho thuê mua các tác phẩm mỹ thuật; các 
dịch vụ giáo dục; các dịch vụ đào tạo liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bảo 
vệ môi trường; tổ chức các lớp học xì gà, các lớp học cảm quan rượu vang; các dịch vụ vui 
chơi giải trí; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu và cơ quan nghiên cứu về nó; sắp 
xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các hội thảo, huấn luyện động vật; trưng bày các 
thực vật, triển lãm của các khu vườn, triển lãm của các hang động, triển lãm động vật 
(không nhằm mục đích quảng cáo hay bán hàng) hướng dẫn sản xuất các chương trình 
phát thanh truyền hình; các dịch vụ hướng dẫn liên quan đến vận hành máy móc và trang 
thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn, mà được sử dụng để sản xuất các chương trình 
phát thanh truyền hình; cung cấp các xưởng âm thanh và hình ảnh; cung cấp các phương 
tiện thể thao; cung cấp phương tiện cho các phim, chương trình biểu diễn, kịch, âm nhạc 
hoặc giáo dục đào tạo; các dịch vụ đại lý đặt chỗ và bán vé vui chơi giải trí; dịch vụ bán 
vé trước rạp hát, rạp phim; cho thuê và thuê mua máy chiếu phim và các phụ kiện chiếu 
phim; cho thuê và thuê mua phim điện ảnh (cine-phim); thuê và cho thuê đồ chơi; thuê và 
cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê thiết bị truợt tuyết; cho thuê vâ thuê mua 
thiết bị lặn trần; cho thuê và thuê mua hệ thống máy thu hình; cho thuê thư viện; các dịch 
vụ lưu trữ thư viện; các dịch vụ đặt phụ đề; dịch vụ diễn giải ngôn ngữ ky hiệu; cho thuê 
phần mềm giải trí; cung cấp các trò chơi video, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình 
ảnh, hoặc phim ảnh thông qua các mạng viễn thông hoặc máy tính; cung cấp các trò chơi 
và các cuộc thi máy tính trực tuyến; cho thuê và thuê mua hệ thống máy thu thanh, cho 
thuê các bản ghi và các băng từ được ghi âm trước; cho thuê các băng video được ghi 
trước; cho thuê và thuê mua hệ thống ảnh âm bản; cho thuê vâ thuê mua hệ thống ảnh 
dương bản; cho thuê và thuê mua máy móc và thiết bị để sử dụng trong các công viên giải 
trí và khu nghỉ ngơi, cho thuê và thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị chơi trờ chơi; 
cho thuê thiết bị khu chơi trò chơi; cho thuê tranh, nhiếp ảnh; cung cấp các nội dung nghe 
nhìn và thông tin trực tuyến trong các lĩnh vực giải trí, giáo dục, thông tin giải trí, tin túc, 
hoạt động thể thao, văn hóa và đào tạo; cung cấp nguồn tài nguyên tương tác trực tuyến 
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(dịch vụ vui chơi giải trí) và hướng dẫn lập trình trên các đối tượng của hình ảnh chuyển 
động, lập chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, và âm nhạc; thuê và cho thuê 
máy ảnh; thuê và cho thuê máy móc và dụng cụ đánh bắt cá nhằm mục đích giải trí; dịch 
thuật; diễn giải, tư vấn, thông tin và các dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên, 
tất cả đều thuộc vào nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2015-01861 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN)

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức  Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-01864 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(591) Vàng, ghi xám, ghi xám nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ - thương mại Thanh 

Ngọc   (VN) 

Số 12, đường số 9, khu Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01865 

 
(220) 

 
22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.16 
(731) Công ty TNHH LOVI   (VN) 

Lô B, đường số 8, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; vận tải hàng hoá bằng đường bộ; vận tải hàng hoá 
đường thuỷ nội địa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cất giữ hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ.  

 

 
(210) 4-2015-01866 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.3.16; 2.3.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương đậm, xanh 

da trời 
(731) Công ty TNHH LOVI   (VN) 

Lô B, đường số 8, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều (đã chế biến); Hạt mắc-ca (macadamia) đã chế biến; hạt đậu phộng 

(đã chế biến). 
 

 
(210) 4-2015-01867 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.3.16; 2.3.1; A1.1.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương đậm, xanh 

da trời 
(731) Công ty TNHH LOVI  (VN) 

Lô B, đường số 8, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mì.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-01868 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Trường Phú  (VN) 

Thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: giày dép, dây lưng. 
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(210) 4-2015-01869 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Triệu Khắc Định   (VN) 

Khu D5-7 cụm làng nghề Triều Khúc, 
xóm Lẻ, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; giày; dép; mũ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01870 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 19.7.1; 25.1.25; A19.7.16 
(591) Xanh đen, xanh tím, bạc, xanh dương 

nhạt, xanh dương, xám 
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01872 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Dòng  (VN) 

18 Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 5, thị trấn 
Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-01873 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông quân đội 

(VIETTEL)  (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình, lưu tin, gửi thư, 

thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); thiết bị chuyển mạch, biến đối, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng (thiết bị đơn nhất); đĩa đã ghi sẵn chứa dựng âm thanh, hình 
ảnh, phim, các chương trình truyền hình, chương trình vui chơi, giải trí khác; tệp tin dữ 
liệu, hình ảnh, âm thanh, phim, chương trình truyền hình, trò chơi (game) có thể tải xuống 
được; xuất bản phẩm có thể tải xuống được; dữ liệu điện tử có thể tải xuống được; phần 
mềm máy tính (ghi sẵn) có thể tải xuống được; phần mềm (đã được ghi sẵn) cho phép 
đưa, đăng tải, tải về, chia sẻ thông tin, âm thanh hình ảnh, ứng dụng đa phương tiện lên 
mạng Internet và các phương tiện truyền thông khác; giao diện chương trình ứng dụng 
(API - có thể tải xuống được) cho phép người phát triển tích hợp hình ảnh nội dung và các 
chức năng của nó lên website, các phần mềm ứng dụng và thiết bị khác.  

 
Nhóm 16: Tạp chí; lịch; sổ tay; giấy nhắn; giấy gói quà; chặn giấy; bưu thiếp; văn phòng 
phẩm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ; găng tay (trang phục); khăn; áo mưa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán điện thoại, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền hình và internet, 
băng, đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm thanh, hình ảnh, phim, các chương trình truyền hình, 
chương trình vui chơi, giải trí khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ đăng ký thuê bao viễn thông, truyền hình cho 
người khác; quản lý kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, Internet và truyền hình; dịch 
vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá; nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia 
tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; cho thuê đường truyền viễn thông và 
lnternet; cung cấp các kênh viễn thông, truyền hình cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ 
truyền thông tin, dữ  liệu điện tử, các nội dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, 
ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản, trò chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các 
thông tin khác qua máy tính và qua hệ thống mạng viễn thông, truyền hình; truyền phát 
chương trình phát thanh và truyền hình dưới dạng kỹ thuật số lên hệ thống máy tính toàn 
cầu. 

 
Nhóm 41: Sản xuất và phân phối phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch 
vụ giới thiệu phim; dịch vụ cho thuê phim; dịch vụ trường quay; xuất bản tạp chí, sách, 
báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa, cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến 
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không tải xuống được; cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và giải 
trí; dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, Internet, điện 
thoại; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các chương trình thi đấu 
thể thao; cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ xổ số.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo trên cơ sở Internet; câu lạc bộ 
gặp gỡ; cung cấp dịch vụ xã hội và thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn 
thiện bản thân, từ thiện và các dịch vụ vì cộng đồng; dịch vụ môi giới mua bán, trao đổi 
bản quyền các chương trình phát thanh, truyền hình (môi giới quyền SHTT); dịch vụ mua 
bán, trao đổi bản quyền các chương trình phát thanh, truyền hình (mua bán quyền SHTT); 
dịch vụ li xăng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01874 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9 
(591) Trắng, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông quân đội 

(VIETTEL)   (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia 

tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; cho thuê đường truyền viễn thông và 
lnternet; cung cấp các kênh viễn thông, truyền hình cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ 
truyền thông tin, dữ  liệu điện tử, các nội dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, 
ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản, trò chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các 
thông tin khác qua máy tính và qua hệ thống mạng viễn thông, truyền hình; truyền phát 
chương trình phát thanh và truyền hình dưới dạng kỹ thuật số lên hệ thống máy tính toàn 
cầu.    

 
Nhóm 41: Sản xuất và phân phối phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch 
vụ giới thiệu phim; dịch vụ cho thuê phim; dịch vụ trường quay; xuất bản tạp chí, sách, 
báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa, cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến 
không tải xuống được; cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và giải 
trí; dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, Internet, điện 
thoại; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; tổ chức các chương trình thi đấu 
thể thao; cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ xổ số.  
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(210) 4-2015-01875 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9 
(591) Trắng, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 

(VIETTEL)  (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia 

tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; cho thuê đường truyền viễn thông và 
lnternet; cung cấp các kênh viễn thông, truyền hình cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ 
truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, 
ảnh chụp, các hình ảnh văn bản, trò chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các 
thông tin khác qua máy tính và qua hệ thống mạng viễn thông truyền hình; truyền phát 
chương trình phát thanh và truyền hình dưới dạng kỹ thuật số lên hệ thống máy tính toàn 
cầu.  

 
Nhóm 41: Sản xuất và phân phối phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch 
vụ giới thiệu phim; dịch vụ cho thuê phim; dịch vụ trường quay; xuất bản tạp chí, sách, 
báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa, cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến 
không tải xuống được; cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và giải 
trí; dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, lnternet, điện 
thoại; cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ xổ số.  

 

 
(210) 4-2015-01876 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 2.5.1; A2.5.23; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân SD  (VN)

Cụm công nghiệp Trung An, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-01877 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A6.19.5 
(591) Tím, vàng, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Viết Tường  (VN) 

Công ty TNHH Tân An Xuyên đường 
610, thị trấn Nam Phước, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2015-01878 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A11.3.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Minh Phát  (VN) 

7/4 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê và nước giải khát; quán 

rượu. 
 

 
(210) 4-2015-01879 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A11.3.7 
(591) Cam, xanh lá 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Minh Phát   (VN) 

7/4 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê và nước giải khát; quán 

rượu. 
 

 
(210) 4-2015-01880 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Something Việt 

Nam  (VN) 

Tòa nhà Gemadept, 2Bis-4-6 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhà bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng 
kim loại; tấm panel xây dựng bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim loại; dầm kim loại 
dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 19: Khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; tấm panel xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng 
không bằng kim loại; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được không bằng kim loại; 
trần nhà không bằng kim loại; cọc xi măng; tấm xi măng; vật liệu chịu lửa không bằng 
kim loại, dùng cho xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 
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(210) 4-2015-01882 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 8.1.18; A26.4.24 
(731) Hộ kinh doanh kem Lu  (VN)

612 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

 
(210) 4-2015-01883 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A18.5.7; 26.3.2; A25.3.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

môi trường công nghệ Công 

Thành  (VN) 

1A/9 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất: hoá chất để làm sạch nước. 
 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ: máy khuấy; máy ép băng tải; máy thổi khí; máy bơm. 
 

Nhóm 11: Thiết bị: hệ thống lộc không khí; thiết bị làm sách nước, hệ thống làm sạch 
nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy thổi khí, máy bơm, máy sục khí chìm, máy hút váng bọt, máy ép 
bùn, bơm định lượng, máy khuấy chìm; mua bán hoá chất polymer, PAC, chất khử màu, 
chất kháng bọt, men vi sinh, hoá chất cơ bản, hoá chất ức chế ăn mòn, chống cáu cặn; 
mua bán vật liệu lọc nước, lõi lọc, túi lọc, màng RO, đèn UV, phụ kiện đường ống, thiết 
bị đo; mua bán bông lọc khí, vải lọc bụi, vải lọc ướt, khung lọc khí; mua bán băng keo 
chịu nhiệt, vải chịu nhiệt, băng tải lưới; mua bán dao máy nghiền tinh bột sắn, lưới inôc. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ việc giám sát xây dựng công trình; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; lắp đặt và bảo dưỡng ống; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa bơm; lắp đặt 
công trình xử lý nước thải, nước cấp. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế hệ thống xử lý nước và ô nhiễm môi trường; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường. 
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(210) 4-2015-01885 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Tố Quyên  (VN) 

Tổ 30, đường Đinh Bộ Lĩnh, khóm 
Thuận Phát, phường Hòa Thuận, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi (rau chùm ngây, cải mầm). 

 

 
(210) 4-2015-01887 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Chiến Khôn  (VN)

Số 259 khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Bì thịt. 

 

 
(210) 4-2015-01888 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Tuấn Anh  (VN)

Km2, ngõ 5, đường Trần Quang Khải, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; búa (dụng cụ cầm tay); dao cắt (dụng cụ 

cầm tay); kìm (dụng cụ cầm tay); kéo cắt (dụng cụ cầm tay); tuốc nơ vít (dụng cụ cầm 
tay). 

 
Nhóm 09: Thước (dụng cụ đo). 

 

 
(210) 4-2015-01889 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) DSG INTERNATIONAL LIMITED  
(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 
miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 
kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 
một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 
nước thơm dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-01890 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, và mũ nón, khăn đội đầu. 

 
 

 
(210) 4-2015-01891 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, và mũ nón, khăn đội đầu. 

 
 

 
(210) 4-2015-01892 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 
Oregon 97005-6453, U.S.A  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, và mũ nón, khăn đội đầu. 
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(210) 4-2015-01893 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.9; A5.5.20; A5.5.22; 
5.5.19; 26.7.5; 25.5.25; 26.13.25 

(591) Vàng ánh kim, đỏ, đen, trắng, ghi 
(731) OTOKOYAMA CO., LTD.  (JP) 

1-33, Nagayama 2-jo 7-chome, 
Asahikawa-shi, Hokkaido, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu Sa-kê; rượu gạo; rượu mùi; rượu trắng của Nhật Bản (rượu Shochu); đồ 

uống có cồn, trừ bia. 
 

 
(210) 4-2015-01894 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 3067725 08.08.2014 GB 
(540) 

 

  
(731) BIOCOMPATIBLES UK LIMITED  

(GB) 
Chapman House, Farnham Business 
Park, Weydon Lane, Farnham, Surrey, 
GU9 8QL, United Kingdom 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vắcxin và huyết thanh; chất và chế phẩm để tạo thuận lợi cho 

việc phân phối chất và chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh; chất và chế phẩm sử dụng cho 
hệ tuần hoàn máu; chất và chế phẩm để chữa tắc nghẽn mạch máu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế; thiết bị, dụng cụ và máy phân phối 
thuốc trong điều trị tắc nghẽn mạch máu; vật liệu chèn để đưa vào trong hệ tuần hoàn 
máu để điều trị khối u và dị dạng động tĩnh mạch (AVMs); thiết bị và dụng cụ sử dụng 
trong hệ tuần hoàn máu; thiết bị và dụng cụ dùng để điều trị tắc nghẽn mạch máu; các bộ 
phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-01895 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 3067723 08.08.2014 GB 
(540) 

 

  
(731) BIOCOMPATIBLES UK LIMITED  

(GB) 
Chapman House, Farnham Business 
Park, Weydon Lane, Farnham, Surrey, 
GU9 8QL, United Kingdom  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vắcxin và huyết thanh; chất và chế phẩm để tạo thuận lợi cho 
việc phân phối chất và chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh; chất và chế phẩm sử dụng cho 
hệ tuần hoàn máu; chất và chế phẩm để chữa tắc nghẽn mạch máu.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế; thiết bị, dụng cụ và máy phân phối 
thuốc trong điều trị tắc nghẽn mạch máu; vật liệu chèn để đưa vào trong hệ tuần hoàn 
máu để điều trị khối u và dị dạng động tĩnh mạch (AVMs); thiết bị và dụng cụ sử dụng 
trong hệ tuần hoàn máu; thiết bị và dụng cụ dùng để điều trị tắc nghẽn mạch máu; các bộ 
phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-01896 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Giao  (VN) 

289 đường TA 32, tổ 10, khu phố 3, 
phường Thới An, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da (chăm sóc sắc đẹp). 
 

 
(210) 4-2015-01897 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại 

Hoàng Anh Phát  (VN) 

Cụm 13 Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-01898 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 1.15.23; 26.13.1 
(591) Vàng nâu, xanh ngọc 
(731) Võ Hoàng Bảo Vi  (VN) 

60/27 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính (đã được ghi sẵn); chương 
trình máy vi tính (đã được ghi sẵn); phần mềm máy tính (đã được ghi sẵn); phần mềm trò 
chơi điện tử (đã được ghi sẵn); chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính (đã được 
ghi sẵn). 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi ghép hình; gấu bông, 
gấu nhồi bông (đô chơi trẻ en); đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyển đi. 

 
 

 
(210) 4-2015-01899 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1 
(731) UNITED OIL COMPANY PTE LTD  

(SG) 
14 Tuas Drive 2 Singapore 638647 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; chất bôi trơn 

và mỡ; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; paraffin; dầu máy; dầu động cơ; dầu công nghiệp; 
dầu hàng hải. 

 
 

 
(210) 4-2015-01900 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần quạt Vĩnh 

Thịnh  (VN) 

Số 188 quốc lộ 22, ấp Hậu, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2015-01901 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 21.1.15 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Huỳnh Nguyên  (VN) 

Thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch không nung các loại  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01902 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Green Guard  

(VN) 

38/10/2B Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01903 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Khánh 

Hưng  (VN) 

457, KV1, đường Trường Chính Trị, 
phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản.  
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(210) 4-2015-01904 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 24.17.5; A24.17.9 
(731) Phạm Thanh Nhàn  (VN) 

Khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.   

 

 
(210) 4-2015-01905 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Hồng Quân  (VN) 

Đường 179, xã Cửu Cao, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày cao su; giày ống buộc dây; dép; giày; giày thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-01906 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Dương Thanh Tuấn  (VN) 

Số 10, phố Hàng Mành, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút máy; lọ mực; ngòi bút; tập giấy viết; bút.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ luyện viết chữ đẹp; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; dịch 
vụ trường học (giáo dục); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-01908 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A26.11.9 
(731) RENQIU HENGFENG MACHINERY 

ACEESSORIES CO., LTD.   (CN) 
Shimenqiao Industrial Zone, Renqiu 
City, Hebei Province, China.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khớp truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu truyền động cho 

xe cộ mặt đất; ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xe máy; 
« tô 3 bánh.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
798 

(210) 4-2015-01909 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Phạm Lâm Ngân  (VN) 

Số 029, tổ 39, đường Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Cốc Lếu, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn giấy để tẩy 

trang; giấy bao gói; giấy viết.  
 
 

 
(210) 4-2015-01910 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng xanh than, xanh nước biển, đen
(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 

Tuấn Phương  (VN) 

111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép trẻ em); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

 
(210) 4-2015-01911 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Đỏ bầm, trắng, xanh lá cây, nâu đất 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Âu Việt  (VN) 

238/37 Hoàng Diệu 2, khu phố 5, 
phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc, mỹ 

phẩm, đồ dùng gia đình); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mọc đích bán lẻ. 
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(210) 4-2015-01912 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh than 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng thương mại Nhất Đỉnh  

(VN) 

Số 17, tổ 28, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ xây lát; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-01913 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 11.3.18; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, kem 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thiên 

Hương  (VN) 

301 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-01914 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Mộc Kiến Vàng  (VN) 

55A Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng; giường; ghế; đồ gỗ mỹ thuật; mành tre. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: giường, tủ, bàn ghế, đồ 
dùng gia đình, tre, nứa, rơm; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2015-01915 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ và đầu tư Việt 

Nguyên  (VN) 

131C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ 

nhận và chi trả ngoại tệ.  
 

Nhóm 39: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; 
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-01916 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai   (VN) 

221 B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01917 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew   (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01918 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew   (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01919 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew   (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01920 

 
(220) 

 
23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew   (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01921 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew   (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01922 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew    (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01923 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew    (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01926 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) SHENZHEN BMORN TECHNOLOGY 
CO.,LTD.  (CN) 
5/F, Hengfang Verteran Industrial Park, 
Xingye Road, Xixiang Bao'an, Shenzhen, 
China 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; điện thoại thông minh; điện thoại hình; thiết bị ghi âm; máy 

tính xách tay; vỏ hộp loa; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; 
thiết bị sạc cho pin điện, thiết bị sạc cho ắc quy điện; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-01927 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Nhật Minh  

(VN) 

Số 9, ngõ 105, đường Lĩnh Nam, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-01928 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.2; A24.15.13; A17.1.2 
(591) Đỏ, đen, ghi 
(731) Phạm Ngọc ánh  (VN) 

Số 338B phố Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ. 
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(210) 4-2015-01929 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh lá 
(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 

11 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01930 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh 
(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 

011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thi Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-01931 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần GK Việt Nam  

(VN) 

Khu dân cư số 03 , phường Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2015-01932 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần GK Việt Nam  

(VN) 

Khu dân cư số 03 , phường Trung Hưng, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01933 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh da trời, đen ánh vàng 
(731) Trần Thanh Trúc  (VN) 

Số 315 lô C, C/C 43, Hồ Văn Huê, 
phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà ở; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; thông tin 

về xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01934 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ DOTA  (VN) 

336/87/3 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở 

hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2015-01935 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.7; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng
(731) Cơ sở miền Nam  (VN) 

370/53 Minh Phụng, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Tấm rèm che kết bằng hạt cườm dùng để trang trí. 

 

 
(210) 4-2015-01936 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Việt Hùng  

(VN) 

Đường 2/9, khu phố 4, phường Chánh 
Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xẻ; ván ép từ gỗ; gỗ dán; tấm gỗ lát; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01937 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.9.19 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Vạn Sanh  (VN) 

616 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt đậu chưa xử lý. 

 

 
(210) 4-2015-01938 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.9; 26.15.11 
(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát. 
 

 
(210) 4-2015-01939 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát. 

 

 
(210) 4-2015-01940 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yame VN  (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát. 

 

 
(210) 4-2015-01941 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Yame VN  (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát. 

 

 
(210) 4-2015-01942 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.21; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đặng Thiên Lộc  

(VN) 

245C, khu phố 6, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: ca cao, sôcôla, mứt kẹo, kẹo dừa, bánh kẹo, đường, sữa, sản phẩm 
sữa, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột, quả dừa, chỉ xơ dừa, mụn dừa. 

 

 
(210) 4-2015-01944 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Phạm Ngọc Quế  (VN) 

Thôn Hà Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày. 

 

 
(210) 4-2015-01945 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 

trong nhà. 
 

 
(210) 4-2015-01946 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Phạm Trọng Tùng   (VN) 

Thôn Hà Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay (bằng da thật hoặc giả da). 

 

 
(210) 4-2015-01947 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Phạm Trọng Tùng   (VN) 

Thôn Hà Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay (bằng da thật hoặc giả da). 
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(210) 4-2015-01948 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Mỹ Cảnh  (VN) 

P48B-B3 tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối dài, gối ống, gối ôm; đệm, nệm; mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt; 

đệm lò xo; gối; đệm khí không dùng cho mục đích y tế, đệm hơi không dùng cho mục 
đích y tế. 

 
Nhóm 24: Chăn; chăn bông; tấm phủ giường (khăn trải giường). 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm chùi chân ở cửa; thảm tập thể dục, thảm tập thể 
dục dụng cụ; thảm ô tô; thảm chống trơn, thảm chống trượt. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
kinh doanh các sản phẩm: gối dài, gối ống, gối ôm, đệm, nệm, mành tre cửa sổ trong nhà 
bằng vải dệt, đệm lò xo, đệm khí không dùng cho mục đích y tế, đệm hơi không dùng cho 
mục đích y tế, tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm chùi chân ở cửa, thảm tập thể dục, thảm tập 
thể dục dụng cụ, thảm ô tô, thảm chống trơn, thảm chống trượt, chăn , chăn bông, tấm 
phủ trải giường. 

 

 
(210) 4-2015-01949 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thương 

Vitec Việt  (VN) 

Số 5, ngõ 121 đường Tây Mỗ, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 

chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện: máy biến thế, ổn áp. 
 

 
(210) 4-2015-01950 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vương Linh   (VN) 

333/12/7 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, hàng điện lạnh, điện tử, điện gia dụng và 

hàng gia dụng (máy giặt, bàn là, lò nướng, lò vi sóng, bếp điện, bếp điện từ, bếp hồng 
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ngoại, tủ lạnh, tủ đông lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy làm 
sữa đậu nành, ấm đun nước bằng điện, bình thủy điện, nồi cơm điện, lẩu điện, quạt điện, 
máy điều hòa không khí, máy lạnh, máy hút bụi, máy hút mùi hút khói, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, ổ cắm điện, công tắc điện, điện thoại, ti vi, đầu đĩa; đầu karaokê, máy 
nghe nhạc, loa, âm li, micrô, bếp ga, nồi, xoong, chảo, thau, xô, chậu, tô, bát, chén, đĩa, 
ly, ca, thìa, nĩa, cây lau nhà, rèm cửa, thảm); mua bán hàng may mặc, hàng thủ công mỹ 
nghệ và văn phòng phẩm; mua bán máy móc ngành công nông lâm ngư nghiệp, ngành 
may mặc và dệt nhuộm; mua bán hóa chất, phân bón, hạt nhựa, mỹ phẩm, thiết bị vệ sinh, 
vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ); mua bán lương thực 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ môi giới thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-01952 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Spice 

Cà phê   (VN) 

47 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-01953 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ tươi, đen, trắng, 

xám nhạt 
(731) Trường đại học công nghệ Sài 

Gòn   (VN) 

180, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ. 
 

 
(210) 4-2015-01954 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, đỏ tươi, 

xám nhạt 
(731) Trường đại học công nghệ Sài 

Gòn  (VN) 

180, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ. 
 

 
(210) 4-2015-01955 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.15.11; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 
(731) Hội ngành nghề Nông nghiệp -

nông thôn huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La  (VN) 

Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2015-01956 (220) 19.06.2013 

(641) 4-2013-12935 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lục, xanh lam, đen 
(731) Công ty TNHH sản phẩm Thiên 

Nhiên Bách Khoa  (VN) 

268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu: dầu gội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu và dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-01957 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh ớt Tiêu   (VN)

104 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán cà phê, quán bar (bán rượu, nước giải khát 

bán tại chỗ). 
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(210) 4-2015-01958 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A23.3.2 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Thái Nhật 

Tân    (VN) 

Lô số II-2, đường số 1, nhóm công 
nghiệp II, khu công nghiệp Tân Bình, 
phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, diêm, bật lửa dành cho người hút thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-01959 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Thái Nhật 

Tân   (VN) 

Lô số II-2, đường số 1, nhóm công 
nghiệp II, khu công nghiệp Tân Bình, 
phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, diêm, bật lửa dành cho người hút thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-01960 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Quảng Tuấn   (VN) 

11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nối mạng (Modem), card mạng, cáp mạng, dây tín hiệu mạng, đầu cắm 

dây mạng, thiết bị quan sát (camera), cục sạc dành cho máy vi tính, ổ cắm dây mạng, linh 
kiện ổ cắm dây mạng (cụ thể là mặt phía trên của ổ cắm dây mạng).  
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(210) 4-2015-01961 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Quảng Tuấn   (VN) 

11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nối mạng (Modem), card mạng; cáp mạng, dây tín hiệu mạng, đầu cắm 

dây mạng, thiết bị quan sát (camera); cục sạc dành cho máy vi tính; ổ cắm dây mạng; linh 
kiện ổ cắm dây mạng (cụ thể là mặt phía trên của ổ cắm dây mạng).  

 

 
(210) 4-2015-01962 (220) 16.07.2012 

(641) 4-2012-15406 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.15 
(591) Trắng, đen, nâu, đỏ 
(731) NHK ENTERPRISES, INC.   (JP) 

4-14 Kamiyama-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0047, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Trò chơi video, cụ thể là chương trình trò chơi video, thẻ tích hợp có chứa các 

trò chơi video và băng trò chơi video; xuất bản phẩm điện tử; phần mềm máy tính dùng 
cho các ứng dụng mạng.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý; móc khóa bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 20: Gối; nệm.  

 
Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, nĩa và thìa; đĩa.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; trò chơi có bàn cờ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các nội dung kỹ thuật số cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; 
dịch vụ biểu diễn và phân phối phim.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và triển khai chương trình máy tính (ứng dụng); dịch vụ thiết 
kế và triển khai phần mềm ứng dụng thông qua mạng máy tính; dịch vụ cho thuê các 
chương trình máy tính (ứng dụng). 
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(210) 4-2015-01965 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 1.7.6; A5.11.11 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá đậm, xanh lá 

nhạt, xám 
(731) Công ty cổ phần nông sản và 

thực phẩm Việt Phú     (VN) 

68/27 út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; hương liệu thực phẩm; lúa mạch đã bóc vỏ; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; cà 

phê.  
 

 
(210) 4-2015-01966 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 1.7.6; A5.11.11 
(591) Trắng, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, xám 
(731) Công ty cổ phần nông sản và 

thực phẩm Việt Phú    (VN) 

68/27 út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; nông sản chưa chế biến (đậu, vừng (mè), sắn (khoai mì), hạt 

điều, lúa mì).  
 

 
(210) 4-2015-01967 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 1.15.15; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất xuất 

nhập khẩu Queen Luxury 

Comestic    (VN) 

197B đường Hiền Vương, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-01968 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất xuất 

nhập khẩu Queen Luxury 

Comestic   (VN) 

197B đường Hiền Vương, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01969 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01970 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A15.9.10 
(591) Trắng, đen, xám, xanh lá nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ASAVI   (VN) 

475A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn, bóng đèn; chao đèn (đuôi đèn); máng đèn; vỏ đèn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị điện: bóng đèn, dây điện, cáp điện, phích 
cắm điện, cầu dao điện, đèn chiếu sáng cho gia đình, đèn chiếu sáng cho công trình, đèn 
chiếu sáng cho trang trí.  
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(210) 4-2015-01971 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) ENTERPRISE HOLDINGS, INC.   (US) 

600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý phân phối xe cộ, cụ thể, đại lý phân phối xe ô tô, xe tải, xe hơi, 

phương tiện giao thông trên bộ; dịch vụ quản lý đội xe, cụ thể là theo dõi và giám sát xe 
cộ cho mục đích thương mại, và dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan tới quản lý đội xe 
cho mục đích thương mại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe cộ; dịch vụ quản lý đội xe, cụ thể là sửa chữa và bảo 
dưỡng xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê và cho thuê dài hạn xe cộ và dịch vụ đặt chỗ cho thuê và cho 
thuê dài hạn xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-01972 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ABBVIE INC.    (US) 

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 
60064, United States of America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh viêm gan C.  

 

 
(210) 4-2015-01973 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ABBVIE INC.   (US) 

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 
60064, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh viêm gan C.  
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(210) 4-2015-01974 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh đưỡng dưới dạng vitamin và 

khoáng chất; chất bổ sung tăng cường sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung 
tăng cường sức khỏe dưới dạng vitamin và khoáng chất (dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01975 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(731) JIN HYUNG, BAE  (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01976 

 
(220) 

 
23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(731) JIN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ mua sắm 

cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng mỹ phẩm (cho người khác); hỗ trợ việc điều hành kinh doanh 
mỹ phẩm; đại lý thông tin thương mại liên quan đến mỹ phẩm; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh và thông tin về thương mại; dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01977 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.7.6; A16.1.5; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) NITTAN COMPANY, LIMITED  (JP) 

54-5, 1-chome, Sasazuka, Shibuya-ku, 
Tokyo 151-8535, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông báo cháy; thiết bị phát hiện cháy; chuông báo khí ga; thiết bị báo hiệu 

chống trộm; còi điện; thiết bị điện thoại khẩn cấp và các bộ phận và máy móc của chúng.  
 

 
(210) 4-2015-01978 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) Công ty TNHH Hoa Túc  (VN)

Tầng 1, 74/7E Hai Bà Trưng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-01979 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.3.1; 26.1.5 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  

(VN) 

159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2015-01983 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.15.1; 24.15.3 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 
(731) WORLD MARTIAL ARTS UNION  

(KR) 
Eutteum-Ro 21. Chung ju-City, 
ChungCheongBuk-Do, KOREA 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi võ thuật; tổ chức các sự kiện về võ thuật cho mục đích 
văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành các sự kiện văn hóa.  

 

 
(210) 4-2015-01984 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-01985 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-01986 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-01987 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01988 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01989 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-01990 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01991 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01992 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-01993 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01994 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị Diệp  (VN) 

Thôn Chỉnh Đốn, xã Gia Minh, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm bán hàng lương thực, cụ 

thể là mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, đồ chơi, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, bánh, kẹo, 
thuốc lá, rượu, bia.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-01995 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.1.2; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, xanh da trời, trắng 
(731) Hợp tác xã Vận Tải Bắc Nam  

(VN) 

Tổ 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
823 

(210) 4-2015-01996 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hành 

Sanh  (VN) 

298/17-19 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng: quạt điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-01997 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Nâu đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 
 

 
(210) 4-2015-01998 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2 
(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2015-01999 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 21.3.1; A24.7.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 
 

 
(210) 4-2015-02000 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 3.13.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 
 

 
(210) 4-2015-02001 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va    (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây đựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2015-02002 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.7; 26.4.4; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương, nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-02003 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 

313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-02004 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 1.3.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Nâu, cam, vàng, trắng 
(731) Thẩm mỹ viện KA-MA-LA   (VN)

Số 60, phố Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 

làm sạch; chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Muối dùng cho nước khoáng để tắm; trà thảo dược; bùn để tắm chữa bệnh; chất 
bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm y tế làm thon nhỏ người.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
826 

Nhóm 10: Dụng cụ phóng điện trị liệu; thiết bị trị liệu bằng khí nóng; thiết bị xoa bóp 
thẩm mỹ; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị phân tích 
dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 44: Cho thuê thiết bị y tế; phẫu thuật tạo hình; thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng 
tay.  

 
Nhóm 45: Câu lạc bộ gặp gỡ; cho thuê quần áo dạ hội.  

 

 
(210) 4-2015-02005 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh rêu đậm, xanh rêu nhạt, đỏ cam, 

vàng, trắng 
(731) SAMSUNG WELSTORY INC.  (KR) 

(Taepyeongro 2ga, Samsung Building), 
67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm thực phẩm cho người khác; dịch vụ trung tâm mua sắm tổng 

hợp qua internet đối với nhiều loại sản phẩm, cụ thề là rau tươi, các sản phẩm rau đã chế 
biến, trái cây tươi, các sản phẩm thực phẩm làm từ trái cây, thit, thit đã chế biến, dầu ăn 
và mỡ ăn, cá và động vật họ sò (không còn sống), các sản phầm thực phầm làm từ cá và 
động vật họ sò, các sản phẩm rong/tảo biển đã chế biến, ngũ cốc đã được đánh bóng, bột 
mỳ đề làm đồ ăn, ngũ cốc đã chế biến, tương và bột nhão làm từ đậu tương, cá và động 
vật họ sò (còn sống), đậu phụ, thực phẩm được chế biến từ đậu hũ, đậu/đỗ đông lạnh, 
đậu/đỗ đã được bảo quân, các loại đồ uống có cồn; dịch vụ đại siêu thị đối với nhiều loại 
sản phẩm, cụ thể là rau tươi, các sản phầm rau đã chế biến, trái cây tươi các sản phẩm 
thực phẩm làm từ trái cây, thit, thịt đã chế biến, dầu ăn và mờ ăn, cá và động vật họ sò 
(không còn sống), các sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật họ sò, các sản phẩm 
rong/tảo biển đã chế biến, ngũ cốc đã được đánh bóng, bột mỳ đề làm đồ ăn, ngũ cốc đã 
chế biến, tương và bột nhão làm từ đậu tương, cá và động vật họ sò (còn sống), đậu phụ, 
thực phẩm được chế biến từ đậu hũ, đậu/đỗ đông lạnh, đậu/đỗ đã được bảo quản, các loại 
đồ uống có cồn; dịch vụ siêu thị đối với nhiều loại sản phẩm, cụ thể là rau tươi, các sản 
phẩm rau đã chế biến, trái cây tươi, các sản phầm thực phẩm làm từ trái cây, thịt, thịt đã 
chế biến, dầu ăn và mỡ ăn, cá và động vật họ sò (không còn sống), các sản phẩm thực 
phẩm làm từ cá và động vật họ sò, các sản phầm rong/tảo biển đã chế biến, ngũ cốc đã 
được đánh bóng, bột mỳ để làm đồ ăn, ngũ cốc đã chế biến, tương và bột nhão làm từ đậu 
tương, cá và động vật họ sò (còn sống), đậu phụ, thực phẩm được chế biến từ đậu hũ, 
đậu/đỗ đông lạnh, đậu/đỗ đã được bảo quản, các loại đồ uống có cồn; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ nhiều loại sản phẩm, cụ thể là rau tươi, các sản phẩm rau đã chế biến, trái cây tươi, 
các sản phẩm thực phẩm làm từ trái cây, thịt, thịt đã chế biến, dầu ăn và mỡ ăn, cá và 
động vật họ sò (không còn sống), các sản phầm thực phẩm làm từ cá và động vật họ sò, 
các sản phẩm rong/tảo biển đã chế biến, ngũ cốc đã được đánh bóng, bột mỳ để làm đồ 
ăn, ngũ cốc đã chế biến, tương và bột nhão làm từ đậu tương, cá và động vật họ sò (còn 
sống), đậu phụ, thực phẩm được chế biến từ đậu hũ, đậu/đỗ đông lạnh, đậu/đỗ đã được 
bảo quản, các loại đồ uống có cồn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp các suất ăn cho các cơ quan, đơn vị, ví dụ như các trường 
học, các doanh nghiệp, các tổ chức; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng 
buffet (tiệc đứng, khách tự chọn món); dịch vụ đại lý nấu ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-02006 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nam Bình   (VN)

20C ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thể thao; giày dép; mũ nón; tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-02007 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH tiếp vận quốc 

tế Thế Kỷ Xanh  (VN) 

307 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch, tổ chức các chuyến 

du lịch; dịch vụ đóng gói hàng hóa cho người khác để vận chuyển; dịch vụ logistics; dịch 
vụ giao nhận hàng hóa cho người khác.  

 

 
(210) 4-2015-02019 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3 
(731) ENOC MARKETING LLC   (AE) 

P.O. Box 6442, Dubai, United Arab 
Emirates  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất hấp thu bụi, hợp chất làm ẩm 

và kết dính; nhiên liệu (bao gồm cả động cơ xăng) và chất phát quang; nến và bấc đèn.  
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(210) 4-2015-02020 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH inox Quang 

Trung   (VN) 

Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; Khóa cửa bằng 

kim loại; tay nắm bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
 
 

 
(210) 4-2015-02021 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) 1. Phan Tất Thứ  (VN) 

Tổ 70, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Đào Duy Hà  (VN) 

Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; 

dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi 
nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; dịch vụ đào tạo;  

 
Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê.  

 
 

 
(210) 4-2015-02022 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Lala Quốc tế  

(VN) 

34 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-02023 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.1 
(591) Ghi xám, đỏ, xanh rêu, xanh dương, 

xanh lá cây, tím, vàng, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhựt 

Hữu   (VN) 

ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở dành cho học sinh; sổ tay; giấy; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc (văn 

phòng phẩm). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02024 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển chăn nuôi gia cầm 

Vigova   (VN) 

94/1056 đường Dương Quảng Hàm, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi; trứng giống; thức ăn cho động vật.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02025 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Xanh dương đậm, xám 
(731) Hà Thị Vũ Linh Hồng  (VN)

495/36/55/14A Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý. 
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(210) 4-2015-02026 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Tím đậm, xám 
(731) Phạm Hoàng Yến  (VN) 

109B Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo, may quần áo; thêu thùa; nhuộm quần áo; dịch vụ in 

ấn. 
 

 
(210) 4-2015-02027 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, xám 
(731) Phạm Hoàng Yến  (VN) 

109B Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa (dùng để đi mưa). 
 

 
(210) 4-2015-02028 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Vàng, xám 
(731) Hà Thị Vũ Linh Hồng  (VN)

495/36/55/14A Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; ô (dù); va li; cặp học sinh; túi du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-02029 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Vàng nhạt, xám 
(731) Nguyễn Minh Quý  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính xách tay; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe 

(phone); mắt kính; túi chuyên dụng dùng cho điện thoại; phần mềm máy tính (ghi sẵn); 
quần áo bảo hộ lao động phòng chống tai nạn; giày bảo hộ lao động phòng chống tai nạn. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02035 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.1.1; A26.1.24 
(591) Đen, cà phê sữa 
(731) Công ty TNHH MTV UY Việt 

Phát  (VN) 

351 Âu Cơ, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-02040 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 
A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại An Thanh Trầm 

Hương  (VN) 

68 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hương nhang, hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng tế. 

 

 
(210) 4-2015-02041 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Vàng kim, đen, xanh lam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dịch vụ giao 

nhận và du lịch Lê Gia  (VN) 

Phòng 905, cao ốc Minh Thành, 259 Lê 
Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; chuyển phát hàng hóa và thư tín. 

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
832 

(210) 4-2015-02044 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Anh 3  (VN) 

Số 4/4/3/4 đường số 3, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; 

khăn giấy (loại ướp lạnh dùng để lau). 
 
 

 
(210) 4-2015-02046 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 1.15.23; A26.3.5 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mực in Mai Anh  (VN) 

140/6 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: mực in, máy in và các linh kiện máy in. 

 
 

 
(210) 4-2015-02047 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.4; 26.5.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương, hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mực in Mai Anh  (VN) 

140/6 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại mực in, máy in và các linh kiện máy in. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
833 

(210) 4-2015-02048 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9; A24.17.12; A24.17.11 
(591) Đỏ, đen 
(731) Phùng Thị Ngọc Thúy  (VN)

62/6 Bàu Cát, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại đàn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02049 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24; 24.15.21; 24.15.2 
(591) Đen, trắng, cam, xanh nõn chuối, xanh lá 

cây, lục bảo 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất - thương mại - dịch vụ 

Cẩm Phong  (VN) 

133-133A xóm Đất, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02062 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Kim Gia Lai  

(VN) 

ấp Bến Đò 2 Tam Tân, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại.  

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02063 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhựa 

Vĩnh Trường  (VN) 

10-12 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẫm nhựa gia dụng: khuôn đỡ rau câu, khuôn làm bánh, vỉ 

đựng nuớc đá, rổ, thau.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-02064 

 
(220) 

 
26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 26.15.15; 
A3.9.24 

(591) Xanh nõn chuối, cam, xám, vàng, xanh 
dương, xanh đen 

(731) Công ty TNHH sách & lịch Đại 

Nam  (VN) 

211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sách, báo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02065 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, hồng, đen, vàng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH in ấn và quảng 

cáo Phương Uyên  (VN) 

417/8 Chiến Lược, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
835 

(210) 4-2015-02066 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.22; 5.5.19; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh nõn chuối, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh săn sóc da 

mặt An Thy  (VN) 

Số 149/28 đường Lê Thị Riêng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02067 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; A25.7.22; 1.15.24 
(591) Xanh da trời, đỏ, bạc, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vân 

Nghĩa  (VN) 

313 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02069 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam 
(731) Công ty TNHH sản xuất Việt 

Đức  (VN) 

405/C 15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán răng giả và thiết bị y tế.  

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02081 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen 
(731) Công ty cổ phần nội thất TITI  

(VN) 

Số 1A, ngõ 110, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ).  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-02082 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 17.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Lan Phương  (VN)

926 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02084 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

ứng dụng công nghệ cao HCT  

(VN) 

Tầng 2, 14/18 (lô 14, nhà số 18), ngõ 
165, đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Máy tạo khí ozon. 

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02085 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.1.2; A10.3.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất Ta My  

(VN) 

Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 42, ấp An 
Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02086 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất Ta My  

(VN) 

Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 42, ấp An 
Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Keo/hổ/chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02087 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 5.7.3; 5.3.20;  
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu đỏ, trắng, xanh 

da trời 
(731) Trung tâm Khảo, Kiểm nghiệm 

và Kiểm định Giống vật nuôi, 

Thức ăn chăn nuôi  (VN) 

Tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục 

đích thú y. 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
838 

(210) 4-2015-02088 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đỗ Tuấn Phong  (VN) 

Phòng 604, CT2A, chung cư Nam Đô 
Complex, 609 Trương Định, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02089 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Tuấn Phong   (VN) 

Phòng 604, CT2A, chung cư Nam Đô 
Complex, 609 Trương Định, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02090 (220) 16.11.2012 

(641) 4-2012-25905 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm; dụng cụ để vệ sinh thân thể; cọ (chổi) mỹ phẩm (dụng 

cụ); cọ (chổi) trang điểm; bàn chải (cọ) để quét móng tay, móng chân; nùi bông để thoa 
phấn; bọt biển dùng để vệ sinh thân thể; bọt biển dùng để đánh mắt; túi đựng dụng cụ kẻ 
mắt hoặc dụng cụ kẻ môi; hộp đựng phấn; hộp đựng kem trang điểm; hộp đựng đồ trang 
điểm; lược; dụng cụ mỹ phẩm; túi đựng mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; 
bơm cầm tay dùng để sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm; đồ chứa đựng làm bằng thủy tinh, 
sứ, gốm; dụng cụ nhà bếp. 

 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02100 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thép Biên 

Hoà (Vicasa)  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; thép cán; thép dây; hợp kim sắt; kẽm; kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02101 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7 
(591) Be nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hoa Thiên 

Thảo  (VN) 

Tầng 7, tòa nhà Thiên Nam, số 111-121 
Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da toàn thân, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, 

kem dưỡng trắng ngăn ngừa lão hóa, kem ngăn ngừa mụn, kem ngừa nám, tất cả là mỹ 
phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02102 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xám, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hoa Thiên 

Thảo  (VN) 

Tầng 7, tòa nhà Thiên Nam, số 111-121 
Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da toàn thân, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, 

kem dưỡng trắng ngăn ngừa lão hóa, kem ngăn ngừa mụn, kem ngừa nám, tất cả là mỹ 
phẩm. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
840 

(210) 4-2015-02103 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trường Đại học Đông á   (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư giáo dục.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo chuyển giao chương trình đào tạo, tư vấn đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-02104 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trường Đại học Đông á   (VN)

63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-02106 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.6; A3.6.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, đen 
(731) Nguyễn Thị Thu Phương  (VN)

20/9B khu phố 6, đường Đặng Đức 
Thuật, phường Tam Hiệp, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại. 

 

 
(210) 4-2015-02107 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ cam, vàng đồng 
(731) Trần Tài  (VN) 

192 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng 

công trình đường sắt và đường bộ; lắp đặt hệ thống điện.  
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(210) 4-2015-02118 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; buôn bán phần mềm máy tính, máy văn phòng như máy tính, 
máy photocopy, máy in laser, điện thoại; bán hàng qua mạng Internet (online) cụ thể là 
các mặt hàng như: mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy 
rửa không chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 
trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
phần cứng và phần mềm máy tính dùng trong thiết bị y tế, nha khoa, phần mềm ứng dụng 
cho máy tính, điện thoại di động, phần mềm máy tính, sữa và sản phẩm sữa, pho mai, bơ, 
dầu thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến, cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc, 
nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát, đồ uống không có cồn; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-02120 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.1.2; 25.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuận Thiên Việt  (VN) 

3387 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; sữa rửa mặt; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa 

tắm. 
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(210) 4-2015-02121 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 2.7.23; 2.7.12; 4.5.3 
(591) Hồng, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

quốc tế Việt úc  (VN) 

594 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục 

 
 

 
(210) 4-2015-02122 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 2.3.25; A2.3.16; 10.5.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, hồng nhạt, xanh nước 

biển, ghi, tím than, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 

 
 

 
(210) 4-2015-02123 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.15; 25.5.2; 1.3.1 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, vàng cam, nâu 

đỏ, xanh nước biển, hồng nhạt, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức khỏe Vàng Việt Nam   (VN) 

Số 106 Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-02124 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước gìải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-02125 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-02126 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.3; A1.1.12; 26.1.1; 26.1.2; 
26.15.15; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, vàng, vàng cam, trắng, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tota Việt Nam  (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02127 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Minh 

Việt  (VN) 

50 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; cung ứng lao động, cụ thể là cung ứng lái xe 

(theo yêu cầu của người khác); marketing; quảng cáo; thông tin về thương mại; tư vấn tổ 
chức kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải; vận 
chuyển hành khách; vận tải hàng hóa; đại lý vé máy bay; đặt chỗ cho vận chuyển; cho 
thuê xe. 

 

 
(210) 4-2015-02128 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH HIT Đông Dương  

(VN) 

Số 50 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải; vận 
chuyển hành khách; vận tải hàng hóa; đại lý vé máy bay; đặt chỗ cho vận chuyển; cho 
thuê xe. 

 

 
(210) 4-2015-02129 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-02135 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.3.23; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) VITAL HEALTHCARE SDN. BHD.  

(MY) 
Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar 
Sultan Sulaiman, 42000 Pelabuhan 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Kim cho mục đích y tế; ống thông đường tiểu dùng cho mục đích y tế; thiết 

bị/dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; ống thông dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị gây mê; bơm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; dụng 
cụ tiêm chích dùng cho mục đích y tế; thiết bị tập luyện thân thể dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; máy thẩm tách dùng để thẩm tách máu; dây 
dẫn hướng dùng trong y tế; thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế; thiết bị chiếu tia X 
quang dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02138 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.8; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty luật TNHH Minh Mẫn  

(VN) 

Số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2015-02139 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.16; 26.1.2; 18.1.21; A18.1.8 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH vận tải và 

thương mại Kiến An  (VN) 

Số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: vận chuyển hành khách, hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-02140 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dầu khí Hà Tĩnh  (VN) 

Nhà ông Lê Hồng Phú, xóm Mới, xã 
Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2015-02141 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại B.Q  

(VN) 

246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da như: cặp, túi xách tay, túi xách du lịch, va ly, va ly du lịch, 
ví. 

 
Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 
bằng da. 

 

 
(210) 4-2015-02142 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Hồng cánh sen, trắng 
(731) ASIA COUNSEL LIMITED  (HK) 

c/o AMS Services Limited, Room 1602-
3, 16th Floor, CLI Building, 313 
Hennessy Road, Wanchai, HongKong 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, trọng 
tài, giải quyết tranh chấp. 

 

 
(210) 4-2015-02143 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Nhật Tiến   (VN) 

10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ (công viên nghĩa trang). 

 

 
(210) 4-2015-02144 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, cam 
(731) Nguyễn Quang Huy  (VN)

68A Phan Đăng Lưu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh mì. 
 

 
(210) 4-2015-02145 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.5; A26.11.8; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh rêu 
(731) Nguyễn Đình Hùng  (VN) 

78 Triều Dương, phường Trần Phú, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề: hớt tóc, cắt tóc, uốn tóc, nhuộm tóc. 
 

Nhóm 44: Salon tóc, dịch vụ cắt tóc, hớt tóc, tạo mẫu tóc, tạo kiểu tóc. 
 

 
(210) 4-2015-02146 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lý Đỗ Minh Sơn  (VN) 

116 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-02151 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón.   
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cày; máy bừa; máy gặt; máy hái; máy xay xát.   
 

Nhóm 29: Thịt, cá; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng, sữa.   
 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); ca cao; nước xốt; gia vị.   
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây; thức ăn cho động vật.   
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Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn và phân phối (bán hàng) các sản phẩm nông nhiệp, như hóa 
chất cho nông nghiệp, phân bón, thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật 
sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây, thức ăn cho động vật, qua hệ thống siêu thị và hệ 
thống cửa hàng bán lẻ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; tư vấn nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-02152 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Tập đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón.  
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cày; máy bừa; máy gặt; máy hái; máy xay xát.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng, sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); ca cao; nước sốt; gia vị.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây; thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn và phân phối (bán hàng) các sản phẩm nông nhiệp, như hóa 
chất cho nông nghiệp, phân bón, thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè, ca cao, nước sốt, gia vị, động vật 
sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây, thức ăn cho động vật, qua hệ thống siêu thị và hệ 
thống cửa hàng bán lẻ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; tư vấn nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-02153 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 8.1.25; 8.1.19 
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
23, 4Ka Yangpyung-dong, 
Youngdeungpo-ku, Seoul, Republic of 
Korea   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su không dùng cho mục đích y tế; kẹo; sôcôla; kẹo caramen; kem 
lạnh; kẹo ướp lạnh; đường; bánh mỳ; bánh gạo; bánh qui; kẹo sô-cô-la; lát ngũ cốc mỏng 
được sấy khô; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh nướng; bánh quy xoắn.  

 

 
(210) 4-2015-02154 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 8.1.19; 8.1.25 
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
23, 4Ka Yangpyung-dong, 
Youngdeungpo-ku, Seoul, Republic of 
Korea   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su không dùng cho mục đích y tế; kẹo; sôcôla; kẹo caramen; kem 

lạnh; kẹo ướp lạnh; đường; bánh mỳ; bánh gạo; bánh qui; kẹo sô-cô-la; lát ngũ cốc mỏng 
được sấy khô; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh nướng; bánh quy xoắn.  

 

 
(210) 4-2015-02155 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 8.1.19; 8.1.25 
(731) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.  

(KR) 
23, 4Ka Yangpyung-dong, 
Youngdeungpo-ku, Seoul, Republic of 
Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su không dùng cho mục đích y tế; kẹo; sôcôla; kẹo caramen; kem 

lạnh; kẹo ướp lạnh; đường; bánh mỳ; bánh gạo; bánh qui; kẹo sô-cô-la; lát ngũ cốc mỏng 
được sấy khô; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh nướng; bánh quy xoắn.  

 

 
(210) 4-2015-02156 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1 ,2, 3F., No. 172, Sec.2, Nanking East 
Rd., Jhongshan District, Taipei City, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện điêzen; máy quạt gió (máy); máy quạt gió chạy 
điện; máy nén; máy nén khí; các bộ phận của máy cụ thể là: bộ phận nén, bộ phận nén 
khí, bộ phận nén khí lạnh, bộ phận nén ly tâm, bộ phận nén siết vít, bộ phận bơm; bộ lọc 
dùng cho máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận lọc dầu của máy và 
động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận lọc nhiên liệu của máy và động cơ (bộ 
phận của máy và động cơ); bộ phận tách khí và dầu của máy và động cơ (bộ phận của 
máy và động cơ); bộ phận sấy khô của của máy và động cơ (bộ phận của máy và động 
cơ); bộ phận làm mát dầu của máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận 
làm mát của máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận tản nhiệt làm mát 
của máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ).  

 

 
(210) 4-2015-02157 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) K&W TOOLS CO., LTD.   (TW) 

No.19, Yongsing Rd., Nantou City, 
Nantou County, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại cụ thể là: máy cắt tạo lỗ, máy cắt tạo lỗ theo trục, máy 

khoan lỗ, máy khoan và máy tiện ren, máy mài, máy gia công cơ khí; máy gia công gỗ, 
cụ thể là: máy bào ngang, máy cắt gỗ theo vòng tròn, máy bào cạnh (mép) gỗ, máy bào 
rãnh; các bộ phận và linh kiện của máy gia công kim loại và máy gia công gỗ, cụ thể là: 
lưỡi cưa, mũi khoan tạo lỗ, lưỡi cắt tạo lỗ theo trục, bộ phận nối của mũi khoan, khớp nối 
dài của mũi khoan, lưỡi cắt tạo lỗ, lưỡi cắt; các bộ phận và linh kiện của máy công cụ 
chạy điện cụ thể là: đầu mũi khoan, mũi khoan, lưỡi cắt để cắt xén hàng rào; máy xén tỉa 
hàng rào chạy điện.  

 

 
(210) 4-2015-02158 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đặc sản nhiệt đới Việt Nam  

(VN) 

Số 05 đường Trường Sơn, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 33: Rưựu; rượu vang; đồ uống có cồn chứa hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, nước giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng.  
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(210) 4-2015-02159 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ  (VN) 

Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hoá chất dùng cho 

nhiên liệu động cơ (gasoline, diesel); chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông 
cho xe cộ; chất lỏng dùng cho phanh; dầu thủy lực; dầu truyền nhiệt; keo dán tổng hợp 
dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo silicon (tạo vòng đệm) là 
keo hóa học dùng để hàn, che lấp nối các vết nứt, các mối nhựa bị vỡ dùng trong công 
nghiệp; chất dính dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng thủy lực; dầu và chất lỏng 
bôi trơn; dầu và chất lỏng truyền nhiệt; dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2015-02160 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại Y 

Nhân   (VN) 

30/21 Tứ Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02161 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Y 

Nhân  (VN) 

30/21 Tứ Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-02162 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 25.1.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cơ khí 17  (VN) 

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp than nướng; bếp than tổ ong.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp than, bếp than tổ ong, bếp điện, bếp dầu.  
 

 
(210) 4-2015-02164 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ pin tái tạo được để cung cấp năng lượng dự trữ; bộ pin trữ điện dùng cho 

các thiết bị điện tử di dộng; bộ nguồn ắc qui (loại có thể nạp lại, dùng để cung cấp điện 
cho máy tính, máy tính xách tay khi không có nguồn điện chính); bộ sạc pin ngoài dữ trữ 
có thể mang đi được; pin lithium (loại pin sạc sử dụng các hơp chất lithi xen kẽ làm vật 
liệu điện cực); thiết bị sạc pin; thiết bị chuyển đổi năng lượng; thiết bị cung cấp năng 
lượng điện; dây điện; bộ kết nối điện.  

 

 
(210) 4-2015-02165 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.7; 3.1.4 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, bạc 
(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 

Việt Nam  (VN) 

Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không 
dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-02166 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.5 
(731) KOKOKUSHA CO., LTD.   (JP) 

2- 14 Yurakucho 1 -chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên mạng điện tử; văn phòng tuyển dụng lao 

động cho học sinh đang học hoặc thực tập tại Nhật Bản. 
 

Nhóm 39: Tổ chức và điều hành chuyến du lịch cho học sinh hoặc người học nghề để học 
tập hoặc đào tạo tại Nhật Bản; dịch vụ sắp xếp và đặt chỗ cho chuyến đi du lịch (không 
bao gồm dịch vụ đặt phòng) liên quan đến chuyến du lịch cho học sinh hoặc người học 
nghề để học tập hoặc đào tạo tại Nhật Bản; hướng dẫn du lịch đến Nhật Bản cho học sinh 
hoặc người học nghề; sắp xếp để cấp thị thực (visa) du lịch, hộ chiếu và tài liệu du lịch 
cho sinh viên và người học nghề để học tập và đào tạo tại Nhật Bản. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy liên quan đến học tập và đào tạo tại Nhật bản; 
sắp xếp, tiến hành, tổ chức các buổi hội thảo liên quan đến việc học sinh hoặc học viên 
sinh sống tại Nhật Bản; cung cấp thông tin học tập và đào tạo để du học và học nghề tại 
Nhật Bản; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các sự kiện trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và 
Nhật Bản; đại lý thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc du học hoặc tập sự tại 
Nhật Bản; chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc du học hoặc tập sự tại Nhật Bản; cung cấp 
thông tin trên các hồ sơ liên quan đến việc du học hoặc tập sự tại Nhật Bản. 

 

 
(210) 4-2015-02167 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH ứng dụng Bản 

đồ Việt   (VN) 

160 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có chứa nội dung điều hướng, tìm đường, hệ thống thông tin địa lý 

(GIS); bản đồ kỹ thuật số bao gồm bản đồ điện tử và bản đồ trực tuyến; thiết bị điện tử với 
tính năng định vị toàn cầu (GPS) bao gồm: thiết bị điều hướng cầm tay hoặc cá nhân 
(PND), thiết bị điều hướng, bộ thu nhận thông tin gắn trên xe (OBU) (hệ thống điện tử) 
hoặc thiết bị điều hướng gắn trên xe, thiết bị âm thanh cho xe có khả năng định vị toàn 
cầu, thiết bị truyền thông giải trí có khả năng định vị toàn cầu; Thiết bị liên lạc với chức 
năng Bluetooth; Phần mềm máy tính để hỗ trợ điều hướng, cho phép truyền dẫn thông tin 
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về bản đồ, dẫn hướng, giao thông, thời tiết và thông tin về địa điểm được quan tâm tới các 
mạng viễn thông, điện thoại di động có khả năng định vị toàn cầu và thiết bị dẫn hướng; 
máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính. 

 
Nhóm 16: Bản đồ bằng giấy. 

 
Nhóm 35: Hệ thống hoá thông tin về các sản phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có 
thể truy cập từ xa qua mạng internet; quảng cáo; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch 
về thương mại và kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; 
cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; Mua bán: phần mềm máy tính, 
thiết bị tin học, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết bị điện tử - điều khiển, thiết bị xử lý 
taxi, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy trò chơi dùng đồng 
xu, phụ kiện đồ chơi âm thanh trong ô tô, thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, thiết 
bị chống trộm xe máy.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy 
tính; dịch vụ truyền tin và hình ảnh với sự hỗ trợ cửa máy tính. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ dẫn hướng phương tiện giao thông dựa trên bản đồ kỹ thuật số và hệ 
thống định vị toàn cầu; Cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập bản đồ kỹ thuật số; dịch vụ cung cấp thông tin bản đồ kỹ thuật số; 
dịch vụ cung cấp thông tin định vị toàn cầu dựa trên bản đồ kỹ thuật số; dịch vụ tìm kiếm 
dựa trên bản đồ số; chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học về đo đạc bản đồ, ứng 
dụng khoa học và phát triển công nghệ đo đạc; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy 
tính; trắc địa; đo đạc đất đai để xây dựng hệ thống thông tin địa lý. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02168 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần nhang Thiền  

(VN) 

20 D Phan Văn Sửu, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
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(210) 4-2015-02169 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 

phẩm Đăng Dương   (VN) 

59 đường số 1B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da mặt và toàn thân; kem (mỹ phẩm) trị mụn, nám 

da; sữa rửa mặt, kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm.  
 
 

 
(210) 4-2015-02173 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE GLAD PRODUCTS COMPANY  

(US) 
1221 Broadway Street, Oakland, 
California 94612, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 06: Lá nhôm (nhôm được cán thành màng mỏng).  

 
 

 
(210) 4-2015-02174 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hàng 

Việt   (VN) 

Số 31 ngõ 49 phố Triều Khúc, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; maketing; xuất khẩu; 

mua bán (kinh doanh) các loại sản phẩm sau: hạt điều đã qua chế biến, hạt tiêu qua chế 
biến, gia vị, dầu ăn, tương ớt, xì dầu. 
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(210) 4-2015-02175 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần AZ Steel 

Thăng Long  (VN) 

Lô A10, khu 2,5 ha, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp mái bằng 

kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; ngói bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các loại sản 
phẩm sau: tấm kim loại cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm lợp mái bằng 
kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, ngói bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-02176 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ  (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy tính (không 

chuyên dụng). 
 

 
(210) 4-2015-02177 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A26.3.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy tính (không 

chuyên dụng). 
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(210) 4-2015-02178 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A26.3.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy tính (không 

chuyên dụng). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02179 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Mỹ   (VN) 

611/4B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp học sinh; túi du lịch; cặp đựng để máy tính (không 

chuyên dụng). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02181 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Floralista  (VN) 

22B Tân Canh, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa vải, cây chậu cảnh trang trí. 
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(210) 4-2015-02182 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.5 
(731) Cơ sở U.S  (VN) 

289 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02184 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.5.1 
(731) Ngô Thị Ngọ  (VN) 

Tầng 5-L1 07A trung tâm thương mại 
Times City, số 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cafe. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02186 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần yến Finest  

(VN) 

413/3, Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến (yến sào); phân phối các loại yến sào, yến thiên nhiên, yến 

colagen, yến nhung sâm. 
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(210) 4-2015-02187 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần yến Finest  

(VN) 

413/3, Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến (yến sào); phân phối các loại yến sào, yến thiên nhiên, yến 

colagen, yến nhung sâm. 
 
 

 
(210) 4-2015-02188 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần yến Finest  

(VN) 

413/3, Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến (yến sào); phân phối các loại yến sào, yến thiên nhiên, yến 

colagen, yến nhung sâm. 
 
 

 
(210) 4-2015-02189 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty luật TNHH Minh Tâm 

Việt  (VN) 

P302, số nhà 24, ngõ 157, phố Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
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(210) 4-2015-02190 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 

19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02191 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 

19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02192 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh chuối, cam 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 

19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
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(210) 4-2015-02193 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất, dịch 

vụ và thương mại An Tâm  (VN)

Số 20 A, ngõ 179, thôn Triều Khúc, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Giò chả. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh chưng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

 
(210) 4-2015-02194 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím, vàng cam 
(731) Công ty TNHH dược phẩm QCM  

(VN) 

Số 17, ngõ 914 Trương Định, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-02195 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ Phú 

Minh Châu  (VN) 

Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 

không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-02197 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) LONG CHUNXIANG  (CN) 

No. 171 Xiaoqingshan Station, 
Yongming Village, Maling Town, Lipu 
County, Guangxi Provinces, China 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc nhuộm tóc, xà phòng thơm, nước tẩy rửa, xi đánh giầy, đá làm 

bóng bề mặt, tinh dầu thơm, phấn, mi giả, son môi, kem đánh răng. 
 
 

 
(210) 4-2015-02198 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Trần Liên Thịnh  

(VN) 

Số 5, ngõ 35, đường Đông Ngạc, phường 
Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 
 

 
(210) 4-2015-02199 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Thông Minh  (VN) 

386/5C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảm ứng bật đèn; thiết bị cảm biến ánh sáng; thiết bị cảm biến hồng 

ngoại; ổ cắm hẹn giờ; công tắc điều khiển từ xa. 
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(210) 4-2015-02202 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần máy biến thế 

ABB Việt Nam   (VN) 

Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp tăng áp, máy biến thế, máy biến áp.  

 

 
(210) 4-2015-02203 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A20.1.3 
(591) Nâu, xanh lá cây, đen xám 
(731) Công ty TNHH Vina TQN  (VN)

127/2/1A Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bút đồ dùng văn phòng; văn phòng phẩm; hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); hộp 

đựng đồ viết (văn phòng phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-02204 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 5.7.14; 5.7.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ du 

lịch Lam Hải   (VN) 

44/16 Phan Châu Trinh, phường Minh 
An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Nhãn sấy khô. 

 

 
(210) 4-2015-02205 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xám, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ du 

lịch Lam Hải   (VN) 

44/16 Phan Châu Trinh, phường Minh 
An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối. 
 

 
(210) 4-2015-02206 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 

Phòng 206, CT8, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố  Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-02207 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH JUNSUN Việt 

Nam  (VN) 

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, 
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lát đèn (tăng phô đèn); dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; 

cầu chì; bút thử điện. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí), hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn); bóng đèn; quạt điện; choá đèn (chụp đèn); dụng cụ thông gió; 
quạt điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ba lát đèn (tăng phô đèn), dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, cầu 
dao điện, cầu chì, đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và  trang trí), hộp 
đèn chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, quạt đèn, choá đèn (chụp đèn), dụng cụ thông gió; 
quạt điện; bút thử điện. 

 

 
(210) 4-2015-02208 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 25.12.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm 
(731) Hồ Thị Ngọc Anh   (VN) 

191/29/64 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu dừa; tinh dầu cám gạo (cho mục đích làm đẹp).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tinh dầu, tinh dầu dừa, tinh dầu cám gạo (cho mục đích làm 
đẹp).  

 

 
(210) 4-2015-02210 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 

Thiên Hà  (VN) 

Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; nhà hát 

ca múa nhạc; trình diễn sân khấu; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền 
hình; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); biên tập 
băng hình; ghi băng video.  

 

 
(210) 4-2015-02211 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Nội 

Thất Mỹ Nghệ Phương Đông  

(VN) 

Số 26 ngõ 58 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
nội  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-02212 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A11.7.3 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 

thương mại Phú Lê Nguyễn  

(VN) 

122/8 đường nối Tân Sơn Nhì, Trương 
Vĩnh Ký phường Tân Sơn Nhì quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-02213 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Phú Lê 

Nguyễn   (VN) 

122/8 đường nối Tân Sơn Nhì, Trương 
Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2015-02214 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1; A26.11.12; 
1.15.5 

(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Phú Lê 

Nguyễn   (VN) 

122/8 đường nối Tân Sơn Nhì, Trương 
Vĩnh Ký phường Tân Sơn Nhì quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2015-02216 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm & 

thương mại OrientNutri  (VN) 

Số 01, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kíêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-02217 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 
3.11.7; A3.11.24 

(731) Công ty TNHH Giấy Lam Anh  

(VN) 

Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ 

sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt.  
 
 

 
(210) 4-2015-02218 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) CHONGQING CHANGAN 

AUTOMOBILE CO., LTD.  (CN) 
260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
Chongqing, P.R. China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe buýt; toa xe chở hàng; xe ô tô; xe ôtô con; giảm xóc cho ô tô; động cơ dẫn 

động cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh xe cộ; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; 
xe máy; thân xe ô tô.  

 
 

 
(210) 4-2015-02219 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH STHERB Việt 

Nam  (VN) 

Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
869 

(210) 4-2015-02220 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tiến Hưng  

(VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mỳ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02221 

 
(220) 

 
27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Khải Hưng  (VN) 

Số 663B, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02222 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Cao 

Viễn  (VN) 

406/18 Chiến Lược, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Béc phun nước dùng cho nông trại (là một loại vòi phun tưới nước dùng cho 

nông nghiệp). 
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(210) 4-2015-02223 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Cao 

Viễn  (VN) 

406/18 Chiến Lược, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Béc phun nước dùng cho nông trại (là một loại vòi phun tưới nước dùng cho 

nông nghiệp). 
 

 
(210) 4-2015-02224 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.23; 18.3.21; 25.12.1; 3.2.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh cốm, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, đen, hồng, trắng, 
tím, nâu, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt 

(731) Công ty cổ phần DP Joyfull 

Life Việt Nam   (VN) 

Thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02225 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.2; 18.3.23; 5.3.9; 18.3.21 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, tím, trắng, cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần DP Joyfull 

Life Việt Nam  (VN) 

Thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02226 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2; 3.9.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần DP Joyfull 

Life Việt Nam  (VN) 

Thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-02227 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-02228 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02229 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và thiết bị y tế Thịnh Vượng  

(VN) 

Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02230 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 

Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02231 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Doãn Văn Quân  (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh, bột đậu xanh, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-02232 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02233 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 

Hinew  (VN) 

Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02234 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quang Huy  (VN) 

Số 79, phường Đông Ngàn, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước (không bằng kim loại), phụ kiện nối ghép cho ống cứng 
dẫn nước (không bằng kim loại). 

 
 

 
(210) 4-2015-02235 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quang Huy  (VN) 

Số 79, phường Đông Ngàn, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước (không bằng kim loại), phụ kiện nối ghép cho ống cứng 
dẫn nước (không bằng kim loại). 

 
 

 
(210) 4-2015-02236 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.13.25; 6.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Phôn  

(VN) 

Số 05 đường Đỗ Quang, phường Tân 
Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 

 
(210) 4-2015-02237 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 18.1.21; A15.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Thái Dương 

Hưng  (VN) 

Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xích xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp. 
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(210) 4-2015-02238 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 18.1.21; A15.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Thái Dương 

Hưng  (VN) 

Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xích xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-02239 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) WYNDHAM HOTELS AND 

RESORTS, LLC (Delaware Corporation)  
(US) 
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 
07054 USA 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn trong khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nơi lưu 

trú tạm thời tại khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô và dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời cho người khác; dịch vụ đặt và giữ chỗ trước nơi 
trọ và nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (cho các sự kiện có quy mô lớn) 
do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-02240 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9 
(731) NVC LIGHTING TECHNOLOGY 

CORPORATION  (CN) 
NVC Industrial Park, Ruhu Town, 
Huizhou City, GuangDong Province, 
China 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 

ốt phát quang (LED); đèn đường; bộ đèn khuyếch tán ánh sáng; đèn cho ô tô. 
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(210) 4-2015-02241 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NVC Lighting Technology Corporation  

(CN) 
NVC Industrial Park, Ruhu Town, 
Huizhou City, GuangDong Province, 
China 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 

ốt phát quang (LED); đèn đường; bộ đèn khuyếch tán ánh sáng; đèn cho ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-02242 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lương Đức Thiện  (VN) 

Thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ tăng âm, đầu đĩa hình DVD và VCD. 

 

 
(210) 4-2015-02243 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.9.4; A3.9.24; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH may mặc Tường 

Duy  (VN) 

662/4 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-02244 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.22; 5.3.6 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại may thời trang 

Khánh Vy  (VN) 

54 lô J3M, khu phố 5, đường DD7.1, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bộ quần áo. 
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(210) 4-2015-02246 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02247 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 5.7.3; 5.5.16; A8.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02248 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.9; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh gừng (bánh mỳ có bổ sung gừng); bánh xốp; bánh ngọt; lớp 

phủ bánh ngọt; hương liệu ngoại trừ tinh dầu (dùng cho bánh ngọt); bánh gạo; bánh ga tô 
nhỏ (bánh ngọt); bánh mỳ cuộn. 
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(210) 4-2015-02249 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh gừng (bánh mỳ có bổ sung gừng); bánh xốp; bánh ngọt; lớp 

phủ bánh ngọt; hương liệu ngoại trừ tinh dầu (dùng cho bánh ngọt); bánh gạo; bánh ga tô 
nhỏ (bánh ngọt); bánh mỳ cuộn. 

 

 
(210) 4-2015-02250 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1; A26.11.8; A1.1.10; 
A5.3.13 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, đỏ, 
trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng Huỳnh 

Thanh Tuấn  (VN) 

ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 

 
(210) 4-2015-02251 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Phát Đạt  (VN)

Tổ 13 ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-02252 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Vàng 
(731) Hộ kinh doanh đặc sản Dưa 

Cóc Ngọc Giang  (VN) 

56/55 Bình Đức 1, phường Bình Đức, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 29: Dưa xoài; dưa cóc; sen sấy; mít sấy; chuối sấy.  
 
 

 
(210) 4-2015-02253 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Linh  

(VN) 

36 Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; mua bán linh kiện điện thoại.  

 
 

 
(210) 4-2015-02254 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ sản xuất Đại Nam Lộc  

(VN) 

132/43D đường 3/2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn, uống; quán cà phê và dịch vụ phục vụ đồ uống.  

 
 

 
(210) 4-2015-02256 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25 
(591) Đỏ, nâu, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH Bai Tram 

Estates   (VN) 

Thôn Hoà Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã 
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời bao gồm biệt 

thự và bungalow (nhà boongalô - nhà nghỉ một tầng); dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-02257 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây lắp 3M  (VN) 

số 119, khu nhà ở Nguyễn Trãi, đường 
Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gas. 

 
 

 
(210) 4-2015-02258 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Ngô Thị Thanh   (VN) 

Khu đất mới đô thị, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

 
(210) 4-2015-02259 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.3.1; A19.13.15 
(731) Công ty TNHH HANOPRO (Việt 

Nam)  (VN) 

Số 23 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ phân phối băng 

dính (đồ dùng văn phòng); chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng.  

 
Nhóm 17: Băng dính không dùng trong văn phòng và ngành y hoặc gia dụng; băng dính 
không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình.  
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(210) 4-2015-02260 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 18.2.1 
(591) Nâu xám, trắng 
(731) HOMER TLC, INC.   (US) 

Farmers Bank Building, Suite 1424, 301 
N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, USA  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02264 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.17; 24.17.25; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Nâu đồng, tím, trắng, cam, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đa Niềm Tin  (VN) 

45 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); quán ăn tự phục vụ; nhà 
hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02265 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 

dao điện, áp-tô-mát.  
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(210) 4-2015-02266 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 

dao điện, áp-tô-mát.  
 

 
(210) 4-2015-02267 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 

dao điện, áp-tô-mát.  
 

 
(210) 4-2015-02268 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 

dao điện, áp-tô-mát.  
 

 
(210) 4-2015-02269 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh  (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 
dao điện, áp-tô-mát.  

 

 
(210) 4-2015-02270 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh  (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 

dao điện, aptomat. 
 

 
(210) 4-2015-02271 (220) 01.07.2013 

(641) 4-2013-13970 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) TAKASAGO, LTD.    (JP) 

24-16, 1-Chome, Mizonokuchi, Takatsu-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy móc; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết 
bị điện tử; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng micrô, giá đỡ micrô và các bộ phận linh kiện 
của micrô; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị viễn thông; dịch vụ sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng động cơ điện; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ nguồn cung cấp điện; 
dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ điều chỉnh cung cấp nguồn điện; dịch vụ sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng bộ điều chỉnh dòng điện, điện áp và điện năng; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị dùng để truyền dẫn hoặc điều chỉnh năng lượng điện; dịch vụ sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị đo 
và thử nghiệm; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị nạp ắc quy cho xe cộ chạy điện.     

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ (bao gồm cả bộ phận của chúng) 
hoặc thiết kế các hệ thống máy móc thiết bị dụng cụ đó; dịch vụ thiết kế phần mềm máy 
tính, lập trình máy tính hoặc bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn thiết kế và phát 
triển phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn 
kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ về kỹ thuật điện; nghiên cứu về xây dựng công trình và 
quy hoạch thành phố; dịch vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu về phòng ngừa ô nhiễm; dịch 
vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu về điện học; dịch vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu về xây 
dựng dân dụng; dịch vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu về máy móc, thiết bị và dụng cụ; 
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cung cấp dịch vụ để sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải về (cho thuê phần 
mềm máy tính); cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm/chương trình cơ sở của máy tính và/ 
hoặc của thiết bị tin học (cho thuê phần mềm máy tính); cung cấp dịch vụ để thay thế (sửa 
đổi) phần mềm/ chương trình cơ sở của máy tính và/ hoặc của thiết bị tin học (cho thuê 
phần mềm máy tính); cho thuê máy vi tính; cho thuê thiết bị đo lường.  

 

 
(210) 4-2015-02272 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh    (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy xay 

sinh tố và máy ép hoa quả không dùng điện dùng cho gia dụng, nồi và chảo không dùng 
điện. 

 

 
(210) 4-2015-02273 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (Tivi, loa, 

ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-02274 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh  (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn compact, đèn âm trần, đèn bàn, đèn led chiếu sáng, đèn pha, máy 

điều hòa không khí.  
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(210) 4-2015-02275 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh  (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy xay 

sinh tố và máy ép hoa quả không chạy điện dùng cho gia dụng, nồi và chảo không dùng 
điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02276 

 
(220) 

 
27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy xay 

sinh tố và máy ép hoa quả không dùng điện dùng cho gia dụng, nồi và chảo không dùng 
điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02277 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử, từ điển điện tử, máy chiếu, thiết bị dạy học nghe nhìn, máy vi 

tính, máy điện toán. 
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(210) 4-2015-02278 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử, từ điển điện tử, máy chiếu, thiết bị dạy học nghe nhìn, máy vi 

tính, máy điện toán. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02279 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (tivi, loa, 

ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02280 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, thiết bị bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy xay 

cầm tay không dùng điện, máy đánh trứng không dùng điện, máy pha cà phê không dùng 
điện, máy xay tiêu cầm tay tự động không dùng điện. 
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(210) 4-2015-02281 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn âm trần, đèn bàn, đèn led (thiết bị chiếu sáng), đèn pha, máy điều hòa 

không khí, bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng). 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02282 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn com-pắc, đèn âm trần, đèn bàn học sinh, đèn led (thiết bị chiếu 

sáng), bếp ga, bếp từ.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02283 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện; thiết bị bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử; máy xay 

sinh tố không dùng điện; máy ép hoa quả không dùng điện; nồi, chảo không dùng điện. 
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(210) 4-2015-02284 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng), lồng 

sưởi bằng điện hoặc không bằng điện, nồi cơm điện, chảo điện, bếp ga. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02285 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (tivi, loa, 

ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02286 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện; thiết bị bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử; máy xay 

sinh tố không dùng điện; máy ép hoa quả không dùng điện; nồi, chảo không dùng điện. 
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(210) 4-2015-02287 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, thiết bị bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy ép 

trái cây không dùng điện, máy đánh trứng không dùng điện, máy pha cà phê không dùng 
điện, máy xay tiêu cầm tay tự động không dùng điện. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02288 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (tivi, loa, 

ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02289 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn com-pắc, đèn âm trần, đèn bàn, đèn led (thiết bị chiếu sáng), đèn 

pha, máy điều hòa không khí. 
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(210) 4-2015-02290 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy xay 

sinh tố và máy ép hoa quả không dùng điện dùng cho gia dụng, nồi và chảo không dùng 
điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02291 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (tivi, loa, 

ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02292 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (tivi, loa, 

ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, thiết bị ngành bưu chính viễn thông.   
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(210) 4-2015-02293 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện, đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử, máy xay 

sinh tố và máy ép hoa quả không dùng điện dùng cho gia dụng, nồi và chảo không dùng 
điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-02294 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 

Anh   (VN) 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, bình nước nóng chạy điện, lồng sưởi bằng điện hoặc 

không bằng điện, nồi cơm điện, chảo điện, bếp ga. 
 
 

 
(210) 4-2015-02295 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần Cà Phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 

mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng; trưng bày sản phẩm.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (về giải trí, văn hóa); lập kế hoạch cho 
buổi tiệc (giải trí); tổ chức và điều khiển hội nghị.  
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(210) 4-2015-02296 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Cà Phê Mê 

Trang   (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý 

bất động sản, đại lý cho thuê bất động sản, đầu tư tài chính.  
 

 
(210) 4-2015-02297 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Cà Phê Mê 

Trang   (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-02298 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Cà Phê Mê 

Trang   (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-02299 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Đinh Hữu Duy  (VN) 

Thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp kim loại mạ kẽm, tấm lợp kim loại sơn màu, tấm lợp màu kim loại. 
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái, không bằng kim loại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02300 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tư vấn xây dựng Thái 

Bình Dương  (VN) 

Số 39/10, đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chà sàn; máy hút bụi; máy quét rác; máy phun áp lực.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02301 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Huê Phát  

(VN) 

21 An Điềm, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Bột sơn tĩnh điện. 
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(210) 4-2015-02302 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.7.6; A25.7.21; A26.11.9; 
25.5.25 

(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Tôn Đông ¸  

(VN) 

Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép: thép lá mạ kẽm (tôn kẽm); thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), 

thép lá mạ kẽm màu: thép lá đen mạ màu; thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh 
màu), thép cán nóng, thép cán nguội; thép ống, dập cán sóng tôn, cán xà gồ thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán sắt thép kẽm; mua bán kẽm thỏi, hợp kim khác, mua bán sơn, mua 
bán hóa chất.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ giao nhận ủy thác hàng hóa 
xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-02303 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1; A26.11.9; A25.7.21; 
25.5.25 

(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Tôn Đông ¸  

(VN) 

Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép: thép lá mạ kẽm (tôn kẽm); thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), 

thép lá mạ kẽm màu: thép lá đen mạ màu; thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh 
màu), thép cán nóng, thép cán nguội; thép ống, dập cán sóng tôn, cán xà gồ thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán sắt thép kẽm; mua bán kẽm thỏi, hợp kim khác, mua bán sơn, mua 
bán hóa chất.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ giao nhận ủy thác hàng hóa 
xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2015-02304 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần Điện tử Biên 

Hòa  (VN) 

52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera an ninh, đầu ghi hình kỹ thuật số.  

 
 

 
(210) 4-2015-02305 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.1.5; 2.3.1; A2.3.16 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh da 

trời 
(731) Công ty TNHH LOVI  (VN) 

Lô B, đường số 8, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ 

tài chính; quỹ đầu tư.  
 
 

 
(210) 4-2015-02306 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1 
(731) EASON PAINT PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
7/1-2 Moo 1, Panthong, Panthong, 
Chonburi 20160 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; mực in; sơn ô tô; sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn.  
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(210) 4-2015-02307 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chè Hằng Nga  

(VN) 

Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc vừng; kẹo dừa; bánh chè lam; bánh nướng; bánh dẻo; cà phê  

 

 
(210) 4-2015-02308 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

GREENA  (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bền Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng cói, tre, trúc, song mây như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; đồ 

trang trí nội thất như: tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật (bàn ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 30: Gạo, tinh bột, cà phê  
 

Nhóm 31: Rau và hoa quả tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn: hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cói, tre, trúc, mây; 
gạo, tinh bột và cà phê, rau và hoa quả tươi.  

 

 
(210) 4-2015-02309 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh là cây, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

GREENA  (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng cói, tre, trúc, song mây như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; đồ 
trang trí nội thất như: tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật (bàn ghế, giá, kệ).  

 
Nhóm 30: Gạo, tinh bột, cà phê.  

 
Nhóm 31: Rau và hoa quả tươi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán Iẻ và bán buôn: hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cói, tre, trúc, mây; 
gạo, tinh bột và cà phê, rau và hoa quả tươi.  

 

 
(210) 4-2015-02310 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh là cây, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

GREENA   (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng cói, tre, trúc, song mây như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; đồ 

trang trí nội thất như: tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật (bàn ghế, giá, kệ).   
 

Nhóm 30: Gạo, tinh bột, cà phê.   
 

Nhóm 31: Rau và hoa quả tươi.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn: hàng thủ công mỹ nghệ Iàm từ cói, tre, trúc, mây; 
gạo, tinh bột và cà phê, rau và hoa quả tươi.   

 

 
(210) 4-2015-02311 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

GREENA   (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 20: Sản phẩm bằng cói, tre, trúc, song mây như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; đồ 
trang trí nội thất như: tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật (bàn ghế, giá, kệ).   

 
Nhóm 30: Gạo, tinh bột, cà phê.   

 
Nhóm 31: Rau và hoa quả tươi.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn: hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cói, tre, trúc, mây; 
gạo, tinh bột và cà phê, rau và hoa quả tươi.   

 

 
(210) 4-2015-02315 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.   (JP) 

1-1 Marunouchi 1 - Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; bồn tắm khoáng; bồn tắm mát xa; 
thiết bị để tắm mát xa bằng nước; thiết bị làm nước nóng có ga nhân tạo cho mục đích 
công nghiệp; thiết bị làm nóng nước tắm có chức năng trộn khí cácbonic vào nước cho 
mục đích sinh hoạt; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; vòi (van)/vòi (vòi khóa); 
thiết bị lọc nước và làm sạch nước sử dụng trong nhà; thiết bị lọc nước và làm sạch nước 
sử dụng trong công nghiệp; hộp chứa thiết bị lọc nước và làm sạch nước; các linh kiện cho 
hộp chứa thiết bị lọc nước và làm sạch nước; thiết bị sản xuất nước kiềm ion hóa; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước 
khoáng nóng; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-02316 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.   (JP) 

1 -1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; bồn tắm khoáng; bồn tắm mát xa; 
thiết bị để tắm mát xa bằng nước; thiết bị làm nước nóng có ga nhân tạo cho mục đích 
công nghiệp; thiết bị làm nóng nước tắm có chức năng trộn khí các bonic vào nước cho 
mục đích sinh hoạt; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; vòi (van)/vòi (vòi khóa); 
thiết bị lọc nước và làm sạch nước sử dụng trong nhà; thiết bị lọc nước và làm sạch nước 
sử dụng trong công nghiệp; hộp chứa thiết bị lọc nước và làm sạch nước; các linh kiện cho 
hộp chứa thiết bị lọc nước và làm sạch nước; thiết bị sản xuất nước kiềm ion hóa; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước.    

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước 
khoáng nóng; dịch vụ trang điểm. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02317 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) RIKEN TECHNOS CORPORATION  

(JP) 
3-11-5, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất vinyl clorua; hợp chất đàn hồi dẻo nóng; hợp chất đàn hồi dẻo nóng 

xtiren; hợp chất đàn hồi dẻo nóng olefin; hợp chất nhựa dễ cháy; hợp chất nhựa dẫn điện; 
hợp chất nhựa tĩnh điện; hợp chất nhựa dùng cho y tế; hợp chất nhựa dùng cho ô tô; hợp 
chất nhựa dùng cho dây điện; hợp chất nhựa dùng cho các thiết bị điện trong gia đình; 
hỗn hợp nhựa dẻo nóng; hỗn hợp dẻo nóng; hợp chất nhựa cứng được sử dụng trong công 
nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh cũng như trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; hợp 
chất nhựa mềm được sử dụng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh cũng như trong 
nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp.  

 
Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không đùng để bao gói; nguyên liệu dẻo bán thành phẩm; 
màng chất dẻo vinyl clorua; màng chất dẻo pôliexte; màng chất dẻo olefin; màng chất dẻo 
cán mỏng; màng chất dẻo dính kết; màng chất dẻo dùng cho xây dựng; màng chất dẻo 
dùng cho đồ nội thất; màng chất dẻo dùng cho thiết bị điện gia dụng; màng chất đẻo dùng 
cho công nghiệp; màng chất dẻo dùng cho cửa sổ; màng chất dẻo dùng cho mục đích 
nông nghiệp; màng chất dẻo dùng cho vật liệu điện. 
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(210) 4-2015-02318 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quản lý bất 

động sản Capitaland 

(Vietnam)    (VN) 

Tòa nhà Vista, 628C Xa Lộ Hà Nội, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 

phòng, căn hộ, phòng ở, điền sản, ki-ốt; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ liên quan tới xây dựng công trình và các dịch vụ bổ trợ cho dịch vụ 
xây dựng bao gồm: dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình 
giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, công trình 
ngầm, các công trình văn hóa; dịch vụ sửa chữa, chống thấm các công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp 
thoát nước, công trình ngầm, các công trình văn hóa; trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt 
bằng; giám sát thi công các công trình xây dựng; cho thuê máy chuyên dụng ngành xây 
đựng; dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng; xây dựng công trình vĩnh cửu; 
dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-02320 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 21.3.1 
(731) MEGA-SPORT CO., LTD.   (TW) 

No.123-1, Junhe St., Beitun Dist., 
Taichung City 406, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Vợt ten-nít; bóng ten-nít; quả câu lông; vợt cầu lông; găng tay dùng cho trò 

chơi; túi chuyên dụng để đựng dụng cụ thể thao; băng cuốn dùng cho cán vợt; lưới cho 
thể thao; vợt; vật dụng bảo vệ tay khi chơi thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-02321 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) BALMAIN S.A.    (FR) 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, France 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm dùng cho cá nhân cụ thể là bút chì kẻ môi và bút 
chì kẻ mắt; kem mỹ phẩm tôn màu da dùng ban ngày; kem mỹ phẩm dùng ban đêm; kem, 
gel, dầu, muối, và chế phẩm tạo bọt và mùi thơm, tất cả dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa 
sen, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh sạch răng; chế phẩm khử mùi và xà 
phòng khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; nước hoa, nưức hoa có mùi thơm nhẹ và nước 
thơm Cô-lô-nhơ; chế phẩm tạo mùi thơm cho cơ thể (fragrances); phấn hồng trang điểm 
mặt; mỹ phẩm có màu da sử dụng để làm lớp nền trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân; 
sữa mỹ phẩm, nước thơm mỹ phẩm, nhũ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm và phân nền trang điểm 
dùng cho da mặt và cơ thể; nước thơm dùng trước và sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dạng lỏng tạo mùi thơm; dầu thơm (mỹ phẩm); hỗn hợp 
làm thơm từ cánh hoa khô và hương liệu; chế phẩm làm nền trang điểm, cụ thể là mỹ 
phẩm làm nền trang điểm, gel mỹ phẩm làm nền trang điểm, mỹ phẩm dạng kem hay 
lỏng làm nền trang điểm, phấn trang điểm, mỹ phẩm tạo màu cho má; chế phẩm trang 
điểm cho môi, cụ thể là son môi, son bóng; chế phẩm trang điểm cho mắt, cụ thể là phấn 
mắt hồng, phấn mắt, mỹ phẩm tạo màu cho lông mi (mascara), mỹ phẩm tạo màu cho mí 
mắt; chế phẩm chăm sóc móng tay và chân, cụ thể là sơn và dầu làm bóng móng, chế 
phẩm trang điểm cho móng, móng giả; chế phẩm để xoa bóp, cụ thể là dầu, nước thơm, 
gel, nước thơm làm sảng khoáí, làm dịu cơ thể, tất cả không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm bảo vệ da, cụ thể là sữa chống nắng, chế phẩm làm rám nắng cho da, dầu làm rám 
nắng cho da, chế phẩm chống nắng (tia cực tím) cho da; mỹ phẩm chăm sóc và bảo vệ da 
mặt và cơ thể; sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là chế phẩm chăm sóc tóc không sử dụng 
cho mục đích y tế bao gồm nước xịt tóc gel, kem, dầu thơm, kem bọt tạo dáng cho tóc, 
dầu gội, dầu xả, chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm tẩy lông và tóc vĩnh viễn, chế phẩm làm 
tóc xoăn; chế phẩm chăm sóc đặc biệt cho cơ thể không dùng cho mục đích y tế cụ thể là 
chế phẩm làm trắng và tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm chống nhăn da, 
mỹ phẩm làm cho căng da và dưỡng da; chế phẩm tẩy trang dạng lỏng, sữa, kem, gel, tẩy 
trang mắt; chế phẩm tẩy, rửa, làm sạch mỹ phẩm, cụ thể là dầu thơm, nước thơm, gel, 
kem, dầu và muối không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm làm ẩm và dưỡng da cụ thể là 
nhũ, kem dưỡng da, nước thơm làm sảng khoái dễ chịu, nước thơm làm dịu da, tinh dầu 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để cạo râu, cụ thể là nước thơm mạnh 
(mousses), nước thơm, gel, kem không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; mỹ 
phẩm dưỡng thể cụ thể là sữa, nước thơm, kem, mỹ phẩm làm thon người; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh và trang điểm, không dùng cho mục đích y tể; kem mỹ phẩm dùng 
ban ngày; mỹ phẩm tẩy lông; mỹ phẩm chống se và co da; nước có mùi thơm (mỹ phẩm); 
mỹ phẩm làm ẩm cho da. 

 

 
(210) 4-2015-02322 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) BALMAIN S.A.    (FR) 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, France  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm dùng cho cá nhân cụ thể là bút chì kẻ môi và bút 
chì kẻ mắt; kem mỹ phẩm tôn màu da dùng ban ngày; kem mỹ phẩm dùng ban đêm; kem, 
gel, dầu, muối, và chế phẩm tạo bọt và mùi thơm, tất cả dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa 
sen, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh sạch răng; chế phẩm khử mùi và xà 
phòng khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; nước hoa, nưức hoa có mùi thơm nhẹ và nước 
thơm Cô-lô-nhơ; chế phẩm tạo mùi thơm cho cơ thể (fragrances); phấn hồng trang điểm 
mặt; mỹ phẩm có màu da sử dụng để làm lớp nền trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân; 
sữa mỹ phẩm, nước thơm mỹ phẩm, nhũ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm và phân nền trang điểm 
dùng cho da mặt và cơ thể; nước thơm dùng trước và sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dạng lỏng tạo mùi thơm; dầu thơm (mỹ phẩm); hỗn hợp 
làm thơm từ cánh hoa khô và hương liệu; chế phẩm làm nền trang điểm, cụ thể là mỹ 
phẩm làm nền trang điểm, gel mỹ phẩm làm nền trang điểm, mỹ phẩm dạng kem hay 
lỏng làm nền trang điểm, phấn trang điểm, mỹ phẩm tạo màu cho má; chế phẩm trang 
điểm cho môi, cụ thể là son môi, son bóng; chế phẩm trang điểm cho mắt, cụ thể là phấn 
mắt hồng, phấn mắt, mỹ phẩm tạo màu cho lông mi (mascara), mỹ phẩm tạo màu cho mí 
mắt; chế phẩm chăm sóc móng tay và chân, cụ thể là sơn và dầu làm bóng móng, chế 
phẩm trang điểm cho móng, móng giả; chế phẩm để xoa bóp, cụ thể là dầu, nước thơm, 
gel, nước thơm làm sảng khoái, làm dịu cơ thể, tất cả không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm bảo vệ da, cụ thể là sữa chống nắng, chế phẩm làm rám nắng cho da, dầu làm rám 
nắng cho da, chế phẩm chống nắng (tia cực tím) cho da; mỹ phẩm chăm sóc và bảo vệ da 
mặt và cơ thể; sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là chế phẩm chăm sóc tóc không sử dụng 
cho mục đích y tế bao gồm nước xịt tóc gel, kem, dầu thơm, kem bọt tạo dáng cho tóc, 
dầu gội, dầu xả, chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm tẩy lông và tóc vĩnh viễn, chế phẩm làm 
tóc xoăn; chế phẩm chăm sóc đặc biệt cho cơ thể không dùng cho mục đích y tế cụ thể là 
chế phẩm làm trắng và tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm chống nhăn da, 
mỹ phẩm làm cho căng da và dưỡng da; chế phẩm tẩy trang dạng lỏng, sữa, kem, gel, tẩy 
trang mắt; chế phẩm tẩy, rửa, làm sạch mỹ phẩm, cụ thể là dầu thơm, nước thơm, gel, 
kem, dầu và muối không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm làm ẩm và dưỡng da cụ thể là 
nhũ, kem dưỡng da, nước thơm làm sảng khoái dễ chịu, nước thơm làm dịu da, tinh dầu 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để cạo râu, cụ thể là nước thơm mạnh 
(mousses), nước thơm, gel, kem không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; mỹ 
phẩm dưỡng thể cụ thể là sữa, nước thơm, kem, mỹ phẩm làm thon người; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh và trang điểm, không dùng cho mục đích y tể; kem mỹ phẩm dùng 
ban ngày; mỹ phẩm tẩy lông; mỹ phẩm chống se và co da; nước có mùi thơm (mỹ phẩm); 
mỹ phẩm làm ẩm cho da. 

 

 
(210) 4-2015-02323 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.2; A25.7.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH ALPHARCO 

Thăng Long  (VN) 

Số 32, ngõ 79, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố  Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2015-02324 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xe máy Phát 

Thịnh  (VN) 

Số 49, tổ 2, ấp Hòa Thuận 1, xã Trường 
Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mô tô, xe máy; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 

xe máy; đại lý mua bán mô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.  
 
 

 
(210) 4-2015-02326 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Vàng đất, trắng 
(731) Ngô Xuân Trường  (VN) 

Thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ. 

 
 

 
(210) 4-2015-02327 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xám, đỏ, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại ánh sáng Tuấn 

Khương  (VN) 

56/8 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, 

bóng đèn, máng đèn, chóa đèn, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, thiết bị 
làm nóng nước tắm. 
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(210) 4-2015-02328 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.23; 18.3.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Thắng Việt  (VN)

Số 13, đường 26, khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-02329 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng, xanh biển, tím, 

đen 
(731) Công ty TNHH nhà hàng chay 

An Duyên  (VN) 

10 Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thực phẩm chay làm từ rau, củ, quả như: thịt dê chay, nấm hầu 

thủ, sủi cảo chay, pa tê chay, xá xíu chay, há cảo chay, sườn non chay, chà bông chay, cá 
cơm chay, tóp mỡ chay, dưa món chay, lạp xưởng chay, xúc - xích chay, bò viên chay, 
càng cua chay, thịt gà chay, cá viên chay, cá thu chay, cá ngừ chay, gia vị chay, nước sốt 
chay chế biến từ thực vật, chả chay. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện (nhà hàng chay); quán ăn 
uống chay. 

 

 
(210) 4-2015-02330 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 
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(210) 4-2015-02331 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.1.4; 6.1.2; A7.1.12; 
7.1.24 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản phẩm sạch 

Thúy An  (VN) 

LK 104 khu quy hoạch Yersin, phường 
9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả được phơi khô hoặc nấu chín, cụ thể là: quả hồng dẻo, khoai lang dẻo, 

mứt dâu, mứt khoai lang, mứt đậu; rau, củ, quả sấy khô. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02332 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Khang Thịnh  (VN) 

Số 2A Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ chạy bằng điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02334 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.1.8; 2.1.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thủy sản Ngư 

Phủ  (VN) 

Số 55, Ký Con, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Ngao (không còn sống); sò (không còn sống); tôm (không còn sống); cá ( 

không còn sống). 
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(210) 4-2015-02335 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh da trời nhạt 
(731) Công ty TNHH IBV Việt Nam  

(VN) 

Số 152, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy công cụ; máy và thiết bị điện để làm sạch; thiết bị hàn 

dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; thiết bị để gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2015-02337 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh da trời nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Mặt Trời Phương 

Nam  (VN) 

Số 9, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay; vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

vận tải hành khách đường thủy nội địa; vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, 
ngoại thành (trừ bằng xe buýt); đại lý du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng: nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không 
bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); khách sạn: nhà khách, nhà 
nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2015-02338 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị 

Peteco Việt Nam   (VN) 

Lô TT2, dãy A, ô số 10 Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ máy móc chạy bằng điện năng 

và phụ kiện cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy cưa, 
máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của máy), 
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đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp máy khoan (bộ phận 
của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02339 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát  (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống tiêu nước bằng 

kim loại; máng nước rn−a bằng kim loại; bồn chứa nước làm bằng inox; ống thép. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận 
chuyển); thùng đựng hàng bằng chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02340 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát  (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống tiêu nước bằng 

kim loại; máng nước mưa bằng kim loại; bồn chứa nước làm bằng inốc; ống thép. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận 
chuyển); thùng đựng hàng bằng chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2015-02341 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.16; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 
5.5.19; 26.4.1 

(731) Nguyễn Hưng Diệp  (VN) 

Tổ 19, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hạt dùng để làm đồ trang sức; vòng đeo tay - đồ 

trang sức, đồ kim hoàn; dây chuyền - đồ trang sức, đồ kim hoàn; đồ nữ trang - đồ trang 
sức, đồ kim hoàn; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho chim; thức ăn cho gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng 
động vật; thức ăn cho động vật; thức ăn thủy sản; rau tươi. 

 

 
(210) 4-2015-02342 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ Hán Linh  

(VN) 

38-40 đường số 32, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà hoa cúc, nước la hán quả (được pha chế từ bột 

hòa tan).  
 

 
(210) 4-2015-02343 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 4.3.5; 25.1.25; 1.15.11; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng, đỏ, 

vàng, đen, xanh lá cây đậm, tím than 
(731) Hộ kinh doanh trà Thanh 

Thanh Hương  (VN) 

696 Trần Phú, phường Lộc Tiên, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao.  
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(210) 4-2015-02345 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.15.15; 26.13.25; 25.5.1 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại An Phương  

(VN) 

Số 64 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm của ngành tóc, cụ thể là: dầu gội, dầu xả, chế phẩm 

phục hồi tóc, chế phẩm nhuộm tóc, các chế phẩm hóa chất phục vụ chăm sóc tóc; mua 
bán các dụng cụ ngành tóc, cụ thể là: kéo, lược, tông đơ, kẹp, máy làm tóc, ma nơ canh; 
mua bán mỹ phẩm, cụ thể là: đồ trang điểm, đồ dưỡng da, nước hoa, tinh dầu; mua bán 
chất tẩy rửa dùng trong gia đình, cụ thể là: nước rửa bát, dung dịch tẩy rửa. 

 
 

 
(210) 4-2015-02346 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại An Phương  

(VN) 

Số 64 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm của ngành tóc, cụ thể là: dầu gội, dầu xả, chế phẩm 

phục hồi tóc, chế phẩm nhuộm tóc, các chế phẩm hóa chất phục vụ chăm sóc tóc; mua 
bán các dụng cụ ngành tóc, cụ thể là: kéo, lược, tông đơ, kẹp, máy làm tóc, ma nơ canh; 
mua bán mỹ phẩm, cụ thể là: đồ trang điểm, đồ dưỡng da, nước hoa, tinh dầu; mua bán 
chất tẩy rửa dùng trong gia đình, cụ thể là: nước rửa bát, dung dịch tẩy rửa. 

 
 

 
(210) 4-2015-02348 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Cao Sơn  (VN) 

Số nhà 52, ngõ 371/23, tổ dân phố Thôn 
Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc; trà hòa tan; trà ướp hương chế biến; trà thảo mộc. 
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(210) 4-2015-02349 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Cao Sơn  (VN) 

Số nhà 52, ngõ 371/23, tổ dân phố Thôn 
Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc; trà hòa tan; trà ướp hương chế biến; trà thảo mộc. 

 

 
(210) 4-2015-02352 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.5.19; A3.5.24; A3.5.25 
(731) Lê Viết Lam    (VN) 

20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.   
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt, kính mắt, thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, 
máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.   

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay, ô; ví đựng tiền; ba lô.   

 
Nhóm 20: Quạt không dùng điện, gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia dình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loạl quý); đồ thủy tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn; ga trải giường; chăn bằng vải; cò làm bằng vải; cái lót cốc bằng 
vải, khăn lót bàn ăn bằng vải.   

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi diện tử (không dùng với màn hình), đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).    
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu, môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ quản 
lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn: nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, 
quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức kho hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể 
chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán máy 
tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa khoá, 
đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, 
văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ 
hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, «, 
mũ nón.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao, tổ chức các chương trình biêu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại), dịch vụ sân gôn (golf), 
dịch vụ giáo dục.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, mát xa 
(massage), dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-02353 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.5.19; A3.5.24; A3.5.25 
(731) Lê Viết Lam   (VN) 

20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt, kính mắt, thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, 
máy vi tính. 

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý. 
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Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay, ô; ví đựng tiền; ba lô.  

 
Nhóm 20: Quạt không dùng điện, gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia dình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý), đồ thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót cốc bằng 
vải, khăn lót bàn ăn bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi diện tử (không dùng với màn hình), đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quang cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu, môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại, dịch vụ quản 
lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn: nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, 
quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức kho hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể 
chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán máy 
tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa khoá, 
đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, 
văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ 
hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kinh đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, «, 
mũ nón.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại), dịch vụ sân gôn (golf), 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi, mát xa 
(massage), dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2015-02354 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 22.1.10; 2.3.1; A26.11.8; A26.11.7; 
3.7.17; 7.3.15 

(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, cam, vàng, trắng, 
ghi xám, nâu 

(731) Hộ kinh doanh Thu Hương  

(VN) 

D12 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨kL¨k  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí hát karaoke.  

 

 
(210) 4-2015-02355 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phú Yên   (VN) 

342 tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang   

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

hệ thống ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống. 
 

 
(210) 4-2015-02356 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

sữa Kim Nhi  (VN) 

Số 281A1, đại lộ Đồng Khởi, khu phố 3, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát, cà phê, trà sữa.  

 

 
(210) 4-2015-02357 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Vũ  

(VN) 

Số 206 ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây; mứt (dạng bánh kẹo); mứt dừa (dạng 
bánh kẹo). 

 
 

 
(210) 4-2015-02358 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH CMA Việt Nam  

(VN) 

53 Huỳnh Khương Ninh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản sách; 

tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa. 
 
 

 
(210) 4-2015-02359 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; A19.11.25; 
26.1.4; A11.1.11 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh lam 
(731) Công ty TNHH hóa dược Châu 

Quân  (VN) 

286/17A Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu cho ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-02360 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH Caliso 

International  (VN) 

192/5/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2015-02361 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A9.3.9 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH đồng phục Tùng 

Lâm  (VN) 

17 đường 16, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2015-02362 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Varivas (Việt 

Nam)  (VN) 

Lô A - 1F - CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 09: Kính chống lóa mắt, kính đeo mắt, kính bảo hộ cho thể thao, hộp kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, áo khoác ngoài có nhiều túi dùng cho người câu cá, mũ lưỡi trai, bao 
tay (trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán: dây câu cá, lưỡi câu, cần câu cá, mồi săn hoặc mồi câu cá có mùi 
thơm (mồi giả), quần áo, mũ, ba lô, mắt kính, thắt lưng (trang phục), bao tay (trang phục), 
bình cách nhiệt, móc treo bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-02363 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Vĩ Vĩ  (VN) 

5/5E Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gỗ công nghiệp, gỗ xây dựng, gỗ ván sàn, tấm nâng hàng bằng gỗ.  
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(210) 4-2015-02364 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.5; 3.9.15 
(591) Xanh lơ, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH chế biến thủy 

hải sản và nước đá Tung 

Kong  (VN) 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến (tôm, cua, cá, mực); thủy sản đông lạnh (tôm, cua, cá 

mực); thực phẩm chế biến từ thủy sản (tôm, cua, cá, mực).  
 

Nhóm 35: Mua bán: thủy sản đã qua chế biến (tôm, cua, cá, mực); thủy sản đông lạnh 
(tôm, cua, cá mực); thực phẩm chế biến từ thủy sản (tôm, cua, cá, mực).  

 

 
(210) 4-2015-02365 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh crôm 
(731) Công ty TNHH Abrasives Việt 

Nam  (VN) 

Lô IV - 16b, đường số 3, nhóm CN IV, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp); bột nhám; vật liệu mài 

mòn.  
 

 
(210) 4-2015-02366 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Biển Việt 

(VINASEA CO.,LTD)  (VN) 

259 Thống Nhất, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tôm, cá, mực, nhuyễn thể, tất cả đã qua xử lý chế biến.  
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(210) 4-2015-02367 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, da cam, xanh crôm 
(731) Công ty TNHH Dũng Tiến  (VN)

Khu A1-5, Kcn Tây Bắc Củ Chi, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp); bột nhám; vật liệu mài mòn.  

 
 

 
(210) 4-2015-02368 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 
(591) Ngọc thạch, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tổng hợp II  (VN) 

212/1 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Túi và bao đựng (không xếp vào các nhóm khác).  

 
 

 
(210) 4-2015-02369 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, trắng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Hiệp Phát Đạt  (VN) 

52F/1 đường HT18, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cán. 
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(210) 4-2015-02370 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối 
(731) Công ty cổ phần giấy An Hòa  

(VN) 

Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy.  
 

Nhóm 16: Giấy in, giấy viết, giấy photocopy, giấy làm từ bột giấy, bìa cứng, bìa (văn 
phòng phẩm). 

 
Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng.  

 

 
(210) 4-2015-02373 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 

Nam   (VN) 

Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 10: Bình tập ăn; bình thìa; dụng cụ cho bé ăn uống; muỗng tập ăn.  

 

 
(210) 4-2015-02374 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 

Nam  (VN) 

Lô A.I - 6 KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội; mỹ phẩm dùng để tắm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; chế phẩm giặt xả vải; phấn rôm; kem trang điểm; que bông để trang điểm; 
sáp trang điểm.  

 
Nhóm 10: Dụng cụ hút sữa mẹ; bình sữa cho trẻ em; núm vú (núm vú giả) dùng cho trẻ 
em; bình tập ăn; bình thìa; dụng cụ cho bé ăn uống; muỗng tập ăn; bình uống nước cho 
em bé; thiết bị đo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  
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Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-02375 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 

Nam  (VN) 

Lô A.I-6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội; mỹ phẩm dùng để tắm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; chế phẩm giặt xả vải; phấn rôm; kem trang điểm; que bông để trang điểm; 
sáp trang điểm. 

 
Nhóm 10: Dụng cụ hút sữa mẹ; bình sữa cho trẻ em; núm vú (núm vú giả) dùng cho trẻ 
em; bình tập ăn; bình thìa; dụng cụ cho bé ăn uống; muỗng tập ăn; bình uống nước cho 
em bé; thiết bị đo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 

 

 
(210) 4-2015-02376 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

mỹ phẩm Tân Đại Dương  (VN) 

46 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 

rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-02377 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch mở Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, ngõ Hàng Hương, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến đi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 
thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền. 

 

 
(210) 4-2015-02378 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thời Đại Xanh  

(VN) 

1489 Huỳnh Tấn Phát, KP1, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, phụ tùng xe mô tô, xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-02379 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.10 
(731) Lê Hồng Văn  (VN) 

Số nhà 05, ngõ 13 Lạch Tray, phường 
Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2015-02380 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  

(VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá; thịt; thịt đã được bảo quản; cá được bảo quản; trái 

cây được bảo quản; rau được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau cỏ tươi; hạt (ngũ cốc); nho tươi; hoa tự nhiên; quả mọng, trái cây 
tươi.  
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(210) 4-2015-02381 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.  (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; 

khóa cài dây đồng hồ đeo tay; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ 
tiền); hộp chuyên dụng để đựng đồng hồ đeo tay, đồng hồ và đồ trang sức; hộp chuyên 
dụng để vận chuyển đồng ho và đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-02384 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) 1. Công ty cổ phần đầu tư SK  

(VN) 

Số 60/11D ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Công ty TNHH điện lạnh SK  

(VN) 

Số 60/11D ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, kệ, bàn, ghế, đồ đạc dùng trong văn phòng bằng 

gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy lọc không khí, mua bán đồ dùng 
văn phòng: máy in, giấy; mua bán vật liệu xây dựng: ván sàn; mua bán hàng trang trí nội 
thất: bàn, ghế, tủ, giường. 

 

 
(210) 4-2015-02385 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Đặng Thị ái Liêng  (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Thạch dừa (dạng kẹo bánh), thạch rau câu (dạng kẹo bánh), thạch trái cây 
(dạng kẹo bánh), bánh kẹo ở dạng thạch. 

 

 
(210) 4-2015-02386 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Đặng Thị ái Liêng   (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa, thạch rau câu, thạch trái cây tất cả là thạch dùng cho thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-02387 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Đặng Thị ái Liêng   (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Si rô dùng cho đồ uống, nước tinh khiết, nước khoáng (không dùng cho mục 

đích y tế), đồ uống làm từ hoa quả không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-02388 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.2; 24.15.21; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, trắng 
(731) Đặng Thị ái Liêng   (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Mứt (ướt), mứt quả (ướt); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 
nước quả nấu đông.  

 

 
(210) 4-2015-02389 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.3.2; 5.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh, xanh lá cây, vàng, nâu, 

ghi 
(731) Đặng Thị ái Liêng   (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt (ướt), mứt quả (ướt); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

nước quả nấu đông.  
 
 

 
(210) 4-2015-02390 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.2; 5.7.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng, xanh tím 

than, xanh lá cây, xanh, đen, trắng hồng, 
nâu 

(731) Đặng Thị ái Liêng   (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt (ướt), mứt quả; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 

nấu đông.  
 

 
(210) 4-2015-02391 

 
(220) 

 
28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.2; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Đặng Thị ái Liêng   (VN) 

Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh, kẹo, mứt, nước giải khát, thạch dừa, thạch rau câu, si rô dùng 
cho đồ uống, đường, cà phê, chè, bánh mỳ, muối, gia vị, mì ăn liền, sản phẩm nông sản 
tươi và đã qua chế biến, bảo quản, sấy khô, cấp đông (cụ thể là: rau ăn lá, khoai, bí, đỗ 
(đậu), lạc, nấm), thủy hải sản tươi và đã qua chế biến, sấy khô, cấp đông (cụ thể là: cá, 
tôm, sò, rong biển, thủy tức), thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, 
nước quả nấu đông, mứt quả, dầu thực vật.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02392 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Huy Hoàng  (VN) 

Phòng 502 nhà D14B, tập thể Dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02393 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Huy Hoàng   (VN) 

Phòng 502 nhà D14B, tập thể Dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-02394 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Vàng cam, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần OISHI VIJ Việt 

Nam  (VN) 

Số 7, ngõ 260 Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-02395 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VITAPURE Hoa Kỳ  (VN) 

Thôn Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02396 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 
24.13.1 

(591) Xanh, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 

Nam  (VN) 

Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 
 

 
(210) 4-2015-02397 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 
26.1.1 

(591) Xanh, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần GNCOM Việt 

Nam   (VN) 

Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn 
sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
máy móc, thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, đồ điện gia 
dụng như: bóng đèn, ti vi, nồi cơm điện, chảo điện, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, ổ cắm 
điện, phích điện, máy tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, đồ 
uống, quần áo, giầy dép, thiết bị và vật liệu xây dựng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02398 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc  (VN) 

Số 777 đường Mê Linh, phường Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-02399 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ZHEJIANG CHUANGFA ZIPPER 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
The West end of Xuxiang Road, 
Xuxiang Industrial Zone, Xucun Town, 
Haining City, Zhejiang Province, China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo choàng ngoài; quần dài; áo mưa; bộ quần áo tắm; giày; mũ; trang phục dệt 
kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02400 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tiến 

Dương   (VN) 

211 Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh 
Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (cụ thể: nồi hơi, thiết bị nồi 

hơi, máy bơm nước), vật tư ngành cấp nước, cấp hơi, vật liệu điện (cụ thể là máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), vật liệu xây dựng.   

 
 
 

 
(210) 4-2015-02401 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) KEDRION S.P.A.   (IT) 

Localitμ Ai Conti, 55051 Castelvecchio 
Pascoli, Barga (Lucca), Italy  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
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(210) 4-2015-02408 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.17.11; A1.1.10; A1.1.2; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và đào 

tạo Sao Tóc Việt  (VN) 

54 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục chi tiết: dạy nghề cắt tóc. 

 

 
(210) 4-2015-02409 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Diệu Tuấn  

(VN) 

49/40/23 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo; mũ (nón), dây thắt lưng dùng trong trang phục (dây nịt), cà 

vạt, khăn quàng cổ dùng trong trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-02411 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám 

đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Cửu Thành Vi Na  

(VN) 

287 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ hoàn 

thiện công trình xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà; dịch vụ giám sát công tác xây dựng; 
dịch vụ giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công 
nghiệp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kết cấu công trình xây dựng; dịch vụ thiết kế quy hoạch xây 
dựng; dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
929 

(210) 4-2015-02412 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.3; A25.7.21; A26.11.8; A7.1.11; 
7.1.24 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH xây dựng An 

Phong   (VN) 

55-57 Khu C, đường Vũ Tông Phan, khu 
đô thị An Phú - An Khánh, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ sửa 
chữa nhà; dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị dùng trong xây dựng; dịch vụ lắp đặt máy 
móc thiết bị dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-02413 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.6.25 
(591) Đỏ, cam 
(731) 12 CORPORATION LDT.  (KR) 

10F, Wooil Bldg., 623, Gangnam-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ứng dụng, cho điện thoại thông minh (phần mềm ứng dụng); ứng dụng cho, 

máy tính bảng (phần mềm ứng dụng); ứng dụng di động có thể tải về được (phần mềm); 
phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động; ứng dụng di động có thể tải về được dùng 
cho thương mại điện tử (phần mềm), phần mềm máy tính có thể tải về được; phần mềm 
ứng dụng có thể tải về được dùng cho điện thoại thông minh; phần mềm ứng dụng có thể 
tải về được dùng cho máy tính bảng; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di 
động.  

 

 
(210) 4-2015-02414 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.6.25 
(591) Đỏ, cam 
(731) 12 CORPORATION LTD.   (KR) 

10F, Wooil Bldg., 623, Gangnam-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; dịch vụ marketing/tiếp thị (phiếu mua hàng/mua tiết 
kiệm/giảm giá); dịch vụ marketing bằng ứng dụng di động; dich vụ cung cấp thông tin 
thương mại; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; phân tích thị trường; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến thông qua sử dụng ứng dụng 
di động; dịch vụ phân phối quảng cáo.  

 
 

 
(210) 4-2015-02415 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 

Việt Nam   (VN) 

Lô C33/I, đường 2G, Khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, bột, bột các loại, bột mì, bột gạo, bột nép, bột 

bắp, bột trộn sẵn, mì, phở, bún miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, nước giải khát, trà (chè), 
bột giải khát hòa tan, nông sản, bánh, kẹo, mứt, đường, sữa, vani, cà phê, bột ngũ cốc, 
thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ làm bánh, 
quảng cáo thương mại, giới thiệu sản phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-02416 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 

Việt Nam   (VN) 

Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, bột, bột các loại, bột mì, bột gạo, bột nếp, bột 

bắp, bột trộn sẵn, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, nước giải khát, trà (chè), 
bột giải khát hòa tan, nông sản, bánh, kẹo, mứt, đường, sữa, vani, cà phê, bột ngũ cốc, 
thực phẩm chức năng, phụ gia thực phấm, mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ làm bánh, 
quảng cáo thương mại, giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-02417 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Gia 

Vĩnh   (VN) 

Lầu 2, 490A Điện Biên Phủ, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; ổ cắm điện; cầu dao điện; công tắc điện; ổn áp điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-02418 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.3.3 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thịnh Thiên 

Phó   (VN) 

93 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 

 
 

 
(210) 4-2015-02419 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 20.7.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 
A1.1.10 

(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Học viện cán bộ thành phố Hồ 

Chí Minh  (VN) 

324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện (giáo dục); đào tạo; huấn luyện; xuất bản tạp chí; thư viện; tổ chức và 

điều hành hội thảo.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học.  
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(210) 4-2015-02420 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần gạch Đông 

Nam á  (VN) 

Khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch thạch anh.  

 
 

 
(210) 4-2015-02421 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 24.13.1; 24.17.5 
(731) Nguyễn Mai Vi  (VN) 

Tổ 19, khu Cầu Xéo, thị trấn Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tấy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm 

sạch; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa.   
 
 

 
(210) 4-2015-02422 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.3.1; 26.3.1; A26.3.5 
(731) Y.S.S (THAILAND) CO., LTD  (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong, Thepharak 
Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 
10540, Thailand 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Phuộc trước của xe máy; giảm xóc cho xe ô tô; giảm xóc cho xe cộ; hệ thống 

treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ. 
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(210) 4-2015-02423 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Lê Thị Bích Lan   (VN) 

23 Trần Phú, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-02424 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.3.11; 4.5.2; 4.5.3; A7.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Quản Gia 

Việt  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà Licogi 13 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: làm sạch toà nhà; sửa chữa công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-02425 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà máy United Healthcare  

(VN) 

Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế. 
 

Nhóm 36: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 
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Nhóm 37: Sửa chữa trang thiết bị y tế; xây dựng; tư vấn xây dựng (nhà máy, xưởng sản 
xuất). 

 
Nhóm 42: Kiểm định, đo lường, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế; tư vấn xây dựng quy trình 
sản xuất thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02426 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Jollie 

D Việt Nam  (VN) 

Số 91B Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02427 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Jollie 

D Việt Nam  (VN) 

Số 91B Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02428 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.6; A26.4.24; 26.5.1; 26.7.25; 
A5.11.2; A3.13.18 

(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  
(US) 
800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63167, United States of 
America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 31: Gen (genes) được bán như là một thành phần tích hợp không tách rời (integral 
component) của hạt giống nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-02430 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Diệu 

Xuyên  (VN) 

Số 22 đường số 9 cư xá Đình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho ngành y tế; 

chế phẩm y tế, dược phẩm xịt bảo vệ sức khỏe, diệt khuẩn dạng nước; cao dán các loại. 
 

Nhóm 10: Máy đo đường huyết; máy đo huyết áp; máy đo mỡ trong máu; máy xông khí 
dung; máy đo lượng mỡ cơ thể; máy trợ thính. 

 

 
(210) 4-2015-02431 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.3.9; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Diệu 

Xuyên  (VN) 

Số 22 đường số 9 cư xá Đình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho ngành y tế; 

chế phẩm y tế, dược phẩm xịt bảo vệ sức khỏe, diệt khuẩn dạng nước; cao dán các loại. 
 

Nhóm 10: Máy đo đường huyết; máy đo huyết áp; máy đo mỡ trong máu; máy xông khí 
dung; máy đo lượng mỡ cơ thể; máy trợ thính. 

 

 
(210) 4-2015-02432 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.11; 2.1.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ nâu, vàng, trắng, đen 
(731) Phạm Phú Thịnh  (VN) 

158/22 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ. 
 
 

 
(210) 4-2015-02434 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Trương Nguyên  (VN) 

Số 2 đường nội khu Hưng Gia I, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vali, ba lô, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 

 
 

 
(210) 4-2015-02436 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

UPVN  (VN) 

311F30 đường số 7, khu tái định cư 17, 
3Ha, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-02437 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại đặc 

sản Việt Nam  (VN) 

Số 65, ngách 186/25, đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến hoặc bảo quản để làm thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lương thực, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đã qua sơ chế 
để bảo quản, thực phẩm tươi sống. 
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(210) 4-2015-02438 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Em Anh Lê  (VN) 

102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02439 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty thương mại Quảng Trị  (VN) 

Số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp; cao su lỏng; cao su hoà tan; 

cao su cứng (êbônit). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02440 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Thương mại Quảng Trị  (VN) 

Số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Viên nén năng lượng được sản xuất từ mùn cưa, củi gỗ (chất đốt, nhiên liệu). 
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(210) 4-2015-02441 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Thương mại Quảng Trị  (VN) 

Số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng; nhà nghỉ du lịch; khách sạn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02442 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Thương mại Quảng Trị  (VN) 

Số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nướng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02443 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Thương mại Quảng Trị  (VN) 

Số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu. 
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(210) 4-2015-02444 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần FPT  (VN)

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình máy tính, con chuột, bàn phím cho máy tính điện tử, máy tính điện 

tử, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), bộ nhớ cho máy tính điện tử, máy tính xách tay, bộ vi 
xử lý. 

 
 

 
(210) 4-2015-02445 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Hoằng Đạt  (VN) 

243/38D đường liên khu 4-5, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm dùng trong thể thao, mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe gắn máy. 
 
 

 
(210) 4-2015-02446 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.2; 2.1.20; A2.1.16 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 

C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài; lưỡi cưa dùng cho 

máy cưa, mũi khoan kiếng dùng cho máy khoan kiếng; máy khoan; máy mài. 
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(210) 4-2015-02447 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.5; 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại Trân 

Trân  (VN) 

93/2 đường TX 14, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mạch nha làm thực phẩm cho con người; chiết xuất mạch nha cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02448 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 18.1.21; 7.11.10 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Tư vấn và Đào 

tạo An toàn  (VN) 

67/1F Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học, đào tạo chuyên 

nghiệp về an toàn bảo hộ lao động, đào tạo các kỹ năng lái xe an toàn phòng vệ. 
 

 
(210) 4-2015-02449 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 18.1.21; 7.11.10; A3.13.16 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, ghi xám, 

nâu cam, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH Tư vấn và Đào 

tạo An toàn  (VN) 

67/1F Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học, đào tạo chuyên 

nghiệp về an toàn bảo hộ lao động, đào tạo các kỹ năng lái xe an toàn phòng vệ. 
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(210) 4-2015-02450 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.11.10; 18.1.21; 26.4.3; 3.11.10 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, ghi xám, 

cam hồng 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 

tạo An Toàn   (VN) 

67/1F Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học, đào tạo chuyên 

nghiệp về an toàn bảo hộ lao động, đào tạo các kỹ năng lái xe an toàn phòng vệ.  
 
 

 
(210) 4-2015-02451 

 
(220) 

 
28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.1.21; 26.4.3; 3.2.9; 7.11.10 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, ghi xám, 

cam đất 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 

tạo An Toàn (VN)   (VN) 

67/1F Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học, đào tạo chuyên 

nghiệp về an toàn bảo hộ lao động, đào tạo các kỹ năng lái xe an toàn phòng vệ.  
 
 

 
(210) 4-2015-02452 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) TERADA. CAT CO., LTD.   (JP) 

660 Tsuruma, Machida-City, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa có độ trung thực âm thanh cao; loa dùng cho xe ô tô; loa; màng chắn (âm 

thanh); bộ khuếch đại âm thanh; tai nghe.  
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(210) 4-2015-02453 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A9.7.19; A11.1.5; 4.5.2; 4.5.21; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, nâu, kem, cam, xanh lá cây, 

vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Anh Phúc 

Lộc  (VN) 

354/89/11 Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống giải khát do nhà hàng thực hiện 

(cung cấp các bữa ăn nhanh, các suất ăn nhanh tại chỗ). 
 
 

 
(210) 4-2015-02454 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Minh Thành  

(VN) 

60A Hồ Xuân Hương, phường Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy, hải sản tươi sống.  

 
 

 
(210) 4-2015-02455 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Lộc Lan  (VN) 

200 A-B Hòa Bình, phường 3, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 
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(210) 4-2015-02458 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARlS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02460 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (đã qua chế biến); khoai tây nghiền; sữa. 
 

Nhóm 30: Các sản phẩm ăn liền như: mỳ, phở, bún, cháo; bột gia vị; bánh snack; bánh 
quy; kẹo.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02461 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.21 
(731) Icart Group Pte. Ltd.   (SG) 

61 Club Street, Singapore 069436  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; trưng bày sản phẩm; phổ biến các 

thông báo quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
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(210) 4-2015-02462 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nhập khẩu 

Sản xuất Băng keo NANO  (VN) 

41/1 K Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Băng keo cách điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-02463 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm bánh pía lạp xưởng Tân 

Huê Viên  (VN) 

Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ bột. 

 
 

 
(210) 4-2015-02464 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 15, Lane 231, Gaomei Rd., Qingshui 
Dist., Taichung City 436, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; thiết bị đo chính xác; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 

đích y tế; dụng cụ đo biên dạng; thiết bị đo được thiết lập trước thông số; thiết bị đo thiết 
lập trước thông số theo trục Z.  
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(210) 4-2015-02465 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A14.3.13; 26.15.3; 14.1.18 
(731) SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 15, Lane 231, Gaomei Rd., Qingshui 
Dist., Taichung City 436, Taiwan   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; thiết bị đo chính xác; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 

đích y tế; dụng cụ đo biên dạng; thiết bị đo được thiết lập trước thông số; thiết bị đo thiết 
lập trước thông số theo trục Z.  

 
 

 
(210) 4-2015-02466 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A14.3.13; A14.1.8; A14.1.6 
(731) SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 15, Lane 231, Gaomei Rd., Qingshui 
Dist., Taichung City 436, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo; thiết bị đo chính xác; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 

đích y tế; dụng cụ đo biên dạng; thiết bị đo được thiết lập trước thông số; thiết bị đo thiết 
lập trước thông số theo trục Z.  

 
 

 
(210) 4-2015-02467 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia    (VN) 

781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
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(210) 4-2015-02468 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia    (VN) 

781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02469 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02470 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Thuận Gia   (VN) 

781/D7 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-02471 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02472 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(731) YANBIAN PREFECTURE HONGYA 

MINERAL DRINKS CO., LTD.   (CN) 
Erdaobaihe Town Hall, Antu County, 
Yanbian Prefecture, Jilin Province, P. R. 
China  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; nước ép rau (đồ 

uống); đồ uống không cồn; nước uống tinh khiết (đồ uống); hèm mạch nha; nước giải 
khát chiết xuất từ thực vật (đồ uống); chế phẩm để làm nước khoáng; nước uống có gaz.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02473 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MORITA BIOTECH CO., LTD.   (TW) 

No. 878-57, Yongchun E. 7Th Rd., 
Nantun Dist., Taichung City 40874, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; sữa rửa mặt; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-02474 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH cổ phần tư vấn 

thiết kế DREAM Việt  (VN) 

Số 10, ngách 61/1, đường Mễ Trì, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, nhà máy, nhà xưởng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế nội 
thất.  

 

 
(210) 4-2015-02475 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đỏ thẫm, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Bạn Đồng Hành  (VN) 

Số 10 Hàng Mành, phường Hàng Gai, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2015-02476 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.4.2; A5.3.13; 3.7.17; 
A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

năng lượng xanh AVIE Việt 

Nam  (VN) 

Lô A1, khu công nghiệp Đại Đồng, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện. 
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(210) 4-2015-02477 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.2; A26.11.12; A5.3.13; 
1.15.5 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

năng lượng xanh AVIE Việt 

Nam   (VN) 

Lô A1, khu công nghiệp Đại Đồng, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-02480 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Dũng Sơn  

(VN) 

Số nhà 17 ngõ 2/115 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp ga; nồi lẩu điện; thiết bị lọc nước; dụng cụ nấu nướng, dùng 

điện; máy hút mùi. 
 

 
(210) 4-2015-02481 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Cam đất, xám đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng SAVACO  (VN) 

229/2A Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hoá chất dạng keo để trám các lỗ hở của bê tông, 

hoá chất làm cứng bê tông, chế phẩm hoá học để làm bóng màu (làm sáng màu) dùng 
trong công nghiệp, hoá chất bảo vệ bê tông (trừ dầu và sơn), chế phẩm chống thấm nước 
cho bê tông xi măng (trừ sơn), vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ 
thi công chống thấm, chống ẩm cho các công trình; xây dựng dân dụng; xây dựng công 
nghiệp; trang trí nội thất. 
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(210) 4-2015-02482 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 3.7.17; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ ẩm thực Long Châu  

(VN) 

30 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-02483 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ ẩm thực Long Châu  

(VN) 

30 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-02484 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Hòa  (VN) 

Nhà số 5, D5, khu đô thị Nam Thăng 
Long, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ hát karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người, dịch vụ mát-xa 
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(210) 4-2015-02485 (220) 28.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Phạm Thị Thúy  (VN) 

91 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-02486 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

Nhà số 1, ngõ 17A, đường Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu cồn (đồ uống); rượu vốtca.  

 

 
(210) 4-2015-02487 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 2.3.22; 2.1.22; 25.12.1; 
22.5.10 

(591) Vàng, mận chín, đen, đỏ, cam, trắng, 
xanh ngọc 

(731) Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ 

Sơn Đồng  (VN) 

Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Tượng gỗ, sập gụ, bàn thờ gỗ, hoành phi gỗ, câu đối gỗ, trường kỷ gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-02488 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Mận chín 
(731) Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ 

Sơn Đồng   (VN) 

Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 20: Tượng gỗ, sập gụ, bàn thờ gỗ, hoành phi gỗ, câu đối gỗ, trường kỷ gỗ. 
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(210) 4-2015-02489 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1, 2, 3F., No.172, Sec.2, Nanking East 
Rd., Jhongshan District, Taipei City, 
Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện điêzen; máy quạt gió (máy); máy quạt gió chạy 

điện; máy nén; máy nén khí; các bộ phận của máy cụ thể là: bộ phận nén, bộ phận nén 
khí, bộ phận nén khí lạnh, bộ phận nén ly tâm, bộ phận nén siết vít, bộ phận bơm; bộ lọc 
dùng cho máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận lọc dầu của máy và 
động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận lọc nhiên liệu của máy và động cơ (bộ 
phận của máy và động cơ), bộ phận tách khí và dầu của máy và động cơ (bộ phận của 
máy và động cơ); bộ phận sấy khô của máy và động cơ (bộ phận của máy và (động cơ); 
bộ phận làm mát dầu của máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận làm 
mát của máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ); bộ phận tản nhiệt làm mát của 
máy và động cơ (bộ phận của máy và động cơ). 

 

 
(210) 4-2015-02490 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) EIS CO., LTD.  (JP) 

1-103, Hibikino-kita, Wakamatsu, 
Kitakyushu, Fukuoka, 808-0138, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng đường phố bằng đèn đi ốt phát quang và thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 
 

 
(210) 4-2015-02491 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
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minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02492 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02493 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
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quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02494 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02495 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2015-02496 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02497 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2015-02498 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02499 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại yến sào Đông Nam á  (VN) 

105/4/5 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế (yến sào); tổ yến làm sạch; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; 

tổ yến (yến sào) chế biến; yến chưng với sâm (sản phẩm được cô đặc chế biến từ tổ yến và 
sâm dùng làm thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-02502 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Việt Phong   (VN) 

Số 36, ngách 111/1, đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Giao nhận vận tải; vận tải đa phương thức; du lịch; dịch vụ hậu cần vận tải 
(Logistic).  

 

 
(210) 4-2015-02504 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.3.5; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Phạm Hữu Phong  (VN) 

Thôn Hà Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay, ví tiền (bằng da thật hoặc giả da).  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-02505 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty luật TNHH Minh Khuê  

(VN) 

P802 - tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); dịch vụ trường học (giáo dục); giảng dạy; huấn luyện (đào tạo); thông tin giáo 
dục. 

 

 
(210) 4-2015-02506 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.1.6; A25.7.8; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Sài Gòn 3A  (VN) 

1/6 lầu 2, Nguyễn Trung Trực, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
958 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: các loại đèn.  
 

 
(210) 4-2015-02509 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) GUANGZHOU WANGLAOJI 

PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED    (CN) 
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; đồ uống y tế; kẹo chứa thuốc; thuốc dùng cho mục đích 

y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế; đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó; vật liệu để hàn răng.  

 

 
(210) 4-2015-02510 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.6; A25.1.10; 25.1.9 
(731) GUANGZHOU WANGLAOJI 

PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED    (CN) 
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); rau đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; rau đã được bảo quản; trứng; sản phẩm sữa; dầu có thể ăn được; trái cây trộn; nước 
quả nấu đông.  

 

 
(210) 4-2015-02511 

 
(220) 

 
29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.6; A25.1.10; 25.1.9 
(731) GUANGZHOU WANGLAOJI 

PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED    (CN) 
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; kẹo cao su; bánh 
mứt kẹo, mật ong; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; kẹo ngọt; đồ gia vị.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02512 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.6; A25.1.10; 25.1.9 
(731) GUANGZHOU WANGLAOJI 

PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED    (CN) 
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước (đồ uống); đồ uống không cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp 

muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống là chất lỏng giống 
nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống từ thực vật; nước sinh tố; đồ uống ép từ 
hoa quả không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02513 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.4.4; A3.4.24; A3.4.25 
(731) Lê Viết Lam    (VN) 

20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khóa bằng kim loại  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mát; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khóa (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  
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Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.  
 

Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thủy tinh, sành, sử dụng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót cốc bằng 
vải; khăn lót bàn ăn bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ 
quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 
đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán 
máy tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chla 
khoá, đồ lưu niệm, hàng thú công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc 
chén, văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, 
chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giày dép, thắt lưng, túi, 
ví, ô, mũ nón.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu điễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại), dịch vụ sân gôn (golf), 
dịch vụ giáo dục.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; mát xa 
(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2015-02514 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.5.19; A3.5.24; A3.5.25 
(731) Lê Viết Lam    (VN) 

20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mát; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khóa (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li; túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.  

 
Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thủy tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót cốc bằng 
vải; khăn lót bàn ăn bằng vải  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ 
quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 
đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán 
máy tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa 
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khóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc 
chén, văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, 
chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giày dép, thắt lưng, túi, 
ví, ô, mũ nón.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại), dịch vụ sân gôn (golf), 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc săc dẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; mát xa 
(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-02515 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 3.7.7; 22.1.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hồng Ngát  (VN)

Thôn Yên Trung, xã Yên Sơn, thị xã 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-02516 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; 22.1.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hồng Ngát  (VN)

Thôn Yên Trung, xã Yên Sơn, thị xã 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-02517 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh coban, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Hùng Sông Mã  

(VN) 

Số 2A, ngõ 243/47, phố Nam Dư, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn led.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02518 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh coban, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Hùng Sông Mã  

(VN) 

Số 2A, ngõ 243/47, phố Nam Dư, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện dân dụng, đèn led, đèn và bộ đèn điện, bộ lưu điện, phụ 

gia xây dựng chống thấm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-02520 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.1.1; A25.7.21; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh nước biển, 

vàng, đen 
(731) Công ty TNHH máy lọc nước 

Trường Tiền  (VN) 

1B, lô A, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước nóng lạnh các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2015-02521 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh biển, vàng, 

đen 
(731) Công ty TNHH máy lọc nước 

Trường Tiền  (VN) 

1B, lô A, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước nóng lạnh các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-02522 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần thiết bị văn 

phòng Anh Em  (VN) 

Xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 

 
(210) 4-2015-02523 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) T. CHOITHRAM & SONS  (AE) 
P. O. Box 5249, Dubai, United Arab 
Emirates  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; sắn; cao lương; bột ngũ cốc; các chế 

phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; kem lạnh; mật ong; mật; nấm men; bột nở; 
muối; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia.  

 

 
(210) 4-2015-02524 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-02525 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; hương liệu cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-02526 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Đại   (VN) 

E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe đạp, xích xe 

đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, 
quảng cáo, tổ chức hội chợ triến lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu 
giá. 

 

 
(210) 4-2015-02527 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Đại   (VN) 

E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe đạp, xích xe 

đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, 
quảng cáo, tổ chức hội chợ triến lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu 
giá. 
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(210) 4-2015-02528 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Đại   (VN) 

E12/32P Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, khung (sườn) xe đạp, vành xe đạp, yên xe đạp, xích xe 

đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp và phụ tùng xe đạp, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, 
quảng cáo, tổ chức hội chợ triến lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, bán đấu 
giá. 

 

 
(210) 4-2015-02531 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 

Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02532 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 

Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02533 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD.  (CN) 
Room 618, Building Number 1, Lucky 
City Commercial Center, Suzhou  
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để cân; cân; dụng cụ đo; thước ni vô đo mức thăng bằng; 
com pa đo ngoài; đồng hồ vạn năng số; ampe kìm; đầu dây tiếp dẫn; quần áo bảo hộ 
phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; mũ bảo hiểm; găng tay 
bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ phòng độc (không dùng cho hô hấp nhân tạo); giày 
bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; kính bảo hộ cho thể thao; vật đệm đầu gối cho 
người lao động; hộp pin; thiết bị nạp ắc quy; dây cáp điện; dây điện; cầu dao điện; máy 
biến thế (điện); phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện). 

 

 
(210) 4-2015-02534 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD.  (CN) 
Room 618, Building Number 1, Lucky 
City Commercial Center, Suzhou  
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ khoan; chìa vặn vít; cưa (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ cầm tay); 

cái kìm; kẹp (dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng); búa (dụng cụ cầm tay); rìu; đục; 
cái bàn (công cụ cầm tay); bào rãnh (công cụ cầm tay); dụng cụ nhổ đinh (thao tác bằng 
tay); giũa (dụng cụ); dụng cụ đột, dập (công cụ cầm tay); dụng cụ tán đinh (công cụ cầm 
tay); chìa khóa 6 cạnh để vặn ổc (công cụ cầm tay); kích nâng, điều khiển bằng tay; túi 
đựng bộ đồ nghề cầm tay (có chứa dụng cụ); dụng cụ kẹp giữ, điều khiển bằng tay; dụng 
cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ 
công); dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); súng bắn keo (dụng cụ cầm tay, không dùng 
điện); dao pha (dao); mũi khoan (dụng cụ cầm tay); đĩa mài bằng đá nhám (dụng cụ cầm 
tay); lưỡi cưa (bộ phận của dụng cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2015-02535 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD.  (CN) 
Room 618, Building Number 1, Lucky 
City Commercial Center, Suzhou  
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; búa (bộ phận máy móc); máy cắt (máy móc); máy cưa; máy chà 

nhám; máy mài góc (dùng điện); máy mài (dùng điện); máy vặn ốc dùng điện; súng phun 
khí nóng (hoạt động bằng điện); súng phun hồ dính, dùng điện; súng phun sơn; súng bắn 
gim (dùng điện); máy trộn; máy tiện (máy công cụ); máy gia công gỗ; cần trục; máy rung 
dùng trong công nghiệp; máy khoan phá; máy đầm (dùng trong xây dựng); máy khoan 
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khí nén; máy đánh bóng khí nén; máy khí nén; máy cắt cỏ; máy cắt và thu hoạch cỏ; máy 
tỉa hàng rào; máy bơm; máy giặt áp lực cao; máy hút bụi chân không; máy nông nghiệp; 
máy phát điện; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy hàn điện; mũi khoan (bộ 
phận máy); mũi khoan phay (bộ phận máy); mũi tua vít (bộ phận máy móc); lưỡi cưa (bộ 
phận của máy); đĩa mài (bộ phận máy móc); miếng đệm dùng trong máy đánh bóng (bộ 
phận máy móc); bánh nhám (bộ phận máy móc); đĩa cắt (bộ phận máy móc). 

 

 
(210) 4-2015-02536 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại ROKO Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 25B, tổ dân phố số 3, thị trấn 
Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho 

xây dựng; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-02537 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; A3.3.17; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh, xám, đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại ROKO Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 25B, tổ dân phố số 3, thị trấn 
Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; thông tin về thương mại; giới thiệu sản phẩm; 

khảo sát kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02538 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Hà Thị Vũ Linh Hồng  (VN)

495/36/55/14A Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý. 
 
 

 
(210) 4-2015-02539 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Hà Thị Vũ Linh Hồng  (VN)

495/36/55/14A Huỳnh Tấn Phát, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; ô (dù); va li; cặp học sinh; túi du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2015-02540 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 2.9.1; 26.15.15; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tâm Bình  (VN) 

111/24A đường Hà Huy Tập, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨k L¨k 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đậu phộng rang muối, gia vị ngũ vị hương, bột nghệ. 

 
 

 
(210) 4-2015-02541 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.2.3; 26.2.1; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Giao thông Việt Nam  (VN) 

150 Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động. 
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(210) 4-2015-02542 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Đen, nhũ trắng 
(731) Công ty TNHH Dệt len Thời 

trang Hà Nội  (VN) 

Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo len; khăn quàng cổ; mũ; quần áo; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu: áo len, khăn quàng cổ, mũ, quần áo, 
giày, dép. 

 

 
(210) 4-2015-02543 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Lê Thế Bình  (VN) 

333/19/14 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 

chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm), kem dưỡng da, 
kem chống nắng (mỹ phẩm), sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2015-02544 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

ánh Sáng Việt  (VN) 

343/65 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện bao gồm: đèn chiếu sáng, tụ đèn, trụ đèn, đuôi đèn, động 

cơ điện, dây điện. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống thiết bị điện. 
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(210) 4-2015-02545 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.15; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp  (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02546 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.15; 4.3.7; 4.5.5 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp  (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02547 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.15; 4.5.5 
(591) Đen, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp  (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
972 

(210) 4-2015-02548 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.15; 4.5.5 
(591) Đen, xanh cô ban, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp  (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02549 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.21 
(591) Đen, xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp  (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02550 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 Khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tể, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-02551 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02552 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Pharm   (VN) 

Số 89 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02553 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 

kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 

Nam   (VN) 

Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-02554 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 

kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 

Nam   (VN) 

Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02555 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, Phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02556 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02557 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02558 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Danh Cảng   (VN)

Đội 6, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước (không bằng kim loại), phụ kiện ghép nối cho ống cứng 
dẫn nước (không bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-02559 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A25.7.21 
(591) Đỏ đô 
(731) Công ty TNHH thương mại Phú 

Mỹ An  (VN) 

420/30/22 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-02561 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nhật Linh   (VN)

Số 304 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị: thiết bị bảo vệ, đàm thoại, camera giám sát, máy chiếu, 

laptop, máy ảnh kỹ thuật số.  
 

 
(210) 4-2015-02562 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Cam, nâu đỏ, xám, vàng 
(731) Nguyễn Văn Sơn   (VN) 

Tổ dân phố khu 6, thị trấn Rạng Đông, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 31: Cá bống bớp giống; cá diêu hồng giống; hàu giống; cá tầm giống; tôm giống; 

ngao giống.  
 

 
(210) 4-2015-02563 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) Phạm Thị Hoa   (VN) 

Mỹ Tiến 2, thôn Phụ Long, xã Nam 
Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 31: Các loại cây: cây mai, cây đào và các loại hoa: hoa ly, hoa hồng, tulip.  

 

 
(210) 4-2015-02564 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.3.6 
(591) Cam, nâu, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Trần Thị Hải Bình   (VN) 

Số 46/72 đường Trần Thái Tông, phường 
Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  
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(511)   Nhóm 31: Rau tươi, trái cây tươi, cây giống, gia cầm sống, hạt giống thực vật, cá còn 
sống.  

 
 

 
(210) 4-2015-02565 

 
(220) 

 
29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, tím, trắng, vàng, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Thiên Ân   (VN) 

Số 27 đường Trần Đăng Ninh, phường 
Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, vận tải. 

 
 

 
(210) 4-2015-02567 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Tú   (VN) 

Thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-02568 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn.  

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
978 

(210) 4-2015-02571 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.7.22 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thực 

phẩm và giải khát Việt Nam  

(VN) 

Lầu 5, toà nhà Sài Gòn Royal, 91 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán rượu (bar); khách sạn; khu nghỉ dưỡng 

(resort). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02572 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) POLICHEM S.A.   (LU) 

50, Val Fleuri L - 1526 Luxembourg  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02573 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lý Quốc Cường  (VN) 

241 Phan Xích Long, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
979 

(210) 4-2015-02574 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Phạm Ngọc Quý  (VN) 

B1.05.02 chung cư Lê Thành, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; bộ biến đổi điện; bảng điều khiển phân 

phối điện; bộ điều chỉnh, biến đổi đèn điện; đèn LED; chấn lưu đèn. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông hàng không; bóng đèn điện; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn lồng 
chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-02576 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh, đen 
(731) Danh Hữu Dũng  (VN) 

41 Quách Vũ, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-02577 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản, cụ 

thể là định giá, đánh giá, cho thuê, đại lý, môi giới và quản lý bất động sản; hệ thống dịch 
vụ tài chính và ngân hàng toàn diện và nâng cao, bao gồm dịch vụ thẻ tín dụng.  

 

 
(210) 4-2015-02578 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KYOTARU CO., LTD.  (JP) 

2-7-5 Nihombashi Ningyo-Cho, CHUO-
Ku, Tokyo 103-0013, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Món ăn kiểu Nhật chủ yếu gồm cơm nấu chín để nguội, viên thành những 
chiếc bánh nhỏ, và được bọc ngoài hoặc phủ lên trên bởi các nguyên liệu khác như miếng 
cá sống (sushi); món ăn cho một phần ăn, mang đi hay gói mang về nhà, chủ yếu bao 
gồm cơm, được phủ lên trên bởi cá hoặc thịt, rau quả nấu chín hoặc giầm (bento box). 

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-02579 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02580 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2015-02581 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02582 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2015-02583 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát 
quang; màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in 
dùng với máy vi tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn); điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2015-02584 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-02585 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-02586 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUISHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2015-02587 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất khẩu thủy 

sản Việt Hảo  (VN) 

Khu phố Bình Chánh, phường Khánh 
Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Mực ăn liền; mực giòn; mực chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-02588 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.3; A26.11.13; 1.15.24; 18.3.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất khẩu thủy 

sản Việt Hảo  (VN) 

Khu phố Bình Chánh, phường Khánh 
Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 29: Mực tẩm gia vị; mực sấy khô; mực chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hải sản. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02591 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(731) Nguyễn Văn Hồng  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy ướt; giấy cuộn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02592 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm dùng cho môi. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02593 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm dùng cho môi. 
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(210) 4-2015-02594 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm dùng cho môi. 

 

 
(210) 4-2015-02595 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hải Thiên  (VN) 

Số nhà 39, ngách 20, ngõ 432 Đội Cấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-02596 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Thái Thị Lệ Thủy  (VN) 

52/3 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dạy vẽ. 

 

 
(210) 4-2015-02597 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Thái Thị Lệ Thủy  (VN) 

52/3 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
986 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dạy vẽ.  
 
 

 
(210) 4-2015-02598 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám 
(731) Thái Thị Lệ Thủy  (VN) 

52/3 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dạy vẽ.  

 
 

 
(210) 4-2015-02599 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-02600 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-02601 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-02602 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH in và thương 

mại An Phú  (VN) 

Tổ 3, cụm 1, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 40: In ấn; nhuộm vải sợi; nhuộm quần áo; dịch vụ may đo quần áo, cắt vải, tẩy 

trắng vải.  
 
 

 
(210) 4-2015-02604 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 14.1.5; A14.1.19; A14.7.13 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, tím than 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 

C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài; lưỡi cưa dùng cho 

máy cưa, mũi khoan kính (kiếng) dùng cho máy khoan kính (kiếng); máy khoan; máy 
mài.  
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(210) 4-2015-02605 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Pha Nam Hà Nội  (VN) 

Số 12 H1, khu đô thị Yên Hoà, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02607 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Đỏ xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Trung tâm ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ Kiên 

Giang   (VN) 

Lô KK4, K3-4, khu vực IV, dự án lấn 
biển, phường An Hòa, thành phố Gạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, rau tươi, lúa.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản.  
 

 
(210) 4-2015-02609 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

nuôi trồng thủy sản Hương 

Giang   (VN) 

12/44 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản; chế phẩm thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho thủy 

sản; tác nhân hóa học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng 
cho động vật.  
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Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; men cho thức ăn động vật; thức ăn tăng 
trọng dùng cho động vật.  

 
 

 
(210) 4-2015-02610 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.7 
(731) Hộ kinh doanh Dương Trần  

(VN) 

Số 6A1, phố Trần Quốc Toản, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 
 

 
(210) 4-2015-02611 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá, hồng cánh sen 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

THALLO  (VN) 

Số 104 đường Hoàng Diệu, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang thiết bị y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-02612 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá, hồng cánh sen 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

THALLO  (VN) 

Số 104 đường Hoàng Diệu, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2015-02615 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.4.6 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN)

Số 855 Trần Phú, phường Cẩm Thạch, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: quảng cáo, trang trí nội thất, mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-02619 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.1.10; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 

1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2015-02620 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 

1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều. 

 

 
(210) 4-2015-02621 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Trắng, hồng, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Mai Phượng   (VN) 

254A Man Thiện, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo em bé.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo em bé, giày dép, mũ nón, tất (vớ) chân.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02622 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Phạm Thị Thu Trang  (VN)

Khu phố 2, phường Đô Vinh, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang nho, rượu vang. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02623 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty cổ phần mậu dịch 

Đông á La Gi   (VN) 

309A Chung Cư Him Lam 6A đường số 
14, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy mát xa, ghế mát xa, bút mát xa; máy rửa mặt; bút trị mụn.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối; mỹ phẩm; dụng cụ làm đẹp (máy mát xa, bút mát xa, mày 
rửa mặt); dụng cu thời trang (ba lô, túi xách, quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức), thức 
ăn thức uống (bánh ngọt; nướe ngọt, yến sào, kẹo dẻo); đồ gia dụng (ly tách, bếp điện tủ 
nhựa đưng thức ăn; máy xay đa năng). 
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(210) 4-2015-02624 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.3.16; 26.4.1; 5.3.11 
(591) Xám, nâu vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh

sản xuất chế biến tư vấn kỹ 

thuật và xuất nhập khẩu 

Hùng Vinh   (VN) 

4 Đường Nam Hòa, khu phố 3, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02625 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi, vàng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

phát triển đô thị Mê Kông  

(VN) 

Tầng 1, tòa nhà N6E, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 

sản); quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02626 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN)

1104/1 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; phanh cho xe 

cộ. 
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(210) 4-2015-02627 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN)

1104/1 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; phanh cho xe 

cộ. 
 

 
(210) 4-2015-02628 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất MP Bích Ngọc  (VN) 

Số nhà 76/36/38 đường số 19, tổ 3, khu 
phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02629 

 
(220) 

 
30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Vũ  (VN) 

20A2, TTTM Cái Khế, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và tạo mẫu tóc, dịch vụ cắt tóc nam nữ. 

 

 
(210) 4-2015-02630 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân muối 

Huỳnh Tám  (VN) 

Xóm 8, thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 
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(210) 4-2015-02631 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nhựa Nguyên 

Phát  (VN) 

ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng nhựa như: giá, kệ, bàn, ghế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02632 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ 
(731) Vũ Phương DZI  (VN) 

137/44/1 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để tạo khói. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02633 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH INTERNATIONAL 

USA  (VN) 

B42 khu phố 4, đường C1, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. 
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(210) 4-2015-02634 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thánh Khôn  (VN) 

9/31 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 26: Nút cao cấp bằng: đồng, thiếc, nhôm dùng trong ngành giày, túi xách, tủ, va li, 

may mặc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02635 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thánh Khôn  (VN) 

9/31 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 26: Nút cao cấp bằng: đồng, thiếc, nhôm dùng trong ngành giày, túi xách, tủ, va li, 

may mặc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02640 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 5.7.3; 25.1.6; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, nhũ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Trung tâm Phát triển Công 

nghệ Kỹ thuật Chống hàng 

giả thuộc Hiệp hội Chống 

hàng giả và Bảo vệ Thương 

hiệu Việt Nam  (VN) 

Số 50 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
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(210) 4-2015-02641 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 25.1.6; 5.7.3; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, nhũ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Trung tâm Phát triển Công 

nghệ Kỹ thuật Chống hàng 

giả thuộc Hiệp hội Chống 

hàng giả và Bảo vệ Thương 

hiệu Việt Nam  (VN) 

Số 50 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 

 

 
(210) 4-2015-02642 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.7.3; 25.1.6; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, nhũ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Trung tâm Phát triển Công 

nghệ Kỹ thuật Chống hàng 

giả thuộc Hiệp hội Chống 

hàng giả và Bảo vệ Thương 

hiệu Việt Nam  (VN) 

Số 50 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 

 

 
(210) 4-2015-02643 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 6.1.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  

(VN) 

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo lạc (kẹo đậu phộng); kẹo vừng (kẹo mè); kẹo mềm; gạo 

lức. 
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Nhóm 35: Mua bán: gạo; gạo lức; bột gạo lức; đỗ xanh (đậu xanh); đỗ đỏ (đậu đỏ); đỗ 
trắng (đậu trắng); đỗ đen (đậu đen); đỗ tương (đậu nành); hạt sen; vừng (mè). 

 

 
(210) 4-2015-02644 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KANG, HYUNG GOO  (KR) 

Dongbu Centreville 103-2404, 206 
Seolleung-ro Gangnam-gu Seoul 
Metropolitan (135-838), Republic of 
Korea 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành 

buổi hoà nhạc; cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); tổ 
chức các phòng trưng bày nghệ thuật cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-02645 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần X20  (VN)

35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuy măng sét; kẹp cài cà vạt; đồ 

trang sức; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết (bút). 

 
Nhóm 18: Ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi du lịch; « 
(dù). 

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, túi du lịch, ô (dù), vải dệt kim, vải len, vải 
tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, 
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caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn, chỉ dùng cho ngành dệt, hóa chất công nghiệp, chế 
phẩm nhuộm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; mua, 
bán bất động sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02646 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần X20  (VN)

35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuy măng sét; kẹp cài cà vạt; đồ 

trang sức; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết (bút). 

 
Nhóm 18: Ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi du lịch; « 
(dù). 

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, túi du lịch, ô (dù), vải dệt kim, vải len, vải 
tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, 
caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn, chỉ dùng cho ngành dệt, hóa chất công nghiệp, chế 
phẩm nhuộm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; mua, 
bán bất động sản. 
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(210) 4-2015-02647 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần X20  (VN)

35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuy măng sét; kẹp cài cà vạt; đồ 

trang sức; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết (bút). 

 
Nhóm 18: Ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi du lịch; « 
(dù). 

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, túi du lịch, ô (dù), vải dệt kim, vải len, vải 
tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, 
caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn, chỉ dùng cho ngành dệt, hóa chất công nghiệp, chế 
phẩm nhuộm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; mua, 
bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-02648 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần X20  (VN)

35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuy măng sét; kẹp cài cà vạt; đồ 
trang sức; đá quý; đồng hồ. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết (bút). 

 
Nhóm 18: Ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi du lịch; « 
(dù). 

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, túi du lịch, ô (dù), vải dệt kim, vải len, vải 
tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, 
caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn, chỉ dùng cho ngành dệt, hóa chất công nghiệp, chế 
phẩm nhuộm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; mua, 
bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-02649 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần X20  (VN)

35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuy măng sét; kẹp cài cà vạt; đồ 

trang sức; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết (bút). 

 
Nhóm 18: Ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi du lịch; « 
(dù). 

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  
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Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, túi du lịch, ô (dù), vải dệt kim, vải len, vải 
tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, 
caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn, chỉ dùng cho ngành dệt, hóa chất công nghiệp, chế 
phẩm nhuộm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; mua, 
bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-02651 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25 
(731) Nguyễn Văn Hoàng  (VN)

Thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ 

trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-02653 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Tống Minh Đức   (VN) 

Thôn Tống Xá, xã Yên Cường, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu bếp; thiết bị chiếu sáng; thiết bị làm nóng nước; thiết bị phân phối 

nước.  
 

 
(210) 4-2015-02654 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Tống Minh Đức  (VN) 

Thôn Tống Xá, xã Yên Cường, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; thiết bị thu hồi nhiệt; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị đun 

nước; thiết bị phân phối nước; thiết bị làm nóng nước.  
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(210) 4-2015-02655 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh tạp hóa Mỹ 

phẩm - Dầu dừa mỹ phẩm  (VN) 

Số 100A, đường Trần Quốc Toản, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02656 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.7; 26.15.15 
(591) Đỏ tươi, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Trường Tín  (VN) 

19P Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02657 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đen, hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nữ Hoàng 

Thời Trang  (VN) 

5/49/10 đường Nơ Trang Long, phường 
7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại.  
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(210) 4-2015-02658 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc thạch 
(731) Công ty TNHH Tân Nhật ánh  

(VN) 

29 đường 218 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện.  

 

 
(210) 4-2015-02659 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vi tính An Phát  (VN) 

238A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông.  

 

 
(210) 4-2015-02660 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 24.1.1; 4.3.3; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, lam sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Thành Long Đà Nẵng  (VN) 

71 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2015-02661 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đạt Thành Phát  

(VN) 

1/217D Bưng Ông Thoàn, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: xây dựng.  
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(210) 4-2015-02662 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Cam cháy, xanh da trời, xám đen 
(731) Công ty cổ phần Hải Nhân  

(VN) 

Số 1 đường 270C, khu phố 4 Đỗ Xuân 
Hợp, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-02663 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 20.5.7 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế Bách Việt  (VN) 

776/22B Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: ChÓ phẩm sinh học; tác nhân hóa học; chất tẩy; chế phẩm chuẩn đoán; chế 

phẩm khử trùng; chế phẩm hóa học, tất cả dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị phân tích (xét nghiệm) cho mục đích y tế; máy khử rung tim; thiết bị 
nha khoa; máy ghi điện tim (điện tâm đồ); đèn cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân 
tạo.  

 

 
(210) 4-2015-02664 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 20.5.7 
(591) Da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ kỹ thuật Bách Việt  

(VN) 

43D/36 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học; tác nhân hóa học; chất tẩy; chế phẩm chuẩn đoán; chế 

phẩm khử trùng; chế phẩm hóa học, tất cả dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 10: Thiết bị phân tích (xét nghiệm) cho mục đích y tế; máy khử rung tim; thiết bị 
nha khoa; máy ghi điện tim (điện tâm đồ); đèn cho mục đích y tế; thiết bị hô hấp nhân 
tạo.  

 

 
(210) 4-2015-02665 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Đại Lộc  

(VN) 

B15/45 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-02666 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ yên chi, trắng, nâu 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà

hàng Thiên Thanh PASHA 

TURKISH & MEDITERRANEAN 

CUISINE  (VN) 

25 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-02667 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(VIETTEL)  (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia 

tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; cho thuê đường truyền viễn thông và 
Internet; cung cấp các kênh viễn thông, truyền hình cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ 
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truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, 
ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản, trò chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các 
thông tin khác qua máy tính và qua hệ thống mạng viễn thông, truyền hình; truyền phát 
chương trình phát thanh và truyền hình dưới dạng kỹ thuật số lên hệ thống máy tính toàn 
cầu.  

 
Nhóm 41: Sản xuất và phân phối phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch 
vụ giới thiệu phim; dịch vụ cho thuê phim; dịch vụ trường quay; xuất bản tạp chí, sách, 
báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hoá; cung cấp các trang điện tử trực tuyến không tải 
xuống được; cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hoá và giải trí; dịch vụ 
giải trí trên các phương tiện truyền thông bao gồm truyền hình, Internet, điện thoại; cung 
cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ sổ xố. 

 

 
(210) 4-2015-02668 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội

(VIETTEL)  (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ điện thoại; dịch vụ tin nhắn; dịch vụ phát thanh; 

dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ 
Internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; 
cho thuê đường truyền viễn thông và Internet; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, 
các nội dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản, 
trò chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các thông tin khác qua mạng máy tính 
hoặc mạng viễn thông, truyền hình.  

 

 
(210) 4-2015-02669 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(VIETTEL)  (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ điện thoại; dịch vụ tin nhắn; dịch vụ phát thanh; 

dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ 
Internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; 
cho thuê đường truyền viễn thông và Internet; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1007 

các nội dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản, 
trò chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các thông tin khác qua mạng máy tính 
hoặc mạng viễn thông, truyền hình  

 

 
(210) 4-2015-02670 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông quân đội 

(VIETTEL)  (VN) 

Số 1, phố Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thoại; dịch vụ tin nhắn; dịch vụ phát thanh; dịch vụ 

truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch vụ Internet 
(dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp); cho thuê thiết bị viễn thông, truyền hình; cho thuê 
đường truyền viễn thông và Internet; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội 
dung đa phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản, trò 
chơi, thông tin chung, các băng âm thanh và các thông tin qua mạng máy tính hoặc mạng 
viễn thông, truyền hình.  

 

 
(210) 4-2015-02674 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng   (VN) 

56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm (loại ống nhựa bên trong có lõi thép dùng cho xe cơ giới và 
máy móc công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-02676 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 3.1.15 
(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 

P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 

 
(210) 4-2015-02677 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa 

Duyên Việt  (VN) 

512 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  

 
 

 
(210) 4-2015-02678 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A26.3.5; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghiệp Hữu Hồng  (VN) 

157-159 Xuân Hồng, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo điện; máy đo, thiết bị đo (đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước, đồng 

hồ đo ga); thiết bị đo xăng; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; máy truyền phát tín hiệu 
điện tử; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; thiết bị đo tần số; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); 
thiết bị xử lý dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2015-02679 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghiệp Hữu Hồng   (VN) 

157-159 Xuân Hồng, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo điện; máy đo, thiết bị đo (đồng hồ đo điện, đồng hồ nước, đồng hồ 
đo ga); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; máy truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị 
điện báo vô tuyến; thiết bị đo tần số; bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị xử lý dữ liệu. 

 
 

 
(210) 4-2015-02680 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 

Hùng Quân  (VN) 

611/24B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, đầu nối 

mạng, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông. 
 
 

 
(210) 4-2015-02681 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 

Hùng Quân   (VN) 

611/24B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, đầu nối 

mạng, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông. 
 
 

 
(210) 4-2015-02683 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, trắng hồng, đỏ, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, vàng xanh, xám, nâu 
nhạt 

(731) Lê Thị Trúc Anh  (VN) 

102/48 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1010 

(210) 4-2015-02684 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) CITYSMART INTERNATIONAL 

LIMITED  (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporation 
Centre, Road Town, Tortola, Bristish 
Virgin Islands 

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 

 
 

 
(210) 4-2015-02685 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Cam, đen, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gạch tuynel Phước Hoà  (VN) 

Thửa đất số 106, tờ bản đồ 48, ấp Đồng 
Chinh, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói. 

 
 

 
(210) 4-2015-02687 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Cam, vàng, đen, trắng 
(731) SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.  (IN) 

Plot No. 401, Sector - 3, Pithampur - 
454774, Dist. - Dhar ( M.P) - India 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm nước; bơm (bộ 

phận của máy móc; máy hoặc động cơ); động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; bơm nhiên liêu tự điều chỉnh. 

 
Nhóm 09: Máy bơm cứu hỏa.  
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(210) 4-2015-02688 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ACT ACTIVITES CHIMIQUES ET 

THERAPEUTIQUES LABORATOIRES 
SARL (ACT Laboratoires)  (CH) 
Rue d'Italie 11 - 1204 - Geneve, 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02689 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ACT ACTIVITES CHIMIQUES ET 

THERAPEUTIQUES LABORATOIRES 
SARL (ACT Laboratoires)   (CH) 
Rue d'Italie 11 - 1204 - Geneve, 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02690 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Fu Tai  (VN)

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2015-02691 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại vận tải Hải Tuyến  (VN) 

Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, mÒn bông. 

 

 
(210) 4-2015-02692 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại vận tải Hải Tuyến   (VN) 

Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, mÒn bông. 

 

 
(210) 4-2015-02693 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A25.7.7; 26.13.25; 26.2.7 
(731) Công ty CP đầu tư phát triển 

Sohee Hàn Quốc  (VN) 

Phòng L2-202 Tháp C, TTTM Vincom 
Galleriers, số 114 Mai Hắc Đế, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo tắm; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); áo vét (quần áo); 

đồng phục; cà vát; váy; áo choàng; thắt lưng (trang phục); mũ; khăn quàng cổ; giày cao 
cổ bằng da; giày ống ngắn; giày cao su; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; găng tay (trang 
phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; tất dài. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, cà vát, thắt lưng (dùng cho trang phục).  
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(210) 4-2015-02694 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 18.1.21 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Vạn Xuân  (VN) 

Số 28, ngõ 266, phố Lê Thanh Nghị, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe máy.  

 

 
(210) 4-2015-02698 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Năng Lượng 

Xanh  (VN) 

11 hẻm 2 Nguyễn Văn Tiên, khu phố 3, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn đường chiếu sáng 

dùng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-02699 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Nguyễn Xuân Bình  (VN) 

33B Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Van cổng; van một chiều; van vòi; van cân bằng; y lọc; khớp nối (tất cả bằng 

kim loại và không phải là bộ phận của máy). 
 

 
(210) 4-2015-02700 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) YUMESHIN TSUSHO CO., LTD.   (JP) 

Dream Building 101, 10-16, 1-Chome, 
Kouzu, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
542-0072, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; xà phòng; chế phẩm kem đánh răng; dầu gội 
đầu; nước hoa; lông mi giả; móng (tay; chân) giả.  

 

 
(210) 4-2015-02701 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 

Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02702 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

An Đạt   (VN) 

Phòng 702 Tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02703 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

An Đạt    (VN) 

Phòng 702 tòa nhà CT1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước sắn dây giải khát, nước giải khát hoa quả, nước giải khát không cồn, tất 
cả là đồ uống không cồn.  

 

 
(210) 4-2015-02704 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế, bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02705 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai.  

 

 
(210) 4-2015-02706 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 
 

 
(210) 4-2015-02707 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây (không 

cồn), đồ uống không có cồn.  
 
 

 
(210) 4-2015-02708 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y, 
đồ uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho em bé, cốm bổ sung dinh dưỡng 
dùng trong mục đích y tế, mua bán lương thực, thực phẩm, bột và các sản phẩm làm từ 
bột ngũ cốc, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, sữa tươi, sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02709 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 

thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế, bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02710 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa chua, phô mai.  

 

 
(210) 4-2015-02711 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02712 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây (không 

cồn), đồ uống không có cồn.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02713 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 

P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y, 
đồ uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho em bé, cốm bổ sung dinh dưỡng 
dùng trong mục đích y tế, mua bán lương thực, thực phẩm, bột và các sản phẩm làm từ 
bột ngũ cốc, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, sữa tươi, sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-02714 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 

thương mại Thanh Quang  

(VN) 

Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02715 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 

thương mại Thanh Quang  

(VN) 

Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02717 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống làm dược liệu, dược liệu tươi (cây 
giống), rau lá tươi, rau củ tươi, trái cây tươi.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02718 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống làm dược liệu, dược liệu tươi (cây 

giống), rau lá tươi, rau củ tươi, trái cây tươi.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02719 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống làm dược liệu, dược liệu tươi (cây 

giống), rau lá tươi, rau củ tươi, trái cây tươi.  
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(210) 4-2015-02720 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakam 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống làm dược liệu, dược liệu tươi (cây 

giống), rau lá tươi, rau củ, trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-02721 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, xanh dương, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đức Minh   (VN) 

Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng cho xe máy như: xích, lò so giảm sóc, vành xe, chi tiết xe máy bằng 

nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-02722 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.4; 15.7.1 
(591) Vàng, xanh nước biển nhạt, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH cơ khí An Việt 

Cường   (VN) 

Khu công nghiệp Xuân Tiến, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Ru lô lăn sơn; chổi quét sơn.  
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(210) 4-2015-02723 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH giầy Bình Minh  

(VN) 

243/27/4 Mã Lò, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-02724 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN)

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-02725 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Duy Trình  (VN) 

Thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 

chậu rửa gắn cố định; hệ thống ống dẫn nước. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
kinh doanh các sản phẩm sau: bồn tắm, vòi nóng lạnh cho ống nước, hệ thống và thiết bị 
vệ sinh, vòi hoa sen, chậu rửa gắn cố định, hệ thống ống dẫn nước. 

 

 
(210) 4-2015-02726 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Duy Trình  (VN) 

Thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 
chậu rửa gắn cố định; hệ thống ống dẫn nước. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
kinh doanh các sản phẩm sau: bồn tắm, vòi nóng lạnh cho ống nước, hệ thống và thiết bị 
vệ sinh, vòi hoa sen, chậu rửa gắn cố định, hệ thống ống dẫn nước. 

 
 

 
(210) 4-2015-02727 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hoàng Minh Hải  (VN) 

Thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 

chất kết dính cho bê tông. 
 

Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; phụ kiện 
bồn tắm;  bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vật dụng giữ 
giấy vệ sinh; vòng và giá treo khăn tắm; chậu; chậu giặt. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
kinh doanh các sản phẩm sau: chất dính dùng cho gạch ốp tường, chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp, chất kết dính cho bê tông, bồn tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, dụng 
cụ nấu nướng dùng điện, phụ kiện bồn tắm, bình nước nóng cho nhà tắm, hệ thống và 
thiết bị nấu nướng, dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, vật 
dụng giữ giấy vệ sinh, vòng và giá treo khăn tắm, chậu, chậu giặt. 

 
 

 
(210) 4-2015-02728 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Xanh dương, da cam, xanh da trời, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ hàng hải TTA  (VN) 

Số 22/275 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 

giao hàng; vận chuyển hàng hoá; vận chuyển bằng phà. 
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(210) 4-2015-02729 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 1.15.23; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Vàng cam, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

ROYAL Việt Nam  (VN) 

Số 20 - 16 B1 làng Việt Kiều Châu Âu, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa, dầu thơm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm 

để giặt, để tẩy rửa. 
 

Nhóm 11: Nồi hấp (nồi áp suất dùng điện); dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán sâu 
lòng, dùng điện, chảo rán dùng điện; ấm đun nước dùng điện. 

 
Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng); đũa; bộ nồi nấu không dùng điện; bát đĩa bằng sành; 
tách, chén, cốc; chảo rán không dùng điện. 

 
Nhóm 25: Dép; thắt lưng (trang phục); quần áo may sẵn; áo sơ mi; giày; bộ quần áo. 

 
Nhóm 30: Đồ gia vị; gia vị; đường; tương, xốt đậu nành; muối nấu ăn. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩm sau: bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, dầu thơm, dầu gội đầu, xà phòng, chế 
phẩm để giặt, để tẩy rửa, dép, thắt lưng (trang phục), quần áo may sẵn, áo sơ mi, giày, bộ 
quần áo, đồ gia vị, gia vị, đường, tương, xốt đậu nành, muối nấu ăn, nồi hấp (nồi áp suất 
dùng điện), dụng cụ nấu nướng dùng điện, chảo rán sâu lòng dùng điện, chảo rán dùng 
điện, ấm đun nước dùng điện, chậu (đồ chứa đựng), đũa, bộ nồi nấu không dùng điện, bát 
đĩa bằng sành, tách, chén, cốc, chảo rán không dùng điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02730 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Trắng, tím, đen 
(731) Công ty TNHH FANSI  (VN)

Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-02731 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH FANSI  (VN)

Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-02732 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có gaz, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có gaz không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống thể thao và đồ uống tăng 
lực (không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ không cồn 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-02733 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột. 
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có gaz, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có gaz không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống thể thao và đồ uống tăng 
lực (không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ không cồn 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-02734 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có gaz, nước uống không 
cồn, nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có gaz không cồn, đồ uống bổ sung các chất 
điện giải cho mục đích chung (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống thể thao và đồ 
uống tăng lực (không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ 
không cồn (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-02736 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH đào tạo và hợp 

tác Quốc tế  (VN) 

Số 24, Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; các chương trình từ thiện, cụ thể là tặng tiền 

bạc, tài trợ về tài chính và gây quỹ hỗ trợ cho cộng đồng, các tổ chức từ thiện, các chương 
trình và sự kiện giáo dục. 

 
Nhóm 41: Các chương trình từ thiện, cụ thể là cung cấp các dịch vụ giáo dục và thông tin 
giáo dục cho cộng đồng, các tổ chức từ thiện, các chương trình và sự kiện giáo dục. 
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(210) 4-2015-02737 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(731) K-SWISS INC.  (US) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, California, USA 91361 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cho thể thao ngoại trừ những loại đặc biệt được thiết kế chuyên dụng cho 

các loại hàng hóa; ba lô; túi xách tay; túi xách học sinh; va li (hành lý); túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Giầy; giầy cao cổ; dép; dép đi trong nhà; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; quần 
dài; quần đùi; áo vét (trang phục); áo nỉ; quần nỉ; váy; áo len dài tay; áo gilê; áo gió; thắt 
lưng (trang phục); ca vát; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu) và tấm che nắng (đồ đội đầu). 

 

 
(210) 4-2015-02738 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 3.7.17 
(731) SHENZHEN SUPER TIME 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
Zone A, 6/F, Factory 6, Baoyunda 
Logistics Center, Junction of Qianjin 
Road and Xixiang Avenue, Xixiang 
Street, Bao'an District, Shenzhen City, 
P.R.China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hô; mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ); đồng hồ bấm giây; đồ 

trang sức; hộp bằng kim loại quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-02739 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 20.5.25 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Phạm Thanh Thủy  (VN) 

Số 6 phố Nguyễn Cao, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh (chụp ảnh). 
 

Nhóm 40: In ảnh chụp; dịch vụ in. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1028 

(210) 4-2015-02740 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Biển, bảng, hộp quảng cáo; sách, tờ rơi quảng cáo; áp phích quảng cáo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị kinh doanh; quan hệ công chúng (PR); tổ chức triển lãm và 
hội chợ thương mại; xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình, trò chơi truyền hình; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề (có tính chất giáo dục). 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa (bằng máy tính); thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-02742 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 25.1.6 
(731) PEI TIEN FOOD CO., LTD.  (TW) 

No. 65-7, Jiouzuoliao, Longtan 
Township, Taoyuan County 32551, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh quy; bánh gạo; cà phê; bánh quy giòn; trà đen. 

 

 
(210) 4-2015-02743 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Phạm Quang Sáng  (VN) 

Xóm 9, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1029 

(210) 4-2015-02744 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; xà phòng; xà phòng 

tắm; xà phòng rửa tay; dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc; dầu xả tóc; nước thơm dùng 
cho tóc; nước thơm dưỡng tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm chăm sóc tóc; 
mỹ phẩm kích thích mọc tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem dưỡng da; 
kem làm trắng da; nước thơm dùng cho da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chất chống 
đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chất khử mùi cá nhân; mỹ phẩm rửa mặt; mỹ 
phẩm; tinh dầu; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-02745 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HYUNDAI CORPORATION  (KR) 

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay hình cho truyền hình mạch kín (CCTVs); máy quay phim kỹ thuật 

số; máy quay hình (máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình); máy quay 
hình cho xe cộ; máy quay có màn hình chiếu hậu cho xe cộ; thiết bị báo hiệu; thiết bị báo 
động; thiết bị báo trộm; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị cảm biến báo khói; thiết bị 
âm thanh báo động; thiết bị báo trộm bằng điện và điện tử; chuông báo cháy; pin khô 
(pin); pin cao áp; pin quang điện; pin trữ niken- cađimi; ắc quy điện dùng cho xe cộ; pin 
ẩm; pin cho điện thoại di động; pin điện; ắc quy điện; pin mặt trời; máy đọc đĩa CD; máy 
đọc đĩa DVD; máy nghe nhạc MP3, máy nghe nhạc MP4; máy hát karaoke; băng để lau 
đầu đọc (máy ghi âm); máy ghi âm kỹ thuật số; máy thu thanh; máy quay đĩa; thiết bị ghi 
hình; máy thu thanh trên xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi dùng cho cá nhân; bộ thu 
thanh và thu hình; máy thu thanh và thu hình; máy thu vệ tinh; máy nghe nhạc cầm tay; 
ống tai nghe; máy thu hình trên xe ô tô; máy ghi hình trên xe ô tô; thiết bị thu hình cho xe 
cộ; bộ giám sát truyền hình; máy thu truyền hình; hộp đổi tín hiệu cáp ti-vi; tai nghe; thiết 
bị điều kiển từ xa cho ti-vi; micrô; bộ điều biến (mô đem); thiết bị truyền dẫn vô tuyến 
không dây; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị đầu cuối cho điện thoại vô tuyến; điện 
thoại hình; điện thoại thông minh; thiết bị định vị toàn cầu (GPS); điện thoại di động; bao 
chuyên dụng cho điện thoại di động; bàn phím cho điện thoại di động; thiết bị sử dụng 
điện thoại di động không dùng tay; hệ thống liên lạc giữa hai bộ phận; hệ thống máy nói 
nội bộ (điện thoại nội bộ); máy điện thoại; thiết bị liên lạc cho xe cộ; máy phát hình; thiết 
bị đầu cuối thông cao; điện thoại cầm đi được; thiết bị liên lạc có thể cầm đi được; ti-vi 
thông minh; ti-vi 3D; ti-vi UHD; ti-vi OLED; bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; màn hình ghép; 
màn hình đa chiều; màn hình hiển thị thông tin số (DID); kính thông minh; kính đeo mắt 
(quang học); kính viễn vọng; bơm xăng dầu điện tử dùng cho trạm xăng; khóa điện; rnáy 
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vô tuyến thâu hình (máy thu hình); máy thu và phát vô tuyến xách tay; bộ đọc (thiết bị xử 
lý dữ liệu); máy truyền phát tín hiệu điện tử; máy thu và máy truyền phát tín hiệu; thiết bị 
rađa; kinh áp tròng; thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo; thiết bị phân 
tích không khí; thiết bị phân tích chất lỏng; thiết bị phân tích dầu; thiết bị phân tích sử 
dụng trong phòng thí nghiệm; hệ thống liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; 
máy và thiết bị quay phim, thẻ thông minh, thẻ dùng cho máy trò chơi video; phần mềm 
trò chơi máy tính; thiết bị gắn dùng cho máy quay phim và máy giám sát; camêra điều 
khiển từ xa; camêra trên không không người điều khiển có thể mang đi được; thiết bị xác 
định hướng; thiết bị điện báo truyền ảnh; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điều khiển từ 
xa cho camêra; thiết bị liên lạc cho máy bay; phần mềm máy tính cho máy bay không 
người lái; bộ ngắt mạch; ổ cắm điện; dây điện. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay thông minh; vòng đeo tay thông minh (như đồ trang sức); 
nhẫn thông minh (như đồ trang sức); vòng đeo ở mắt cá chân thông minh (như đồ trang 
sức); đồng hồ; bộ phận và phụ kiện của đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; nhẫn (đồ trang 
sức); dây chuyền trang sức (đồ trang sức); dây đồng hồ đeo tay; dây chuyên đeo đồng hồ; 
vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; hoa tai (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức); 
vòng mang ở mắt cá chân (đồ trang sức); dây đeo chìa khóa (đồ nữ trang); đồng hồ bỏ túi; 
đồng hồ rađiô; đồng hồ mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-02746 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-02747 

 
(220) 

 
30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và kỹ thuật Minh Trí  

(VN) 

321 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-02748 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và kỹ thuật Minh Trí  

(VN) 

321 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-02749 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-02750 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/374,204 22.08.2014 US 
(540) 

  

  
(731) TEAMTHIS, LLC  (US) 

9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, 
Beverly Hills, CA 90212, United States  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm và các sản phẩm trang điểm, cụ thể là: đồ trang điểm, đồ 

trang điểm mặt, phấn hồng dùng dÓ trang điểm, phấn thoa mặt, đồ trang điểm mắt son 
bóng; các sản phấm chất thơm, cụ thể là: dầu thơm, nước hoa, các sản phẩm chăm sóc da 
cụ thể là, kem giữ ẩm dành cho da, kem xả dưỡng thể, kem dưỡng da tay; các sản phẩm 
chăm sóc cơ thể và làm đẹp, cụ thể là: chế phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp, sữa tắm 
bồn, phấn tắm, sản phẩm tẩy da chết cho cơ thể, xịt thơm cơ thể, dầu xoa bóp, phấn phủ, 
chất thơm cho cơ thể, nước thơm cho cơ thể và tay, sữa tắm vòi sen, phấn cho cơ thể, kem 
mặt nạ cho cơ thể, xà phòng và nước thơm để tắm; chế phấm chăm sóc da không chứa 
thuốc và chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồ trang trí bằng kim loại quý; đồ trang sức, cụ 
thể là, mặt dây chuyền, vòng đeo tay, trâm gài đầu, đồ nữ trang không đắt tiền, đồ trang 
sức đá chạm, vòng đeo cổ, nhẫn, ghim cài, khuy măng sét; đồng hồ, hộp đựng đồ trang 
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sức bằng kim loại quý và bao đựng đồ trang sức bằng kim loại quý và ghim cài để trang 
sức.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là: bộ quần áo, áo sơ mi, áo phông ngắn tay, áo, áo cánh phụ 
nữ, áo ba lỗ, áo vét, áo choàng ngoài, áo len dài tay, váy, khăn choàng, áo gilê, áo trùm 
hông, quân soóc, quân đùi, quần dài, áo váy, đồ đi chân; giày; giày cổ cao, giày ống, thắt 
lưng cho trang phục; thắt lưng da; thắt lưng vải; thắt lưng eo; thắt lưng bằng vải dệt; bộ 
quần áo tắm; quần áo dùng ở bãi biển; giầy dùng ở bãi biển; áo tắm hai mảnh; áo khoác; 
áo budông; áo liền quần bó sát cơ thể; áo sơ mi có cổ cài khuy; áo sơ mi có cổ; áo len dài 
tay cổ tròn, áo cổ tròn; trang phục bằng vải bò; áo vét bò, quần áo váy; áo váy kiểu sơ mi; 
áo váy dạ hội; găng tay (trang phục); mũ; dải băng buộc đầu; gót giầy; áo lạnh tay ngắn 
có mũ, áo len chui đầu có mũ; trang phục dệt kim; quần gin; quần dệt kim; áo váy đan; 
quần ống bó; quần áo lót phụ nữ; quần áo mặc trong nhà; quần áo ngủ; quần áo pi-ja-ma; 
âu phục; áo đi mưa choàng ngoài; áo đi mưa; bộ quần áo đi mưa, dép; khăn choàng và 
khăn quàng; khăn quàng cổ bằng lụa; đồ ngủ; dép đi trong nhà; váy lót; tất ngắn cổ và tất 
cao cổ; quần áo bơi; đồ khoác ngoài và cổ cồn ca vát; quần áo lót nịt người mặc trong cho 
phụ nữ, cụ thể là: quần đùi nịt bụng cho phụ nữ và áo nịt ngực cho phụ nữ; bộ quần áo nịt 
người mặc trong dành cho phụ nữ; áo nịt ngoài; quần lót và áo thể thao.  

 
Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí dưới dạng trình diễn các buổi biểu diễn ca nhạc trực tiếp; 
các màn trình diễn cá nhân; dịch vụ điều chỉnh nhạc cho câu lạc bộ, các bữa tiệc và các sự 
kiện đặc biệt; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất các bản ghi âm nhạc; cung cấp đoạn 
phim video ngắn trực tuyến không thể tải xuống về nghệ sĩ âm nhạc và người nổi tiếng 
trong lĩnh vực âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp thông tin (qua một trang web) 
về nghệ sĩ âm nhạc và người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, các đoạn phim ngắn và ảnh 
chụp có liên quan; cung cấp thông tin (qua một trang web) với mục đích giải trí mà người 
truy cập có thể xem và đăng bình luận, ảnh và các video âm nhạc, các bài báo trực tuyến, 
cụ thể là, các nhật ký cá nhân trên mạng trong lĩnh vực thời trang. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02751 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Giám Định Lạc 

Việt  (VN) 

915/46A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2015-02752 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.5.3; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty TNHH Giám Định Lạc 

Việt   (VN) 

915/46A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02753 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH chế biến lương 

thực thực phẩm Thái Dương  

(VN) 

Số 263, tổ 17, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái học đường.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02754 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Axít béo, glyxerin (dùng trong công nghiệp) và hóa chất được chiết từ dầu mỡ 

động thực vật.  
 

Nhóm 03: Axít béo, glyxerin và hóa chất được lấy từ dầu mỡ động thực vật được dùng 
trong việc sản xuất các chất giặt tẩy và sản phẩm chăm sóc cá nhân. 
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(210) 4-2015-02755 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Duy Minh  (VN) 

164/12 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; nghiên cứu thị 

trường; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 
 

 
(210) 4-2015-02756 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Duy Minh   (VN) 

164/12 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; kem dưỡng da; kem đánh răng; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ hoạ; thiết kế mẫu quảng cáo; thiết kế phần mềm 
máy tính, thiết kế website; tư vấn thiết kế thời trang.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo; dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  

 
 

 
(210) 4-2015-02757 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.1; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Quân Diệu  (VN) 

92KCA Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu; dầu nhờn; xăng; nhiên liệu; mỡ công nghiệp; mỡ bôi trơn.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu xăng dầu; bán buôn và bán lẻ xăng dầu, mỡ công nghiệp, nhớt 
bôi trơn. 
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(210) 4-2015-02758 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) TG CO., LTD.  (TW) 

16F, No.44, Sec.2, Zhongshan N. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan, 
R.O.C 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Đinh bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, đinh bằng thép, đai ốc cánh chuồn  

bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, vít tự cắt ren  bằng kim loại, đinh khóa bằng kim 
loại, cái chốt cửa bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02760 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Kosmos Việt 

Nam   (VN) 

469 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02761 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Kosmos Việt 

Nam   (VN) 

469 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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(210) 4-2015-02762 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Kosmos Việt 

Nam    (VN) 

469 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-02763 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Kosmos Việt 

Nam    (VN) 

469 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-02764 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Kosmos Việt 

Nam    (VN) 

469 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-02766 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Nguyên Bình   (VN) 

Số 118/83 C2 Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)  Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương 
mại, cụ thể là mua bán các hàng hóa như sau: bia, nước ngọt, nuớc có ga và không ga, 
nước khoáng, nước yến, trái cây đóng hộp và sấy khô, xi-rô, bánh, kẹo, mứt, rau câu, dầu 
ăn, đường, nước mắm, nước tương, xì dầu, tương ớt, tương cà, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, 
gia vị, muối, tiêu, gạo, nếp, chè, cà phê, sữa, ca cao, kem ăn, sô-cô-la, hạt điều, đậu 
phộng, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, mè, mì, hủ tiếu, phở, nui, miến, bún tàu, 
cháo, thịt gà, thịt vịt, thịt heo, cá, ếch, cua, ghẹ, thỏ, trứng, tôm, mực, mắm, rau, củ, quả, 
nấm, hải sâm, kim chi, trái cây, bột mì, bột gạo, bột sắn, bột ngũ cốc, bánh tráng, bánh 
mì, bột dinh dưỡng, dấm, mật ong, mù tạt, khô bò, khô mực, tôm khô, nem, củ kiệu, củ 
hành, dưa món, bát, đĩa, đũa, chén, ly, tách, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, bột giặt, 
nước rửa chén, xà bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước 
lau nhà và lau bếp, xà phòng, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và rửa mặt, kem đánh răng, 
bàn chải, nước súc miệng, chế phẩm nhuộm tóc, dao cạo râu, bộ cắt móng tay, sơn móng 
tay, nước hoa xịt phòng, mỹ phẩm, thuốc diệt nuỗi, côn trùng, vải, quần áo may sẵn, 
khăn, ga giường, gối, nệm, chiếu, chăn, giày, dép, túi xách, dây nịt, đồ chơi trẻ em, hoa 
giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, máy ảnh, bếp điện, máy tính, loa.  

 

 
(210) 4-2015-02767 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Nguyên Bình   (VN) 

Số 118/83 C2 Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-02768 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Lê Thị Thủy  (VN) 

Thôn Nam, xã Tây Giang, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-02769 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 

Hải  (VN) 

Tổ 5, ấp B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, cụ thể: xi măng, cát, đát, gạch 
xây dựng, gạch lát nền, gạch trang trí, sơn. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1038 

(210) 4-2015-02770 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại Liên 

Gia  (VN) 

Số nhà 32E, khu Hưu Trí Hà Trì, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tã giấy cho trẻ sơ sinh các loại, sữa các loại, giày dép các loại, đồ 

chơi các loại, mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa, giường, tủ, bàn, ghế, đồ thủy tinh, gốm, sứ 
các loại, đèn các loại, lương thực thực phẩm, giấy ướt, giấy ăn, giấy vệ sinh, băng vệ sinh 
các loại, cốc, chén, đĩa bằng giấy, đồ dùng cho văn phòng phẩm như: giấy, hồ dán, bưu 
thiếp, phong bì, giấy than.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02771 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A8.5.10; A1.1.2; A1.1.12; 24.9.1 
(591) Vàng chanh, vàng đồng, đỏ nâu, xanh lá 

trắng, vàng chùa 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Kim Tín   (VN) 

206/7F Bình Qưới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02772 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 24.17.5 
(591) Trắng xanh 
(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 

1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02773 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.1.10; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 

1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02774 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 24.17.5 
(591) Trắng xanh 
(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  

(VN) 

1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02775 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Phương Quỳnh  

(VN) 

Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 18: Da và và da bán thành phẩm; ví xách tay; túi xách; ba lô; ví tiền; túi cầm tay 

cho phụ nữ; ví đựng danh thiếp; bao để móc chìa khóa; vali xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục) 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm da và 
và da bán thành phẩm, ví xách tay, túi xách, ba lô, ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, ví đựng 
danh thiếp, bao để móc chìa khóa, vali xách tay, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02776 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.7; 26.4.3; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Ghi nhạt, vàng cam 
(731) Công ty TNHH Kim Khí Hà Sơn  

(VN) 

Số 190 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng (tủ bếp inox), tủ đựng nhiều ngăn kéo, tủ đựng ly, kệ đựng chén ly đĩa 

các loại và hàng gia dụng, bàn ghế inox.  
 
 

 
(210) 4-2015-02777 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Hoàng Anh Vũ  (VN) 

69D đường 3 Tháng 2, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
 

 
(210) 4-2015-02778 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh 
(731) Hoàng Thị Thu Trang  (VN)

Số 72, phố Tôn Thất Tùng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý; đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, kim loại 

quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán tranh, hàng thủ công mỹ nghệ.  
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02779 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) WILD OATS MARKETING, LLC  (US) 
9130 W. Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90069, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng và chất dinh dưỡng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa; chất 
tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau đã được bảo quản, làm đông lạnh, sấy khô và 
nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão (mứt ướt); mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm sữa; 
dầu và mỡ có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; 
bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; 
đường, mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm, nước xốt (gia 
vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Hạt (chưa xử lý); động vật sống; rau và trái cây tươi; hạt giống, chưa xử lý; cây 
và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống và chế phẩm 
để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tạp hóa bán buôn và bán lẻ chế phẩm dược và chế phẩm thú 
y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dinh dưỡng và chất dinh dưỡng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế), 
vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, 
chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú 
săn (không còn sống), chất chiết ra từ thịt, trái cây và rau đã được bảo quản, làm đông 
lạnh, sấy khô và nấu chín, thạch cho thực phẩm, mứt nhão (mứt ướt), mứt quả, trứng, sữa 
và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn hột và bột cọ sagu, bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, 
bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, đường, mật ong, mật đường, nấm men, bột 
nở, muối nấu ăn, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh, hạt (chưa xử lý), động 
vật sống, rau và trái cây tươi, hạt giống (chưa xử lý), cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha, bia, nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả (không chứa cồn) và nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống và 
chế phẩm để làm đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia). 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02780 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.3.1; A1.1.10; 25.1.6; 
26.1.1 

(591) Trắng, ghi, đỏ, vàng 
(731) Trần Phương Lan  (VN) 

Số 14, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-02781 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.3.1; A1.1.10 
(591) Trắng, ghi, đỏ, vàng 
(731) Trần Phương Lan   (VN) 

Số 14, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-02782 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.3.1; A1.1.10; 25.1.6; 
26.1.1 

(591) Trắng, ghi, đỏ, vàng 
(731) Trần Phương Lan   (VN) 

Số 14, ngõ 61/44/1 đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02783 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 5.7.8; 3.9.18; 3.9.15 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 

Việt Nam  (VN) 

Số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga (đồ uống không cồn) và các loại đồ uống không có 

cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không 
dùng cho mục đích y tế). 

 
 

 
(210) 4-2015-02784 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 1.15.15; 
1.15.5 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

 
 

 
(210) 4-2015-02785 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Phan Vịnh  (VN) 

Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động; mua bán linh kiện điện thoại 

và các phụ kiện dùng cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng. 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-02789 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hộ kinh doanh Đại Dương  (VN)

48/12 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 

 
(210) 4-2015-02790 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại khoáng sản Tấn 

Phát  (VN) 

07 Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn 
Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-02792 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.7; 4.3.20 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy 

rửa bát đĩa.  
 

 
(210) 4-2015-02794 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) Công ty Luật TNHH Tư Luật  

(VN) 

Lầu 12, tòa nhà Fideco Tower, 81-83-
83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý; tham gia tố tụng theo quy định của 
pháp luật. 

 

 
(210) 4-2015-02795 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Xí nghiệp cơ khí Quyến Anh  

(VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-02796 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A26.11.9; A5.5.21; A17.1.2 
(591) Đỏ, trắng, ghi, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - NIC  (VN) 

Lô 11D đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-02797 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Tím, tím nhạt, trắng, ghi, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USA - NIC   (VN) 

Lô 11D đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-02800 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

An Đạt    (VN) 

Phòng 702 Tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hoá chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca 
cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-02801 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Thành Phương  

(VN) 

Số 459 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng.  
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(210) 4-2015-02802 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Thành Phương  

(VN) 

Số 459 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02803 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Thành Phương  

(VN) 

Số 459 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02804 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Dung Luyến   (VN) 

Khu 12, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; bạc thô hoặc dát mỏng; vàng thô hoặc dát 

mỏng; vàng miếng. 
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(210) 4-2015-02805 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.1.21; 26.4.4; A24.7.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) SEEMONTHON INDUSTRY CO., LTD  

(TH) 
59 Mu 9 Phutthamonthon 4 Rd.,Krathumlum, 
Sampran, Nakornprathom, Thailand, 73220  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-02806 

 
(220) 

 
02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

điện tử Platinum   (VN) 

41 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, ổ đĩa cho máy tính, loa, đầu máy để sử dụng đĩa CD, VCD, 

amply.  
 

 
(210) 4-2015-02807 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

điện tử PLATINUM   (VN) 

41 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, ổ đĩa cho máy tính, loa, đầu máy để sử dụng đĩa CD, VCD, 

amply.  
 

 
(210) 4-2015-02809 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A11.1.6; 26.1.1; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh 
(731) Doanh nghiệp tư nhân DE-

SUSHI  (VN) 

40 Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ău uống, giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-02810 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.19; 25.5.2; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, đỏ tím 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-02811 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.9.8; 2.9.25; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh, ghi, xám 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-02812 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A25.7.21; 26.4.2; 
3.1.1; A3.1.22 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1050 

(210) 4-2015-02813 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.9; A26.11.7; 25.12.1; 26.15.15; 
26.4.2 

(591) Vàng, trắng, nâu, đen 
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-02814 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.10; A10.3.4 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nha khoa Vinh An  (VN) 

Số 478 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc y tế; phòng khám nha khoa, khám và chữa bệnh răng, hàm mặt. 

 

 
(210) 4-2015-02815 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 5.7.20; A5.7.23 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Tấn Phát  (VN) 

38-40 quốc lộ 1A, khu phố Phú Hòa, thị 
trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2015-02818 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.1.2; A1.1.10 
(731) YEEHAW BEST PRACTICES SDN. 

BHD.   (MY) 
B-15-3A, Menara Bata, PJ Trade Centre, 
No. 8, Jalan PJU 8/8A, Bandar 
Damansara Perdana, 47820 Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02819 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tẩy 

trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02820 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc.  
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(210) 4-2015-02821 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 
 

 
(210) 4-2015-02822 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 
 

 
(210) 4-2015-02823 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc.  
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(210) 4-2015-02824 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-02825 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02826 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc. 
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(210) 4-2015-02827 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 24.17.17; 24.17.25 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-02828 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 

28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm 

tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-02829 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.11 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Tây Đô Việt Nam  (VN) 

Thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu 

vang. 
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(210) 4-2015-02830 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 2.9.1; A11.3.4 
(591) Vàng, trắng, kem, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH CAFE & TOAST  

(VN) 

584 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-02833 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; 1.15.24; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tiến Đại 

Phát  (VN) 

Số 25, tổ 2, ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Tảo tiêu dùng cho con người và động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn 

nhai cho động vật; cám; bánh quy cho chó; thức ăn cho chim; vật nuôi gây giống; khô dầu 
lạc dùng cho động vật; bã cải dầu dùng cho gia súc; thức ăn đóng bánh cho gia súc; thức 
ăn gia súc; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; phế phẩm ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; gia 
cầm sống; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; cám tăng trọng 
vật nuôi; men cho thức ăn động vật; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; chế phẩm để 
vỗ béo vật nuôi; hạt lanh làm thức ăn động vật; bã rượu cho thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2015-02834 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tiến Đại 

Phát  (VN) 

Số 25, tổ 2, ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Tảo tiêu dùng cho con người và động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn 

nhai cho động vật; cám; bánh quy cho chó; thức ăn cho chim; vật nuôi gây giống; khô dầu 
lạc dùng cho động vật; bã cải dầu dùng cho gia súc; thức ăn đóng bánh cho gia súc; thức 
ăn gia súc; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; phế phẩm ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; gia 
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cầm sống; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; cám tăng trọng 
vật nuôi; men cho thức ăn động vật; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; chế phẩm để 
vỗ béo vật nuôi; hạt lanh làm thức ăn động vật; bã rượu cho thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2015-02835 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.11.12; 3.9.1; 3.9.16; A3.9.12; A3.9.24; 
1.15.21; 1.15.15 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tiến Đại 

Phát  (VN) 

Số 25, tổ 2, ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Tảo tiêu dùng cho con người và động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn 

nhai cho động vật; cám; bánh quy cho chó; thức ăn cho chim; vật nuôi gây giống; khô dầu 
lạc dùng cho động vật; bã cải dầu dùng cho gia súc; thức ăn đóng bánh cho gia súc; thức 
ăn gia súc; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; phế phẩm ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; gia 
cầm sống; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; cám tăng trọng 
vật nuôi; men cho thức ăn động vật; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; chế phẩm để 
vỗ béo vật nuôi; hạt lanh làm thức ăn động vật; bã rượu cho thức ăn động vật. 

 

 
(210) 4-2015-02837 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Ngọc Thái  (VN) 

Số 6, ngõ 45, phố Đặng Trần Côn, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02838 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE GLAD PRODUCTS COMPANY  

(US) 
1221 Broadway Street, Oakland, 
California 94612, United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng và túi bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm cho mục đích gia 

dụng. 
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(210) 4-2015-02839 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE GLAD PRODUCTS COMPANY  

(US) 
1221 Broadway Street, Oakland, 
California 94612, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng để bọc và bao gói bao gồm: đồ chứa đựng bằng giấy, bao bì, túi 

(nhỏ) bằng chất dẻo để bao gói; túi bao gói thực phẩm dùng cho mục đích công nghiệp; 
màng mỏng bằng chất dẻo bao gói thực phẩm dùng cho mục đích gia dụng và công 
nghiệp; túi đựng rác bằng giấy (cho mục đích gia dụng); túi đựng rác bằng chất dẻo (cho 
mục đích gia dụng), vật liệu bao gói cho văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02840 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Món ăn sáng kết hợp được chuẩn bị sẵn bao gồm trứng bác (trứng nấu với sữa 

và bơ), xúc xích và khoai tây chiên, để ăn tại cửa hàng hoặc mang về. 
 

Nhóm 30: Bánh nướng xốp (bánh muffin) kiểu Anh. 
 

 
(210) 4-2015-02841 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NCSOFT CORPORATION  (KR) 

12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính đã được ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính có 

thể tải về được; tệp tin âm nhạc điện tử có thể tải về được; hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ngoại vi máy tính; máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phim hoạt hình; 
đĩa compắc (nghe-nhìn); băng viđêô đã được ghi sẵn (không phải chương trình âm nhạc); 
tài liệu điện tử có thể tải về được. 
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin về 
trò chơi trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); tổ 
chức hoạt động phòng trò chơi điện tử; phân phối (trừ vận tải) phim hoạt hình; sản xuất 
phim hoạt hình; dịch vụ giới thiệu phim; học viện sản xuất phim hoạt hình; sản xuất bản 
ghi âm thanh; dịch vụ giải trí được trình diễn bởi ca sỹ. 

 

 
(210) 4-2015-02843 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Khang 

Nhật  (VN) 

G35B, tầng 1, trung tâm thương mại 
AEON, số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 

 
(210) 4-2015-02844 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; A16.3.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Gin  (VN) 

Số 254 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Chụp hình, quay phim. 

 

 
(210) 4-2015-02845 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.25; A2.1.23; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Gin  (VN) 

Số 254 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
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(210) 4-2015-02846 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Dương Thế Hiệp   (VN) 

188 ấp 3, xã An Phước, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2015-02847 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sunwood Vina  

(VN) 

Lô A-2A-CN, khu công nghiệp Bàu 
Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất như: bàn; ghế; giường; tủ đựng quần áo; tủ bếp; cửa cho đồ 

đạc; ghế trường kỷ; tủ đựng thuốc; bàn làm việc; tủ đựng; đồ đạc bằng kim loại; vách 
ngăn bằng gỗ của đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ đạc nội thất như: bàn ghế, giường, tủ quần áo, tủ bếp, cửa, cầu 
thang. 

 

 
(210) 4-2015-02848 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 7.3.11; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sunwood Vina  

(VN) 

Lô A-2A-CN, khu công nghiệp Bàu 
Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm cửa 

không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; đường 
gờ không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gỗ dán; cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ nghề mộc; xây dựng. 
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(210) 4-2015-02850 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 5.7.3; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh dương; vàng; vàng đậm; đen; xanh 

nõn chuối, xanh nõn chuối nhạt 
(731) Trường Đại học Kiên Giang  

(VN) 

320A khu phố Minh Phú, thị trấn Minh 
Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

 
(210) 4-2015-02851 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phúc Hảo  (VN) 

347 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Đa, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bìa cứng dùng làm bao bì; vật phẩm bằng bìa cứng; giấy bao gói; giấy bồi; tấm 

xenluloza tái chế dùng để bao gói hàng hóa; văn phòng phẩm.  
 
 

 
(210) 4-2015-02852 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phúc Hảo  (VN) 

347 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Đa, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bìa cứng dùng làm bao bì; vật phẩm bằng bìa cứng; giấy bao gói; giấy bồi; tấm 

xenluloza tái chế dùng để bao gói hàng hóa; văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2015-02853 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.3; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.17 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện 

lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như 
nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), sản 
phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng 
Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện. 

 
Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản) bán hàng hóa trong 
siêu thị, đại siêu thị.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh (fastfood) trong siêu 
thị, đại siêu thị. 

 

 
(210) 4-2015-02854 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.3; A5.5.21; A5.5.20; 1.15.17 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện 

lạh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như 
nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), sản 
phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng 
Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1062 

Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản) bán hàng hóa trong 
siêu thị, đại siêu thị. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh (fastfood) trong siêu 
thị, đại siêu thị. 

 

 
(210) 4-2015-02855 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.3; A5.5.21; A5.5.20; 1.15.17 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện 

lạh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như 
nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), sản 
phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng 
Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện.   

 
Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản) bán hàng hóa trong 
siêu thị, đại siêu thị.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh (fastfood) trong siêu 
thị, đại siêu thị. 

 
 

(210) 4-2015-02856 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-02857 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 2.9.19 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02858 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.8 
(591) Hồng tím, ghi 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt.  
 

Nhóm 14: Trang sức làm bằng kim loại quý (đồ kim hoàn).  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví.  
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ; đồ lót (nội y); thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2015-02859 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 2.5.3; 2.3.1; 2.5.1 
(591) Hồng, tím 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-02860 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A9.7.15; A23.5.5 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-02861 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2015-02862 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-02863 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, cam, trắng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-02866 

 
(220) 

 
02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm trang 

điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng để làm sạch da mặt; sữa dùng để làm sạch da mặt; 
kem dùng để làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho mục đích trang 
điểm; sữa dùng cho mục đích trang điểm; kem dùng cho mục đích trang điểm; kem mát 
xa và dầu mát xa dùng cho mặt và dùng toàn thân; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; sơn móng tay, móng chân; chế phẩm dùng để tẩy lớp 
sơn móng tay, móng chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục 
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đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; móng tay giả; lông mi giả; chất dính để cố định lông mi giả; 
dầu gội đầu; dầu xả tóc nhẹ dạng nước và dầu xả tóc.  

 

 
(210) 4-2015-02867 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.1.21; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, đỏ, xám bạc 
(731) Công ty cổ phần Vận tải ¤ tô 

Quảng Ninh   (VN) 

Số 131 đường Thành Công, phường Cao 
Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng ô tô; vận tải đường biển (bằng tàu thuyền); vận tải 

hàng hóa bằng ô tô; môi giới vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe; cho thuê chỗ để xe. 
 

 
(210) 4-2015-02868 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương, xanh tím than 
(731) NAKAJIMA SUISAN CO., LTD   (JP) 

6-19-20 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm được chế biến từ hải sản không do nhà 

hàng thực hiện.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-02869 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Minh Dương  (VN) 

Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột cho thực phẩm; mì sợi; mì sợi dẹt; miến; mì ăn liền; đuờng; đường 

gluco dùng cho mục đích nấu ăn; đường mantoza; bột ngũ cốc; bột mỳ; bột đậu; bột đậu 
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nành; nước tương; dấm; tương ớt; bánb kẹo; cà phê; gluten được chế biến làm thực phẩm; 
bột cho kem lạnh (không sữa). 

 

 
(210) 4-2015-02870 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Minh Dương  (VN) 

Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột sữa dừa; sữa dừa; bột kem không sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; gluten được chế biến làm thực phẩm; bột cho kem lạnh (không sữa); 
đường; mì sợi; mì sợi dẹt; miến; caramen. 

 

 
(210) 4-2015-02871 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.3.23; 17.2.17 
(591) Vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc - đá 

quý Thành Liên  (VN) 

Số 61 - 63 Cầu Đất, phường Cầu Đất, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, hợp kim của kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, đá bán 

quý  
 

 
(210) 4-2015-02872 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 
18.3.21 

(591) Nâu, nâu nhạt 
(731) Nguyễn Phan Anh Tuấn   (VN)

81B/13 đường Hùng Vương, phường 11, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Bông atisô sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà atisô. 
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(210) 4-2015-02873 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; 24.15.21 
(591) Xanh, xám 
(731) Công ty TNHH quản lý phát 

triển MK  (VN) 

525 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 

 

 
(210) 4-2015-02875 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.1 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-02876 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Nguyễn Chánh Hùng Thanh  

(VN) 

102/7/13 Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm (bút, tập vở, sách); tạp chí; lịch; truyện tranh; khăn giấy. 
 

Nhóm 24: Vải may quần áo; chăn, mÒn, ga vải trải giường; rèm cửa; khăn bằng vải. 
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(210) 4-2015-02877 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Nguyễn Minh Quý  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính xách tay; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe 

(phone); mắt kính; túi điện thoại; phần mềm máy tính (ghi sẵn); quần áo bảo hộ lao động; 
giày bảo hộ lao động.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02878 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; quán rượu; dịch vụ cho thuê chổ ở tạm thời; quán nước giải khát 

(quán cà phê, sinh tố); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quầy 
rượu; nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02880 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần TKN Việt Nam  

(VN) 

Số 52, tổ 15 Thủ Lệ, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-02881 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần TKN Việt Nam  

(VN) 

Số 52, tổ 15 Thủ Lệ, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02882 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.16; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 
2.7.23 

(591) Xanh lá, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Hà An  (VN) 

Số 40, phố Trường Lâm, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02883 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Vạn  (VN) 

P1006, tầng 10, Indochina Plaza Hà Nội, 
số 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-02884 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 4.5.3; 7.11.10 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Tôi Di Chuyển  

(VN) 

25-27 đường số 1, khu phố 3, tổ 35, 
phường Bình Khánh, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tất cả các chương trình và phần mềm máy tính không kể phương tiện ghi hoặc 

phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được ghi trên vật từ tính hoặc được tải từ mạng 
máy tính từ xa.  

 
Nhóm 35: Các dịch vụ liên quan đến việc quảng cáo các hãng vận tải như phát hành các 
tờ quảng cáo hoặc quảng cáo trên đài phát thanh. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-02885 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.22; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Frank Nguyễn  (VN) 

Số nhà 2, tổ dân phố Tháp, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hóa chất dạng keo dùng để trám các lỗ hở của bê tông; chất 

kết dính cho bê tông; chế phẩm hóa học dùng để chuội bóng màu trong công nghiệp; chất 
bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu); hóa chất để thoát khí bê tông. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng, xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng và sửa chữa 
kho hàng; xây dựng nhà máy xí nghiệp; lát mặt đường. 

 

 
(210) 4-2015-02886 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.6; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH Trung Hải  (VN)

Tổ 2, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-02888 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, cam 
(731) Lê Bá Linh  (VN) 

86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan.  

 

 
(210) 4-2015-02889 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A11.3.4 
(591) Trắng, nâu, hồng 
(731) Lê Bá Linh   (VN) 

86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan.  

 

 
(210) 4-2015-02890 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công Huyền Tôn Nữ Lệ Hà   (VN)

213 Phan Đình Phùng, phường 02, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-02891 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Văn Ký  (VN) 

P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-02892 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Văn Ký   (VN) 

P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-02893 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Văn Ký   (VN) 

P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-02896 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.20; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng cam 
(731) Hộ kinh doanh Kim Hoàng Yến  

(VN) 

42 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm).  
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Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2015-02897 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.1.11 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH EVERLINES  (VN)

Lầu 4, số 404 Huỳnh Văn Bánh, phường 
14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải quốc tế. 

 

 
(210) 4-2015-02898 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 17.2.17; 26.4.1; 3.13.1; A3.13.24
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Enny  

(VN) 

298 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2015-02900 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng, tím, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng Savaco  (VN) 

229/2A Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dạng keo để trám các lỗ hở của bê tông; hoá chất làm cứng bê tông; 

chế phẩm hoá học để làm bóng màu (làm sáng màu) dùng trong công nghiệp; hoá chất 
bảo vệ bê tông (trừ dầu và sơn); chất kết dính cho bê tông; hoá chất để thoát khí cho bê 
tông. 
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(210) 4-2015-02901 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Vuzitech  (VN)

Tầng 3, tòa nhà Mai Hồng Quế, số 85 
Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khóa chống trộm xe máy, khóa chống trộm nhà, nguyên vật liệu, 

thiết bị, linh kiện điện tử-viễn thông, thiết bị báo động chống trộm, thiết bị âm thanh, 
thiết bị đo lường, thiết bị giải pháp công nghệ thông tin, pin sạc dự phòng, bộ sạc USB 
cho tất cả các loại xe, thiết bị sử dụng bình điện 12V.  

 

 
(210) 4-2015-02902 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH may mặc Quang 

Phát  (VN) 

18A ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-02906 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhất 

Khoa   (VN) 

541/1C Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép.  

 

 
(210) 4-2015-02907 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Bayon  (VN)

617/28 Phạm Văn Chiêu, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; 
kem làm trắng da; chế phẩm làm cho người thon thả. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong y tế), thực phẩm dinh dưỡng 
(dùng trong y tế), thực phẩm bổ sung (dùng trong y tế).  

 

 
(210) 4-2015-02908 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Đen, xám 
(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 

trúc và nội thất Setfil   (VN) 

Phòng 107 Nhà 19, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc và nội thất công trình xây dựng, nhà ở.  

 

 
(210) 4-2015-02909 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 

phẩm Thành Nam   (VN) 

3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02910 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 25.5.2; A25.3.3; 3.7.7 
(591) Vàng cam, đen, trắng, xanh, xanh nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đa Phúc   (VN) 

Phòng 10 nhà 4, tầng 3, khu tập thể dược 
phẩm 1, ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02911 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông    (VN) 

72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục dích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02912 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02913 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02914 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành    (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02915 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành    (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02916 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thế Toàn   (VN) 

Số nhà 103, ngõ 175/5, tổ 25, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02917 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Toàn    (VN) 

Số nhà 103, ngõ 175/5, tổ 25, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02918 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Toàn    (VN) 

Số nhà 103, ngõ 175/5, tổ 25, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02919 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  

(VN) 

Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1080 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02920 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Lê Sỹ Tuấn   (VN) 

Số nhà 5A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02921 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.3.4; 26.7.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn thiết kế và in bao bì 

Thăng Long   (VN) 

Số nhà 61-C10, phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em, giầy dép da, thắt lưng da cho quần 

áo (trang phục).  
 
 

(210) 4-2015-02922 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 5.7.3; A5.3.13; A5.11.11 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Giống cây trồng Thái Bình  

(VN) 

Số 36, phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Lúa mạch đã bóc vỏ; bột lúa mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu, nhập khẩu: hạt giống lúa, hạt giống ngũ cốc, mầm hạt 
giống cho lĩnh vực thực vật học, lúa mạch đã bóc vỏ, bột lúa mạch, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

 
(210) 4-2015-02923 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.3; A5.3.13; A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Giống cây trồng Thái Bình  

(VN) 

Số 36, phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Lúa mạch đã bóc vỏ; bột lúa mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu, nhập khẩu: hạt giống lúa, hạt giống ngũ cốc, mầm hạt 
giống cho lĩnh vực thực vật học, lúa mạch đã bóc vỏ, bột lúa mạch, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 

 
(210) 4-2015-02924 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.1; 5.7.3; A5.11.11 
(591) Nâu nhạt, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty Giống cây trồng Thái Bình  

(VN) 

Số 36, phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Lúa mạch đã bóc vỏ; bột lúa mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu, nhập khẩu: hạt giống lúa, hạt giống ngũ cốc, mầm hạt 
giống cho lĩnh vực thực vật học, lúa mạch đã bóc vỏ, bột lúa mạch, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
 

 
(210) 4-2015-02925 

 
(220) 

 
03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần điện thoại di 

động Thành Công  (VN) 

199 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 

 
 

 
(210) 4-2015-02926 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần điện thoại di 

động Thành Công  (VN) 

199 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 

 
 

 
(210) 4-2015-02927 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần điện thoại di 

động Thành Công  (VN) 

199 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
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(210) 4-2015-02928 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

Nam Thành  (VN) 

R4-45 Hưng Gia 2, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức xúc tiến thương mại; mua bán vải, hàng may 

sẵn, giày dép, mua bán xe mô tô, xe máy và phụ tùng của chúng, mua bán hộp đèn, bảng 
hiệu, pano quảng cáo, mua bán mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm, mua bán máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, 
máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và 
thiết bị của chúng, mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không 
khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị viễn 
thông như: điện thoại và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách 
tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, 
máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số 
như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí 
như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông 
minh, mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, 
máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha 
cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và bộ phận của chúng, mua bán 
thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò 
nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình 
nước và bộ phận của chúng, mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em 
bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán máy móc, dụng cụ 
thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà 
lê, mỏ lết, mổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiểt bị 
của chúng, mua bán đồ điện gia dụng, điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, 
ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của 
chúng, mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, 
nước giải khát; mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu 
hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, máy xát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt 
cỏ, máy tỉa cành, mua bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng 
(trang trí nội thất). 

 
Nhóm 40: In ấn. 

 
Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khu vui chơi giải trí; cung cấp trò 
chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; rạp chiếu phim. 
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(210) 4-2015-02931 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood Cao 

Nguyên  (VN) 

Lô E1, E2, E3 khu công nghiệp Trà Đa, 
xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-02932 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood Cao 

Nguyên  (VN) 

Lô E1, E2, E3 khu công nghiệp Trà Đa, 
xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1085 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-02933 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.25; A3.9.5; A3.9.24 
(591) Đen, xanh lam, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Hùng Huy  (VN) 

907/19 hương lộ 2, khu phố 8, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép. 

 

 
(210) 4-2015-02935 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.1.2; A25.7.6 
(591) Xám, xanh hoàng hôn, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ cơ điện Kiến Hùng  

(VN) 

85/37 khu phố 3 Hồ Văn Long, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm từ nhựa để cách nhiệt, cách điện, cách âm, các loại 

ống nhựa mềm; máy bơm nước, tủ điện. 
 

 
(210) 4-2015-02936 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, tím xanh, đỏ, 

đen, vàng, nâu xám 
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 

Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

 
(210) 4-2015-02937 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SYSTEM PLAST S.R.L. (ITALIAN 

CORPORATION)  (IT) 
Via G. Guareschi, 2 24060 Telgate (BG), 
Italy 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: ổ bi là các bộ phận của máy, cụ thể là bộ phận của băng tải và cơ cấu điều 
khiển máy; băng tải, đai truyền cho băng tải, dây chuyền băng tải và các bộ phận thay thế 
cho các thiết bị này; cơ cấu ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ 
cấu điều khiển cơ giới dùng cho máy, cụ thể là, cơ cấu điều khiển cho máy móc công 
nghiệp tự động, dây chuyền băng tải và phụ tùng thay thế cho các thiết bị này.  

 
Nhóm 17: Chất dẻo (bán thành phẩm) tùy chỉnh dưới dạng thanh, khối, cục, cọc/que, tấm 
và ống để sử dụng trong sản xuất; thanh và cọc/que chất dẻo (bán thành phẩm) tùy chỉnh.  

 
 

 
(210) 4-2015-02938 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SUNLIT SANGYO CO., LTD.  (JP) 

6-7, Tanimachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồng phục học sinh; quần áo lao động (không phải đồ bảo hộ lao động); áo 

vét; bộ quần áo; váy; quần dài; áo gilê; áo thun có cổ; áo sơ mi cho bộ quần áo; ca vát. 
 
 

 
(210) 4-2015-02946 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chánh Việt  (VN) 

103/84/8 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Băng truyền, đai truyền, băng tải dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi cho trục 

truyền động; gối đỡ bạc đạn (bộ phận máy móc). 
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(210) 4-2015-02947 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chánh Việt  (VN) 

103/84/8 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: băng truyền, đai truyền, băng tải dùng cho máy móc, vòng bi, ổ bi 

cho trục truyền động, gối đỡ bạc đạn (bộ phận máy móc). 
 

 
(210) 4-2015-02948 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chánh Việt  (VN) 

103/84/8 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Băng truyền, đai truyền, băng tải dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi cho trục 

truyền động; gối đỡ bạc đạn (bộ phận máy móc). 
 

Nhóm 35: Mua bán: băng truyền, đai truyền, băng tải dùng cho máy móc, vòng bi, ổ bi 
cho trục truyền động, gối đỡ bạc đạn (bộ phận máy móc). 

 

 
(210) 4-2015-02949 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng Nutri Nest  (VN) 

316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Nhân sâm, linh chi (dùng làm như rau). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn có chất chiết từ nhân sâm, linh chi. 
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(210) 4-2015-02952 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) CALPIS CO., LTD.   (JP) 
4-1, Ebisu-minami 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống nhẹ trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở sữa có chứa 

khuẩn axit lactic (sữa là chủ yếu và sản phẩm sữa khác). 
 

Nhóm 32: Đồ uống nhẹ không có cồn; đồ uống làm từ trái cây (không có cồn) và nước ép 
trái cây; nuớc ép rau (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông 
sữa chua; đồ uống nhẹ không có cồn hương vị trái cây; chế phẩm cô đặc để làm đồ uống 
hoặc thức uống; xi-rô dùng cho đồ uống và chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-02953 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.5.23; 2.7.23; 4.5.1; 4.5.2 
(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH dệt may Trung 

Việt  (VN) 

B3/14H ấp 2, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng.  

 

 
(210) 4-2015-02954 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH FIRE PHOENIX  

(VN) 

258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thuốc lá, thuốc lào, sách, báo, thiết bị và dụng cụ thể dục - 

thể thao, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, ấm điện, quạt điện, bếp điện, máy xay sinh tố, 
máy ép trái cây, bàn là, lẩu điện, đồ dùng gia đình (bát, đĩa, xoong nồi), vải, len, sợi, chỉ 
khâu; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin liên lạc.  
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(210) 4-2015-02956 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 2.9.4; 4.5.3; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa như: sữa chua; bơ; pho mát; sữa đặc; sữa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, sữa và 
các sản phẩm từ sữa như sữa chua, bơ, pho mát, sữa đặc, sữa tươi.  

 

 
(210) 4-2015-02957 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đàm Thị Liên  (VN) 

Thôn 7, xã Vũ Trung, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; quần áo; giầy da; quần áo công sở; váy công sở.  

 

 
(210) 4-2015-02958 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.4.10 
(731) Công ty cổ phần thép Thái 

Nguyên   (VN) 

Đường Cách Mạng Tháng 10, khu công 
nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2015-02959 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-02960 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France   
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-02963 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(731) ELUNE INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 
9F.-6, No.746, Zhongzheng Rd., Yonghe 
Dist., New Taipei City 23448, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; dầu xả dưỡng tóc; dầu gội đầu; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2015-02964 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.10 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

TM§T RNG   (VN) 

460/4/24 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Kính chuyên dùng cho điện thoại; thiết bị của điện thoại di động; phần mềm 
ứng dụng trên điện thoại di động. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi: găng tay, súng, áo giáp, bàn chạy.  

 

 
(210) 4-2015-02965 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 

phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; thực 
phẩm cho em bé; chế phẩm hoá dược.  

 

 
(210) 4-2015-02967 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-02968 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  
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(210) 4-2015-02969 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-02970 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-02971 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG   (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-02972 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG   (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  
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(210) 4-2015-02973 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG   (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-02974 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG   (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2015-02975 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

Mekong  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-02976 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

Mekong   (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn. 
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(210) 4-2015-02979 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION  
(JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan. 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát có chức năng ghi hình; camera giám sát; camera cho mục 

đích an ninh; camera sử dụng bộ cảm biến tích điện kép (CCD); camera sử dụng bộ cảm 
biến bán dẫn ô xít kim loại bổ sung (CMOS); hệ thống màn hình cảm ứng gồm bộ điều 
khiển màn hình cảm ứng và tấm cảm biến cảm ứng; bộ điều khiển màn hình cảm ứng; 
tấm cảm biến cảm ứng và thiết bị ghi ổ đĩa cứng.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-02980 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A26.11.12 
(591) Nâu, cam 
(731) KOREA REGIONAL INNOVATION 

SYSTEM ASSOCIATION  (KR) 
A-403, Hanuisol Bldg, 527 Seongsanno, 
Seodaemoon-Gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm (lotion) dưỡng da; nước thơm (lotion) dưỡng thể; mỹ phẩm; xà 

phòng mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng. 
 

Nhóm 21: ấm trà; vạc để nấu không dùng điện; ca/cốc vại; đĩa nhỏ/đĩa nông; hộp thiếc để 
đóng hộp thực phẩm; khay dùng cho mục đích gia đình; đũa; bát đã bằng sành. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm làm từ trái cây; trái cây được bảo quản (không phải trái cây đông 
lạnh); sản phẩm rau đã chế biến; trái cây đông lạnh; thịt đã chế biến; sản phẩm sữa; cá và 
động vật có vỏ cứng, không còn sống (bao gồm dạng đông lạnh hoặc đã được bảo quản 
bằng muối), thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ cứng. 
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(210) 4-2015-02981 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Thành Thành 

Phát  (VN) 

61 đường 27, Bình Trị Đông B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đường cát.  

 
 

 
(210) 4-2015-02982 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên KI DO  (VN) 

Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền; bún khô; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; 

bánh đa nem; mì ống; mì nui; hạt tiêu (gia vị); hạt nêm (gia vị); mù tạc; tương ớt. 
 
 

 
(210) 4-2015-02984 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đường Biên 

Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2015-02985 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đường Biên 

Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 

 
(210) 4-2015-02986 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1 
(591) Nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đường Biên 

Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 

 
(210) 4-2015-02987 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đường Biên 

Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2015-02988 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ T & Z  (VN) 

52/2G ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); vỉ lò 

đốt; xiên thịt để nướng trong lò quay; lò nướng.  
 

 
(210) 4-2015-02989 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hoàng Lâm  (VN) 

Số 321 Trường Chinh, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-02990 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Hoàng Lâm  (VN) 

Số 321 Trường Chinh, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng (thiết bị vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2015-02991 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 1.15.21; A1.1.9; A1.1.5; A6.7.5; 
A7.1.12 

(731) Công ty cổ phần Một Cộng 

ánh Sáng  (VN) 

Tầng 32, 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; 
nhà hàng ăn uống; hà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-02993 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

An Thịnh Phát  (VN) 

54/41 đường số 43, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 06: Bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc; cơ cấu kẹp giữ bánh xe.  

 

 
(210) 4-2015-02994 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh đen, xanh lá đậm, xanh lá 

nhạt 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
Flat/Rm A11, 9/F Sil Vercorp Int'l Tower 
707 - 713 Nathan Rd Mongkok Kln 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu 

khuynh diệp dùng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và 
muỗi cắn. 

 

 
(210) 4-2015-02995 

 
(220) 

 
04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-02996 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02997 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02998 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02999 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 

184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  
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(210) 4-2015-03000 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xám, trắng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH may mặc Lâm 

MƠ   (VN) 

Thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng may mặc: quần áo, mũ nón.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03001 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Phát    (VN) 

307 Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm dành cho người.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03002 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi   (VN) 

317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3 quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-03003 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03004 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 

Số 4/1, đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (không chứa dược chất - mỹ phẩm); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; sữa rửa mặt.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03005 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 

nông nghiệp ADI   (VN) 

Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
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(210) 4-2015-03007 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thảo mộc 

Thiên Bình  (VN) 

Đội 04, thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-03008 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Chánh Hùng Thanh  

(VN) 

102/7/13 Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô, va li và túi du lịch; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; 
ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát; áo mưa.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dep, thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, vớ (tất), mũ (nón); 
bán buôn vải, hàng may sẵn, mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2015-03009 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Nguyễn Chánh Hùng Thanh  

(VN) 

102/7/13 Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Gậy cho trò chơi, bóng bi-a, bàn bi-a, dựng cụ rèn luyện thể hình, may móc và 

thiết bị chơi bow-ling, gậy chơi bi-a, thiết bị tập thể dục, thiết bị tập luyện thể hình, gậy 
đánh gôn, máy để tập luyện thể dục, vợt, quả cầu lông, giầy trượt băng, giày trượt pa-tanh.  
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(210) 4-2015-03010 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần ngôi sao 

Thời Trang  (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; bánh mì; bánh; kem ăn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 
phòng.  

 
 

 
(210) 4-2015-03012 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phú Gia Khang  

(VN) 

Số 615 đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; kính 

cửa sổ cho xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính.  
 
 

 
(210) 4-2015-03013 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.4.1 
(591) Nâu, xanh 
(731) Công ty cổ phần Sanaland 

Việt Nam   (VN) 

Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2015-03014 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SOLE ASSETS HOLDINGS, INC.   (US) 

28632 Roadside Drive, Suite 150, 
Agoura Hills, California 91301 USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, ví tiền, túi vải buộc đây, túi có dây đeo, túi của người đưa thư, túi khô, 

túi cầm tay của phụ nữ, túi đeo hông, túi đựng đồ tập yoga, túi sách đựng đồ tập yoga, túi 
sách đi chợ, túi đựng thảm tập yoga; hòm, rương và túi du lịch; ô và gậy chống; vi bỏ túi; 
cặp da; cặp và va li đựng tài liệu; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi cầm 
tay; túi xách tay; hòm (hành lý) và va li; túi đeo ở thắt lưng, túi sách đi chợ của phụ nữ, 
túi thể thao đa năng, túi để mang đồ đi cắm trại hoặc thể dục và cặp sách. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, quần lót, áo len cài khuy, áo khoác, quần gin, áo 
nịt len, quần dài, áo sơ mi, quần soóc, quần tây, quần thấm mồ hôi, áo len, áo nỉ, áo ba lỗ, 
quần bó, áo che phần trên cơ thể, quần và áo thun ngắn tay; quần lót bó sát, áo váy, găng 
tay (trang phục), mũ, áo dệt kim, quần và áo dài mặc lót bên trong, khăn quàng cổ, bít tất, 
áo nịt ngực chơi thể thao, quần áo lót, quần tập yoga, quần mặc khi hoạt động và yếm; 
quần áo, cụ thể là áo bó sát. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến trong các lĩnh vực quần 
áo, giày dép, mũ nón, ba lô, và thiết bị cắm trại, leo núi và đi bộ đường dài; dịch vụ bán 
lẻ, bán buôn và phân phối quần áo, giày dép, mũ nón, ba ô, và thiết bị cắm trại, leo núi và 
đi bộ đường dài; giới thiệu sản phẩm và phân phát hàng mẫu; quảng cáo liên quan đến 
quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, và thiết bị cắm trại, leo núi và đi bộ đường dài; cung 
cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong lĩnh vực quần áo, giày dép, 
mũ nón, ba lô, và thiết bị cắm trại, leo núi và đi bộ đường dài; dịch vụ cung cấp thông tin, 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-03015 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.15; 4.5.5 
(731) SOLE ASSETS HOLDINGS, INC.   (US) 

28632 Roadside Drive, Suite 150, 
Agoura Hills, California 91301 USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; quần lót, áo len cài khuy, áo khoác, quần gin, áo 

nịt len, quần dài, áo sơ mi, quần soóc, quần tây, quần thấm mồ hôi, áo len, áo nỉ, áo ba lỗ, 
quần bó, áo che phần trên cơ thể, quần và áo thun ngắn tay; quần lót bó sát, áo váy, găng 
tay (trang phục), mũ, áo dệt kim, quần và áo dài mặc lót bên trong, khăn quàng cổ, bít tất, 
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áo nịt ngực chơi thể thao, quần áo lót, quần tập yoga, quần mặc khi hoạt động và yếm; 
quần áo, cụ thể là áo bó sát.  

 

 
(210) 4-2015-03016 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A6.3.4; 1.15.9; 1.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt, xanh nước biển đậm, vàng, vàng 
đậm, tím nhạt 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và phát triển 

DOUBLE K   (VN) 

Số 4, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá. 

 

 
(210) 4-2015-03017 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và phát triển 

DOUBLE K   (VN) 

Số 4, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá. 

 

 
(210) 4-2015-03018 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 25.1.25; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và phát triển 

DOUBLE K   (VN) 

Số 4, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 28: Bài lá. 
 

 
(210) 4-2015-03019 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và phát triển 

DOUBLE K   (VN) 

Số 4, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá. 

 

 
(210) 4-2015-03020 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.9; A6.3.4; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt, vàng, nâu nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và phát triển 

Double K   (VN) 

Số 4, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá. 

 

 
(210) 4-2015-03021 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-03022 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân,thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03023 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi    (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân,thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm  

 

 
(210) 4-2015-03024 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân,thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03025 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-03026 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03027 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03028 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03029 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ánh Quang  (VN) 

45/1B Phạm Viết Chánh, phường 
Nguyễn Viết Chánh, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị và trang bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2015-03031 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 19.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 
24.17.15; 24.17.21 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

xanh Thanh Bình  (VN) 

87/4, đường TA 17, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột nêm, bột canh, bột gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-03032 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.11.13; A5.5.20; A5.5.21; 
5.1.20 

(591) Xanh, vàng, nâu, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đóng gói Xuân Thành  

(VN) 

23/30 đường số 3, khu phố 14, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm xỉa răng. 

 

 
(210) 4-2015-03033 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 5.7.21; 2.1.13 
(591) Xanh, vàng, đỏ, tím, trắng 
(731) Nguyễn Văn Thành   (VN)

Số 118, ngõ 318 La Thành, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê.  
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(210) 4-2015-03034 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.12; A26.11.8; A26.11.9; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 
(731) Phạm Văn Kiệt   (VN) 

ấp 5, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng như: cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-03035 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Tạ Xuân Sinh  (VN) 

Số 15, ngách 101/64, phố Thanh Nhàn, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Xô; giá đỡ cho cây và hoa; chậu hoa; thùng rác; nắp chậu hoa không bằng giấy; 

vườn ươm trong nhà (vườn trồng hoa). 
 

Nhóm 31: Hoa tự nhiên; mảng cỏ; rau cỏ tươi; cây trồng; cây giống; củ hoa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc vườn ươm cây; 
cắm hoa; chăm sóc bãi cỏ; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2015-03036 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Xây dựng TP  (VN) 

Số 4/10/191 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, túi giấy. 
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(210) 4-2015-03037 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, nâu 
(731) Công ty cổ phần cà phê GBF  

(VN) 

257 Nguyễn Viết Xuân, tổ 10, phường 
Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03038 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần cà phê GBF  

(VN) 

257 Nguyễn Viết Xuân, tổ 10, phường 
Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03039 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 

liệu xây dựng Việt Nam  (VN) 

Số 32, ngách 28, ngõ 180, phố Nam Dư, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng; gạch; vữa dùng cho xây dựng; gỗ dùng cho xây dựng; kính 

xây dựng; đá.  
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(210) 4-2015-03040 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Nâu, xám, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Lifecoconut  

(VN) 

Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu dừa. 
 
 

 
(210) 4-2015-03041 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Fu Tai  (VN)

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm diệt 

khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng. 
 
 

 
(210) 4-2015-03042 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh cô ban, đỏ cờ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Hapulico  (VN) 

Tầng 23, 24 tòa nhà Center Building, số 
1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
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(210) 4-2015-03043 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 7.3.11 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh nước biển 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kiều 

Nguyên  (VN) 

Số 18 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê giải khát; dịch vụ 

kinh doanh khách sạn lưu trú. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03044 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; A26.4.24; A15.9.11 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần tin học thiết 

bị máy văn phòng Tân Hưng 

Thịnh   (VN) 

269 Khánh Hội, phường 5, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, linh kiện máy vi tính, camera quan sát. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03045 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.4; 26.1.2; 15.7.1; 26.1.5 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần tin học thiết 

bị máy văn phòng Tân Hưng 

Thịnh  (VN) 

269 Khánh Hội, phường 5, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, linh kiện máy vi tính, camera quan sát. 
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(210) 4-2015-03046 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, xám, nâu, 

trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH xuất khẩu 

SUNRISE  (VN) 

1608 đường 30/4, phường 12, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03047 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê An Bình  (VN) 

20 đường số 6, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03048 

 
(220) 

 
04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm

Uyên My  (VN) 

Số 69 đường T1, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-03049 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Uyên My  (VN) 

Số 69 đường T1, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-03050 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Công nghệ Phát 

triển mới  (VN) 

15B/10 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa các thiết 

bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa 
máy điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính.  

 
 

 
(210) 4-2015-03051 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH HORECA Việt 

Nam  (VN) 

Số 474 đường Tân Chánh Hiệp 10, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay; nước rửa kính; nước lau sàn; nước giặt; nước rửa chén; nước tẩy 

đa năng. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy ; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; 
khăn giấy bỏ túi. 
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(210) 4-2015-03052 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.15.15; 8.7.11 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH HORECA Việt 

Nam  (VN) 

Số 474 đường Tân Chánh Hiệp 10, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy ; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp; 

khăn giấy bỏ túi. 
 

Nhóm 21: Hộp đựng khăn giấy; hộp đựng giấy vệ sinh; bình đựng xà phòng; chậu nhựa; 
rổ nhựa; sọt rác nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-03053 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH giải trí LOST  

(VN) 

133N Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi trí tuệ.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03054 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Nguyễn Thái Viễn  (VN) 

Số 8/144 khu phố Bình Đức 3, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm chay; mắm chay làm từ đậu nành.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); hạt nêm (gia vị); tương ớt.  
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(210) 4-2015-03055 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 9.5.1; 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ, tím, xanh, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại trực tuyến Thiên Việt  

(VN) 

42 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; khăn choàng (trang phục); áo váy; mũ (nón).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03056 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại trực tuyến Thiên Việt  

(VN) 

42 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; khăn choàng (trang phục); áo váy; mũ (nón). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03057 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại trực tuyến Thiên Việt  

(VN) 

42 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; khăn choàng (trang phục); áo váy; mũ (nón).  
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(210) 4-2015-03058 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Bếp Xinh  

(VN) 

36 lô D đường số 6, khu dân cư Nam 
Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp các món ăn, thực phẩm tại các nhà hàng; 

quán ăn; cửa hàng thức ăn nhanh do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03059 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại YU 

CHUNG  (VN) 

1/1B Tân Thới Nhất 07, phường Tân 
Thới Nhất, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc như: quần áo; áo khoác; nón (mũ); giày; dép.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03060 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá, hồng 
(731) Phạm Thị Hồng  (VN) 

B5 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón  
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(210) 4-2015-03061 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Cuộc Sống Xanh  

(VN) 

57/7C Hồ Bá Phấn, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ thịt (thịt gia súc, gia cầm), rau, củ, quả; mua bán 

hàng nông sản (rau, củ, quả, thóc, gạo), thực phẩm, chè, thuốc lá, đồ uống (rượu, bia, 
nước giải khát), các thực phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; mua bán gia súc, gia 
cầm.  

 

 
(210) 4-2015-03062 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.15.15; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Cuộc Sống Xanh  

(VN) 

57/7C Hồ Bá Phấn, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ thịt (thịt gia súc, gia cầm), rau, củ, quả; mua bán 

hàng nông sản (rau, củ, quả, thóc, gạo), thực phẩm, chè, thuốc lá đồ uống (rượu, bia, nước 
giải khát), các thực phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; mua bán gia súc, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2015-03064 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đánh giá tài chính; 

dịch sô đổi tiền; quỹ đầu tư; bảo lãnh tài chính; kiểm tra ngân phiếu (séc thanh toán) và 
phát hành séc du lịch; dịch vụ liên quan đến vấn đề tài chính hoặc tiền tệ bao gồm các 
dịch vụ sau của tất cả các cơ sở ngân hàng, hoặc các tổ chức liên kết với họ như môi giới 
hối đoái hoặc các dịch vụ thanh toán; môi giới hối đoái hay dịch vụ thanh toán bù trừ tài 
chính được cung cấp bởi các tổ chức tín dụng khác ngoài ngân hàng; dịch vụ ủy thác đầu 
tư; dịch vụ tín dụng (tài chính); dịch vụ xã hội tín dụng hợp tác xã; dịch vụ công đoàn tín 
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dụng của các tổ chức tín dụng khác ngoài ngân hàng; tài trợ tài chính cho các hoạt động 
giải trí, hoạt động thể thao và văn hóa, và tất cả bao gồm trong nhóm 36. 

 

 
(210) 4-2015-03066 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Trần Văn Khánh  (VN) 

7 đường D3B, KP6, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-03067 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Hải Phương  (VN)

134/2 Lê Lợi, phường Châu Văn Liêm, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-03069 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 

Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03070 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Huy Hoàng   (VN) 

Phòng 502 nhà D14B, tập thể dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03071 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Huy Hoàng   (VN) 

Phòng 502 nhà D14B, tập thể dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03072 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 

Huy Hoàng   (VN) 

Phòng 502 nhà D14B, tập thể dệt 8/3, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03073 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Xanh   (VN) 

695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03074 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA   (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03075 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA  (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03076 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA   (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03077 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA   (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03078 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA   (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03079 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LAMDA   (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03080 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03081 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03082 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03083 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 

171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03084 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-03086 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.17; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Kim Thanh  (VN)

41/22 đường số 9, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (trang điểm và chăm sóc da).  
 

Nhóm 29: Rau quả được bảo quản (phơi khô hoặc nấu chín); dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không cồn). 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-03087 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Anh Giáp  (VN) 

Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất ni tơ (dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-03088 (220) 14.01.2013 

(641) 4-2013-00905 (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 3.7.17; A5.3.13; A11.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim loại dạng lá dùng cho hoạ sỹ, 

người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn 
cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in. 
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Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ.  

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; ống mềm 
không bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim 
loại; vật liệu gia cố, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo, vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim; quả nhân tạo; hoa 
nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính, đồ chơi, thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể. 

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi 
giới hôn nhân. 

 
 

 
(210) 4-2015-03089 (220) 14.01.2013 

(641) 4-2013-00906 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 3.7.17; A11.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 

giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm (trừ thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ 
đồ đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 
 

 
(210) 4-2015-03090 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm T.M.C  

(VN) 

60 đường Vũ Tông Phan, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem làm trắng da, 

kem chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, kem trì mụn, kem làm mờ sẹo, kem làm 
mờ vết thâm, màu mắt, kem trị nám, bột tắm trắng, tinh dầu, kem tẩy tế bào chết, màu 
mắt, kem đánh răng, kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, chất làm bóng 
môi, dầu làm bóng móng tay, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, nước tẩy sơn móng tay. 
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(210) 4-2015-03091 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh đen 
(731) Nguyễn Hồng Sơn  (VN) 

233 Nguyễn Trường Té, khu phố 3, 
phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da; tinh dầu (mỹ 

phẩm); sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem ngăn ngừa mụn, kem dưỡng da, kem chống 
nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da toàn thân, nước hoa, kem làm trắng da, dầu gội đầu, chế 
phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung dịch, chất khử mùi 
chống đổ mồ hôi, kem chống nắng, kem ngăn ngừa vết thâm, kem tẩy tế bào chết, màu 
mắt, kem đánh răng, xà phòng, nước tẩy sơn móng tay, kem tẩy trang, nước thơm tẩy 
trang dùng cho mắt, chất làm bóng môi, dầu làm bóng móng tay, bột tắm trắng, tinh dầu 
(mỹ phẩm). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03092 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 5.5.1 
(591) Trắng, hồng, tím, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần quốc tế TVC  

(VN) 

01 đường số 54, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da toàn thân (mỹ phẩm); nước hoa; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem làm trắng da (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem dưỡng da toàn thân, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem làm trắng da, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa 
tay dạng dung dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, kem chống nắng, kem trị mụn, kem 
ngăn ngừa vết thâm, kem tẩy tế bào chết, màu mắt, kem đánh răng, xà phòng, nước tẩy 
sơn móng tay, kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, chất làm bóng môi, dầu 
làm bóng móng tay, bột tắm trắng, tinh dầu (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2015-03093 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 
3.13.1; A3.13.24 

(591) Xanh dương, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Hà My  (VN) 

5/3 đường 23, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem chống 

nắng (mỹ phẩm); dầu gội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem làm trắng da, 
kem chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, kem trị mụn, kem làm mờ sẹo, kem làm 
mờ vết thâm, màu mắt, kem trị nám, bột tắm trắng, nước lau sàn, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ không chứa thuốc, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-03094 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.1.10; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, nâu, vàng chanh 
(731) Phan Quang Thành  (VN) 

145 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ nhà hàng tiệc cưới.  

 

 
(210) 4-2015-03095 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED  
(GB) 
The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 
Banffshire, Scotland, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2015-03096 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois 60064, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị viêm gan C.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03097 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH nội thất và 

quảng cáo á Đông  (VN) 

61/1 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế dài (đồ đạc); 

gối dài, gối ống, gối ôm; đồ gỗ mỹ thuật; đệm, nệm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, 
điện gia dụng); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03098 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.5.2 
(591) Trắng, xanh 
(731) Nguyễn Bảo Khâm  (VN) 

27/85/6 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); vớ (tất); thắt lưng (dùng cho trang phục).  
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(210) 4-2015-03099 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hân  

(VN) 

Kios số 111, chợ Giồng Keo, ấp Tân 
Thạnh, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, 
tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán vàng bạc đá quý gắn vào hàng trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-03100 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.11.17; 1.5.1; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ công 

nghệ sinh học ứng dụng Việt 

Mỹ úc  (VN) 

Tổ 4, ấp Cây Da, Nguyễn Thị Lắng, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thạch làm từ cây lô hội, đồ uống từ hoa quả (không 

có cồn).  
 

 
(210) 4-2015-03101 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống cây trồng BYK  (VN) 

Số 24 lô H, khóm Châu Long 7, phường 
Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, hạt giống, cây giống, thuốc trừ sâu, thuốc 
diệt cỏ dại, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt trừ nấm, thuốc diệt động vật có hại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03102 

 
(220) 

 
04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH SAVICO -

VINALAND  (VN) 

115 - 117 Hồ Tùng Mậu, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; tổ chức triển lãm (nhằm mục đich thương mại); quảng 

cáo; mua bán trong trung tâm thương mại các sản phẩm như: quần áo, giầy dép, mũ nón, 
dụng cụ thể dục thể thao, mỹ phẩm, dược phẩm, tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy tính, điện 
thoại, giường tủ, thảm, đệm.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn bất 
động sản; môi giới bất động sản; chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao; dịch vụ phòng tập thể dục thể thao; rạp 
chiếu phim; tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ 
làm tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03103 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Lợi Nông  (VN)

117/21 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo mầm.  
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(210) 4-2015-03104 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 14.7.1 
(731) Công ty TNHH Gia Cường 

Thịnh  (VN) 

Lô K2A khu công nghiệp Lê Minh 
Xuân, đường số 3, xã Tân Nhựt, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy hàng; bánh xe của xe đẩy hàng; càng bánh xe của xe đẩy hàng; mâm 

bánh xe của xe đẩy hàng.  
 

 
(210) 4-2015-03105 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ và 

hạ tầng TELIN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà số 45, đường Nguyễn 
Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện.  
 

 
(210) 4-2015-03106 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 20.7.1 
(591) Đen, đỏ, nâu, vàng, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 

sạn Vạn Phát  (VN) 

61-63-65 Phạm Viết Chánh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu; khách sạn.  
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(210) 4-2015-03107 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH cơ khí - thương 

mại Nhật Long  (VN) 

43 đường 245, khu phố 5, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công (theo đặt hàng) các loại thiết bị và sản phẩm cơ khí.  

 

 
(210) 4-2015-03108 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.4.4; 3.4.13 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Bình Điền  (VN) 

C12/21 quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; đồ điện gia dụng như: bóng đên điện, máng đèn.  
 

Nhóm 19: Xi măng; bột trét tương; gỗ xây dựng, gạch; đá; cát.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo).  

 
Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống); hạt giống.  

 

 
(210) 4-2015-03109 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.3; 25.5.25; 9.1.7; A14.1.6 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dệt may Minh Đông  (VN) 

11/11 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép; tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-03110 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.3; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dệt may Minh Đông  (VN) 

11/11 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép; tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-03112 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.7; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng, nâu đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Cát Thành  (VN) 

538/37 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-03113 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 3.4.7; 25.5.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu đỏ, đen, xanh lá 

cây, xanh dương, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Cát Thành  (VN) 

538/37 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 
4, thành phổ Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1137 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03115 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xám, đen, vàng, hồng 
(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 

lắp Viễn Đông  (VN) 

(Phòng 310), 232 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình bưu chính 
viễn thông; lắp đặt: hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông - tin học, hệ thống 
điện lạnh dân dụng và công nghiệp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03116 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.2.7; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Đất 

Đỏ  (VN) 

Km 7, quốc lộ 27, thôn 11, xã Hòa 
Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi (đã qua bảo quản, chế biến).  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà, ca cao.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-03117 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.5; A25.7.8 
(731) KABUSHIKI KAISHA MIYAKE 

DESIGN JIMUSHO (also trading as 
Miyake Design Studio)   (JP) 
1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Hộp bao bì đóng gói công nghiệp làm bằng da thuộc hoặc giả da; ví đựng đồ 

trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô; ví tiền; ví bỏ túi; túi xách tay; ba lô; túi nhỏ đựng 
chìa khóa làm bằng nhựa vinyl; túi xách tay làm bằng sợi polyester; túi xách tay làm bằng 
nhựa vinyl; túi nhỏ dùng để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác. 

 
Nhóm 25: Quần áo; tất ngắn cổ và tất cao cổ; khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); ca 
vát; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2015-03118 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540)  (531) 26.1.1; 1.15.23; A25.7.22 

(731) FIFTY VISIONARY CO.,LTD   (JP) 
1216-64, Hamanocho, Chuo-Ku Chiba. 
Chiba, 260-094 Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Các thiết bị làm đẹp dùng điện, bao gồm: đèn chiếu tia cực tím, đèn chiếu tia 

laze, thiết bị mát-xa da mặt đùng sóng siêu âm, thiết bị điều trị mụn trứng cá; thiết bị xoa 
bóp; thiết bị xoa bóp cho mục đích làm đẹp; thiết bị xoa bóp dùng lực của tay; đai đeo 
dùng xoa bóp (thiết bị xoa bóp); thiết bị mát-xa mặt sử dụng sóng siêu âm (thiết bị xoa 
bóp); thiết bị xoa bóp bằng điện giúp cơ thể thon gọn; dụng cụ lấy mụn trứng cá (dùng 
trong y tế); gậy xoa bóp (thiết bị xoa bóp); găng tay dùng để xoa bóp; máy xoa bóp; tấm 
nạo để mát-xa (dùng cho mục điều trị y tế); máy xoa bóp dùng điện; máy xoa bóp dùng 
khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp rung; thiết bị dùng trong thẩm mỹ viện cho 
mục đích làm đẹp, bao gồm: thiết bị trị liệu dùng khí nóng, máy xoa bóp đặt trên giường, 
giường xoa bóp dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-03122 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần Hương 

Hoàng   (VN) 

Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio 
Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1139 

(511)   Nhóm 19: Tấm lơp fibrô- xi măng; tấm lợp mái, không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-03123 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần Hương 

Hoàng   (VN) 

Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio 
Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp fibrô- xi măng; tấm lợp mái, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-03124 (220) 14.01.2013 

(641) 4-2013-00902 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A5.5.20; A5.3.13; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 

đồ sứ; phân bón; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý.   
 

Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim loại dạng lá dùng cho hoạ sỹ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn 
cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in.    

 
Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể.    

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ) cụ thể là: khoá bằng 
kim loại, ngoại trừ khoá điện; kim loại thường; dạng thô hoặc bán thành phẩm.    

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho 
máy móc.    
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Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa).   

 
Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị để xử lý dữ liệu (trừ máy tính); dụng cụ đo điện; 
thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị điện báo truyền ảnh; máy thu thanh và thu hình.   

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y.    

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bi sưởi ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; 
hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị 
cung cấp nước.    

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ.   

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm (trừ thiết bị giảng dạy).    

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; ống mềm 
không bằng kim loại.    

 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim 
loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng 
bê tông hoặc bằng đá hoa.    

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; đồ 
dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng); ca uống bia; tượng bán thân bằng sứ, sành, đất nung 
hoặc thủy tinh; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê (bộ 
đồ ăn); bát đĩa bằng sành; lọ đựng gia vị; chén; cốc để giữ trứng khi ăn; cốc để giữ trái 
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cây khi ăn; bình thon cổ; đồ bằng đất nung để chứa đựng; tượng (tượng nhỏ) bằng sứ, 
gốm, đất nung hoặc thủy tinh; cốc nhỏ có chân; ấm; đồ chứa đựng dùng nhà bếp; đồ sứ để 
chứa đựng; nắp bình; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm để chứa đựng.   

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh.   

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ 
đồ đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.    

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo, 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ).   

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu.   

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể.   

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa.   

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu.   

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; 
dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng.   

 
Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tmh toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông.    

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim.    
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi giải trí; dịch vụ dịch thuật.    

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc.   

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu, đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê, 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch.    

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi 
giới hôn nhân.    

 

 
(210) 4-2015-03125 (220) 14.01.2013 

(641) 4-2013-00903 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 3.7.17; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 

333 ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví, thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 

hoặc bán thành phẩm, yên cương; ô; gậy chống; va li. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
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quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-03126 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trịnh Hồng Diệu  (VN) 

47E Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; cà vạt; thắt lưng; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-03127 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.4.4 
(731) YUNNAN XINTIANLI MACHINE OF 

FACTURING CO., LTD.  (CN) 
Huolong Village, Taiping Town, Anning, 
Yunnan, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy đập lúa; máy gặt; máy xén cỏ; máy tách hạt; máy xúc 

lúa; máy cày (máy móc); máy cày; máy băm thức ăn cho động vật; máy bó rơm, rạ, cỏ 
khô. 

 

 
(210) 4-2015-03128 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.4.4 
(731) YUNNAN XINTIANLI MACHINE OF 

FACTURING CO., LTD.  (CN) 
Huolong Village, Taiping Town, Anning, 
Yunnan, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe trộn bê tông; xe nâng hàng; xe tải tưới đường; máy kéo; xe ba gác có thân 

xe lật được; thân xe ô tô; lốp ô tô; xe đẩy hai bánh; lốp bánh xe; ô tô ba bánh. 
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(210) 4-2015-03129 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 
459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 
639934 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia có chứa cồn, bia nặng (ale) có chứa cồn, bia nhẹ (lager) có chứa cồn, bia 

đen (stout) có chứa cồn, bia nâu (porter) có chứa cồn; đồ uống mạch nha; nước khoáng 
(đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không cồn khác; bia không cồn, bia 
nặng (ale) không cồn, bia nhẹ (lager) không cồn, bia đen (stout) không cồn, bia nâu 
(porter) không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây và nước ép trái cây; đồ uống là hỗn 
hợp của bia và nước chanh, và đồ uống có hương vị bia hoặc chứa bia, có hương vị bia 
nặng (ale) hoặc chứa bia nặng, có hương vị bia nhẹ (lager) hoặc chứa bia nhẹ, có hương vị 
bia đen (stout) hoặc chứa bia đen, có hương vị bia nâu (porter) hoặc chứa bia nâu; xi rô và 
các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03130 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.  

(SG) 
459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 
639934 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia có chứa cồn, bia nặng (ale) có chứa cồn, bia nhẹ (lager) có chứa cồn, bia 

đen (stout) có chứa cồn, bia nâu (porter) có chứa cồn; đồ uống mạch nha; nước khoáng 
(đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không cồn khác; bia không cồn, bia 
nặng (ale) không cồn, bia nhẹ (lager) không cồn, bia đen (stout) không cồn, bia nâu 
(porter) không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây và nước ép trái cây; đồ uống là hỗn 
hợp của bia và nước chanh, và đồ uống có hương vị bia hoặc chứa bia, có hương vị bia 
nặng (ale) hoặc chứa bia nặng, có hương vị bia nhẹ (lager) hoặc chứa bia nhẹ, có hương vị 
bia đen (stout) hoặc chứa bia đen, có hương vị bia nâu (porter) hoặc chứa bia nâu; xi rô và 
các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2015-03132 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) JAB DISTRIBUTORS, LLC DBA 

PROTECT-A-BED  (US) 
1500 S. Wolf Road, Wheeling, Illinois 
60090, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Hệ thống khóa kéo được bán kèm theo như là một bộ phận hợp thành phần của 

tấm bảo vệ nệm dưới dạng vỏ bọc nệm. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03133 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH VIET NAM 

GLOBAL CONSULTING  (VN) 

Phòng 1901, tầng 19 Saigon Trade 
Center, số 37, đường Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ 

quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
dịch vụ tái lập kinh doanh; thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 45: Tư vấn về Sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; hãng thám tử; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hoà giải. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03134 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ ốc Nguyên  (VN) 

37/8A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-03135 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Lam sẫm, bạc, xanh da trời nhạt, đỏ yên 

chi, trắng 
(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Phú 

Gia Khang  (VN) 

558/25 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mũ nón bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-03136 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Yến Nhi  

(VN) 

32/5 khu phố 1, phường Thống Nhất, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kẹo lạc các loại. 

 

 
(210) 4-2015-03137 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.7 
(591) Đỏ thắm, xanh ngọc thạch, bạc 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Hà  (VN) 

2/36A Cao Thắng, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-03138 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.5; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng ánh da cam, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hùng 

Cường  (VN) 

71/29A Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, biển số bằng kim loại.  
 
 

 
(210) 4-2015-03139 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh cô ban, đỏ thắm, ngọc thạch, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Bảo  (VN) 

32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

 
(210) 4-2015-03140 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.13; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh thổ, men ngọc nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Bảo  (VN) 

32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-03142 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A25.7.21; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Ngọc thạch, da cam ánh hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Bảo  (VN) 

32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-03143 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Bảo  (VN) 

32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phồ Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-03144 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Bảo  (VN) 

32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phồ Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-03145 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quốc Bảo  (VN) 

32/34 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phồ Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-03147 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 26.1.2; 3.11.1; 22.5.10 
(591) Hạt dẻ, vàng ánh da cam, vàng kim loại, 

nâu vàng nhạt, nâu ánh hung đen, đồng, 
trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ ăn uống Xuân Hương  

(VN) 

17A Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-03149 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; A3.9.4; A3.9.24 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương hiệu Trần Gia  (VN) 

Tầng 7, tòa nhà Talico Building, số 22 
Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng 

trong trường học; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; 
giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2015-03150 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23; 1.15.24; 
A3.9.24; A3.9.4 

(591) Xanh dương, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

thương hiệu Trần Gia  (VN) 

Tầng 7, tòa nhà Talico Building số 22 Hồ 
Giám, phường Quốc Từ Giám, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng nhân sự; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc 

xúc tiến việc bán hàng; tổ chức triến lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quản lý kinh doanh 
công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; 
giới thiệu sản phẩm; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu 
tiếp thị; đánh giá kinh doanh; thăm dò dư luận; quan hệ công chúng; quảng cáo; quảng 
cáo ngoài trời; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quâng cáo thương mại trên 
truyền hình; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất phim quảng cáo, 
xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; Tư vấn xây dựng; Giám sát việc xây dựng công trình; Phá dỡ các 
công trình xây dựng; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
làm lạnh; Sơn nội thất và ngoại thất.  
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Nhóm 39: Vận tải; Vận chuyển hàng hóa; Dịch vụ bốc dỡ; Cho thuê xe cộ; Dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; Vận chuyển hành khách; dịch vụ lưu kho.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; ln màu vẽ; In ảnh chụp; In trên lụa; Gia công gỗ; Làm khung cho 
các tác phẩm nghệ thuật.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; Thiết kế hệ 
thống máy tính; Thiết kế bao bì; Thiết kế quần áo; Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; Thiết lập 
bản vẽ công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-03151 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 21.1.17; 20.1.1 
(591) Nâu, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh tím 

than, nâu vàng nhạt, trắng 
(731) SAMSUNG WELSTORY Inc.   (KR) 

Taepyeongro 2ga, Samsung Building), 
67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp các suất ăn cho các cơ quan, đơn vị, ví dụ như các trường 

học, các doanh nghiệp, các tổ chức; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng 
buffet (tiệc đứng khách tự chọn món); dịch vụ đại lý nấu ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-03152 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) I P B INTERNATIONAL PRO-BALL  

(FR) 
Chemin de la Pelle, 42510 Balbigny, 
France  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; Ba lô; Túi dùng cho thể thao; Túi có bánh xe để đi mua hàng; Túi 

sách học sinh; Túi dùng ở bãi biển; Vali du lịch; Vali; Gậy leo núi; Gậy chống; ô; Gậy 
chống có mặt ghế để ngồi; Túi đựng quần áo (dùng cho du lịch); Ví đựng danh thiếp.  

 

Nhóm 25: Quần áo; Quần áo dùng cho thể thao; áo may ô; áo thun ngắn tay; áo thun có 

cổ; áo sơ mi; Vạt áo ngực (phần trước của áo sơ mi); áo tập thể dục; áo khoác; Quần 
đùi; Quần dài; Bộ quần áo tập thể dục; Dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; 

áo choàng lễ; Quần áo lót; Quần áo lót thấm mồ hôi; áo gilê; Thắt lưng (trang phục); 
Găng tay; Tất ngắn cổ; Đồ đi chân; Đồ đi chân dùng cho thể thao; Giầy để chơi bóng đá, 
bóng bầu đục, bóng ném và/hoặc bóng rổ; Đinh đế giày cho đồ đi chân dùng cho thể thao; 
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Đinh đế giày cho giầy để chơi bóng đá và/hoặc bóng bầu dục; Dép xỏ ngón; Dép đi trong 
nhà; Mũ các loại.  
Nhóm 28: Găng tay (phụ kiện dùng cho trò chơi), Bóng của mọi loại trò chơi; Bóng đùng 
cho thể thao; Bóng dùng cho bóng đá, bóng bầu dục, bóng ném và/hoặc bóng rổ; Lưới 
đựng bóng (phụ kiện dùng cho thể thao); Cầu môn dùng cho trò chơi; Cầu môn bóng đá; 
Lưới (phụ kiện dùng cho thể thao); Máy để tập luyện thể dục; Bao thiết kế theo yêu cầu 
để bảo vệ dụng cụ thể thao; Bao thiết kế theo yêu cầu để bảo vệ bóng dùng cho các trò 
chơi; Vật dụng bảo vệ khuỷu tay (phụ kiện đùng cho thể thao); Vật dụng bảo vệ đầu gối 
(phụ kiện dùng cho thể thao); Vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện dùng cho thể thao); 
Đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); Vợt; Gậy 
đánh gôn; Bộ đai (phụ kiện dùng cho thể thao). 

 

 
(210) 4-2015-03153 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 18.3.23; 25.1.6; 18.3.21; 
7.11.25 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TARGET  (VN) 

168/34K, đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (vải, quần áo và phụ kiện); mua bán giày dép; mua 
bán hàng da và giả da, mua bán vali, cặp sách, túi, ví, mua bán mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh, mua bán nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-03155 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tâm Hiếu   (VN) 

Xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ, sữa, thịt, pa-tê gan, dầu ô liu cho thực phẩm, trái cây được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Đường, bánh kẹo, cà phê, tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu 
tinh dầu), kem lạnh, trà. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không có cồn), bia, nước ép trái cây, nước sô đa, chế 
phẩm tạo gaz cho đồ uống.  
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Nhóm 33: Rượu, chiết xuất alcolic, đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống có cồn (trừ 
bia).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh; xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; điều 
tra thương mại; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị.  

 

 
(210) 4-2015-03156 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) HSUEH-FEN YU   (TW) 

2F., No.488, Fujin Street, Taipei, Taiwan 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp; động cơ cho máy khâu; máy khâu và các bộ phận của 

nó, cụ thể là, cái móc quay, cái mắc thoi, nắp, hộp suốt; bộ phận truyền động của máy 
khâu; máy lạng da; máy tự động kết dính cho da.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển điện cho động cơ; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm 
máy tính (ghi sẵn), phần mềm máy tính (có thể tải xuống được); phần cứng máy tính, cụ 
thể là, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, bộ xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính), bảng 
điều khiển điện. 

 

 
(210) 4-2015-03159 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03160 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-03161 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03162 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03163 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03164 

 
(220) 

 
04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03165 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03166 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03167 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03168 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03169 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2015-03170 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2015-03171 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2015-03172 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-03173 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED    (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03174 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03175 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-03176 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-03179 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Stherb Việt 

Nam  (VN) 

Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-03180 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-03181 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Calculator 

Việt Nhật  (VN) 

Số 66 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, giấy 

than, bút, hộp mực dấu, ghim dập, giấy nhắn, mực, giấy vệ sinh, khăn ăn; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2015-03182 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần cửa gỗ 

AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa ra vào bằng kim loại; cổng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra 

vào bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; thanh gỗ để ốp tường; 
kính màu dùng cho cửa gỗ; gỗ đã gia công; gỗ bán gia công. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03183 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, cam, xanh dương 
(731) Phạm Vũ Duy  (VN) 

7A204 An Hạ, ấp 7, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03184 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Phạm Vũ Duy  (VN) 

7A204 An Hạ, ấp 7, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-03185 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.1.6; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ HC Toàn Cầu  (VN) 

Tầng 8, tòa nhà HL Tower, lô A2B, 
đường Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình điện; tư vấn triển khai lắp đặt các hệ thống tiết 

kiệm năng lượng và hệ thống năng lượng tái tạo; lắp đặt và thi công các công trình tiết 
kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; tư vấn sử dụng năng lượng tái tạo; dịch vụ thiết kế các hệ thống tiết kiệm năng 
lượng và hệ thống năng lượng tái tạo; dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp và chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực: tin học, viễn thông, điện, điện tử, tự động hóa văn phòng.  

 

 
(210) 4-2015-03186 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tư vấn giáo dục và kinh 

doanh 7S  (VN) 

59 đường số 13, khu phố 1, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; bánh hạnh nhân (bánh ngọt), bánh hạnh 

nhân (bánh nướng); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm thực vật thay thế 
cà phê, chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-03187 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đạt An Phát  (VN) 

Phòng 606, khu B, toà nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1160 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: trang sức đá, dây chuyền, vòng tay, 
nhẫn; vải lụa tơ tằm, áo dài, quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-03188 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư Tân Sơn 

Hải  (VN) 

Số nhà 51, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-03189 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Tân Sơn 

Hải   (VN) 

Số nhà 51, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-03190 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 7.1.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh dương nhạt, 

đen, vàng 
(731) Hội võ thuật Taekwondo Tỉnh 

Đồng Nai  (VN) 

Số 05, đường Nguyễn ái Quốc, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện võ thuật.  
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(210) 4-2015-03191 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) EMCURE PHARMACEUTICALS 

LIMITED  (IN) 
T-184, MIDC, Bhosari, Pune 411 026, 
India  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03192 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) EMCURE PHARMACEUTICALS 

LIMITED   (IN) 
T-184, MIDC, Bhosari, Pune 411 026, 
India  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03193 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ kỹ thuật Đỉnh Thiên  

(VN) 

85/140 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị cân điện tử, thiết bị mã vạch; máy móc và phụ tùng máy 

khác.  
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1162 

(210) 4-2015-03194 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Mỹ Tiên  (VN)

Số 185K đường Cống Quỳnh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: quần áo; giày dép; mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2015-03195 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Lòng đào, lam sẫm, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Tuyền Hương  

(VN) 

618 Nguyễn Trãi, phường 08, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; bánh trung thu.  

 

 
(210) 4-2015-03196 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 20.7.1; 1.5.1; A9.7.22; A16.1.6 
(591) Cam, xanh lá cây, vàng, xanh da trời, đỏ, 

trắng 
(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 

56/5/10 đường Văn Chung, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo như: trường mầm non (trường mẫu giáo).  

 

 
(210) 4-2015-03197 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 25.1.5; 26.1.1 
(591) Cam, xanh da trời, xanh lam, vàng, đỏ, 

trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Thuận Hiệp  

(VN) 

288/2 Lê Văn Quới, khu phố 12, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: nước mắm, nước chấm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03198 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Nha Một  (VN)

51 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng khám nha khoa; chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03199 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH xăng dầu Phú 

Lợi  (VN) 

Số 36, khu phố 1, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí như: xăng dầu, các chất bôi trơn (mỡ, nhớt) 

và các chất giải nhiệt động cơ.  
 

Nhóm 39: Vận tải nguyên liệu, nhiên liệu.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03200 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 19.1.1 
(591) Xanh da trời, lam sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất -

Thương mại - Dịch vụ 

Composite Long An  (VN) 

Số 1/1, quốc lộ 1A, khu phố 6, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bồn chứa nước.  
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(210) 4-2015-03201 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.15.23; 26.4.4 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ruby 

Beauty  (VN) 

55 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03205 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại - dịch vụ kính 

Trung Việt  (VN) 

65/13 Nguyễn Đỗ Cung, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03206 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 5.7.3; 5.13.4; 2.7.9 
(731) Công ty TNHH chế biến sữa 

Vina Net   (VN) 

425A Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; các loại đồ uống có thành phần chủ yếu là sữa; bột rau 

câu; nước mắm.  
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(210) 4-2015-03210 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ tiếp thị bao bì Hoá 

Chất  (VN) 

Lầu 4, Số 180 - 182 Lý Chính Thắng, 
phường 09, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoá chất; phụ gia dầu nhờn, dầu lạnh cho máy khí nén; phụ gia thực 

phẩm; hoá chất sử dụng trong ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; nguyên 
vật liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03211 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.3 
(591) Xanh crôm, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ Thái 

Ngọc   (VN) 

129/12 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bằng inox như: kệ để chén bát; vỉ nướng; chân bình lọc 

nước; kệ để dao thớt; sào phơi đồ; chuồng động vật.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03212 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Đắc Hùng  (VN)

51/571 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-03213 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh lơ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất in ấn Hiệp Phước  (VN) 

85/140 đường Bùi Minh Trực, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

 
(210) 4-2015-03214 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.5.1 
(591) Xanh da trời, nâu, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thuốc sát 

trùng Việt Nam  (VN) 

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: thuốc sát trùng; thuốc bảo vệ thực vật; chất hấp dẫn và xua 

đuổi côn trùng; thuốc diệt ký sinh trùng cho động vật.  
 

 
(210) 4-2015-03215 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25 
(591) Xanh lơ, hồng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH nhịp tim Việt 

Nam  (VN) 

Tầng trệt tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-03216 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng, lam sẫm, đen 
(731) Công ty TNHH Thái Việt Long  

(VN) 

33 đường ĐHT9, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thức ăn dùng trong chăn nuôi; phụ gia thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2015-03217 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEDICAL BEAUTY 

LABORATORIES, LTD.   (JP) 
3-5-30, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-03218 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MEDICAL BEAUTY 

LABORATORIES, LTD.   (JP) 
3-5-30, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-03219 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.16; 7.3.4; A12.1.10 
(591) Xanh lá cây, hồng, ghi xám, đỏ, vàng, 

nâu, xanh dương, trắng, đen 
(731) Nguyễn Trung Thành  (VN)

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
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(210) 4-2015-03222 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Mạnh Cường 

Tuấn  (VN) 

82 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng; dây dẫn tín hiệu; đầu nối mạng; thiết bị truyền dẫn tín hiệu viễn 

thông.  
 

 
(210) 4-2015-03224 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu LC  (VN) 

481/28 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm nông sản các loại.  

 

 
(210) 4-2015-03226 

 
(220) 

 
05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HAN, SANG-SUN  (KR) 

(Sanbon-dong, Daelim solguh apartment) 
733-1301, 119 Gwangjeong-ro, Gunpo-
si, Gyeonggi-do, 435-727 Republic of 
Korea 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chống nắng; đồ trang điểm nền (mỹ phẩm); đồ 

trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm (dạng lỏng) dùng để 
chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ 
thể; chế phẩm nhuộm tóc; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm làm đẹp 
trên khuôn mặt; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; dầu 
gội đầu cho động vật cảnh; nước rửa tóc (dầu gội dưỡng tóc); chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; dầu gội đầu cho trẻ em; bột nhão (kem) che quầng thâm của mắt; nước hoa. 
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(210) 4-2015-03230 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Viện khoa học kỹ thuật nông 

lâm nghiệp miền núi phía Bắc  

(VN) 

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), chè đen, chè xanh, chè túi lọc, chè lá, chè hoa nhài. 

 

 
(210) 4-2015-03231 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng, nâu 
(731) Trần Thái Bình  (VN) 

Số 70 Nguyễn Đổng Chi, phường Bắc 
Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính (đầu tư vốn); phân tích tài chính; quản lý tài chính; tư vấn tài 

chính; thông tin liên quan đến tài chính; dịch vụ tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-03232 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  

(VN) 

Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản; chế phẩm thú y; axit amin dùng cho mục đích thú y; 

dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Thủy hải sản đã được chế biến, không còn sống; động vật giáp xác, không còn 
sống; rau quả đã được bảo quản; nước quả nấu đông; sữa và sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy sản; thức ăn cho con giống thủy sản; bột 
cá làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu sản 
phẩm, cụ thể là: thuốc thú y thủy sản, chế phẩm thú y, axit amin dùng cho mục đích thú 
y, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuỷ hải sản đã được chế 
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biến, không còn sống, động vật giáp xác, không còn sống, rau quả đã được bảo quản, 
nước quả nấu đông, sữa và các sản phẩm làm tư sữa, bột cá, thức ăn cho gia súc, thức ăn 
cho thủy sản, thức ăn cho con giống thủy sản, chất phụ gia cho thức ăn thủy sản, chất phụ 
gia cho thực phẩm, bột cá làm thức ăn cho động vật, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức 
ăn cho động vật, thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2015-03233 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03234 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế; trà thảo dược. 
 

 
(210) 4-2015-03235 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03236 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03237 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03238 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03239 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-03240 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 
thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03241 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03242 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-03243 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 

thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03244 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; 
thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03245 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc viên dùng cho dược phẩm; thuốc bổ (thuốc, dược 

phẩm); viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03246 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm vitamin. 
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-03247 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; kẹo dùng cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; viên ngậm làm 

thơm miệng; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 
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(210) 4-2015-03248 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng 

cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm vitamin. 
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-03249 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; kẹo dùng cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; viên ngậm làm 

thơm miệng; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 
 

 
(210) 4-2015-03251 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Cao Xuân Thành  (VN) 

Phòng 907, N02 chung cư Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, dầu thực vật và mỡ ăn các loại, mắm tôm, mắm ruốc, mắm nêm, cá 

hộp.  
 

Nhóm 30: Nước tương, đồ gia vị, nước xốt cà chua, hạt nêm.  
 

 
(210) 4-2015-03252 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Phạm Hoàng Lư   (VN) 

Thôn 06, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bơ tuơi; Cây bơ giống.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1175 

(210) 4-2015-03253 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ru Lô Mê Kông  (VN) 

KCN Biên Hoà 1, đường số 4, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị và phụ tùng máy cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là máy 

xay xát, rulo cao su dùng cho máy chà lúa, trục cho máy, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy 
gặt hái/máy thu hoạch, máy tách hạt, công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công. 

 

 
(210) 4-2015-03254 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 21.1.16; A3.7.24; A5.5.20; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và du lịch Bùi Gia  (VN) 

Số 71 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 41: Kinh doanh karaoke; Cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, Quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-03255 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.9.14 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

tím, đen 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-03256 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.24; 5.7.24; 5.9.14; 5.9.15 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

tím, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-03257 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.7.24; 5.9.14; 5.9.15; 25.7.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, tím, đen, đỏ, 

hồng 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-03258 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.14; 5.9.15; 5.7.24; 5.9.24 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, tím, đen, đỏ, 

nâu 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-03259 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.24; 5.7.24; 5.9.14; 5.9.15 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, tím, đen, đỏ, 

nâu 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-03260 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.14; 5.9.15 
(591) Trắng, vàng, cam, xanh lá cây, đỏ, đen, 

xanh cốm, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-03261 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.14; 5.9.21; 5.7.20 
(591) Trắng, vàng, cam, xanh lá cây, đen, xanh 

cốm, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03262 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.9.24; 26.1.2; 5.7.24; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, cam, xanh 

dương, xanh cốm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-03263 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.24; 5.7.24; 5.7.20 
(591) Trắng, tím, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh 

cốm, ghi xám, tím nhạt 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-03264 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.9.24; 5.7.24; 5.9.14 
(591) Trắng, tím, đỏ, cam, đen, xanh lá cây, 

vàng, ghi xám, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03265 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.9.24; 5.7.24; 5.3.20 
(591) Trắng, tím, đỏ, xám, xanh lá cây, vàng, 

xanh cốm, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 

D3/34 Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-03266 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) CHONG SAN INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
Lot No. B7, Kawasan Perindustrian Miel 
Batang Kali, 44300 Batang Kali, Hulu 
Selangor, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; kẹo cao su (không chứa thuốc); chế phẩm ngũ cốc; lát 

mỏng sấy khô (sản phẩm ngũ cốc); sôcôla; ca cao; cà phê; kẹo (không chứa thuốc); bánh 
quy giòn; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; mảnh ngô dẹt mỏng; mảnh yến mạch dẹt mỏng; thạch 
trái cây (dạng kẹo bánh); viên ngậm bọc đường (kẹo viên); bánh kẹo đường; bánh phồng 
tôm; kẹo sôcôla; và kẹo đường dạng xốp.  

 

 
(210) 4-2015-03267 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại và dịch vụ An 

Bình Việt Nam  (VN) 

Số 2/7, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bún khô; phở khô; miến khô. 
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(210) 4-2015-03268 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

điện máy và xây dựng Bạch 

Đằng  (VN) 

Số nhà 108, phố Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; phần mềm máy tính; tủ 

thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính; giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy 
tính; đầu cắm dây mạng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông di động, thiết bị mạng viễn thông, 
phần mềm máy tính, tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính, giá treo thiết bị máy 
tính, đầu cắm dây mạng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; tư vấn về thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan tới xử lý dữ liệu 
máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy vi tinh; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính, lập trình máy tính. 

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03269 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy  (VN) 

312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03279 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ tươi 
(731) Công ty TNHH Thảm Len Việt 

Nam  (VN) 

Nhà ông Phạm Văn Hùng, thôn Trung, 
xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm, thảm chùi chân sau khi tắm, thảm dùng cho ô tô, thảm chùi chân ở 

cửa, thảm tập thể dục. 
 

 
(210) 4-2015-03281 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.15; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại THK Phương Đông  

(VN) 

Số 12, ngõ 169 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03282 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.11; A26.4.5; A5.3.15; 1.15.23 
(731) Trần Đình Tốt  (VN) 

Xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy Xá, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất dùng để chăm sóc tóc và làm đẹp tóc; chất dưỡng da; nước hoa; dầu gội; 

mỹ phẩm; đồ trang điểm (sản phẩm thuộc nhóm này). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1182 

(210) 4-2015-03283 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.11; A5.3.15; 1.15.23; 26.1.1 
(731) Trần Đình Tốt   (VN) 

Xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy Xá, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; băng 
dính dùng trong y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng trong y tế; dao cho mục đích phẫu 
thuật; kéo cho phẫu thuật; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; máy đo huyết áp. 

 

 
(210) 4-2015-03284 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Triệu Nam  

(VN) 

Số B13C/11 Cây Cám, ấp 2, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 

 
(210) 4-2015-03285 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Phạm Châu  (VN) 

Lô 19-B2.2 KDC Nguyễn Thiện Thuật 
Phan Thành Tài, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-03286 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Vàng, đen 
(731) Phan Quang Chính  (VN) 

Số 249/7 Hoàng Diệu, phường Bình 
Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại; lò nướng; ấm siêu tốc dùng điện; lò vi sóng 

(thiết bị nấu ăn). 
 

Nhóm 20: Tủ bếp bằng gỗ, vật dụng bằng gỗ khác: bàn ghế, giá, kệ.  
 
 

 
(210) 4-2015-03287 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng, nâu 
(731) Phạm Ngô Thục Trinh  (VN)

Tổ 52, phường Thanh Bình, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2015-03288 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(731) Phạm Gia Phú  (VN) 

Số nhà 23, ngách 156/21, phố Phương 
Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, hoá chất tẩy rửa. 
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh hoá chất tẩy rửa, dầu mỡ công nghiệp. 
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(210) 4-2015-03289 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 5.1.1; 7.15.22; 7.15.1 
(591) Trắng, đen, nhũ vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

du lịch Tân An  (VN) 

Đường Lê Lai, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2015-03290 

 
(220) 

 
05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in ấn Thành Hoa  (VN) 

Số 7, Vship II-A đường số 14, khu công 
nghiệp Việt Nam Singapore II-A, xã 
Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

 
(210) 4-2015-03291 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in ấn Thành Hoa   (VN) 

Số 7, Vship II-A đường số 14, khu công 
nghiệp Việt Nam Singapore II-A, xã 
Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-03292 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in ấn Thành Hoa   (VN) 

Số 7, Vship II-A đường số 14, khu công 
nghiệp Việt Nam Singapore II-A, xã 
Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03293 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Văn Cầu  (VN) 

Thôn Phương Viên, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03295 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.5; A26.11.12; A26.11.8 
(731) LONG CHUNXIANG  (CN) 

No.171 Xiaoqingshan Station, Yongming 
Village, Maling Town, Lipu County, 
Guangxi Provinces, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc nhuộm tóc; xà phòng thơm; nước tẩy rửa; xi đánh giầy; đá làm 

bóng bề mặt; tinh dầu thơm; phấn; mi giả; son môi; kem đánh răng. 
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(210) 4-2015-03296 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Nâu đỏ, đen 
(731) Nguyễn Thị Tân  (VN) 

34 đường số 9, khu phố 1, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn; đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03297 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A24.15.7 
(591) Đen, cam, trắng, xám, xanh đen 
(731) Công ty TNHH thiết bị và vật 

liệu công nghiệp PQ  (VN) 

142 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

nông nghiệp); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03298 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng cam 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 

Thu Vân  (VN) 

189 (203 số cũ) Nguyễn Oanh, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03299 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá mạ, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Công Hải  (VN) 

ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân 
Trụ, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (gạo, gạo nếp, lúa, thóc); đại lý thông 

tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-03300 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.15.1; 26.1.1; A26.11.7 
(591) Vàng, xám, trắng, đen 
(731) Cơ sở Song Nguyệt  (VN) 

Hẻm Nguyễn Tri Phương, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa; dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-03301 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông   (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03302 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ 

rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây 
trồng.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03303 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc  diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03304 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ 

rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây 
trồng.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03305 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03306 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9; A3.13.16 
(591) Đen, đỏ, tím, tím trắng, đen, nâu, xanh, 

vàng, vàng cam, vàng sữa 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Kiến Việt    (VN) 

Số 22 lô 20 TT Y tế quận Cầu Giấy, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03307 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty CP vải địa kỹ thuật 

Việt Nam  (VN) 

Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Lưới địa kỹ thuật không làm bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-03308 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 

Tổ 1 Cụm Đình, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vali;  túi đeo lưng; ví da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, nón; mua bán túi xách tay, va li, túi đeo lưng, 
ví da.  

 
Nhóm 40: May quần áo; gia công vải; gia công da.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1191 

(210) 4-2015-03309 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 

Tổ 1 Cụm Đình, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ, nón; mua bán túi xách tay, va li, túi đeo lưng, 
ví da.  

 
Nhóm 40: Máy quần áo; gia công vải; gia công da.  

 

 
(210) 4-2015-03310 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.11; A2.1.23 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH MR. CAKE  (VN)

47 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh.  
 

 
(210) 4-2015-03311 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thụy Yến Nhi  (VN)

196 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2015-03312 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) BITWISE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
25/12 Moo 20, Soi Srithongsuk 2, 
Teparak Road, Bangpleeyai Sub-District, 
Bangplee District, Samuthprakarn 10540 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không 
khí; quạt gió (điều hòa không khí); bộ lọc cho điều hòa không khí; máy ướp lạnh; bóng 
đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; hệ thống và thiết bị làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-03313 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Đặng Thị Diễm My  (VN) 

198/5 tổ 10, khu 12, đường 30 tháng 4, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm (nước hoa, kem dưỡng da, kem nền, phấn nền, son môi, 
dầu dưỡng tóc, keo tạo kiểu tóc, thuốc nhuộm tóc, kem trị mụn, sữa dưỡng thể, dầu gội, 
sữa tắm, dầu xả, kem ủ tóc), đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, 
máy rửa bát, máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy lạnh, đầu đọc đĩa, máy ép trái cây, bếp 
điện từ, bếp điện, đèn điện, đèn chùm, đèn trang trí), đồ nội thất (giường, tử, bàn, ghế, 
võng xếp, kệ), hải sản (cá, tôm, bào ngư, cua, ốc, sò), phụ tùng ô tô (phụ kiện cho thân xe, 
đèn, giảm xóc treo, bánh xe, thanh chắn va đập), vật liệu xây dựng (cát, đá , gạch, xi 
măng, sắt, thép, bột trét tường, sơn nước), thiết bị vệ sinh cho nhà tắm và phụ kiện đi kèm, 
đồ gỗ nội thất, thiết bị dùng trong xây dựng, đèn chiếu sáng, rượu, bia, nước giải khát có 
ga, nước giải khát không có ga, nước uống tinh khiết, nước trái cây, sữa làm từ các hạt 
đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu Hà Lan, đậu phộng, đậu 
ván, sữa làm từ hạt điều, thạch rau câu, nhân sâm, nấm linh chi, chè, cà phê, kem lạnh, 
sữa ong chúa, nhau thai cừu, đĩa CD, đĩa DVD, thiết bị định vị toàn cầu, chậu đựng hoa, 
hàng may mặc, quần áo, giày, dép, va li, cặp, ví, ba lô, túi sách, vàng, bạc, đá quý và phụ 
kiện trang sức, đồ chơi trẻ em, kem đánh răng, dung dịch vệ sinh phụ nữ. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-03314 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Kim Phúc   (VN) 

25B, khu phố 2, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; kẹo; kẹo dừa; kẹo chuối; kẹo lạc (kẹo đậu phộng).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03315 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; A15.9.11 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Tâm Văn Nhân  

(VN) 

Lô F4, khu công nghiệp Thạnh Phú, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng sợi nhựa hoặc sợi bông: bàn, ghế.  
 

Nhóm 21: Chậu nhựa để trồng cây; chậu hoa.  
 

Nhóm 22: Dây nhựa dùng để đan lưới.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ, sắt, mây, tre, 
lá. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03316 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần cà phê 

Phương Đông   (VN) 

Thửa đất số 38, tờ bản đồ DC 8.4, khu 
sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân; cà phê bột  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (thu mua, xuất khẩu cà phê).  
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(210) 4-2015-03317 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần cà phê 

Phương Đông   (VN) 

Thửa đất số 38, tờ bản đồ DC 8.4, khu 
sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân; cà phê bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (thu mua, xuất khẩu cà phê).  
 

 
(210) 4-2015-03318 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1,Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-03319 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)    (JP) 
1,Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt, xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  
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(210) 4-2015-03320 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)    (JP) 
1,Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt, xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-03321 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)    (JP) 
1,Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt, xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, dầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-03323 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A3.13.4 
(731) Công ty TNHH thương mại Thy 

Long  (VN) 

A69 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa tay; dầu gội đầu; nước hoa; sữa dưỡng thể.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa tay, xà phòng, sữa dưỡng thể, sữa rửa 
mặt, kem dưỡng da, kem làm trắng da, kem chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, 
kem trị mụn, kem làm mờ sẹo, kem làm mờ vết thâm, màu mắt, kem trị nám, bột tắm 
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trắng, tinh dầu, kem tẩy tế bào chết, kem đánh răng, kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang 
dùng cho mắt, chất làm bóng môi, dầu làm bóng móng tay, chất khử mùi chống đổ mồ 
hôi, nước tẩy sơn móng tay.  

 

 
(210) 4-2015-03325 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 16.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, xanh lá, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Giải 

pháp Công nghệ Việt Nam  (VN)

Số 68/21 út Tịch, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị thu hình; bộ thiết bị truyền phát (viễn 

thông); bộ thu phát sóng; thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; thiết bị để xử lý dữ 
liệu. 

 

 
(210) 4-2015-03326 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  

(VN) 

Số 53 đường 34, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-03327 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  

(VN) 

Số 53 đường 34, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội.  
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(210) 4-2015-03328 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  

(VN) 

Số 53 đường 34, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

 
(210) 4-2015-03329 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Nguyễn Khoa Trường  (VN)

Tầng 13, số 182 Lê Đại Hành, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện từ cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam, cụ thể 

là vận động, quyên góp từ các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo, từ thiện, 
giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội. 

 
 

 
(210) 4-2015-03330 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH chăm sóc sắc 

đẹp Thiên Sứ  (VN) 

224 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-03333 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Yara Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-03334 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Yara Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-03335 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Yara Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-03338 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) YUN YANG FIRE SAFETY 

EQUIPMENT CO., LTD.  (TW) 
No. 11-4, Wanjin Rd., Dashe Dist., 
Kaohsiung City 815, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; hệ thống hướng dẫn sơ tán bằng giọng nói; 
bộ dò tách sóng; đèn báo hiệu dạng LED; nút báo cháy khẩn cấp bằng tay; chuông báo 
cháy; mô-đun giám sát điều khiển thiết bị báo cháy; loa. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03339 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) LEARNINGRX INC  (US) 

5085 List Drive, Suite 200, Colorado 
Springs, CO-USA 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục trong lĩnh vực xây dựng các kỹ năng dựa trên nhận 

thức.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03340 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Trường Xuân  

(VN) 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; đầu tư vốn; môi 

giới bất động sản; cho thuê bất động sản; thông tin về tài chính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào 
tạo); dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ hoạ nghệ 
thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; nghiên cứu dự án kỹ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1200 

(210) 4-2015-03341 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Trường Xuân  

(VN) 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin kinh doanh; cố vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự, 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ trung 
gian thương mại; điều tra thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; đầu tư vốn; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; thông tin về tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào 
tạo); dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế đồ hoạ nghệ 
thuật; dịch vụ thiết kế bao bì; nghiên cứu dự án kỹ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web. 

 
Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; điều tra thông tin cá nhân; 
dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả; dịch vụ trọng tài 
phân xử; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ 
pháp lý); giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ hoà giải. 

 
 

 
(210) 4-2015-03342 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại VINPUTEK Việt 

Nam  (VN) 

Số 68 đường Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng; ấm đun nước, dùng diện; thiết bị lọc nước; thiết bị đun 

nước; thiết bị làm nóng nước. 
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(210) 4-2015-03343 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) FIVE STAR TRACK CO., LTD  (TH) 

5/7 Soi Aree 5 Phaholyothin Road 
Samsennai Phayathai Bangkok Thailand 
10400 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xích cao su dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; lốp cao su, lốp đặc 

dùng cho bánh xe cộ. 
 
 

 
(210) 4-2015-03344 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 7.11.10 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Sơn Kim  (VN) 

30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ; dịch vụ kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn 

phòng; dịch vụ kinh doanh khu thương mại, cụ thể là: mua bán, thuê và cho thuê khu 
thương mại; dịch vụ quản lý căn hộ, quản lý bất động sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-03345 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 

1 Lê Đức Thọ, khu phố 2, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh snack; bột canh (hạt nêm); tương ớt; phở ăn liền; 

bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; bột ngũ cốc dinh dưỡng. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1202 

(210) 4-2015-03346 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17 
(591) Đen, trắng 
(731) CIXI XIYI MOTORCYCLE 

ACCESSORIES CO., LTD.  (CN) 
Jiangnan Village, Yandong Town, Cixi 
City, Ningbo, Zhejiang, China 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện, chìa khoá. 
 

Nhóm 07: Bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; máy bơm; vòi 
phun cho động cơ; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; bộ tản nhiệt (làm mát) cho động 
cơ và máy. 

 

 
(210) 4-2015-03347 

 
(220) 

 
05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hương Kiến Thành  

(VN) 

186/1A Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập vở học sinh; sổ ghi chép. 

 

 
(210) 4-2015-03350 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, vàng, nâu, đen 
(731) Hứa Cao Trí   (VN) 

V4-29-03 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; sản phẩm chế biến từ thịt gia súc và gia cầm; lạp xưởng; sữa; sữa 

chua.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03351 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại hóa mỹ phẩm 

Minh Phượng   (VN) 

115 lô B, Cô Giang, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, sản phẩm chăm sóc tóc và làm đẹp cho 

da, thuốc uốn tóc; quảng cáo; tiếp thị bán hàng.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03352 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh 

Liêm  (VN) 

827/24/11A tỉnh lộ 10, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp giấy; đồ vàng mã bằng giấy. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03353 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BODEGAS CHANDON SA  (AG) 

Avenida Ortiz de Ocampo 2839, 
C142DSD Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03354 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  

(VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-03355 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.10; A3.9.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  

(VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

 
(210) 4-2015-03356 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 3.7.17; A25.7.2; A25.7.8 
(591) Đen, xám đậm, xanh nhạt, xám, đỏ 
(731) Nguyễn Mạnh Phát  (VN) 

M2/12 khu phố 5, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán gạch; 
mua bán thiết bị cấp nước trong nhà; mua bán thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế cho 
ngành xây dựng; môi giới thương mại. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03357 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.11.8 
(731) Ngô Đức Nguyên  (VN) 

36/4 Cù Lao, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở trong khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-03358 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu điện 

và viễn thông Sam Cường  

(VN) 

Khu công nghiệp Long Thành, đường số 
1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng 

bằng kim loại; khung kim loại cho xây dựng; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại; ống bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 09: Dây cáp điện; Dây cáp đồng trục; Tủ phân phối điện; Bảng điều khiển phân 
phối điện; Thiết bị truyền phát viễn thông; Dây cáp sợi quang (Sợi cáp quang); Dây điện 
thoại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dây cáp điện, tủ điện, ống dây dẫn điện, thiết bị 
điện, thiết bị viễn thông, trần nhà, vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-03359 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu điện 

và viễn thông Sam Cường  

(VN) 

Khu công nghiệp Long Thành, đường số 
1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây cáp đồng trục; tủ phân phối điện; bảng điều khiển phân phối 

điện; thiết bị truyền phát viễn thông; dây cáp sợi quang (sợi cáp quang); dây điện thoại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dây cáp điện, tủ điện, ống dây dẫn điện, thiết bị 
điện, thiết bị viễn thông. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03360 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương đậm, nâu 
(731) Lý Phước Thành  (VN) 

25/23 Bà Ký, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện máy tự động (máy ép nhựa, máy sản xuất gỗ, đóng gói).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03361 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 
(731) Lý Phước Thành  (VN) 

25/23 Bà Ký, phường 9, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện máy tự động (máy ép nhựa, máy sản xuất gỗ, máy đóng 

gói).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03362 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Phạm Thị Bích Phương  (VN)

229/76/13 đường Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt vải; chăn; ga (khăn trải giường), vỏ gối, vỏ nệm (vỏ đệm); rèm 

cửa bằng vải.  
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03363 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.4.4; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ sản 

xuất cơ điện công nghiệp 

Phương Nam   (VN) 

51/511A Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: thang cáp điện; máng cáp điện; tủ điện.  

 

 
(210) 4-2015-03364 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Công nghệ số Đỉnh 

cao   (VN) 

122 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử: máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại, máy tính 

bảng, máy nghe nhạc, loa. 
 

 
(210) 4-2015-03365 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần Bảo Thắng  

(VN) 

Số 477, đường Hồ Thị Hương, KP 4, 
phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa dạng túi.   
 

Nhóm 31: Cây giống; hạt giống; nấm làm giống.   
 

Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu để sản xuất nấm; mua bán gạo, lương 
thực, nông sản, bao bì nhựa, hạt nhựa (PP, PE), phế liệu, đồ uống, gỗ cây, gỗ chế biến.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03366 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thương mại Đài Linh  

(VN) 

Số 29/150 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện trang điểm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm và làm tóc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03367 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Tím nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nguyễn Khang Huy  

(VN) 

38 đường 19, khu phố 2, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, cặp, túi xách.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03369 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất & 

thương mại AG Việt Nam  (VN) 

Số nhà 46/165 đường Cầu giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình, cửa nhôm, phụ kiện cửa nhôm.  

 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1209 

(210) 4-2015-03370 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Ngô Thị Thúy Hằng   (VN)

Phòng 801, nhà N4B khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Chai lọ; hộp bằng thủy tinh; lọ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2015-03371 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Vật Liệu Xây 

Dựng Công Nghệ Cao   (VN) 

18 Phú Hòa, phường 07, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 
 

Nhóm 17: Sơn cách nhiệt.  
 

 
(210) 4-2015-03372 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất An Vạn Thành  (VN) 

725/30/14 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán túi vải không dệt, túi thân thiện môi trường, bao bì tự hủy, túi xách 

tay, túi vải bố, túi mua hàng.  
 

 
(210) 4-2015-03373 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 8.7.11; 26.1.2; A8.3.11; A8.5.4 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Cty TNHH Một thành viên Mỹ 

Âu MT  (VN) 

271 Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1210 

(210) 4-2015-03374 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.20 
(591) Vàng gold, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thời trang HANBOK Việt Nam  

(VN) 

Số 81 ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giầy dép, phụ kiện thời trang: túi, cặp, ba lô, thắt 

lưng, ví. 
 

 
(210) 4-2015-03375 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.15.15; A26.4.24 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH cà phê in 3D  

(VN) 

130Bis Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in, mực in, thiết bị máy in, phụ tùng cho máy in.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-03376 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CAPCOM CO., LTD.  (JP) 

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi viđêô ở dạng băng trò chơi, băng cátxét, băng, đĩa quang và 

từ và bảng mạch in; băng phần mềm trò chơi viđêô cho thiết bị giải trí điện tử độc lập, 
cầm tay với màn hiển thị tinh thể lỏng; trò chơi trên Internet (có thể tải về được); phần 
mềm trò chơi có thể tải về được; phần mềm trò chơi có thể tải về được để chơi trên điện 
thoại di động; chương trình máy tính; chương trình trò chơi, phần mềm trình bảo vệ màn 
hình và phần mềm ảnh nền; phần mềm trình bảo vệ màn hình và phần mềm ảnh nền có 
thể tải về được cho điện thoại di động; ảnh, ảnh động và nhạc có thể tải về được cho điện 
thoại di động; nhạc kỹ thuật số (có thể tải về được) cung cấp từ Internet; phim đã lộ sáng; 
đĩa âm thanh đã ghi trước; đĩa hình đã ghi trước; đĩa CD-ROM đã ghi trước; đĩa DVD-
ROM đã ghi trước; chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác; thiết bị ngoại 
vi máy tính; chuột máy tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin hình ảnh động có thể tải về 
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được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các sản 
phẩm trên, tất cả bao gồm trong nhóm 9. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ chơi trò chơi trên Internet (không tải về được); cung 
cấp trò chơi qua hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; cung cấp trò chơi điện tử cho điện thoại di động trên Internet; cung cấp trò chơi điện 
tử cho thiết bị giải trí điện tử cầm tay và trò chơi viđêô trên Internet; sắp xếp, tổ chức và 
tiến hành các cuộc thi trò chơi trực tuyến; cung cấp ảnh và ảnh động (không tải về được) 
từ Internet; cung cấp trò chơi tương tác trực tuyến nhiều người cùng chơi một lúc; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử không tải về được; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không tải về 
được) từ Internet; cung cấp các tiện nghi giải trí, bao gồm cả phòng trò chơi viđêô, trung 
tâm vui chơi giải trí, khu vực ngoài trời có đu, vòng ngựa gỗ, phòng tập bắn để vui chơi, 
phòng có máy chơi dùng xèng, sòng bạc, chơi bi-a, vũ trường và phòng chơi mạt chược; 
tổ chức các cuộc thi giải trí; giới thiệu phim điện ảnh; sản xuất và phân phối các hình ảnh 
chuyển động ở dạng phim, băng viđêô và đĩa quang; thực hiện các buổi biểu diễn, kịch và 
các buổi hòa nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp các 
thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, tất cả bao gồm trong nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2015-03377 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH POWERTOOLS 

Việt Nam  (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 
cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 
máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 
(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 

 

 
(210) 4-2015-03378 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) JBS UNITED, INC.  (US) 

4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, United States 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn cho gia súc và động vật; chất phụ gia cho 

thức ăn cho gia súc và động vật không chứa thuốc và có chứa thuốc sử dụng như chất bổ 
sung dinh dưỡng. 
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Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và động vật.  
 

 
(210) 4-2015-03379 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) JBS UNITED, INC.   (US) 

4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn cho gia súc và động vật; chất phụ gia cho 

thức ăn cho gia súc và động vật không chứa thuốc và có chứa thuốc sử dụng như chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và động vật.  

 

 
(210) 4-2015-03380 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JBS UNITED, INC.   (US) 

4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn cho gia súc và động vật; chất phụ gia cho 

thức ăn cho gia súc và động vật không chứa thuốc và có chứa thuốc sử dụng như chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và động vật.  

 

 
(210) 4-2015-03381 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) JBS UNITED, INC.   (US) 
4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn cho gia súc và động vật; chất phụ gia cho 

thức ăn cho gia súc và động vật không chứa thuốc và có chứa thuốc sử dụng như chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và động vật.  
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(210) 4-2015-03382 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Khôi  (VN) 

Số nhà 31, tổ 7, khu 8, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-03383 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 

vật Thăng Long  (VN) 

Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-03384 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.5.5; 3.5.20; A3.5.24 
(591) Xanh lá 
(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 

vật Thăng Long  (VN) 

Lô A5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-03385 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Hồng dâu, xanh lá, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt Pan Việt Nam  (VN) 

Lô C2-12, C2-12, KCN Đại Đăng, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03386 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm vitamin.  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03387 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm vitamin.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03388 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá, da cam 
(731) Lưu Đức Trọng  (VN) 

9A-9B Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 
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(210) 4-2015-03389 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 15.7.1; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh cốm, đen 
(731) Cty TNHH sản xuất thương 

mại kỹ thuật Kim Phát  (VN) 

231 Mã Lò, KP10, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng (dùng điện); ống hút khói cho 

nhà bếp; lò nấu bếp. 
 

Nhóm 20: Khay bàn ăn; bàn; bàn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-03390 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.4.24; A17.2.2 
(591) Trắng, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

vàng bạc đá quý Lộc Quý Gia  

(VN) 

Tầng 1, số 19 Thủ Khoa Huân, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-03391 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh lá 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại và 

dịch vụ Minh Hằng  (VN) 

Số 5-C4 Nam Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Gia súc, gia cầm, rau quả đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau củ quả tươi chưa qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gia súc gia cầm, hải sản, rau củ quả. 
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(210) 4-2015-03392 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

vàng, nâu đậm, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Phước 

Long  (VN) 

18 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước 
Long, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; nhượng quyền thương mại; mua bán (kinh doanh) các sản 

phẩm thời trang.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; dịch vụ ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống mang đi (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-03396 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.16; 3.7.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh 
(731) Công ty CP dịch vụ bảo vệ CSA 

Việt Nam  (VN) 

Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171 Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ tài sản và con người; dịch vụ bảo vệ an ninh trật 

tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội; dịch vụ bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức. 

 

 
(210) 4-2015-03397 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 5.13.4; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh 
(731) Công ty CP dịch vụ bảo vệ CSA 

Việt Nam   (VN) 

Số 106B - F4 Láng Hạ, ngõ 171 Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ tài sản và con người; dịch vụ bảo vệ an ninh trật 
tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội; dịch vụ bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức. 

 
 

 
(210) 4-2015-03398 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Lê Trung  (VN) 

Phòng 504, nhà 95B Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện và hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ trò 

chơi: cho thuê thiết bị trò chơi: cung cấp các tiện ích cho giải trí; thông tin giải trí. 
 
 

 
(210) 4-2015-03400 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường   (VN) 

Lô C23A khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; vách ngăn bằng 

kim loại; rầm nhà bằng kim loại. 
 
 

 
(210) 4-2015-03401 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường   (VN) 

Lô C23A khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; vách ngăn bằng 

kim loại; rầm nhà bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-03402 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường   (VN) 

Lô C23A khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; vách ngăn bằng 

kim loại; rầm nhà bằng kim loại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03404 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.13.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - dịch 

vụ - mỹ phẩm Nhã Uyên  (VN) 

Số 84/6, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03405 

 
(220) 

 
06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 

hải sản Nga Sơn  (VN) 

Tổ 7, ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô, cá bống tẩm gia vị.  
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(210) 4-2015-03406 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A1.1.10; A1.1.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dệt may 

xuất nhập khẩu Trần Phú  

(VN) 

Số 453/4, đường Tô Ngọc Vân, khu phố 
1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ, sợi chun, sợi cao su, sợi poliester, sợi nilong (tất cả dùng trong ngành dệt).  

 

 
(210) 4-2015-03407 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thể thao DONEX  

(VN) 

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-03408 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thể thao DONEX  

(VN) 

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-03409 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thể thao DONEX  

(VN) 

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 
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(210) 4-2015-03410 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.21; 26.1.2; 18.3.23; A26.11.12; 
26.11.3 

(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

quốc tế FACO  (VN) 

Số 37, ngõ 299, phố Bình Lộc, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

 
(210) 4-2015-03411 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức  (VN) 

P407, Nhà B2, ngõ 195, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng đùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-03412 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức  (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03413 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức   (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-03414 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức  (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 
 

 
(210) 4-2015-03415 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 

(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức  (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03416 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Thức   (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03417 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Vũ Văn Thức   (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03418 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 3.9.1; A3.9.24; A8.5.2 
(591) Vàng, nâu đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và giải trí Ngôi Sao  

(VN) 

B2-20 Nam Thiên 2, khu đô thị Phú Mỹ 
Hưng, Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, thương mại điện tử, cụ thể là 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông (internet) để bán và thông tin 
thương mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức 
các sự kiện hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; dịch vụ cho thuê người 
quản lý tổ chức và giám sát chương trình biểu diễn nghệ thuật.  
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(210) 4-2015-03419 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.22; 26.1.1; 7.1.6; 2.3.1; 24.13.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, ghi, vàng nhạt, 

đen, hồng nhạt, nâu, hồng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 

Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03420 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh    (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03421 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh    (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03422 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh    (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03423 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh    (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03424 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USAPHA   (VN) 

Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03428 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.9.1; A3.9.24 
(731) Nguyễn Doãn Cường   (VN)

Số 105, tổ 30, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá bao gồm: vợt vớt cá, phao câu cá, lưỡi câu cá, cần câu cá, ghế ngồi 

câu cá, hộp đựng phao câu cá.  
 

 
(210) 4-2015-03429 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-03430 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-03431 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 

Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2015-03432 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ viễn 

thông Hạnh Minh  (VN) 

Tầng 13, tòa nhà Licogi 13 Tower, 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-03433 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư Tiếng Vang 

Phương Đông  (VN) 

15/2 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay ép đa năng; máy xay sinh tố; máy xay đậu nành; máy xay thịt. 
 

Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại cụ thể là: cốc sạc, pin sạc dự phòng, bao da máy tính bảng, 
bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, ốp lưng dùng cho điện thoại di động, ốp 
viền dùng cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 10: Ghế mát-xa toàn thân dùng điện; gối mát-xa dùng điện; máy mát-xa chân chạy 
điện; máy mát-xa vai chạy điện; máy mát-xa trị liệu; máy đo huyết áp; máy mát-xa bụng 
chạy điện. 

 
Nhóm 28: Máy tập thể dục, cụ thể: máy chạy bộ, máy chạy bộ trên thảm, ghế tập bụng. 

 

 
(210) 4-2015-03434 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Hồng cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH XL 

ENTERTAINMENT  (VN) 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng cụ thể là: lập các báo cáo thống kê, báo cáo kế toán, sao chụp tài liệu. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-03435 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A26.4.24 
(731) Tôn Nữ Trà Mi  (VN) 

73 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (dây nịt); mũ (nón); áo khoác choàng; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-03436 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.3.3; A1.1.10; A1.1.2; A25.7.21 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Người Lai  (VN)

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng cụ thể là: lập các báo cáo thống kê, báo cáo kế toán, sao chụp tài liệu. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi văn hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-03437 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH giải trí và 

quảng bá thể thao Sài Gòn  

(VN) 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 

giáo dục, tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ ch−c các cuộc thi văn hóa. 
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(210) 4-2015-03438 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.15.15 
(591) Xám, cam, đen 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Trung 

Lâm  (VN) 

25 đường số 8, phường Long Trường, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại; khung nhà thép; nhà thép tiền 

chế. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; 
sửa chữa bảo trì bảo dưỡng công trình. 

 

 
(210) 4-2015-03439 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại Ha 

LÔ  (VN) 

Số 01, đường Sương Nguyệt ánh, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu xây dựng bằng đất sét; vật liệu chịu 

lửa; cửa gỗ; cửa nhựa; cửa chống cháy. 
 

Nhóm 21: Bình hoa; chậu hoa; dụng cụ dùng để vệ sinh; đồ gốm, sứ và đất nung dùng cho 
mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch, gạch chịu lửa, gạch lát nền, gạch ốp lát, 
gạch ốp ngoại thất, gạch mosaics, gỗ lát sàn, ván sàn, sàn gỗ công nghiệp, đá hoa cương 
đá granit, đá cẩm thạch, đá lát, đá lát ngoài trời, gạch giả đá; mua bán giấy dán tường; 
mua bán cửa gỗ, cửa nhựa, cửa chống cháy, sàn gỗ, ván sàn nhựa; mua bán cửa chống 
cháy (cửa nhựa, cửa kim loại), cửa trong nhà; mua bán đồ gốm sứ xây dựng, đồ gốm sứ 
trang trí nội ngoại thất; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ dùng để trang trí nội ngoại thất 
(đồ ngũ kim); mua bán thiết bị vệ sinh như: vòi lavabol, bộ trộn, bộ tắm sen, vòi sen, bát 
sen, củ sen, vòi rửa chén, bộ cấp nước, bộ cài đặt (dùng để điều chỉnh nước, ánh sáng, âm 
thanh dùng cho thiết bị vệ sinh), bàn cầu, bồn tiểu nam, bồn tắm các loại, phụ kiện phòng 
tắm (kệ gương, kệ đựng ly, thanh treo khăn, kệ đựng xà phòng, móc giấy vệ sinh, thiết bị 
giữ giấy nhà vệ sinh, móc áo), bồn rửa chén; mua bán: đồ treo xoong, nồi, đồ treo/kệ gác 
dao, kéo, thớt, tủ kệ bếp, phụ kiện tủ bếp, đồ dùng buffet, bộ dao kéo nấu bếp, bộ thớt, 
bàn ghế ăn các loại (gỗ, inox, nhựa, sắt), các dụng cụ bàn ăn (chén, bát, đĩa, muỗng, nĩa, 
thìa, vá) bộ đồ uống (ly tách uống trà, ly uống rượu, ly uống bia, bình nước thủy tinh), bộ 
chùi rửa nhà bếp, xô, thau các loại, kệ úp chén, bộ lót nồi/ly, cây lau nhà, cây lau kính, bộ 
dụng cụ chà rửa nhà vệ sinh, tủ quần áo (gỗ, inox, nhôm, nhựa, vải), tủ kệ phòng khách, 
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tủ kệ ti vi, tủ kệ sách, kệ treo sách, tủ đựng giày, bàn ghế sofa gỗ, bàn ghế sofa nệm, bàn 
ghế học, bàn ghế vi tính, tủ đầu giường, bàn trang điểm, giường ngủ (gỗ nhôm, sắt) 
giường tầng, nệm cao su, nệm lò xo, bộ gối, drap, chăn, cây phơi đồ võng ghế, ghế xếp, 
giường xếp, túi ngủ, lều du lịch, cửa kéo, cửa cuốn, cửa cánh, cửa cánh xếp, màn sáo, rèm 
cửa, thảm lót sàn, thảm chùi chân. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; 
giám sát, thi công xây dựng; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2015-03440 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.5.23; A2.5.24; 2.5.8; A25.7.21 
(591) Trắng, hồng, xanh ngọc, xanh lá cây, 

xám, vàng, hồng, đỏ, nâu, đen 
(731) Hứa Cao Trí  (VN) 

V4-29-03 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; sản phẩm chế biến từ thịt gia súc và gia cầm; lạp xưởng; sữa; sữa 

chua. 
 
 

 
(210) 4-2015-03441 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) GOLDEN MOUNTAIN ENTERPRISE 

CO., LTD.  (TW) 
No.3, Lane 296, Xinya Rd., Qianzhen 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Van áp lực (bộ phận của máy); bộ điều chỉnh áp lực (bộ phận của máy); van 

(bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: áp kế; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; thiết bị chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo mức 
nước; van solenoid (công tắc điện từ). 
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(210) 4-2015-03442 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 25.5.2 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) 1. Nguyễn Ngọc Quế  (VN)

8, ngõ 172, Lạc Long Quân, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Minh Vũ   (VN) 

Số 4, phố Bà Huyện Thanh Quan, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Từ điển điện tử. 
 

Nhóm 41: Cung cấp từ điển điện tử trực tuyến không tải xuống được.  
 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 

 
(210) 4-2015-03443 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 25.5.2 
(591) Xanh lục, đen, trắng 
(731) 1. Nguyễn Ngọc Quế  (VN)

8, ngõ 172, Lạc Long Quân, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Minh Vũ  (VN) 

Số 4, phố Bà Huyện Thanh Quan, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 09: Từ điển điện tử. 
 

Nhóm 41: Cung cấp từ điển điện tử trực tuyến không tải xuống được. 
 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 

 
(210) 4-2015-03444 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) 1. Nguyễn Ngọc Quế  (VN)

8, ngõ 172, Lạc Long Quân, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Minh Vũ  (VN) 

Số 4, phố Bà Huyện Thanh Quan, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 09: Từ điển điện tử. 
 

Nhóm 41: Cung cấp từ điển điện tử trực tuyến không tải xuống được.  
 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03445 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.3; 26.4.2; 16.1.4; A16.1.5 
(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Gen bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quan hệ tình dục). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03447 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Cam, đen 
(731) GOLD WING INC. LIMITED  (HK) 

Unit 17, 9/F., Tower A, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Road, 
TST, KL, Hongkong 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô. 
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(210) 4-2015-03448 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) 1. STAR TYRE GROUP SHANGHAI 

CO., LIMITED  (HK) 
MSH 2904 RM 1007 10/F Ho King CTR 
2-16 Fa Yuen ST Mongkok KL, 
Hongkong 

2. Dương Thế Vịnh  (VN) 

Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô. 
 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03449 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) 1. STAR TYRE GROUP SHANGHAI 

CO., LIMITED  (HK) 
MSH 2904 RM 1007 10/F Ho King CTR 
2-16 Fa Yuen ST Mongkok KL, 
Hongkong 

2. Dương Thế Vịnh  (VN) 

Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô.  
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(210) 4-2015-03450 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) 1. STAR TYRE GROUP SHANGHAI 

CO., LIMITED    (HK) 
MSH 2904 RM 1007 10/F HO KING 
CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK 
KL, HONGKONG   

2. Dương Thế Vịnh   (VN) 

Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03451 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) 1. STAR TYRE GROUP SHANGHAI 

CO., LIMITED    (HK) 
MSH 2904 RM 1007 10/F HO KING 
CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK 
KL, HONGKONG   

2. Dương Thế Vịnh   (VN) 

Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô.  
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(210) 4-2015-03452 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) 1. STAR TYRE GROUP SHANGHAI 

CO., LIMITED    (HK) 
MSH 2904 RM 1007 10/F HO KING 
CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK 
KL, HONGKONG   

2. Dương Thế Vịnh   (VN) 

Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-03453 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) 1. STAR TYRE GROUP SHANGHAI 

CO., LIMITED   (HK) 
MSH 2904 RM 1007 10/F HO KING 
CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK 
KL, HONGKONG  

2. Dương Thế Vịnh  (VN) 

Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán lốp ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-03454 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH xe đạp xe điện 

YDHH Việt Nam    (VN) 

Số 90/40 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện, linh kiện và phụ tùng của xe đạp, xe đạp 
điện, xe máy điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-03455 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH xe đạp xe điện 

YDHH Việt Nam    (VN) 

Số 90/40 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện, linh kiện và phụ tùng của xe đạp, xe đạp 

điện, xe máy điện. 
 
 

 
(210) 4-2015-03456 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH xe đạp xe điện 

YDHH Việt Nam   (VN) 

Số 90/40 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện, linh kiện và phụ tùng của xe đạp, xe đạp 

điện, xe máy điện. 
 
 

 
(210) 4-2015-03458 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Nâu đậm, vàng nhạt, trắng 
(731) Nhà hàng Hồng Chiến  (VN)

Số 11 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả; nem chua; nem rán; giò. 
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(210) 4-2015-03459 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.13.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

quốc tế ASEAN   (VN) 

Số 34, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; tư vấn sử dụng 

thuốc.  
 
 

 
(210) 4-2015-03460 

 
(220) 

 
06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải 

Châu  (VN) 

Số 229, đường Hùng Vương, khóm 4, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 

trọ); Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ.  

 
 

 
(210) 4-2015-03462 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Đại An Mũi Né  

(VN) 

115 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
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(210) 4-2015-03463 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Đại An Mũi Né  

(VN) 

115 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-03464 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh đen, xanh dương 
(731) Trần Vân Anh  (VN) 

P305, B13, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế. 
 
 

 
(210) 4-2015-03466 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NIN JIOM MEDICINE 

MANUFACTORY (HONG KONG) 
LIMITED   (HK) 
Block A, 16/F, Texaco Road Industrial 
Centre, 256-264 Texaco Road, Tsuen 
Wan, New  Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung chế độ ăn kiêng dùng cho 
con người; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho dược 
phẩm; thuốc bổ.  

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03469 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) H. H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue Greenwich, 
CT 06830 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03470 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.3 
(731) H. H. BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
124 West Putnam Avenue Greenwich, 
CT 06830 USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03471 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất nước mắm Kim Ngư  

(VN) 

Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 

sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); dầu ăn; cá hộp; bơ thực vật.  
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03472 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại  -

sản xuất nước mắm Kim Ngư  

(VN) 

Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 

sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); dầu ăn; cá hộp; bơ thực vật.  
 
 

 
(210) 4-2015-03473 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại  -

sản xuất nước mắm Kim Ngư  

(VN) 

Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 

sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); dầu ăn; cá hộp; bơ thực vật.  
 
 

 
(210) 4-2015-03474 (220) 11.07.2013 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) KOIZUMI  SANGYO CORP.   (JP) 

3-7, Bingo-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn treo; đèn treo tường; đèn trần; đèn treo bàn ăn; đèn bàn; đèn đứng (ở sàn); 

đèn để bàn làm việc; thiết bị chiếu sáng gắn với quạt trần; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-
ốt phát quang; đèn điện.  

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03475 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) PARFUMS CHRISTIAN DIOR  (FR) 

33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm trang điểm (mỹ phẩm); sản phẩm mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc mặt và cơ thể.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03476 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) AXION INTERNATIONAL 

HOLDINGS, INC.  (US) 
4005 All American Way, Zanesville, 
Ohio 43701, United States of America. 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Công trình xây dựng phi kim loại và vật liệu xây dựng phi kim loại; thanh tà 

vẹt đường sắt, không bằng kim loại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03477 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 13.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) PRASERT AKARASIRIKANCHANA  

(TH) 
244 Moo 6, Tambon Sunpakwan, 
Amphuer Hungdong, Chiangmai 50230, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất để cải tạo đất.  
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(210) 4-2015-03478 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) GUANGZHOU SOUTHSTAR 

MACHINE FACILITIES CO., LTD.  
(CN) 
Wuxi Yishe, Zhuliao, Baiyun District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China (No. 88, East Side of Guangcong 
Road) 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nhào; máy làm bơ; máy cắt bánh mỳ; máy nhào bột; máy chế biến bột 

thực phẩm (bột nhão); thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy nén bột; máy cắt mì 
sợi; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy chế biến thức ăn dùng điện. 

 
Nhóm 11: Lò nướng bánh mỳ; mỏ đốt dùng khí; tấm sưởi; lò nướng bánh bằng điện; vỉ 
nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị nướng; lò bếp (lò để nấu bếp); lò quay/rang thực 
phẩm; máy nướng bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; thiết bị và máy làm lạnh; tủ ướp lạnh; tủ 
lạnh có ngăn kính để trưng bày. 

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03481 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Nam Phương á Châu  (VN)

111/12/1 Lý Thánh Tông, phường Tân 
Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ròng rọc (tời) bằng kim loại dùng để kẹp tôn, cẩu hàng, kéo dây, kẹp 

thùng phuy; mua bán ròng rọc tay; mua bán kìm cắt cáp; mua bán dây cáp bằng vải; mua 
bán dây đai bằng vải dùng trong công nghiệp. 

 
 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03482 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) 1. J.M. HUBER INVESTMENT 

(CHINA) LIMITED  (CN) 
8th Floor, No.3 Building, No.1535, 
Hongmei Road, Shanghai, Xuhui 
District, 200233, P.R. China 
2. CP KELCO SINGAPORE PRIVATE 
LIMITED  (SG) 
151 Lorong Chuan, #06-07 New Tech 
Park, Singapore 556741, Singapore 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp; các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân 
bón, hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-03483 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 

Đạt  (VN) 

Số 64 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-03484 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH tin học á Châu  

(VN) 

41 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy vi tính. 
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(210) 4-2015-03486 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh ngọc, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

Kim Tam Sơn    (VN) 

256/53 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo cháy, thiết bị báo hiệu chống trộm, camera quan sát. 

 

 
(210) 4-2015-03488 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(731) FASTACASH PTE. LTD.  (SG) 

10 Anson Road #05-17 International 
Plaza Singapore (079903) 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng internet; dịch vụ thanh toán trực tuyến 

qua mạng điện thoại di động; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại cố định; 
dịch vụ thanh toán thông qua hình thức dùng thẻ trả trước; dịch vụ chuyển tiền bằng các 
phương tiện điện tử cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-03489 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa đậu nành; sữa chua. 
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(210) 4-2015-03490 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa đậu nành; sữa chua. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03491 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi (mùng); ga trải giường (drap); vỏ gối; chăn; vải; túi ngủ 

(dạng tấm phủ). 
 

Nhóm 30: Cà phê; gia vị; hạt nêm (gia vị); mì ăn liền; sốt cà chua; bánh ngọt và mặn; bột 
ngũ cốc. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03495 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thanh 

Dòng  (VN) 

SN 206, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Mứt dừa (dạng bánh kẹo); bánh kẹo; kẹo dừa; kẹo chuối; kẹo trái cây. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03496 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây non, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bluebird 

Việt Nam  (VN) 

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết, giấy in, giấy tập (văn phòng phẩm), giấy vẽ, giấy bìa, lịch.  

 

 
(210) 4-2015-03497 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, da cam, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần Trò chơi 

Giáo dục Trực tuyến  (VN) 

Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm được đóng gói hoặc ghi sẵn; đĩa đã ghi có chứa trò chơi, hình ảnh, 

âm thanh, dữ liệu đa phương tiện; thiết bị từ tính có chứa trò chơi, hình ảnh, âm thanh, dữ 
liệu đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; chương trình máy tính, 
phần mềm trò chơi có thể tải xuống được; thiệp điện tử có thể tải xuống; phần mềm trò 
chơi video cho cá nhân. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; tạp chí; sách báo; văn phòng phẩm; truyện tranh; giấy.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; găng tay (trang phục); khăn quàng; áo mưa.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán thẻ cào internet, thẻ trò chơi trực tuyến, thẻ cước điện thoại; 
mua bán phần mềm tin học, các hệ thống mạng và giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động 
thanh toán, chuyển khoản qua mạng viễn thông internet và thanh toán, chuyển khoản tự 
động, các nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động và trên mạng 
internet; thương mại điện tử (cụ thể gồm: hỗ trợ khách hàng qua mạng internet và quản lý 
cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet); quảng cáo trực tuyến; mua, bán, xuất nhập 
khẩu các sản phẩm hoá chất, sơn, hoá mỹ phẩm, dược phẩm, điện, điện tử, điện lạnh, điện 
gia dụng, thiết bị công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, vật tư máy móc trang thiết bị ngành y 
tế, xây dựng, khai khoáng, giao thông, bưu chính viễn thông, ô tô, xe máy và phụ tùng 
thay thế, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng may mặc, quần áo, giầy dép, mũ 
nón, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, hải sản, lương thực thực phẩm, nước giải 
khát, thức ăn gia súc, gia cầm, đồ chơi trẻ em; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá. 
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Nhóm 38: Đại lý kinh doanh internet (cụ thể là cung cấp cho người sử dụng truy cập tới 
mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng máy 
tính toàn cầu, viễn thông, và truyền hình; dịch vụ cung cấp các phương tiện truyền thông 
để tổ chức các cuộc thi đấu trò chơi trực tuyến trên hệ thống mạng viễn thông hoặc truyền 
hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí như cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên điện thoại, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông đại chúng khác; đại 
lý cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính, phát thanh và truyền hình và các 
phương tiện truyền thông đại chúng khác; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải 
trí; sản xuất phim, các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức các cuộc triển lãm 
nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, giới thiệu các trò chơi trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế phần mềm tin học, các hệ thống mạng và giải pháp công nghệ 
phục vụ hoạt động thanh toán, chuyển khoản qua mạng viễn thông, internet và thanh toán, 
chuyển khoản tự động, các nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di 
động và trên mạng internet; lập trình phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị viễn 
thông và Internet; thiết kế đồ họa; thiết kế website; khôi phục dữ liệu (dịch vụ công nghệ 
thông tin); dịch vụ điện toán đám mây.  

 

 
(210) 4-2015-03498 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A9.7.22; 26.15.9; A20.1.3; 26.15.11; 
21.1.9; 2.5.1; A1.1.10 

(591) Trắng, xanh dương, tím, nâu, đỏ, đen, 
vàng 

(731) Công ty cổ phần Trò chơi 

Giáo dục Trực tuyến  (VN) 

Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm được đóng gói hoặc ghi sẵn; đĩa đã ghi có chứa trò chơi, hình ảnh, 

âm thanh, dữ liệu đa phương tiện; thiết bị từ tính có chứa trò chơi, hình ảnh, âm thanh, dữ 
liệu đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; chương trình máy tính, 
phần mềm trò chơi có thể tải xuống được; thiệp điện tử có thể tải xuống; phần mềm trò 
chơi video cho cá nhân.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí như cung cấp trò chơi trực tuyến 
trên điện thoại, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông đại chúng khác; đại 
lý cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính, phát thanh và truyền hình và các 
phương tiện truyền thông đại chúng khác; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải 
trí; sản xuất phim, các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức các cuộc triển lãm 
nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, giới thiệu các trò chơi trực tuyến.  
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(210) 4-2015-03499 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 20.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nõn chuối, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Trò chơi 

Giáo dục Trực tuyến  (VN) 

Tầng 10, tòa nhà Center Building, số 01 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; giấy và các sản phẩm làm bằng giấy; đề can; bưu 

thiếp; giấy dính (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03504 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.15.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH quốc tế Hùng 

Anh  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; bê tông tươi; bê tông thương phẩm; cọc bê tông ly tâm; xi măng xá; xi 

măng bao; đá xây dựng.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03505 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.13.1; A5.5.22 
(591) Hồng, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  

(VN) 

41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
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(210) 4-2015-03506 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 3.13.1; 26.1.1 
(591) Hồng, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  

(VN) 

41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 

 
 

 
(210) 4-2015-03507 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Gạch Huy Hoàng  (VN) 

Tổ 4, ấp Long Hoà, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch đất sét nung: gạch ống, gạch thẻ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03508 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.4; 5.7.21; A5.7.23; A25.7.5 
(591) Xanh lá cây, vàng tươi, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Thanh Long Việt  

(VN) 

448/1 ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú 
Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán nhiên liệu rắn, 

lỏng, khí.  
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(210) 4-2015-03509 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương đậm 
(731) Thanh Trúc  (VN) 

Tổ 22, khóm Châu Long I, phường Vĩnh 
Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Khô cá tra phồng. 

 

 
(210) 4-2015-03510 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Trần Thị Hạnh Dung  (VN)

Thôn 4, Tam Ngọc, Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-03511 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (VN)

20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2015-03513 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.4.4; 26.7.25; A15.9.11
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất phần mềm HDAPPS  

(VN) 

Tòa nhà Văn phòng Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát 
triển (cho người khác).  

 

 
(210) 4-2015-03514 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất phần mềm HDAPPS  

(VN) 

Tòa nhà văn phòng Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát 

triển (cho nguời khác).  
 

 
(210) 4-2015-03515 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 26.2.7; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất phần mềm HDAPPS  

(VN) 

Tòa nhà văn phòng Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát 

triển (cho nguời khác).  
 

 
(210) 4-2015-03516 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và sản xuất phần mềm HDAPPS  

(VN) 

Tòa nhà văn phòng Rosana, 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát 

triển (cho nguời khác).  
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(210) 4-2015-03517 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.21; 26.4.3; A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh lục, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Cường  (VN) 

Lô 17B, đường ĐH1, tiểu khu Công 
nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim 

loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-03518 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Nhựa Quang Minh  (VN) 

55/6/11 đường 18B, KP1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm để tưới nước; ống bằng vật liệu dệt; khớp nối ống không bằng kim 
loại; đầu nối ống không bằng kim loại; mối nối ống không bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng).  
 

 
(210) 4-2015-03519 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH In N&T  (VN)

Số 6, ngõ 180/79, phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; in trên lụa; in ảnh chụp; in mẫu vẽ; in ốp sét. 
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(210) 4-2015-03520 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH tư vấn thuế 

Taxco   (VN) 

Số 355 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ đại lý thuế; dịch vụ tư vấn thuế; 

dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên 
thứ ba.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; quản lý tài chính; thông tin về tài chính, dịch vụ 
thông tin về thị trường tài chính; phân tích và đánh giá tài chính; dịch vụ định giá tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-03522 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MILBON CO., LTD.  (JP) 

2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm để nhuộm tóc; chế phẩm để dưỡng tóc trước 

khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc; chế phẩm để dưỡng tóc sau khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc. 
 

 
(210) 4-2015-03523 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.14; A3.1.24; 18.1.5 
(731) WALTON INTERNATIONAL LTD.  

(KY) 
P.O. Box 1586, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1110, Cayman Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; áo 

vét; quần gin; quần; quần chẽn; quân soóc; cổ tay áo; áo sơ mi;. áo sơ mi mặc thường 
ngày; quần áo ngoài mặc bình thường; áo thun ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần 
áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; 
quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo 
thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót mặc bên 
trong; dải buộc đầu (trang phục); mũ lưỡi trai; mũ; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất ngắn; 
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thắt lưng (trang phục); vật giữ ấm chân; quần ống bó; bít tất dài; quần áo bó; yếm; giầy; 
giầy ống; dép lê.  

 

 
(210) 4-2015-03527 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH LD Quốc tế AN 

NA KOREA  (VN) 

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 

phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; đường sữa (lactoza); khăn vệ sinh dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm có thuốc dùng để tắm. 

 

 
(210) 4-2015-03528 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.5; ; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần INTERWAY -

VN  (VN) 

Số nhà 68C/2, phố Hàn Thượng, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; cám trộn thức ăn cho động vật; cám tăng trọng vật nuôi; 

bột cho động vật; hạt cho thức ăn động vật; men cho thức ăn động vật. 
 

 
(210) 4-2015-03529 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Đỏ bầm 
(731) Công ty TNHH du lịch - giải trí 

- xây dựng - tư vấn du học 

Liên á  (VN) 

18 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giải trí (sản xuất, phát hành phim điện ảnh); giáo dục (tư vấn du học). 
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(210) 4-2015-03530 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(731) Công ty TNHH Duy Hưng Việt 

Nam  (VN) 

Số 44 phố An Trạch, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán thiết bị vệ sinh, hàng trang trí nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2015-03531 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh sầu riêng Việt 

Nam  (VN) 

30/77/207 phố Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp. 
 

Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; trái cây có múi, tươi; quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-03532 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar).  
 

 
(210) 4-2015-03533 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

 
(210) 4-2015-03534 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar).  
 

 
(210) 4-2015-03535 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 

 

 
(210) 4-2015-03536 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH WORLDLINE  (VN)

104A Trần Quốc Toản, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-03537 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng 
(731) Ngô Anh Tú  (VN) 

Số 1/19, đường Tô Ngọc Vân, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-03538 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(731) Phạm Văn Toản  (VN) 

57/21, đường số 28, phường 06, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-03539 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần Năng Lượng 

Xanh VINOMIG  (VN) 

Km 56, quốc lộ 5, xã Nam Đồng, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính, Cacbon dùng cho bộ lọc máy lọc; hóa chất dùng trong công 

nghiệp; hóa chất bảo quản thực phẩm; nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa nhân tạo dạng thô. 
 

Nhóm 04: Than củi, than bùn, nhiên liệu, xăng, năng lượng điện, mùn cưa ép dùng làm 
chất đốt. 

 
Nhóm 19: Gỗ ghép thanh dùng trong xây dựng, gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép), 
gỗ xây dựng, gỗ công nghiệp dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 

 

 
(210) 4-2015-03541 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Phạm Gia  (VN) 

Xóm 3, thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi cơm điện, máy giặt, tủ lạnh, bếp điện. 
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(210) 4-2015-03543 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghệ và môi trường Hải 

Linh  (VN) 

Số 363A, tổ 13, phố Nam Dư, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy khử 

trùng bằng khí ozon và tia cực tím; thiết bị sinh hơi nước, quạt điện; nồi cơm điện; bếp ga; 
bếp từ; máy sấy tóc; ấm sắc thuốc dùng điện; bình đun nước nóng và làm lạnh tức thời để 
uống, chạy điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-03544 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại điện tử Tuyết 

Trân   (VN) 

C9/28D2 Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 

 
(210) 4-2015-03545 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) LB BULGARICUM PLC  (BG) 

9 Saborna Street, Sofia 1000, Bulgaria 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua, sữa chua uống, đồ uống làm từ sữa chua, sữa chua có hương liệu, sữa 

chua hoa quả, sữa chua làm món tráng miệng, bột sữa chua, sữa chua trên cơ sở thực 
phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chế biến sẵn làm từ sữa chua dưới dạng bột. 
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(210) 4-2015-03546 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A25.3.3; 26.7.25 
(731) LB BULGARICUM PLC  (BG) 

9 Saborna Street, Sofia 1000, Bulgaria 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua, sữa chua uống, đồ uống làm từ sữa chua, sữa chua có hương liệu, sữa 

chua hoa quả, sữa chua làm món tráng miệng, bột sữa chua, sữa chua trên cơ sở thực 
phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chế biến sẵn làm từ sữa chua dưới dạng bột. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03547 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.2; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

đầu tư Thái Dương  (VN) 

Số 3, ngõ 389/88 Trương Định, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Vữa khô trộn sẵn; vữa tự chảy; keo dán gạch (có nguồn gốc từ xi măng); keo 

trà mạch (có nguồn gốc từ xi măng); thạch cao; vôi. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03548 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

GOLD SEA  (VN) 

Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 
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(210) 4-2015-03550 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH giải trí và 

quảng bá thể thao Sài Gòn  

(VN) 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, đĩa compact; phương tiện ghi kĩ thuật số (4)  
 

Nhóm 18: Balô; túi du lịch; vali, ô (dù).  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không dược mạ bằng những kim loại ấy); thủy tinh thô và sơ chế (trừ kính dùng 
trong xây dựng). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; tất (vớ); mũ (nón).  

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước uống có gaz; sirô dùng cho 
đồ uống.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng cụ thể là: lập các báo cáo thống kê; báo cáo kế toán; sao chụp tài liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, dịch vụ câu lạc bộ 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi văn hóa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03551 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phân phối 

xuất nhập khẩu VINACO-OP  

(VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm đã qua chế biến như: cacao, cà phê, nước uống 

đóng chai, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-03552 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.20 
(591) Vàng đồng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thi Long Phụng  

(VN) 

Số 155 đường 30/4, KP1, thị trấn Dương 
Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03553 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết bị khoa 

học Đại Phát  (VN) 

Số 204/10, đường Nguyễn Oanh, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị kiểm định xây dựng như: máy khoan bê tông nhựa, máy nén, máy li 

tâm tách nhựa, máy giàn dây nhựa.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03554 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sự kiện Phát Hoàng Gia  (VN) 

503 lầu 5, toà nhà HD Tower, 25 Bis 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao. 
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(210) 4-2015-03555 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng gold, đỏ đậm 
(731) Nguyễn Văn Hiền  (VN) 

Tổ 2 ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 
Biên Hoà, Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo. 

 

 
(210) 4-2015-03556 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh thẫm, xanh nhạt 
(731) Công ty TNHH SAAM Việt Nam  

(VN) 

Số 187 đường K2 nối dài - xóm 2 - 
phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn, chất kết dính dùng cho bê 

tông, hóa chất dùng trong công nghiệp, silicates, hóa chất chống thấm nước cho xi măng, 
trừ sơn. 

 

 
(210) 4-2015-03557 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.8; A2.3.16; A26.11.12; A2.3.24; 
24.15.21; 24.15.3; 26.3.4; A19.3.4 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh nước 
biển, vàng cam, vàng, trắng, xanh nhạt, 
đen, xanh 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03558 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, vàng cam, xanh da trời, trắng, 

xanh, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03559 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.11.5; A5.1.5; 5.9.14; 
A25.3.3; A19.13.21 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh, đỏ, vàng, trắng, 
xanh cốm, đen, đỏ cam 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03560 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; 24.15.3 
(591) Vàng, vàng cam, xanh, nâu đỏ, nâu, đỏ, 

xanh, trắng, vàng nhạt, ghi 
(731) Công ty cổ phần Dược liệu & 

Vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03561 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23; 3.13.5 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, ghi, xanh, 

đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Dược liệu & 

Vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03562 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức  (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03563 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức   (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03564 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức    (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03565 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức    (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03566 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Văn Thức    (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-03567 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Vũ Văn Thức    (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-03568 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, U.S.A 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Chương trình quà tặng dành cho khách hàng thân thiết dựa trên điểm tích lũy 

sau mỗi lần mua hàng và cho các chương trình ưu đãi theo sau các sự kiện hoặc quy đổi 
tiền mặt vào tài khoản tín dụng cho khách hàng.  
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(210) 4-2015-03569 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Cơ sở sản xuất Đức Thịnh  

(VN) 

150 phố Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-03574 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 5.9.24; A6.19.9; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây đậm, vàng, vàng xanh, xám, 
xám đậm, xám nhạt, đen 

(731) Trương Thành Nhân   (VN)

20/27/8B đường 13, phường Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-03575 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Văn Thỏa  (VN) 

Xóm Bến, thôn My Dương, xã Thanh 
Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi cụ thể là bưởi. 

 

 
(210) 4-2015-03576 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình ANCO  (VN) 

Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc và gia cầm; lạp xưởng; sữa; sữa 
chua. 

 

 
(210) 4-2015-03577 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình ANCO   (VN) 

Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc và gia cầm; lạp xưởng; sữa; sữa 

chua. 
 

 
(210) 4-2015-03578 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(591) Trắng, xanh ngọc, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

cam, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Gia Đình ANCO   (VN) 

Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt gia súc và gia cầm; lạp xưởng; sữa; sữa 

chua. 
 

 
(210) 4-2015-03580 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 18.3.2; A18.3.5; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh đen, nâu đỏ, 

đen, nậu sậm, hồng 
(731) Nguyễn Văn Hóa  (VN) 

Khu phố 3, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-03581 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và xây dựng TP  

(VN) 

Số 4/10/191 đường Đà Nẵng, phường 
Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, túi giấy. 

 

 
(210) 4-2015-03582 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.22 
(591) Nâu, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất & thương mại Ngọc 

Minh Khang  (VN) 

Số 11 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 1, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, trà thảo dược.  
 

 
(210) 4-2015-03583 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 

sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03584 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 

sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-03585 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phần bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2015-03586 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phần bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2015-03588 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 16.1.14; 16.1.13 
(591) Đen, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

truyền thông Không Khoảng 

Cách  (VN) 

162/15 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ quảng cáo trên 
báo chí; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo trên trang web; xuất bản các ấn 
phẩm quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng 
cáo); sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng 
phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng 
hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); câu lạc bộ thể thao; công viên vui chơi, giải trí; xuất bản 
các ấn phẩm (không dùng cho mục đích quảng cáo); xuất bản báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-03590 

 
(220) 

 
24.12.2012 

(641) 4-2012-29118 (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 

INC.  (US) 
Four Times Square, New York, NY 
10036, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 41: Xuất bản báo chí, tạp chí chuyên đề, tạp chí và sách; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; cung cấp các thông tin giải trí và thời trang, cung cấp thông tin về các 
chương trình truyền hình và phim ảnh; tổ chức và điều khiển các cuộc thi (giải trí) kèm 
theo việc trao giải thưởng. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến giới tính và tình cảm.  

 

 
(210) 4-2015-03591 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Hồng, cam, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

IBC PHARMACITE  (VN) 

368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem ngừa nám (mỹ 

phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-03592 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Hồng, cam, trắng, đen, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

IBC PHARMACITE   (VN) 

368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem ngừa nám (mỹ 

phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-03595 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) GELTEC PTE LTD.  (SG) 
C/o. AMICORP Singapore Pte Ltd. 
Prudential Tower II, 30, Cecil Street, 
Singapore - 049712 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng có mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03596 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SEED CO., LTD.  (JP) 

40-2, Hongo 2-chome,Bunkyo-ku, 
Tokyo, 1130033, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; bao và hộp đựng kính áp tròng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03598 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12; 
1.15.24 

(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại & 

dịch vụ Cửu Long Elli  (VN) 

191 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp hình nghệ thuật. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03599 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Bluebird 

Việt Nam  (VN) 

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết, giấy in, giấy tập (văn phòng phẩm), giấy vẽ, giấy bìa, lịch. 

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1273 

(210) 4-2015-03600 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Bình Minh  (VN) 

Số 277, ngõ 35, đường Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu sâm banh, rượu vang, rượu mạnh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03601 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Bình Minh   (VN) 

Số 277, ngõ 35, đường Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu sâm banh, rượu vang, rượu mạnh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03602 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Bình Minh   (VN) 

Số 277, ngõ 35, đường Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu sâm banh, rượu vang, rượu mạnh.  

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03603 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Bình Minh   (VN) 

Số 277, ngõ 35, đường Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu sâm banh, rượu vang, rượu mạnh.  

 
 

 
(210) 4-2015-03604 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH xây dựng đô thị 

Anh Quân  (VN) 

Số 1, ngách 22/35, đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

 
(210) 4-2015-03605 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Khánh 

Linh  (VN) 

Số 21 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy đo khúc xạ, máy đo mắt kính tự động, bộ thử thị lực 

liên hoàn, máy chiếu, bộ bàn ghế khám mắt, bộ máy mài mắt kính, kính đeo mắt, gọng 
kính đeo mắt, máy sinh hiển vi, tròng kính (mắt kính), máy đo nhãn áp. 

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03606 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONIC CO.,LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dừng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng với 
máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03607 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng với 
máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 
 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-03608 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng với 
máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03609 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bi nạp ắc quy; bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho 
máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, đùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình; các bộ phận 
cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng; hộp đổi tín 
hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang; 
màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy vi tính; máy in dùng với 
máy tính; chất bán dẫn; phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
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(210) 4-2015-03610 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Nhàn   (VN) 

Số 53 phố Dương Đình Nghệ, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 

 

 
(210) 4-2015-03611 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Trung tâm Thông tin và ứng 

dụng Tiến bộ Khoa học Công 

nghệ  (VN) 

Đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô (không phải thuốc); nấm đã chế biến (không phải thuốc); rau đã 

chế biến, sấy khô; hoa đã chế biến, đã sấy khô.  
 

Nhóm 31: Nấm giống; nấm tươi; cây giống; hoa tươi; rau tươi an toàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, nấm dược liệu, nấm đã chế biến, rau tươi, hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2015-03614 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(591) Xanh tím than, da cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế An Thái  (VN) 

Số nhà 10, tổ 8, khu 1, phường Giếng 
Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cà phê. 
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(210) 4-2015-03617 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Đình 

Vân  (VN) 

Số 54 đường Nguyễn Trinh Tiếp, phường 
Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 44: Tạo mẫu tóc. 

 

 
(210) 4-2015-03618 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.11.12; 7.11.10; 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Hà Nội - Hưng 

Yên   (VN) 

Đường 206, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; bia; nước ép trái cây (đồ uống); đồ 

uống không cồn.  
 

 
(210) 4-2015-03619 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần sơn Đồng Nai  

(VN) 

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn hệ dung môi. 

 

 
(210) 4-2015-03621 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 
sữa; bánh quy giòn. 

 

 
(210) 4-2015-03622 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh dương, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị    (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 

 
(210) 4-2015-03623 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị    (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 

 
(210) 4-2015-03624 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị    (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
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(210) 4-2015-03625 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị  (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; bánh quy giòn. 
 

 
(210) 4-2015-03626 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A2.1.24; 2.1.20; 2.1.2 
(591) Vàng, nâu, trắng, da cam, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động  (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được) phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thành và truyền hình, 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 
dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2015-03627 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Redco Việt Nam  (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; thực phẩm và đồ uống được chế biến trên cơ sở sữa; dầu thực vật và mỡ 

ăn; phô mai; sữa chua (các sản phẩm thuộc nhóm này). 
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Nhóm 30: Thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc; kem lạnh; bánh ngọt; cà phê; ca cao; trà 
(chè) (các sản phẩm thuộc nhóm này). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03628 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời đậm, xanh lá cây, 

xanh lam 
(731) Đào Văn Thanh   (VN) 

Khu 1, phường Thanh Sơn, thị xã Uông 
Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03629 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.11.8; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

xếp dỡ Hải An  (VN) 

Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành vận 

tải, vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, 
trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ; cho thuê kho bãi; 
dịch vụ bốc xếp hàng hóa. 
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(210) 4-2015-03630 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.3.13; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

xếp dỡ Hải An  (VN) 

Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành vận 

tải, vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, 
trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ; cho thuê kho bãi; 
dịch vụ bốc xếp hàng hóa. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03631 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ xuất nhập khẩu 

Ngôi Nhà Số  (VN) 

433/4 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị thể dục, thể thao, đồ điện gia dụng (máy làm trứng, máy sấy 

quần áo, bếp hồng ngoại), đồ dùng nhà bếp, đồ điện tử như tivi, máy tính; mua bán máy 
làm kem, thiết bị điện lạnh, thiết bị chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, máy hút chân không, 
quạt gió, quạt hơi nước, đồ điện gia dụng. 
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(210) 4-2015-03633 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.24; 7.3.11 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng công trình văn hóa 

Việt  (VN) 

Số nhà 15 ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; quản lý thi công tu bổ di 

tích; thi công tu bổ di tích. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tu bổ di tích; lập quy hoạch di tích; lập dự án tu bổ di tích. 
 

 
(210) 4-2015-03637 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10; 18.3.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và xuất nhập khẩu Nhật 

Anh  (VN) 

Tổ dân phố Đình, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tái 

lập kinh doanh. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình, tư vấn xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho hàng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-03638 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.3; A19.13.21; 14.1.13
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thiên Việt  (VN) 

Tầng 4, tòa nhà Kinh Đô, số 292 phố 
Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-03639 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 

Hòa  (VN) 

D6/187A ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cán nhôm gia dụng (theo đơn đặt hàng). 

 

 
(210) 4-2015-03640 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Ngọc Sơn  (VN) 

Tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt dùng cho động cơ.  

 

 
(210) 4-2015-03642 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Đoàn Thị Kiều Linh  (VN) 

Số 24D phố Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 

 

 
(210) 4-2015-03643 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Đoàn Thị Kiều Linh  (VN) 

Số 24D phố Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần âu, áo sơ mi, váy, áo khoác choàng, áo veston, đầm dạ hội. 
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(210) 4-2015-03645 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03646 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-03647 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03648 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03649 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Savi  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-03650 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI    (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03651 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03652 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01 - 02 - 03a, khu công nghiệp 
trong khu chế xuất Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-03654 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME Dl SUN   (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạeh khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03655 

 
(220) 

 
10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN   (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03656 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1289 

(210) 4-2015-03657 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86370142 18.08.2014 US 
(540) 

  

  
(731) HTC CORPORATION   (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; phần cứng và phần mềm máy vi tính để kiểm 

soát và chuyển đổi dữ liệu với máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; dây và dây cáp cho máy 
ảnh và máy quay phim; bộ nguồn pin cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; vỏ và phụ 
kiện cho các sản phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2015-03660 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2 
(591) Đỏ, cam, xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty TNHH giáo dục Eland  

(VN) 

208 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-03661 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH giáo dục Eland  

(VN) 

208 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, trường đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-03662 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  
(KR) 
181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea. 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm sử dụng cho khuôn mặt; phấn trang điểm; phấn nền; phấn 
nền cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chống nắng; dầu 
thơm không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-03663 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)

Lô D6/I đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Bình Hưng Hòa, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng nấu nướng trong nhà bếp không sử dụng điện: xoong, nồi chảo.  

 

 
(210) 4-2015-03664 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH điện tử Tấn Đạt 

Phát   (VN) 

¤ số 5, lô 26 D, đường số 7, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bàn phím máy vi tính; tai nghe; con chuột máy vi tính; màn hình máy vi 

tính; đầu đọc đĩa. 
 

 
(210) 4-2015-03665 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam-Vietravel  (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu hỏa, tàu thủy); cho thuê xe; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ngủ ngắn hạn.  
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(210) 4-2015-03666 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.2; 7.1.5; 7.3.11 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần du lịch và

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam-Vietravel  (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu hỏa, tàu thủy); cho thuê xe; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ngủ ngắn hạn.  

 

 
(210) 4-2015-03668 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Han Co  (VN) 

ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đậu nành; sữa tươi; rau quả (sấy khô hoặc nấu chín); nước quả nấu 

đông; mứt (dạng dẻo).  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh kẹo; cà phê; trà (chè); sô cô la; mạch nha. 
 

Nhóm 31: Hạt nẩy mầm; hạt (ngũ cốc); cây giống; hạt giống; rau quả tươi; thức ăn cho 
động vật. 

 

 
(210) 4-2015-03669 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) KURAKAY CO.,LTD.   (JP) 
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất và các hợp chất xử lý vải sử dụng trong công nghiệp dệt, nhựa nhiệt dẻo 

polyvinyl alcohol (PVA), chất dẻo dạng thô.  
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1292 

 

(210) 4-2015-03670 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, xám, hồng cánh sen 
(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 

Tam Hoàng Gia   (VN) 

Số 16/55 đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-03671 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.2.7; 26.1.5; A26.11.8; 1.15.1 
(591) Trắng, xám, xanh đậm, xanh nhạt, tím, 

vàng, đỏ, cam 
(731) Công ty TNHH MTV Thương mại 

Tam Hoàng Gia  (VN) 

Số 16/55 đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán nước hoa; mua bán gạo; mua bán cà phê; mua bán 

trà.  
 

 
(210) 4-2015-03672 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.3.1 
(731) EN MAW TRADING CO., LTD.   (TW) 

1F., No. 21, Xinqiang Rd., Qianzhen 
Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh gạo; nem cuộn; bánh quy; bánh ngọt; bánh kếp.  

 

 
(210) 4-2015-03673 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh lục, xanh nước biển, tím 
(731) Ngô Quốc Sự   (VN) 

Số 205 ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn hệ nước nội ngoại thất.  
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(210) 4-2015-03674 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN)

68 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03676 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Xanh, đen 
(731) Nguyễn Thụy Khang Hy  (VN)

16 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-03677 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.15.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 

vụ thương mại Bình Minh  (VN) 

98 đường 18B, khu phố 1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Đá đá nhân tạo; đá hoa cẩm thạch; đồ nghệ thuật bằng đá; đá hoa; đá đen; đá 

hoa cương granit. 
 

 
(210) 4-2015-03678 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hotta Việt Nam  

(VN) 

A_1B1_CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
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(210) 4-2015-03679 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) 1. Công ty cổ phần thương 

mại tổng hợp và xuất nhập 

khẩu TVH  (VN) 

Số 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ kỹ thuật Minh 

Nguyệt  (VN) 

465 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, linh kiện điện thoại, thiết bị điện tử, máy vi tính, thiết bị 

văn phòng.  
 

 
(210) 4-2015-03680 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH hai thành viên 

năng lượng Bảo Sơn  (VN) 

Lô I-4B-1.4, đường N3, khu công nghệ 
cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin dự phòng; pin loại lớn dùng cho xe đạp điện; pin điện, cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-03681 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH hai thành viên 

năng lượng Bảo Sơn   (VN) 

Lô I-4B-1.4, đường N3, khu công nghệ 
cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin dự phòng; pin loại lớn dùng cho xe đạp điện; pin điện, cho xe cộ. 
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(210) 4-2015-03684 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) T.W.GROUP IMPORT & EXPORT 

HOLDING CO., LTD.  (TH) 
55/5 Soi Yasoob 1, Vibhavadee Rangsit 
Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 
10900 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; túi đeo vai cho phụ nữ; túi xách tay; túi bằng da thuộc 

(dùng để bao gói); túi mua hàng; dây đeo vai bằng da thuộc. 
 
 

 
(210) 4-2015-03685 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) T.W.GROUP IMPORT & EXPORT 

HOLDING CO., LTD.   (TH) 
55/5 Soi Yasoob 1, Vibhavadee Rangsit 
Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 
10900 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân (trang phục) bao gồm: giày, giày nam (dùng trong những dịp trang 

trọng), giày thể thao, giày vải bạt, giày chạy bộ, giày da, giày đế bệt; giày dép có đế đan 
bằng cói, dây đeo dùng cho giày và bốt, miếng lót giày và bốt, dép sandal, giày giải trí, 
giày cao gót, giày đi hàng ngày, giày nữ, giày đi với quần áo giải trí.  

 
 

 
(210) 4-2015-03686 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A26.11.13; 26.11.3; 
1.15.24 

(591) Tím, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Cát Tường -

Đà Lạt  (VN) 

Số 2 Nguyễn Thái Học, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2015-03687 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Cát Tường -

Đà Lạt   (VN) 

Số 2 Nguyễn Thái Học, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03688 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vật tư nông nghiệp Khánh 

Linh  (VN) 

A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền, đường Dương Đình Hội, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03689 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dụng cụ y khoa trang phục 

lót Quang Mậu  (VN) 

199B/26 Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục lót nữ; gen nịt bụng (là loại trang phục lót nữ).  
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(210) 4-2015-03690 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Đỉnh Quang  

(VN) 

135/17/64 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông cụ thể là máy truyền tải âm thanh điện thoại qua internet và 

điện thoại truyền hình; hệ thống hội thảo truyền hình qua internet; bộ chuyển đổi tín hiệu 
dùng cho vô truyến; hệ thống video theo yêu cầu; tổng đài, bộ điều hợp và cổng dẫn điện 
thoại internet.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03692 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03693 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2015-03699 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) TTI TECH CO., LTD.  (KR) 

443-4 Juam-dong Gwacheon-si 
Gyeonggi-do 427-070 Korea 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Máy bộ đàm được lắp trên các phương tiện lưu động; máy bộ đàm dùng cho 

mục đích cá nhân; máy bộ đàm dùng cho mục đích thương mại; máy bộ đàm dùng cho 
hàng hải; máy quét; máy liên lạc vô tuyến hai chiều; phụ tùng của tất cả các hàng hóa nêu 
trên.  

 

 
(210) 4-2015-03700 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đại Phú Thịnh  

(VN) 

Số 506 Cách Mạng Tháng Tám (B16), 
phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, cấp thoát nước, bể chứa và xử lý môi 

trường.  
 

 
(210) 4-2015-03701 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 

bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sóc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
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bánh lái dùng cho xe ô tô, guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô, đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng 
cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe 
cộ; dây đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, 
phụ kiện của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy; 
gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc 
độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm 
phủ xe gắn máy (đã tạo hình); giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 
phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 
dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy, cơ cấu truyền động dùng cho xe 
gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; 
tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho 
xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  

 

 
(210) 4-2015-03702 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Khắc Khang  (VN)

57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao (karaoke, vũ trường, đánh bài, sòng bạc, lướt 

dù trên biển, ca nô, du thuyền, lướt ván); tổ chức và điều hành biểu diễn nghệ thuật thời 
trang, hội nghị, hội thảo; tổ chức điều hành vui chơi cắm trại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê giải khát; quán rượu (quán 
bar); cho thuê phòng họp và chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-03703 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 9.7.1; 26.4.2; 25.5.1 
(731) Nguyễn Khắc Khang  (VN)

57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03704 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở Trương Thị Nội  (VN)

80-82A Kênh Tân Hóa, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03705 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Cơ sở Trương Thị Nội  (VN)

80-82A Kênh Tân Hóa, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03707 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 1.5.1; 1.5.15 
(731) Cơ sở Thuận Hoà (Hộ kinh 

doanh Thuận Hoà)   (VN) 

Sạp L10 + L11, tầng trÖt TT TM DV An 
Đông, 34-36 An Dương Vương, phường 
9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da; dép da, dép nhựa.  
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(210) 4-2015-03708 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A2.1.23; A2.1.16; 18.3.2; 1.5.15; 1.5.1 
(731) Cơ sở Thuận Hoà (Hộ kinh 

doanh Thuận Hoà)   (VN) 

Sạp L10 + L11, tầng trÖt TT TM DV An 
Đông, 34-36 An Dương Vương, phường 
9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da; dép da, dép nhựa.  

 
 

 
(210) 4-2015-03709 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh 

Liêm   (VN) 

827/24/11A tỉnh lộ 10, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp giấy; đồ vàng mã bằng giấy. 

 
 

 
(210) 4-2015-03710 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, ghi 

xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát   (VN) 

Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu là nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản). 
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(210) 4-2015-03711 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.7.17; 26.4.2; 25.5.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Quả Việt   (VN)

201/13 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân đo lường, máy vi tính; phần mềm máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-03712 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần GSM Việt 

Nam  (VN) 

Số 16, phố Nguyễn Thượng Hiền, 
phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử).  
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-03713 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.4.2; 26.1.2; 26.4.10 
(591) Đen, xám 
(731) Công ty cổ phần GSM Việt 

Nam  (VN) 

Số 16, phố Nguyễn Thượng Hiền, 
phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Hoạt động thương mại điện tử (gồm website thương mại điện tử).  
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính. 
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(210) 4-2015-03714 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương trắng, tím 
(731) Công ty TNHH Hải An  (VN)

Cảng cá Lạch Quèn, thôn Đức Long, xã 
Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; bột cá làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc, gia 

cầm, động vật sống dưới nước; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo động vật; 
phụ gía thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán buôn, bán lẻ thức ăn cho động vật, gia súc, gia cầm, động vật 
sống dưới nước, bột cá làm thức ăn cho động vật, gia súc, gia cầm, động vật sống dưới 
nước, động vật sống.  

 

 
(210) 4-2015-03715 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BROWN SHOE COMPANY, INC.  

(US) 
8300 Maryland Avenue, St. Louis, 
Missouri 63105, U.S.A.  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là áo ngắn tay không có cổ áo (T-shirts), áo sơ mi, áo choàng, 

quần soóc, váy, quần dài và quần lót; đồ đi chân cụ thể là giày, ủng, dép đi trong nhà, 
dép; đồ đội đầu cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai.  

 

 
(210) 4-2015-03716 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) LESLIE CORPORATION  (PH) 

#4 Dama de Noche St, UPS IV 
Paranaque, Metro Manila, Philippines. 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Snack (thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc); 

bánh kẹo, bắp rang, cà phê, cacao, kem lạnh.  
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: snack (thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo, thực phẩm ăn 
nhanh làm từ ngũ cốc); bánh kẹo; bắp rang, cà phê, cacao, kem lạnh; bánh mỳ; bánh ngọt; 
bánh xốp.  

 

 
(210) 4-2015-03717 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.1; A26.3.5; A5.5.21 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 
(731) LESLIE CORPORATION   (PH) 

#4 Dama de Noche St, UPS IV 
Paranaque, Metro Manila, Philippines 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Snack (thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc); 

bánh kẹo; bắp rang; cà phê; ca cao; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-03718 

 
(220) 

 
10.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) LESLIE CORPORATION   (PH) 

#4 Dama de Noche St, UPS IV 
Paranaque, Metro Manila, Philippines  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Snack (thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc), 

bánh kẹo, bắp rang, cà phê, cacao, kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-03719 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tư vấn phát 

triển xây dựng Sông Hồng  

(VN) 

Số 131, phố Trường Lâm, tổ 7, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
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(210) 4-2015-03720 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A25.7.3; A25.7.4; 7.3.15 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần tư vấn phát 

triển xây dựng Sông Hồng  

(VN) 

Số 131, phố Trường Lâm, tổ 7, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03722 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thiên Long   (VN) 

214/100 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03723 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thiên Long   (VN) 

214/100 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
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(210) 4-2015-03724 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị điện Thiên Long   (VN) 

214/100 Hàn Hải Nguyên, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03725 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Chiến - Hạnh  

(VN) 

Số nhà 3, tổ 7, Phúc Tân, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng, ô tô, xe 

máy. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03726 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A15.9.11; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Chiến - Hạnh  

(VN) 

Số nhà 3, tổ 7, Phúc Tân, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng, ô tô, xe 

máy. 
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(210) 4-2015-03727 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Hưng Diệp  (VN) 

Tổ 19, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim; thức ăn gia súc; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động 

vật; thức ăn cho động vật; thức ăn thủy sản; rau tươi. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03729 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn La Anh  (VN) 

Căn hộ chung cư 06.03, CT1, tầng 6, tòa 
nhà Vimeco, phố Nguyễn Chánh, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm để giặt khô; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); sođa để tẩy 
trắng hoặc Natri cacbonat để tẩy trắng; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm bảo quản đồ 
da thuộc (chất làm bóng); sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch; 
vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; xà phòng khử trùng/tẩy uế; dung dịch cọ rửa; chế 
phẩm để ngâm giặt; chế phẩm để giặt; xà phòng; chế phẩm chống tắc đường ống nước 
thải; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03730 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Vĩnh Cường  

(VN) 

219/42/13 đường số 5, khu phố 7, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 

tắm trắng da. 
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(210) 4-2015-03731 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ JUMY Việt 

Nam  (VN) 

13/3R đường Thương Mại, ấp Mỹ Hòa, 
xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-03732 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

mỹ phẩm Alpha Việt Nam  (VN) 

Số 3 Bình Đông, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-03733 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu mỹ phẩm Hoa 

Hướng Dương  (VN) 

41 đường 30 khu phố 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-03734 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A1.3.20; A26.11.12 
(731) KYORIN CO., LTD.  (JP) 

9, Shiroganemachi, Himeji-shi, Hyogo 
670-0902 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá; cám làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho động vật; thức ăn 
cho chim; chế phẩm vỗ béo động vật cho thức ăn của động vật; bột lanh cho động vật; 
rơm (thức ăn cho động vật); thức ăn vỗ béo cho động vật; tảo Rovilla làm thức ăn cho 
động vật; giun sống là mồi câu; mồi câu cá sống. 

 

 
(210) 4-2015-03737 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, xanh 
(731) Huỳnh Thị Ngọc Trắng  (VN)

9 Mỹ Phú 2A, KP6, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi, mì ống, mì sợi dẹt, miến. 
 

Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-03738 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Châu Phát Đăk 

L¾k  (VN) 

Km 10, quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng sắt, cửa bằng inox, cửa cuốn bằng sắt, cửa bằng nhôm, cửa cuốn 

bằng hợp kim nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa bằng gỗ, cửa bằng nhựa, cửa bằng kính tấm, cửa bằng kính khung nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-03739 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.6; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Tiệm bánh An Phát  (VN) 

306 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea - 
T'ling-C− Jót, tỉnh §¾k Nông  
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-03740 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 10.3.10 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

LFM  (VN) 

7/37 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2015-03741 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 5.3.20; A26.11.12; A5.1.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ giống cây 

trồng Vina In-Vitro  (VN) 

651 tỉnh lộ 15, ấp 6a xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); tinh dầu hồi; tinh dầu thông tùng, tinh dầu tuyết tùng; 

tinh dầu thanh yên (họ chanh); tinh dầu; tinh chất bạc hà (tinh dầu); tinh dầu chanh; 
hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); hương liệu dùng cho bánh ngọt (tinh dầu). 

 
 

 
(210) 4-2015-03742 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hạt điều WINDY  (VN) 

42/6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-03747 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.1.11; 24.5.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH giấy Yuen 

Foong Yu  (VN) 

Lô E3-E6, KCN Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, thùng giấy các tông. 

 
 

 
(210) 4-2015-03748 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3; 24.5.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH giấy Yuen 

Foong Yu  (VN) 

Lô E3-E6, KCN Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, thùng giấy các tông. 

 
 

 
(210) 4-2015-03749 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Quạt Việt 

Nam  (VN) 

Lô B13/1, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2015-03750 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Cao Thành Lộc   (VN) 

160 Phạm Văn Đồng, phường 03, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, quán ăn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03751 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.19; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Ngô Phạm Trúc Phương  (VN)

125/21/41 Vạn Kiếp, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03752 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công Ty TNHH Nakama    (VN)

Số 158/14 đường số 12, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; rượu mật ong/mật ong pha 

nước (rượu mật ong); rượu sakê; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2015-03753 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công Ty TNHH Nakama   (VN)

Số 158/14 đường số 12, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Rưựu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; rượu mật ong/mật ong pha 

nước (rượu mật ong); rượu sakê; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

 
(210) 4-2015-03754 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đậu Minh Công   (VN) 

Tổ 7, phường Nam Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép.  

 
 

 
(210) 4-2015-03755 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Đậu Minh Công   (VN) 

Tổ 7, phường Nam Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép.  

 
 

 
(210) 4-2015-03756 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đậu Minh Công  (VN) 

Tổ 7, phường Nam Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép.  
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(210) 4-2015-03758 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.2 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Cường Đạt   (VN) 

Số nhà 340, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ quán rượu 

nhỏ; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-03759 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Glory Việt Nam  

(VN) 

NV 13 khu đô thị mới Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03760 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương   (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03761 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

Y tế Hải Dương  (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03762 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh.  
 

 
(210) 4-2015-03763 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 
có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh.  

 

 
(210) 4-2015-03764 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-03765 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ phát triển Anh Lê  

(VN) 

876/6 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ thể dục thể thao, quần áo, giày, dép, nguyên vật liệu để sản 

xuất các dụng cụ thể dục. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên thể dục; câu lạc bộ huấn luyện thể hình và sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2015-03766 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Golden Folder  

(VN) 

42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh 
doanh; tổ chức sự kiện thương mại; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; tuyển dụng nhân sự; 
marketing.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; câu lạc bộ gặp gỡ. 

 

 
(210) 4-2015-03767 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.7 
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 

tạo Âu Cơ  (VN) 

Số 10 Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính; dịch vụ đào tạo công 
nghệ thông tin và tiếng Anh trong thực tiễn kế toán; dịch vụ đào tạo kỹ năng tiếp thị, quản 
lý và các kỹ năng nghiệp vụ hướng nghiệp khác.  

 
 

(210) 4-2015-03768 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.12.1; A1.1.10; A1.1.5; 
3.7.17; 24.11.3 

(591) Vàng, cam, xám, đen 
(731) Công ty TNHH giải trí 

Phantom   (VN) 

101 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán rượu (bar), khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-03769 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 2.9.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) RAPTAKOS, BRETT & CO., LTD   (IN) 

Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 
- 400 030, India  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-03770 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

cung cấp suất ăn công nghiệp 

Phúc Lộc   (VN) 

Số 412C, khu phố 3, đường số 1, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán gạo, thực phẩm, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 

Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hàng hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê ghế, bàn, 
khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê lều trại. 

 
 

 
(210) 4-2015-03771 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 24.17.18; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần SNAPBUCK  

(VN) 

Số 9, Lô VII đường 56, khu dân cư Tân 
Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 

cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích 
quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
maket cho mục đích quảng cáo; marketing. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm; dịch vụ cài đặt phần mềm; bảo trì phần mềm; cập nhật 
phần mềm; tư vấn phần mềm; thiết kế hệ thống máy tính.   
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(210) 4-2015-03772 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.1; 24.17.18 
(591) Xám, vàng 
(731) Công ty cổ phần SNAPBUCK  

(VN) 

Số 9, Lô VII đường 56, khu dân cư Tân 
Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 

cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích 
quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
maket cho mục đích quảng cáo; marketing. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm; dịch vụ cài đặt phần mềm; bảo trì phần mềm; cập nhật 
phần mềm; tư vấn phần mềm; thiết kế hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-03773 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Nâu, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đổi mới & giải 

pháp thức uống D.N.K  (VN) 

143 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao. 

 

 
(210) 4-2015-03775 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, cánh sen 
(731) Cơ sở sản xuất Kiều Phương  

(VN) 

291B/9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 29: Gấc tươi được sơ chế và bảo quản. 
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(210) 4-2015-03776 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.4; 26.1.2; A25.7.21 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Quốc Phong  

(VN) 

46 Võ Văn Kiệt, phường An Hoà, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán buôn ô tô và xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

« tô và xe có động cơ khác. 
 

 
(210) 4-2015-03777 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) BIOFARM SP.ZO.O.  (PL) 

Walbrzyska 13, 60-198 Poznan, Poland.  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chất bổ sung cho người ăn kiêng). 

 

 
(210) 4-2015-03778 

 
(220) 

 
11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BIOFARM SP.ZO.O.   (PL) 

Walbrzyska 13, 60-198 Poznan, Poland.  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chất bổ sung cho người ăn kiêng). 

 

 
(210) 4-2015-03779 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) BIOFARM SP.ZO.O.   (PL) 

Walbrzyska 13, 60-198 Poznan, Poland.  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chất bổ sung cho người ăn kiêng). 
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(210) 4-2015-03780 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BIOFARM SP. Z O.O.   (PL) 

Walbrzyska 13, 60-198 Poznan, Poland  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chất bổ sung cho người ăn kiêng). 

 

 
(210) 4-2015-03781 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BIOFARM SP. Z O.O.   (PL) 

Walbrzyska 13, 60-198 Poznan, Poland 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chất bổ sung cho người ăn kiêng). 

 

 
(210) 4-2015-03783 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương 

đậm 
(731) Công ty TNHH hương gia vị 

Sơn Hà  (VN) 

Phố Quế, cụm Công nghiệp Đa nghề, 
phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại gia vị như: quế các Ioại (xô, vụn, cành, bột), hoa hồi, hạt tiêu, vani.  

 

 
(210) 4-2015-03784 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A5.7.22; 5.7.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ 

Long  (VN) 

Số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, phục vụ tiệc cưới; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2015-03785 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.4; A25.7.5 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị bảo vệ và quan sát 

từ xa Bảo Việt  (VN) 

908/3A Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; mua bán thiết bị quan sát 

(camera), camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 
 
 

 
(210) 4-2015-03786 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.1 
(731) Công ty cổ phần Tống Linh 

Giang  (VN) 

45 đường số 18, khu quy hoạch Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; cà vạt; váy; đầm (váy liền thân). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo khoác, cà vạt, váy; đầm (váy liền thân). 
 
 

 
(210) 4-2015-03788 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp dùng cho mục đính mỹ phẩm; 
dầu gội đầu; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh.  
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(210) 4-2015-03789 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEDINOVA AG  (CH) 

Eggbuehlstrasse 14, P.O. Box, 8050 
Zurich, Switzerland 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho liệu pháp hormon thay thế và để điều trị tình trạng suy 

hoàng thể.  
 

 
(210) 4-2015-03790 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MEDINOVA AG   (CH) 

Eggbuehlstrasse 14, P.O. Box, 8050 
Zurich, Switzerland  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị lạc nội mạc tử cung.  

 

 
(210) 4-2015-03791 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Long Phụng Mỹ  (VN) 

458/90B, đường 3/2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03792 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A5.5.20; 5.5.19; A5.3.13; 
A5.3.14 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 

En Ya  (VN) 

30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-03793 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thanh Kim Long  (VN) 

51 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Ga lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-03795 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ tổng hợp Đức 

Thành  (VN) 

P1207 nơ 14B, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị cung cấp các sản phẩm: rượu, bia, nước giải khát, nước ngọt, nước 

khoáng, quần áo, giày, dép, hàng thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da, đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh, hàng 
gốm, sứ thủy tinh, hàng kim khí điện máy (ti vi, đầu đĩa, đầu vi tính kỹ thuật số, âm li, 
loa), hàng điện tử (điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim, máy tính bảng (ipad), máy 
vi tính và các thiết bị ngoại vi), hàng điện lạnh (tủ lạnh, tủ kem, máy lạnh, máy nước 
nóng - lạnh), điện gia dụng (máy giặt, bàn là (bàn ủi), quạt, nồi áp suất, nồi cơm điện, 
chảo, bếp điện từ, máy xay, bình đun nước, máy sấy tóc), dụng cụ thể thao, thiết bị và 
dụng cụ y tế, xe gắn máy, xe ô tô và phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất 
(đèn, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự). 

 

 
(210) 4-2015-03796 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS AISIN SEIKI 
CO., LTD.)  (JP) 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Chất lỏng chống đông; chất làm mát động cơ; chất làm mát đầu máy xe cộ; 
chất làm mát động cơ giữ được lâu (LLC); chất lỏng truyền động tự động; chất lỏng 
truyền động biến thiên liên tục (chất lỏng CVT); chất lỏng truyền động; chất lỏng thủy 
lực; chất gắn kết gioăng cho xe ô tô (chất kết dính); chất kết dính trên cơ sở nước (không 
dùng cho mục đích gia dụng hoặc văn phòng). 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu động cơ dùng cho bơm nhiệt dùng khí ga; dầu động cơ « 
tô; dầu dùng cho bánh răng; mỡ công nghiệp; nhiên liệu; nhiên liệu lỏng.  

 

 
(210) 4-2015-03797 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) FINE PLUS CORPORATION  (JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-0045, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi dùng ở bãi biển; ví đựng danh thiếp; túi đựng quần áo dùng để di du lịch; 

túi xách tay; bao để móc chìa khóa (bằng da); ví bỏ túi; ví đựng tiền; ba lô; túi mua hàng; 
vali; túi du lịch; «. 

 
Nhóm 25: Khăn rằn (khăn quàng cổ); áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo dùng ở bãi 
biển; thắt lưng (trang phục); áo choàng ngoài; đồ đi ở chân (trang phục); găng tay (trang 
phục); đồ đội đầu (trang phục); áo vét (trang phục); quần áo đan; quần ống bó (quần dài); 
áo khoác ngoài; quần dài; áo pacca; khăn quàng cổ; áo sơ mi; váy; bít tất ngắn cổ; bộ 
quần áo; áo len dài tay; quần áo lót; áo gi lê. 

 

 
(210) 4-2015-03801 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 
Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng phân liều.  

 
 

(210) 4-2015-03802 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 
Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng phân liều.  
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(210) 4-2015-03803 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BOBSON HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 

10-6, Tsushimafukui 1-chome, Kita-ku, 
Okayama-shi, Okayama 700-0080, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là áo khoác; áo gió; áo vét bằng vải jin (trang phục); áo vét 

(trang phục); áo gile; áo sơ mi bằng vải jin; áo sơ mi; áo phông; áo pacca; áo len dài tay; 
áo len dài; quần bằng vải jin; quần dài; váy bằng vải jin; váy; bộ áo liền quần bằng vải jin; 
bộ áo liền quần; quần áo lót; khăn rằn (khăn quàng cổ); khăn quàng cổ; găng tay (trang 
phục); tất ngắn cổ; tạp dề (trang phục); mũ; mũ lưỡi trai; quần áo ngủ; thắt lưng trang 
phục); dải thắt lưng (phụ kiện của trang phục); dải đeo quần; giày dép cụ thể là ủng đi 
mưa; giày da; dép; giày để chơi quần vợt; giày cao cổ; giày dùng cho phụ nữ; giày ống; 
giày cho trẻ em; dép đi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-03804 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.1; 18.1.21; 26.4.3; 7.11.10 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Tư vấn và Đào 

tạo An toàn   (VN) 

67/1F Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đàn tạo các bậc học cụ thể như: cao đẳng, đại học và sau 

đại học, đào tạo chuyên nghiệp về an toàn bảo hộ lao động, đào tạo các kỹ năng lái xe an 
toàn phòng vệ.  

 

 
(210) 4-2015-03805 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) SOTTOPELLE INTERNATIONAL 

HOLDINGS, LLC   (US) 
8412 East Shea Boulevard, Suite 101, 
Scottsdale, Arizona 85620, United States 
of America  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, huấn luyện cho bác sĩ, thầy thuốc trong lĩnh vực dịch vụ sản 

khoa và phụ khoa, và cho liệu pháp thay thế hoóc môn. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là dịch vụ sản khoa và phụ khoa, và liệu pháp thay thế 
hoóc môn.  

 

 
(210) 4-2015-03806 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) FRENTE CO., LTD.  (JP) 

5-9-7, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo, 
Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây lát mỏng rán giòn; khoai tây lát mỏng nướng giòn; khoai tây dạng 

thanh đã qua chế biến (rán hoặc nướng); khoai tây đã qua chế biến dạng miếng mỏng 
nhỏ; lát khoai tây rán; khoai tây chiên.  

 
Nhóm 30: Lát ngô mỏng giòn; bánh ngô dạng lát mỏng; bánh gạo dạng lát mỏng; bánh 
quy dạng vặn thừng; bỏng ngô nổ; bỏng ngô ép đùn; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô.  

 

 
(210) 4-2015-03808 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Hoàng Thị Nhân Vỹ  (VN) 

220 Mỹ Kim 2, đường 10 Tây, phường 
Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện máy, điện lạnh, điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đầu 

video, cát xét, máy tính, loa, amply, máy điều hòa nhiệt độ, quạt, bình nước nóng lạnh, 
máy hút bụi, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, bàn ủi, ấm đun nước bằng 
điện, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, tủ cấp đông); mua bán xe cộ; mua bán quần áo 
thời trang, mũ nón, trang phục lót, giày dép, túi xách, chăn màn ga gối. 

 
Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động 
sản; tư vấn tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-03809 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Hoàng Thị Nhân Vỹ   (VN)

220 Mỹ Kim 2, đường 10 Tây, phường 
Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng; mua bán đồ chơi; mua bán quần áo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo 
dục và giải trí; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03810 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hoàng Thị Nhân Vỹ   (VN)

220 Mỹ Kim 2, đường 10 Tây, phường 
Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện máy, điện lạnh, điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đầu 

video, cát xét, máy tính, loa, amply, máy điều hòa nhiệt độ, quạt, bình nước nóng lạnh, 
máy hút bụi, máy xay sinh tố máy xay thịt, máy pha cà phê, bàn ủi, ấm đun nước bằng 
điện, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, tủ cấp đông); mua bán xe cộ; mua bán quần áo 
thời trang, mũ nón, trang phục lót, giày dép, túi xách, chăn màn ga gối.    

 
Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động 
sản; tư vấn tài chính.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03811 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Hoàng Thị Nhân Vỹ   (VN)

220 Mỹ Kim 2, đường 10 Tây, phường 
Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng; mua bán đồ chơi; mua bán quần áo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo 
dục và giải trí; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật.  
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(210) 4-2015-03815 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 24.7.1; 
A24.7.23 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh, nâu, trắng 
(731) Lâm Hoàng Phương  (VN) 

ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03816 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) SHANGHAI FRIENDSHIP PENCIL 

SHARPENER CO., LTD.   (KR) 
11, West Development Road, Sanzao 
Industrial Zone, 1125 Nanliu Road, 
Pudong New District, Shanghai, People's 
Republic of China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Máy gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; dao rọc giấy (đồ dùng văn 

phòng): gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; văn phòng phẩm; bút chì; hộp bút.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03817 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2015-03818 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-03819 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-03820 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-03821 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa.  

 
 

 
(210) 4-2015-03822 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 
 

 
(210) 4-2015-03828 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Nguyễn Quang Điệp  (VN)

Tổ 21B, phố Thống Nhất, phường Yên 
Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa, bao 
gồm: hàng lương thực, thực phẩm (rau củ, quả tươi và đã chế biến, hàng thủy hải sản tươi 
và đã qua chế biến, bánh, kẹo, đường, cà phê, chè, bánh mì, muối, gia vị, mì ăn liền, 
miến, sữa bột, sữa, sữa chua), đồ uống (nước uống tinh khiết, bia, nước ngọt, đồ uống có 
cồn và không có cồn, đồ uống có ga và không có ga), trang phục và phụ kiện của trang 
phục, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (ly, chén, bát, đĩa gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ 
bảo quản thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, 
thiết bị phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi nấu, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay 
sinh tố, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi 
hầm, quạt, máy phát điện), đồ điện tử (tivi, phụ kiện của tivi, cát sét và phụ kiện kèm 
theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi- cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, 
điện thoại di động và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và các phụ kiện kèm theo), hàng 
thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2015-03829 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên vận tải 

Dương Anh  (VN) 

Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ giao hàng; 

chuyên chở bằng xe tải; vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-03830 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

Số 35/14 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan. 

 

 
(210) 4-2015-03831 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A25.7.5 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

EZLANDVIETNAM   (VN) 

Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động 

sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-03832 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 21.3.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH HAPPY GOLF  (VN)

51 A Lê Ngung, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-03833 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A25.7.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, xanh lam 
(731) Nguyễn Hồng Cứ  (VN) 

Số 227, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 

cơ sở sôcôla. 
 

 
(210) 4-2015-03834 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.15; 4.3.3; 24.9.4; 26.13.1; 6.1.2 
(591) Vàng, đen, nâu 
(731) Hoàng Tùng  (VN) 

BT15 khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, rượu gạo, rượu wishky, rượu vodka, rượu ngô, đồ uống được 

chưng cất. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-03838 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

OVAN  (VN) 

12/9G lô N, cao ốc Bình Khánh, đường 
Lương Định Của, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-03841 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Văn Dũng  (VN) 

Kiot số 4, ngõ 323 Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược dùng cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03842 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) Lê Văn Dũng  (VN) 

Kiot số 4, ngõ 323 Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược dùng cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03845 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sắc Ngọc Hương  

(VN) 

204/131/12, đường An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2015-03846 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sắc Ngọc Hương  

(VN) 

204/131/12, đường An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-03847 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 

gia dụng cao cấp Hoàng Gia  

(VN) 

Khu Gò Đồn, xóm Đồng Bưng, xã 
Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bát i-nốc hai lớp cách nhiệt (dùng để ăn cơm, đựng canh); khay đựng ấm chén 

i-nốc (một tầng và hai tầng); cặp lồng i-nốc (một ngăn, hai ngăn); khuôn ép giò i-nốc; ca, 
cốc uống nước i-nốc; xoong, nồi, chảo i-nốc (tất cả thuộc nhóm này). 

 
 

 
(210) 4-2015-03848 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ thắm, trắng, xanh lam, xanh lục bảo, 

men ngọc 
(731) Doanh nghiệp tư nhân tập vở 

học sinh Tân Phú Cường  (VN) 

53-55-55A Hiền Vương, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tập vở, giấy.  
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(210) 4-2015-03849 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.6; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Thảo Nhân  (VN) 

83/47 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán giấy có in sẵn các hình vẽ dùng để dán trang trí, băng keo dùng trong 

gia đình. 
 
 

 
(210) 4-2015-03850 

 
(220) 

 
12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A17.2.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Kim Nga  (VN) 

30 - 32 Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vàng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công vàng miếng; gia công vàng trang sức; gia công kim loại quí; 
gia công đá quí.  

 
 

 
(210) 4-2015-03851 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại dịch vụ da và giả 

da Phước Hải  (VN) 

71/25/10 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán ví túi xách da và giả da.  
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(210) 4-2015-03856 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát    (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2015-03857 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát   (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2015-03858 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển viễn thông Trường 

Giang   (VN) 

295 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; bàn phím máy vi tính; ổ đĩa cho máy vi tinh; linh kiện bán dẫn 

(điện tử); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử:  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản pbẩm (thiết bị, linh kiện điện tử, viễn 
thông, công nghệ thông tin); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2015-03859 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.7; A26.11.12; 20.5.7 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển viễn thông Trường 

Giang  (VN) 

295 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thiết bị, linh kiện điện tử, viễn 

thông, công nghệ thông tin); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-03860 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Hồng, hồng kem, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thu Anh  (VN) 

Số 16, ngõ 205/196, khu phố Nhang, 
phường Xuân Đỉnh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng trong 

ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-03861 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thu Anh  (VN) 

Số 16, ngõ 205/196, khu phố Nhang, 
phường Xuân Đỉnh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng trong 

ngành y. 
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; buôn bán các mặt 
hàng nông sản như: gạo, đỗ, cà phê, hạt tiêu, hạt điều; buôn bán đồ điện gia dụng như: nồi 
cơm điện, ti vi, máy tính.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1339 

(210) 4-2015-03862 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông sản và dịch vụ 

thương mại Việt - Nhật  (VN) 

Thôn Gồm, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô: nhãn sấy khô (long nhãn); hạt điều rang muối; hạt sen sấy 

khô; mít sấy khô; mứt dâu (mứt ướt); nước sữa dừa. 
 

Nhóm 30: Hàng nông sản như: cà phê, hạt tiêu, chè gạo, đỗ, ngô. 
 

 
(210) 4-2015-03863 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại DFP Việt 

Nam  (VN) 

Lô TT8-15, khu đấu giá quyền sử dụng 
đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị lọc nước, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy nước nóng 

năng lượng mặt trời, máy làm nước nóng bằng khí nhiệt, máy hút ẩm, tạo ẩm.  
 

 
(210) 4-2015-03865 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Gigatum Việt 

Nam  (VN) 

Số 6, lô C2 khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin về thương mại, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, 

Marketing dịch vụ so sánh giá cả, dịch vụ xúc tiến hoạt động bán hàng, nghiên cứu thị 
trường.  
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Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ bảng thông báo điện tử 
(dịch vụ viễn thông), thư điện tử, hãng tin tức, cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, môi giới vận tải, chuyển phát thư tín, dịch vụ giao 
hàng, vận chuyển hành khách, vận tải.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giải trí, cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà, dịch 
vụ karaoke.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính, cung cấp phần mềm như một dịch vụ, tư vấn thiết 
kế trang web, cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác, tư vấn phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn, đặt chỗ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu, dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-03866 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Gigatum Việt 

Nam  (VN) 

Số 6, lô C2 khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 

chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy tính xách tay.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ, dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
quảng cáo trên truyền hình.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện 
trên internet; thông tin liên lạc bằng máy vi tính, gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin (bằng vô 
tuyến) điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác), cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, môi giới vận tải, chuyển phát thư tín, dịch vụ giao 
hàng, vận chuyển hành khách, vận tải.  
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(210) 4-2015-03867 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Lê Việt Phương  (VN) 

Số 486 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Phóng viên ảnh, nhiếp ảnh, dàn dựng bằng hình, chụp ảnh dưới dạng vi phim. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03868 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Ngọc Nguyên Bình  

(VN) 

191 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03870 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh hồng, đen, trắng, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Trí 

Nông  (VN) 

92 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật. 
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(210) 4-2015-03874 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thép Thủ Đức  

(VN) 

Km9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán các loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-03875 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.3; 4.5.2; 26.1.1; 26.1.6; 3.7.21; 
3.7.16; A25.7.8 

(591) Đen, da cam 
(731) BAYONG LIMITED  (HK) 

Unit 1010, 10/F Miramar Tower, 132 
Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Hong 
Kong 

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ bò, gà, tôm, cua, cá, mực.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thảo mộc đã bảo quản (gia vị).  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-03877 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xám, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thực phẩm Khánh 

Ngân  (VN) 

107 Tây Sơn, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người 
và động vật; sữa bột (cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em bé; men sữa dùng cho mục đích 
dược phẩm; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; váng sữa (kem chua); sữa 
đặc có đường. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm giàu tinh bột; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2015-03878 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Minh Trung  

(VN) 

Số 02 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-03879 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6 
(731) Công ty TNHH Minh Trung  

(VN) 

Số 02 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Chân gà đã chế biến, được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-03881 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, nâu, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng nội 

thất Nhà Xinh  (VN) 

Xóm 9, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán, phân phối: đồ nội thất như 
bàn, ghế, giường, tủ. 
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Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết 
kế công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-03882 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thời Đại Xanh  

(VN) 

1489 Huỳnh Tấn Phát, KP1, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, phụ tùng xe mô tô, xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-03883 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A3.11.2; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Đỏ, đen, vàng nâu, vàng, vàng cam, 

trắng, xanh, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát  (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03884 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03885 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.5.15; 2.9.1 
(591) Xanh lam đậm, tím, đỏ, trắng, nâu, vàng 

cam, vàng nâu, trắng, xanh, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm AMIGO Việt Nam  

(VN) 

Số 67 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-03886 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn đầu tư Vĩnh Thịnh  (VN) 

133/11 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), bánh, kẹo, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-03887 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn đầu tư Vĩnh Thịnh   (VN)

133/11 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-03888 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.15.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất -

Thương mại Công nghiệp  (VN) 

49 đường 11, cư xá Đài Ra Đa, phường 
13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-03892 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thực phẩm xuất 

nhập khẩu chế biến nông lâm 

thủy hải sản Năm Cô Gái  (VN) 

214 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, 
tổ 227, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm. 
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(210) 4-2015-03893 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A24.15.7; 26.5.1; 26.4.9; 26.1.11
(731) Công ty TNHH thương mại bất 

động sản Hưng Việt  (VN) 

80E Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến từ cá bống.  

 

 
(210) 4-2015-03894 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Hữu Lực  (VN) 

Số 27 A, tổ 46, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2015-03895 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.9.19; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Da cam, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn 

Quân  (VN) 

Thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ. 

 

 
(210) 4-2015-03896 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25; 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng nghệ, đen, trắng, cam 

nhạt 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Như An  (VN) 

201 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ. 
 
 

 
(210) 4-2015-03899 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 1.15.15; A2.3.16; 2.3.8 
(591) Tím, xanh, trắng, đen 
(731) Cơ sở gia công đóng gói - kinh 

doanh Phương Hiền  (VN) 

42 đường Bùi Thị Xuân, phường 02, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-03900 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

 
(210) 4-2015-03901 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103 ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-03902 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất giống 

thủy sản Hanh Hiệu   (VN) 

Thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản: tôm giống, cá giống, cua giống, mực giống, ốc giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán giống thủy sản: tôm giống, cá giống, cua giống, mực giống, ốc giống; 
mua bán tôm, cua, cá, mực, ốc chưa chế biến và đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-03903 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A11.1.5; A11.3.2; A26.3.5; 1.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) Nguyễn Hoài Hiệp  (VN) 

Số 6 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cafe.  

 

 
(210) 4-2015-03904 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh tím, xanh đen 
(731) Công ty TNHH F&S Online  (VN)

110 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 14: Đồ trang sức.  
 

Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-03905 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.4; A25.7.5; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh cốm, xanh 

ngọc, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư và phát triển Đại Dương 

Xanh  (VN) 

Số nhà 61, ngõ 97, phố Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo tin học, ngoại ngữ; dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ 

biên/phiên dịch; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); tư vấn về giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-03906 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Kơ Nia  (VN)

161 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa sau: phần mềm máy tính, cáp điện, 

cáp thông tin, cáp nhánh, cáp điều khiển, cáp trung thế, thanh dẫn điện, máy lạnh công 
nghiệp, bê tông bọt; bánh xe đẩy dân dụng và công nghiệp, dụng cụ cầm tay, thiết bị sửa 
chữa ôtô. 

 

 
(210) 4-2015-03907 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) RYNAN Technologies Pte. Ltd.   (SG) 

Aperia Tower 2, 10 Kallang Avenue, 
Unlt #5-10, Singapore, 339510 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu và dầu dưỡng tóc; sữa dưỡng thể.  
 

 
(210) 4-2015-03908 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) RYNAN TECHNOLOGIES PTE. LTD.  

(SG) 
Aperia Tower 2, 10 Kallang Avenue, 
Unit #5-10, Singapore, 339510 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu và dầu dưỡng tóc; sữa dưỡng thể.  

 

 
(210) 4-2015-03910 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuộn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá.   

 

 
(210) 4-2015-03911 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
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thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuộn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-03912 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuổc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điệu, xì gà thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá.   

 

 
(210) 4-2015-03913 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-03914 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1353 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gàl thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2015-03915 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.17; A26.11.12; 
26.11.3 

(731) Công ty TNHH Thiên Trường 

An  (VN) 

01-1/1-1/2-1/3-1/4 Trần Quang Khải, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; 
nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; quầy dịch vụ rượu. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng. 

 
 

 
(210) 4-2015-03921 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MITSUBISHI NICHIYU FORKLIFT 

CO., LTD.  (JP) 
1-1, 2-chome, Higashikotari, 
Nagaokakyo-shi, Kyoto, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe nâng dỡ hành lý cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng; xe nâng dỡ hành 

lý điều khiển tự động cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng, xe nâng hàng cùng các 
phụ tùng và linh kiện của chúng; phương tiện vận tải điều khiển tự động cùng các phụ 
tùng và linh kiện của chúng; máy kéo cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng.  
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(210) 4-2015-03922 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MITSUBISHI NICHIYU FORKLIFT 

CO., LTD.   (JP) 
1-1,2-chome, Higashikotari, 
Nagaokakyo-shi, Kyoto, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được) dùng để điều 

khiển xe nâng dỡ hành lý; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được) 
dùng để điều khiển xe nâng dỡ hành ly tự động; chương trình máy vi tinh (phần mềm có 
thể tải xuống được) dùng để điều khiển xe nâng hàng; chương trình máy vi tinh (phần 
mềm có thề tải xuống được) dùng để điều khiển phương tiện vận tải tự động; thiết bị điều 
khiển điện từ dùng cho xe nâng dỡ hành lý; thiết bị điều khiển điện tử dùng cho xe nâng 
dỡ hành lý tự động; thiết bị điều khiển điện tử dùng cho xe nâng hàng; thiết bị điều khiển 
điện tử dùng cho phương tiện vận tải tự động.  

 
Nhóm 12: Xe nâng dỡ hành lý cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng; xe nâng dỡ 
hành lý điều khiển tự động cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng, xe nâng hàng cùng 
các phụ tùng và linh kiện của chúng; phương tiện vận tải điều khiển tự động cùng các phụ 
tùng và linh kiện của chúng; máy kéo cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng.  

 

 
(210) 4-2015-03923 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Medici Osen 

Việt Nam   (VN) 

Số nhà 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch nước muối sinh lý dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch chiết xuất từ thảo dược dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch 
khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03924 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) AVENTISUB LLC  (US) 

3711 Kennett Pike, Suite 200 - 
Greenville, DE 19807, USA  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03925 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BROTHER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-
shi, 467-8561, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy khâu tích hợp chức năng thêu; máy thêu; các bộ phận và phụ 

kiện thuộc nhóm này, dùng cho các sản phẩm nêu trên. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03926 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(731) BROTHER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-
shi, 467-8561, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy khâu tích hợp chức năng thêu; máy thêu; các bộ phận và phụ 

kiện thuộc nhóm này, dùng cho các sản phẩm nêu trên. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03927 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc). 
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(210) 4-2015-03928 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần chăm sóc 

sức khỏe Hoàng Thành  (VN) 

Số 10 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 

người (xét nghiệm X quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03929 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.5; 24.13.1; 20.5.7; 4.5.2 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần chăm sóc 

sức khỏe Hoàng Thành  (VN) 

Số 10 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 

người (xét nghiệm X quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03930 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất trong công nghiệp dệt may. 
 

Nhóm 02: Chất cầm màu trong quá trình nhuộm vải. 
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(210) 4-2015-03931 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất trong công nghiệp dệt may.  
 

Nhóm 03: Hoá chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 

 
(210) 4-2015-03932 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt may; hóa chất hoàn tất 

trong xử lý vải. 
 

 
(210) 4-2015-03933 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm sạch nước; chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt 

may. 
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(210) 4-2015-03934 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất khác để giặt. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03935 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng; chất khác để giặt. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03936 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất trong công nghiệp dệt may. 
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(210) 4-2015-03937 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 

CHEMICAL  (VN) 

Đường số 5, khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng; chất khác để giặt. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03940 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu thiết bị công nghiệp 

Thiên Mã  (VN) 

Số 3, ngõ 97 đường Nam Đuống, tổ 19, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03941 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu thiết bị công nghiệp 

Thiên Mã  (VN) 

Số 3, ngõ 97 đường Nam Đuống, tổ 19, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí. 
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(210) 4-2015-03943 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Tương 

Lai  (VN) 

210/10A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút (viết); thước kẻ; hộp bút; bìa lá; bìa còng; compa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03944 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại in và Sản xuất 42  

(VN) 

519/1 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03945 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Trải  (VN) 

ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường phèn. 
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(210) 4-2015-03948 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) tím 
(731) Công ty cổ phần VEESANO  

(VN) 

Số 16, ngõ 44, Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên 

internet); dịch vụ cửa hàng bán lẻ: đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng 
sữa tắm cho trẻ em đồ dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, 
bàn ghế cho trẻ em, chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, cặp 
sách, đồ thể thao, khăn giấy, tã giấy, quần tã trẻ em, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ 
ngũ cốc, kem ăn lạnh, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép 
hoa quả, mỹ phẩm, đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), 
đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng lưu niệm, 
văn phòng phẩm, hàng điện tử (ti vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, 
máy chụp hình), đồ thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2015-03949 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Hồng 
(731) Công ty cổ phần VEESANO  

(VN) 

Số 16, ngõ 44, Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm nước thơm dùng cho trẻ em, dầu gội dầu dùng cho trẻ em, 

phấn dùng cho trẻ em, nước thơm dùng cho trẻ em. 
 

Nhóm 05: Tã lót và quần tã trẻ em (tã lót dạng quần).  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên 
internet); dịch vụ cửa hàng bán lẻ: đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng 
sữa tắm cho trẻ em đồ dùng đi lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, 
bàn ghế cho trẻ em, chăn ga gối đệm cho trẻ em, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, cặp 
sách, đồ thể thao, khăn giấy, tã giấy, quần tã trẻ em, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ 
ngũ cốc, kem ăn lạnh, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép 
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hoa quả, mỹ phẩm, đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), 
đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), hàng lưu niệm, 
văn phòng phẩm, hàng điện tử (ti vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, 
máy chụp hình), đồ thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2015-03950 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(591) Vàng, hồng, da cam, hồng đỏ, xanh lá 
cây đậm, xanh da trời, xanh lá cây nhạt, 
tím 

(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 
10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ rạp chiếu phim; thông tin giải trí; dịch vụ 

cung cấp phim hoạt hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là lên kế hoạch và tiến hành chuỗi liên 
hoan phim; dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất các buổi trình diễn ca nhạc và vở kịch; dịch 
vụ cung cấp và vận hành các tiện ích vui chơi giải trí; nhiếp ảnh; công viên vui chơi, giải 
trí; dịch vụ tổ chức đặt vé trước cho các sự kiện giải trí.  

 
 

(210) 4-2015-03952 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH hóa chất ¤ MÊ 

GA  (VN) 

32-34 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, mỹ phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu ngành thực phẩm, vật tư 

nông nghiệp, máy móc, thiết bi, phụ tùng cho ngành chế biến thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-03953 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.7.21; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại cơ khí 

Tín Đạt  (VN) 

ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe dùng cho xe nông nghiệp như xe máy cày, máy kéo và xe gắn 
máy.  

 

 
(210) 4-2015-03954 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH DA NY   (VN)

Lô E9 đường số 9, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giuờng nằm; tủ đựng đồ đạc; bàn làm việc hoặc ăn; ghế ngồi; kệ đựng đồ đạc, 

sa- lon (bộ bàn ghế).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nội và ngoại thất như bàn, ghế, giường, tủ, kệ, nguyên vật liệu, 
phụ liệu dùng cho sản xuất bàn, ghế, giường, tủ, kệ và các sản phẩm dùng cho nội ngoại 
thất.  

 
 

(210) 4-2015-03955 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.4.4; A26.11.12; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, đen 
(731) KING'S GROUP   (TW) 

No. 471, Hou Shan Road, Da Shun, 
Kaohsiung, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại bao gồm tấm rào chịu lực, bậc cầu thang, nắp cống thoát 

nước, sàn thao tác (giàn giáo), tường rào, tất cả bằng sắt thép.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông.  
 

Nhóm 40: Tráng kẽm. 
 

 

(210) 4-2015-03956 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A3.4.2; A3.4.24; 3.4.13 
(591) Nâu, đỏ, hồng nhạt, trắng, xám, hồng, 

nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ YOBIN  (VN) 

416/43/7 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa; sữa chua.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03957 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Nguyễn Văn Đông   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng trong gia đình.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03958 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Sơn   (VN) 

Phòng 1401, N2C, khu đô thị Trung Hòa, 
Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn gỗ; véc ni.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-03959 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Sơn   (VN) 

Phòng 1401, N2C, khu đô thị Trung Hòa 
- Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn gỗ; véc ni.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
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(210) 4-2015-03960 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 5.7.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật DELTA  (VN) 

132K Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-03961 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03962 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03963 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03964 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-03965 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03966 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03967 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-03968 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) KABUSBIKI KAISHA CREDIT 

SAISON ALSO TRADING AS CREDIT 
SAISON CO., LTD.   (JP) 
1-1, Higashi-Ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính; phát hành thẻ trả trước thanh toán (dịch 

vụ tài chính); dịch vụ chuyển tiền trong nước; cho vay trả góp; dịch vụ thuê mua tài chính. 
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(210) 4-2015-03969 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.7.25; 7.3.1; 12.3.2 
(591) Nâu, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần ADDS   (VN)

Số 20A1 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gạch lát, gỗ xây dựng, mua 

bán đồ đạc trong nhà, đồ đạc dùng trong văn phòng, mua bán giấy dán tường. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, thi công, sửa chữa, lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng, thi 
công trang trí nội ngoại thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất, tư vấn kiến trúc, kiến trúc, thiết lập bản vẽ 
công nghiệp, thiết kế bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-03970 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 

chăm sóc da;sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; 
xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-03971 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế 
phẩm vệ sinh thân thể; tinh dầu.  
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(210) 4-2015-03972 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Hoàng Thị Minh Hằng   (VN)

Số 10 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03973 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư XNK 

Hoàng Hải   (VN) 

N4C2 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 21: Lọc cà phê, không dùng điện, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn).  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-03974 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.1.1; 1.15.23; 16.3.25 
(591) Xanh, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Mắt Ngọc  (VN)

300/1 Nguyễn Tri Phương, phường 4, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera; đầu ghi hình camera quan sát (NVR, DVR); tủ điện; thiết bị định vị 

GPRS, máy bộ đàm; khóa điện tử.  
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(210) 4-2015-03975 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 19.7.1; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Vàng, nâu sẫm, đỏ 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (NL) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt; chế phẩm dùng để làm nước xốt; nước xốt đậu tương; nước xốt cà 

chua nấm; sản phẩm hương liệu hoặc gia vị dùng cho thức ăn; nước gia vị ăn; đồ gia vị; 
nước xốt để trộn xa lát; nuớc xốt mai-ô-ne; mù tạc; giấm. 

 

 
(210) 4-2015-03976 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.14; 3.11.12; 
24.5.7; 22.5.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, vàng đồng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Gia Đắk Nông  (VN) 

Thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk 
Glong, tỉnh Đắk Nông 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2015-03977 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A18.1.19; 18.1.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế và dịch vụ đại siêu 

thị Big C Hải Phòng  (VN) 

Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 
Bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng (nồi cơm điện, bếp từ, bếp 
ga, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước bằng điện, bát, đĩa, thìa, đũa, dao), quần 
áo, hàng điện máy trong siêu thị, cửa hàng. 

 

 
(210) 4-2015-03978 

 
(220) 

 
13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Đại 

Phát  (VN) 

Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đàn, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không (máy móc); máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình (ngoài loại thao tác 
bằng tay).  

 
Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối (điện); ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc; cầu dao điện. 

 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); thiết bị nướng; nồi áp suất dùng 
điện (nồi hầm đa năng); bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp hồng ngoại, bếp từ); lò vi sóng; 
máy sấy tóc; nồi cơm điện; ấm đun nước có dùng điện; thiết bị lọc nước, máy lọc nước, 
máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-03979 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trịnh Sơn Hải  (VN) 

209/4 Phan Đình Phùng, phường 02, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-03982 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH thiết kế - trang 

trí nội thất Lê Vin  (VN) 

127 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà cửa; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng nhà cửa; dịch vụ tư 
vấn thi công xây dựng; dịch vụ trang trí nội, ngoại thất. 

 
 

 
(210) 4-2015-03983 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Salko  (VN) 

Nhà B21, lô 19, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-03984 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Salko   (VN) 

Nhà B21, lô 19, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-03985 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.1.2; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Tím 
(731) Công ty TNHH Gia Hinh Phát  

(VN) 

336/27/12 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện để nấu nướng. 
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(210) 4-2015-03986 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 

B2, lô 15, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-03987 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân  

(VN) 

931/4 hương lộ 2, KP8, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-03988 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân  

(VN) 

931/4 hương lộ 2, KP8, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-03989 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân  

(VN) 

931/4 hương lộ 2, KP8, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-03990 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.2.1; 3.4.18; 3.2.9; ; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh ngọc nhạt, vàng, nâu, đỏ, 

hồng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Khang  (VN) 

284/1 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; nón; thắt lưng (trang phục). 

 
 

 
(210) 4-2015-03991 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh 
(731) Phạm Văn Long  (VN) 

Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi nước, chậu rửa chén.  

 
 

 
(210) 4-2015-03992 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.17.25 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm 
(731) Công ty TNHH Kiên Hồng Phú 

Quốc  (VN) 

35/1 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Cắt sửa, chặt hạ, đánh chuyển, trồng duy trì chăm sóc cây xanh; thiết kế cảnh 

quan vườn hoa; cải tạo và xây dựng vườn thực vật mà các hoạt động chính là sắp xếp cây 
vườn, tu sửa cây cảnh; thiết kế công viên liên quan đến việc thiết kế cảnh quan, bố trí sắp 
xếp cây xanh.  
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(210) 4-2015-03993 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH phân phối HPT 

Việt Nam  (VN) 

Số 5, ngõ 36, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị giáo dục, giấy in trang trí; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi 

hàng hoá các mặt hàng kể trên. 
 

 
(210) 4-2015-03995 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 1040477 17.05.2010 US 
(540) 

  

  
(731) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY  (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19898, United States of 
America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-03997 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NSE PRODUCTS, INC.  (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng.  

 

 
(210) 4-2015-03998 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH lữ hành Khoa 

Trần - Hội An  (VN) 

Tổ 4, khối Phước Hải, phường Cửa Đại, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khách bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ du lịch, lữ hành nội 
địa, quốc tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-03999 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH lữ hành Khoa 

Trần - Hội An   (VN) 

Tổ 4, khối Phước Hải, phường Cửa Đại, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khách bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ du lịch, lữ hành nội 

địa, quốc tế. 
 
 

 
(210) 4-2015-04000 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.23; 7.11.1; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH lữ hành Khoa 

Trần - Hội An   (VN) 

Tổ 4, khối Phước Hải, phường Cửa Đại, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khách bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ du lịch, lữ hành nội 

địa, quốc tế.   
 
 

 
(210) 4-2015-04001 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ENVIROSYSTEMS INC.   (CA) 

11 Brown Avenue, Dartmouth, B3B 1Z7, 
Nova Scotia, Canada  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ truyền tải chất xúc tác; thuê và cho thuê thiết bị truyền tải chất xúc tác.  
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(210) 4-2015-04002 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu và xây dựng 

Thanh Bình 686  (VN) 

¤ 12, TT27, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; maketing; mua bán các sản phẩm 

sau: cửa nhựa, cửa cuốn, cửa kính, hệ mặt dựng nhôm kính, cửa nhôm.   
 

 
(210) 4-2015-04003 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2015-04004 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 
dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.    

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04005 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.    

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04006 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.    
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Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04007 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ   (VN) 

Phòng 1103, Tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.    

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04008 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ    (VN) 

Phòng 1103, Tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.      

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
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và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04009 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ    (VN) 

Phòng 1103, Tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.      

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04010 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần y khoa Hoàn 

MỸ    (VN) 

Phòng 1103, Tòa nhà Maritime Bank 
Tower, Lầu 11, số 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị và 

dụng cụ y tế; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho ngành y; mua bán hóa chất; mua bán 
mỹ phẩm.      

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; bệnh viện y học cổ truyền; cơ sở 
giám định y khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám bác sỹ 
gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; bệnh xá; nhà hộ sinh; phòng chẩn đoán hình ảnh 
và phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ y tế; dịch vụ nhà điều dưỡng; phòng khám chữa và 
chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch 
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vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật 
lý; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-04011 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A19.13.21; 5.9.19; 5.7.1; 2.3.1; 
2.3.5 

(591) Xanh, vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH LINK LIFE  (VN)

Số 19, ngõ 78, đường Thanh Xuân, 
phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-04012 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng 

không tủ lạnh   (VN) 

Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-04013 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Trắng, nâu 
(731) Nguyễn Mai Hưng  (VN) 

Phòng 0314 - C1, khu Madarin Garden, 
đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ cho khách du lịch, nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cắm 

trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-04014 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.9.24; 3.9.1; 26.4.1 
(591) Trắng, nâu 
(731) Nguyễn Mai Hưng  (VN) 

Phòng 0314 - C1, Khu Madarin Garden, 
đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ cho khách du lịch; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cắm 

trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04015 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trần Thị Thanh Tâm   (VN)

Tổ dân phố Hà Thanh 01, phường Ninh 
Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, sữa tắm, nước rửa chén, lau sàn thơm, kem làm trắng da, nước 

giặt.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04016 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A11.3.7; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu 
(731) Nguyễn Mai Hưng  (VN) 

Phòng 0314 - C1, khu Madarin Garden, 
đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ cho khách du lịch; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cắm 

trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-04018 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.3.11; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bông Bí Ngô   (VN) 

STT031, Lê Văn Khương, tổ 1, ấp 5, xã 
Đông Thạch, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm chế biến sẵn như thịt, cá, gia cầm, rau, củ quả đã chế 

biến, mứt, mứt hoa quả, bánh ngọt, kẹo, nước uống giải khát, bia, rượu, cà phê rang xay, 
các sản phẩm chế biến từ cà phê, chè, rau quả tươi chưa qua sơ chế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04019 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; 2.3.1; A2.3.2; A25.7.2 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bông Bí Ngô   (VN) 

STT031, Lê Văn Khương, tổ 1, ấp 5, xã 
Đông Thạch, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa, các thiết bị dùng điện như lò nướng, 

bếp điện, bếp từ, tủ lạnh, máy làm lạnh, thiết bi làm nóng, nồi điện, nồi áp suất dùng điện, 
đèn pin dùng điện, bình pha cà phê dùng điện, đồ trạng sức bằng kim loại quý, đồng hồ 
treo tường, đồng hồ đeo tay, đồ dùng văn phòng phẩm, túi xách bằng da và giả da, đồ đạc 
như bàn, ghế, giường tủ, gương dùng để trang điểm, khung ảnh, các đồ trang trí nội thất, 
đồ mỹ nghệ làm bằng ngũ kim, bàn chải, bàn chải đánh răng dùng điện, chổi lau nhà, nồi, 
chảo, máy thái, băm, ép dùng bằng tay hoặc chạy bằng điện, khăn trải bàn, trải giường 
bằng vải, bằng giấy, bằng vật liệu nhựa không thấm, quần áo, mũ, thảm chùi chân, thảm, 
chiếu, đồ chơi, đồ trang trí cây thông noel, các loại đồ hộp như thịt, cá, gia cầm, sữa, mứt 
hoa quả, rau đã chế biến; dầu thực vật, chè, cà phê, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, nước sốt gia 
vị, gia vị, bia, rượu, nước giải khát. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì, cập nhật 
phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, tư vấn phát triển phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2015-04020 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A18.4.2 
(731) Công ty TNHH quốc tế Trúc 

Sơn Việt Nam  (VN) 

11/57A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: quần áo may sẵn, vali, túi xách, ví cầm tay, balô, cặp.  

 
 

 
(210) 4-2015-04021 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc  (VN) 

426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 
 

 
(210) 4-2015-04022 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc  (VN) 

426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  
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(210) 4-2015-04023 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.1; 6.1.2; 7.15.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Phú Lộc  (VN) 

426 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-04024 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) MR. POOM PATHONSMITH   (TH) 

77/8 Therdprakiat Road, Watchalo, 
Bangkrui, Nonthaburi 11130 Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo sơ mi thể thao; quần đùi; quần thể thao; váy; áo váy.  

 

 
(210) 4-2015-04025 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MR. POOM PATHONSMITH   (TH) 

77/8 Therdprakiat Road, Watchalo, 
Bangkrui, Nonthaburi 11130 Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo sơ mi thể thao; quần đùi; quần thể thao; váy; áo váy.  

 

 
(210) 4-2015-04027 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2; A26.11.9 
(591) Vàng đồng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Kim Thành Long 

JEWELRY  (VN) 

240/35E Nguyễn Văn Luông, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang, đá quý.  
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(210) 4-2015-04030 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.17.17 
(731) Hộ kinh doanh Tân á  (VN)

Đội 7B, Duơng Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04031 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; 3.1.16; 5.7.3; 26.4.9 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hương Giang   (VN)

Số 4, dãy B, số 142 phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04032 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô  (VN) 

Lô B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-04033 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô  (VN) 

Lô B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04034 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô  (VN) 

Lô B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04035 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.5; 7.5.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô  (VN) 

Lô B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04036 

 
(220) 

 
13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.6; 7.5.2; 24.15.21; 24.15.1 
(731) Vũ Văn Thức   (VN) 

P407, nhà B2, ngõ 195, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04037 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Cần Giờ  (VN) 

Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Bussiness Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-04038 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH PHD   (VN) 

Số 18B, ngách 1/5 Âu Cơ, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở sôcôla; sữa chua đông lạnh. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước giải khát 
bằng trái cây. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04039 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.14; 26.15.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Lưu Mạnh Tiến   (VN) 

Số nhà 27 hẻm 426/48/52 đường Láng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, dàn dựng, thực hiện và sản xuất phim (trừ phim 

quảng cáo), phim hoạt hình, chương trình giải trí, chương trình biểu diễn, chương trình trò 
chơi tương tác trên sóng phát thanh, truyền hình. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04040 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Trần Văn Chiến   (VN) 

91 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: ô tô, xe có động 

cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. 
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(210) 4-2015-04049 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mỹ phẩm Liên Huỳnh  

(VN) 

31/28 đường số 3, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04050 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.7; 3.7.16; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Kiều Bào Việt  

(VN) 

87 Bis Trần Đình Xu, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04051 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.11.3; 3.7.17; 2.9.1; A3.11.3; 2.9.14; 
A2.9.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Y Đức  (VN) 

Số 93/81/2B, KP 8, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2015-04052 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.11.9 
(591) Nâu, cam 
(731) Công ty cổ phần MEKONG 

FURNITURE  (VN) 

Lô P, đường số 1, cụm công nghiệp Lợi 
Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế sắt (ghế sắt đan giả mây).  

 

 
(210) 4-2015-04067 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 1.15.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) AMALGAMATED BEAN COFFEE 

TRADING COMPANY LIMITED   (IN) 
Chikmagalur - 577101, Karnataka, India 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sản phẩm cà phê; trà (không phải thuốc); đồ uống trên cơ sở trà; ca 

cao; mật ong; đường; bánh ngọt; bánh nướng; sản phẩm bánh quy; bánh xốp (bánh quy); 
bánh kẹo; bánh quy dạng tròn; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; thạch trái cây (dạng kẹo 
bánh); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla; sản phẩm trên cơ sở sôcôla; đồ gia 
vị; bột mì; gia vị; giấm; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ tư vấn về chế biến thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04068 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) AMALGAMATED BEAN COFFEE 

TRADING COMPANY LIMITED  
(IN) 
Chikmagalur - 577101, Karnataka, India  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; sản phẩm cà phê; trà (không phải thuốc); đồ uống trên cơ sở trà; ca 

cao; mật ong; đường; bánh ngọt; bánh nướng; sản phẩm bánh quy; bánh xốp (bánh quy); 
bánh kẹo; bánh quy dạng tròn; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; thạch trái cây (dạng kẹo 
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bánh); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla; sản phẩm trên cơ sở sôcôla; đồ gia 
vị; bột mì; gia vị; giấm; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ tư vấn về chế biến thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04069 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần VIFON  (VN)

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; lạc (đậu phộng - đã qua chế biến); khoai tây nghiền; 

xúc xích. 
 

Nhóm 30: Mỳ ăn liền; gạo; gia vị các loại, gồm nước tương, tương ớt, bột canh, bột ngũ vị 
hương, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt; bánh snack; bánh qui. 

 

 
(210) 4-2015-04071 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH NVC Việt Nam  

(VN) 

Trung tâm thương mại Lê Phát - nhà máy 
168 đường Nguyễn Mẫn, phường Nam 
Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng (máng đèn, đèn bàn); bóng đèn huỳnh 

quang; nồi cơm điện; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2015-04072 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN)

Số 15, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, kem lạnh, cà phê, ca cao.  
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(210) 4-2015-04073 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN)

Số 15 phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt, nước giải khát (đồ uống không có cồn), café, đồ uống có 

cồn, ca cao, bánh kem. 
 

 
(210) 4-2015-04074 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

Số 15 phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; đào tạo thực hành; hướng dẫn nghề nghiệp, dạy làm bánh, khóa đào 

tạo từ xa, dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-04075 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng  (VN)

Số 15, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bánh ngọt (do cửa hàng cung cấp và thực hiện); các quán ăn tự phục 

vụ, quán giải khát; quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ (do cửa hàng cung cấp và thực 
hiện); nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-04076 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

Số 15, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; kem lạnh; cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-04077 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

Số 15, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt, nước giải khát (đồ uống không có cồn), café, đồ uống có 

cồn, ca cao, bánh kem. 
 

 
(210) 4-2015-04078 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

Số 15, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; đào tạo thực hành; hướng dẫn nghề nghiệp; dạy làm bánh; khóa đào 

tạo từ xa; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-04079 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

Số 15, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bánh ngọt (do cửa hàng cung cấp và thực hiện); các quán ăn tự phục 

vụ, quán giải khát; quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ (do cửa hàng cung cấp và thực 
hiện); nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-04081 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.20; A26.4.24; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cửu long, vàng ánh 

kim, đen 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Moringa  (VN) 

Số 52, ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-04082 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16; 24.15.21 
(731) EUREKA (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
35/126 Moo2 Bangramat, Talingchan, 
Bangkok 10170, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao bao gồm: quần áo, mũ, đồ đi chân, áo gilê, tất, áo khoác 

ngoài, áo nịt len.  
 

 
(210) 4-2015-04084 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED  (IN) 
Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 

 
(210) 4-2015-04085 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Trịnh Quang Anh  (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-04086 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-04087 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-04088 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-04089 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-04090 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-04091 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-04093 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) DIAMONCHEM INTERNATIONAL 

CO., LTD.  (TW) 
No. 192, Lane 855, Yuan Tsao Rd., Nan 
Tung Li, Yuan Lin Chen, Chang Hua 
Hsien, Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; oxit kẽm; clorua kẽm; oxit đồng (hóa chất 

công nghiệp); cacbonat kẽm; sunfat kẽm; chất phụ gia hoá học dùng cho cao su; hóa chất 
cường tính cho cao su; sunfat đồng (đồng sunfat); hóa chất phosphat kẽm (hóa chất công 
nghiệp); cacbonat đồng (hóa chất). 

 

 
(210) 4-2015-04095 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sakura  (VN) 

90B Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-04096 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21; 25.12.1; 5.9.19 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, xanh dương, xanh dương 
nhạt, vàng, vàng nhạt, da cam, tím, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại Tài Tài  (VN) 

54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên; sữa chua; đậu Hoà Lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu 

Hoà Lan Wasabi (đậu Hoà Lan bọc bột mù tạc bên ngoài); hạt đậu nành (đã sơ chế và bảo 
quản); thạch trái cây.  

 
Nhóm 30: Bánh; bánh flăng; thạch rau câu (bánh kẹo); nui (mì); hạt điều (dạng bánh 
kẹo); cơm cháy. 

 

 
(210) 4-2015-04097 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21; 25.12.1; 8.3.1 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, xanh dương, xanh dương 
nhạt, vàng nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại Tài Tài   (VN) 

54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên; sữa chua; đậu Hoà Lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu 

Hoà Lan Wasabi (đậu Hoà Lan bọc bột mù tạc bên ngoài); hạt đậu nành (đã sơ chế và bảo 
quản); thạch trái cây.   

 
Nhóm 30: Bánh; bánh flăng; thạch rau câu (bánh kẹo); nui (mì); hạt điều (dạng bánh 
kẹo); cơm cháy. 
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(210) 4-2015-04098 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.15.3 
(591) Vàng, ghi xám nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại Tài Tài   (VN) 

54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên; sữa chua; đậu Hoà Lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu 

Hoà Lan Wasabi (đậu Hoà Lan bọc bột mù tạc bên ngoài); hạt đậu nành (đã sơ chế và bảo 
quản); thạch trái cây.   

 
Nhóm 30: Bánh; bánh flăng; thạch rau câu (bánh kẹo); nui (mì); hạt điều (dạng bánh 
kẹo); cơm cháy. 

 
 

 
(210) 4-2015-04099 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 TP. Hồ Chí Minh  (VN) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-04100 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 2-

9 Thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1399 

(210) 4-2015-04101 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) HOME INNS & HOTELS 
MANAGEMENT (HONG KONG) 
LIMITED  (HK) 
Room 2001, 20th Floor, Central Plaza, 
No. 60 Wyndham Street, Central, Hong 
Kong  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tiếp thị (marketing), quảng cáo và quảng bá trong lĩnh vực 

kinh doanh và khách sạn; dịch vụ quản trị kinh doanh và quản trị khách sạn; dịch vụ 
nhượng quyền thương mại liên quan đến khách sạn, nhà hàng ăn uống và cung cấp (phục 
vụ) thức ăn/đồ uống; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại, 
cố vấn liên quan đến nhượng quyền kinh doanh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trọ rẻ tiền (nơi ăn ở tạm thời); nhà nghỉ du lịch; 
cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà hâng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ khách sạn; cho thuê nhà nghỉ du lịch; cho thuê nhà di động (chỗ ở tạm thời); dịch 
vụ nhà trọ (cạnh đường).  

 

 
(210) 4-2015-04102 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  

(FR) 

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ nhẹ; chất gien, muối dùng để tắm và tắm vòi 

hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi cơ thể dùng cho cá 
nhân; mỹ phẩm cụ thể là: mỹ phẩm dạng kem, mỹ phẩm dạng sữa, nước thơm, chất gien 
và phấn thoa mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da khi đi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); 
chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất gien, chất xịt, keo bọt và kem sáp tạo kiểu tóc và 
chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu tóc và tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng và 
làm quăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho mục đích cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-04103 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 - 8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Sản phẩm kết hợp chăm sóc và xử lý tóc, cụ thể là dầu gội đầu, chế phẩm để 
tẩy, nhuộm màu và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn tóc bền nếp và chất trung hòa giúp 
uốn sóng tóc bền nếp, nước xức giữ nếp tóc, chế phẩm dưỡng và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, 
chế phẩm tạo kiểu tóc, bọt vuốt tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc.  

 

 
(210) 4-2015-04107 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.18; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH WOOSUNG Việt 

Nam   (VN) 

Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2015-04108 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 1.15.24; 26.4.2; A26.4.24 
(731) CHEER FOODS ENTERPRISES CO., 

LTD   (TW) 
No.66, Zaochuan Rd., Su-Ao Township, 
Yilan County 270, Taiwan.  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá tẩm bột rán; bột cá dùng làm thức ăn cho người; cá, không còn sống; thực 

phẩm làm từ cá; tôm, không còn sống.  
 

 
(210) 4-2015-04109 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Tân Huy Hoàng  

(VN) 

Lô CN1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 
Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2015-04110 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Tân Huy Hoàng  

(VN) 

Lô CN1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 
Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 
 

 
(210) 4-2015-04111 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Tân Huy Hoàng  

(VN) 

Lô CN1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 
Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm panel EPS cách nhiệt; tấm panel PU cách nhiệt (tất cả dùng làm vật liệu 

xây dựng).  
 
 

 
(210) 4-2015-04112 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc (mỹ phẩm); chế phẩm 

chăm sóc da cục bộ (mỹ phẩm) không chứa thuốc, cụ thể là kem, nước thơm, thuốc mỡ, 
gel, chế phẩm dùng để làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, và chế phẩm loại bỏ tế 
bào da cũ.  
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(210) 4-2015-04113 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm 

chăm sóc da cục bộ có chứa thuốc, cụ thể là kem, nước thơm, thuốc mỡ, gel, chế phẩm 
dùng để làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, và chế phẩm loại bỏ tế bào da cũ.   

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04114 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu và quần áo lót.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04115 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu và quần áo lót.  

 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-04116 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-04117 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-04118 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-04119 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu và quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2015-04122 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: « tô; xe buýt; xe tải; toa xe; xe tải nhỏ; xe tải; xe trộn bê tông; xe cứu thương; 
xe đông lạnh; xe tiện ích dùng trong thể thao; xe đẩy tay để làm sạch; xe tải phun tưới; xe 
có động cơ; xe chuyên chở bộ pin lưu trữ; ô tô điều khiển từ xa (trừ ô tô đồ chơi); ô tô đi 
cắm trại; ô tô xitéc; xe lưu động; xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu 
dùng để nâng và di chuyển các vật nặng); xe tải chở hành lý; thân xe; khung gầm cho xe 
« tô; khớp ly hợp cho xe ô tô; tay lái cho xe ô tô; kính chắn gió; trục bánh xe cho bánh xe 
« tô; cửa cho xe ô tô; tấm cản gió; nắp tản nhiệt cho xe ô tô; tấm cản va ở phía trước và 
phía sau; tấm cản va cho xe ô tô; bánh xe ô tô; tấm bảo vệ lưới tản nhiệt; mui xe cho xe « 
tô; tấm bảo vệ mui xe cho xe ô tô; tấm nắn hướng gió; cửa nóc xe cộ; mui xe; giá đỡ xe 
đạp cho xe ô tô; giá để hành lý cho xe ô tô; khung để chở hành lý gắn trên nóc xe ô tô; 
giá đỡ ván và gậy trượt tuyết cho xe ô tô; đồ gá lắp (phụ tùng) của tấm chắn tuyết/ván và 
gậy trượt tuyết cho xe ô tô; nắp bộ lọc dầu cho xe ô tô; cái chắn bùn cho xe ô tô; tấm chắn 
mưa cho xe cộ; nắp chụp moay-ơ cho xe ô tô; bộ đổi hướng gió cửa mái xe cộ; khung 
biển số xe; thang cho xe ô tô; xe moóc; cái móc của xe moóc; túi bọc lốp xe cho xe ô tô; 
bánh xe cho xe ô tô; nắp chụp bánh xe cho xe ô tô; lốp bánh xe cho xe ô tô; lưỡi gạt nước 
cho kính chắn gió xe cộ; cần gạt nước cho kính chắn gió xe cộ; bộ báo động đảo chiều 
cho xe ô tô; gương cho xe ô tô; còi xe ô tô; dụng cụ chỉ hướng cho xe ô tô; bàn đạp cho xe 
« tô; vỏ bọc bàn đạp cho xe ô tô; ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe cộ; dây đai an toàn 
cho xe ô tô; vỏ bọc cho ghế xe ô tô; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe ô tô; bậc bước lên xe 
(tấm kim loại ở ngưỡng cửa) cho xe ô tô; hộp bảng điều khiển cho xe ô tô; nắp xe ô tô; 
núm cần số; hệ thống tựa đầu và chân cho xe ô tô; bảng điều khiển cho xe ô tô; đồ trang 
trí nội thất cho xe ô tô; giá đỡ hành lý cho xe ô tô; vật đỡ hành lý cho xe ô tô; tấm lưới giữ 
hành lý cho xe ô tô; vỏ bọc bánh lái cho xe ô tô; màn cửa che nắng thích hợp cho xe ô tô; 
không bao gồm lốp của tất cả các sản phẩm nêu trên.     

 
Nhóm 25: Quần áo bao gồm cả áo ngoài có mũ trùm đầu, tạp dề (trang phục), thắt lưng 
(trang phục), áo choàng, quần ống túm (trang phục), áo len, quần đi leo núi, áo khoác, 
quần áo đi xe đạp, áo váy bao gồm áo váy một mảnh, áo gi-lê đi câu cá, găng tay (trang 
phục), áo vét tông, quần gin, áo ngoài mặc chui đầu, quần áo đan, quần áo của người hầu 
các nhà quyền quý, quần áo của người lái xe ô tô, ca vát, quần áo ngủ, áo paca, áo chơi 
môn pôlô, khăn quàng, váy, quần áo đi trượt tuyết, ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và 
phần mắt cá chân, áo len, quần áo bơi, quần có dây đeo, quần tây, áo thun ngắn tay, quần 
áo lót và đồng phục; giày dép bao gồm cả giày chơi bóng rổ, giày đi bãi biển, giày ống, 
giày chơi gôn, trang phục dệt kim, giày chạy bộ, giày dép và bít tất ngắn; mũ nón bao 
gồm cả mũ lưỡi trai, mũ che tai (trang phục), mũ có vành và dải băng buộc đầu (trang 
phục). 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-04123 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.9 
(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan      

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: « tô; xe buýt; xe tải; toa xe; xe tải nhỏ; xe tải; xe trộn bê tông; xe cứu thương; 
xe đông lạnh; xe tiện ích dùng trong thể thao; xe đẩy tay để làm sạch; xe tải phun tưới; xe 
có động cơ; xe chuyên chở bộ pin lưu trữ; ô tô điều khiển từ xa (trừ ô tô đồ chơi); ô tô đi 
cắm trại; ô tô xitéc; xe lưu động; xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu 
dùng để nâng và di chuyển các vật nặng); xe tải chở hành lý; thân xe; khung gầm cho xe 
« tô; khớp ly hợp cho xe ô tô; tay lái cho xe ô tô; kính chắn gió; trục bánh xe cho bánh xe 
« tô; cửa cho xe ô tô; tấm cản gió; nắp tản nhiệt cho xe ô tô; tấm cản va ở phía trước và 
phía sau; tấm cản va cho xe ô tô; bánh xe ô tô; tấm bảo vệ lưới tản nhiệt; mui xe cho xe « 
tô; tấm bảo vệ mui xe cho xe ô tô; tấm nắn hướng gió; cửa nóc xe cộ; mui xe; giá đỡ xe 
đạp cho xe ô tô; giá để hành lý cho xe ô tô; khung để chở hành lý gắn trên nóc xe ô tô; 
giá đỡ ván và gậy trượt tuyết cho xe ô tô; đồ gá lắp (phụ tùng) của tấm chắn tuyết/ván và 
gậy trượt tuyết cho xe ô tô; nắp bộ lọc dầu cho xe ô tô; cái chắn bùn cho xe ô tô; tấm chắn 
mưa cho xe cộ; nắp chụp moay-ơ cho xe ô tô; bộ đổi hướng gió cửa mái xe cộ; khung 
biển số xe; thang cho xe ô tô; xe moóc; cái móc của xe moóc; túi bọc lốp xe cho xe ô tô; 
bánh xe cho xe ô tô; nắp chụp bánh xe cho xe ô tô; lốp bánh xe cho xe ô tô; lưỡi gạt nước 
cho kính chắn gió xe cộ; cần gạt nước cho kính chắn gió xe cộ; bộ báo động đảo chiều 
cho xe ô tô; gương cho xe ô tô; còi xe ô tô; dụng cụ chỉ hướng cho xe ô tô; bàn đạp cho xe 
« tô; vỏ bọc bàn đạp cho xe ô tô; ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe cộ; dây đai an toàn 
cho xe ô tô; vỏ bọc cho ghế xe ô tô; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe ô tô; bậc bước lên xe 
(tấm kim loại ở ngưỡng cửa) cho xe ô tô; hộp bảng điều khiển cho xe ô tô; nắp xe ô tô; 
núm cần số; hệ thống tựa đầu và chân cho xe ô tô; bảng điều khiển cho xe ô tô; đồ trang 
trí nội thất cho xe ô tô; giá đỡ hành lý cho xe ô tô; vật đỡ hành lý cho xe ô tô; tấm lưới giữ 
hành lý cho xe ô tô; vỏ bọc bánh lái cho xe ô tô; màn cửa che nắng thích hợp cho xe ô tô; 
không bao gồm lốp của tất cả các sản phẩm nêu trên.     

 
Nhóm 25: Quần áo bao gồm cả áo ngoài có mũ trùm đầu, tạp dề (trang phục), thắt lưng 
(trang phục), áo choàng, quần ống túm (trang phục), áo len, quần đi leo núi, áo khoác, 
quần áo đi xe đạp, áo váy bao gồm áo váy một mảnh, áo gi-lê đi câu cá, găng tay (trang 
phục), áo vét tông, quần gin, áo ngoài mặc chui đầu, quần áo đan, quần áo của người hầu 
các nhà quyền quý, quần áo của người lái xe ô tô, ca vát, quần áo ngủ, áo paca, áo chơi 
môn pôlô, khăn quàng, váy, quần áo đi trượt tuyết, ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và 
phần mắt cá chân, áo len, quần áo bơi, quần có dây đeo, quần tây, áo thun ngắn tay, quần 
áo lót và đồng phục; giày dép bao gồm cả giày chơi bóng rổ, giày đi bãi biển, giày ống, 
giày chơi gôn, trang phục dệt kim, giày chạy bộ, giày dép và bít tất ngắn; mũ nón bao 
gồm cả mũ lưỡi trai, mũ che tai (trang phục), mũ có vành và dải băng buộc đầu (trang 
phục). 

 
 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-04125 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 25.12.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty Mai Phương - (TNHH)  

(VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Tương 
Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa (thanh nhựa định hình) dùng trong xây dựng; thanh bằng nhựa 

dùng cho cửa; nẹp viền bằng nhựa dùng trong xây dựng; nẹp nhựa trang trí dùng trong 
xây dựng; cửa nhựa; vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-04126 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 18.5.10; A18.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xám, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Bách 

Mường ảng  (VN) 

Bản Co Hám, xã ảng N−a, huyện Mường 
ảng, tỉnh Điện Biên 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), ca cao. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-04127 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH lữ hành và nghỉ 

dưỡng á Châu  (VN) 

Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-04128 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH lữ hành và nghỉ 

dưỡng á Châu  (VN) 

Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa. 

 
 

 
(210) 4-2015-04129 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH lữ hành và nghỉ 

dưỡng á Châu  (VN) 

Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa. 

 
 

 
(210) 4-2015-04131 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KT & G CORPORATION   (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 

thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); túi đựng 
thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại quý); diêm; cái làm 
sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại 
quý); dao cắt xì gà. 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-04133 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR)

14 rue Royale, 75008 PARIS - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  

 
 

 
(210) 4-2015-04134 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Phát  (VN) 

1/21A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04135 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Phát  (VN) 

1/21A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-04136 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Đỗ Bật Tiến  (VN) 

815D Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-04137 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.13.4; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

VINAPLUS  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-04138 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Lê Thanh Hòa  

(VN) 

253 Võ Văn Tần, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải hàng may sẵn; bán buôn phụ kiện may mặc. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-04140 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.15; 3.11.6; A3.11.24; 20.7.1 
(591) Xanh da trời, nâu, đỏ, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Thư Văn Sách 

Cà phê  (VN) 

Số 4 đường Đỗ Quang Đẩu, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê, nhà hàng giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-04145 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) STIEFEL LABORATORIES, INC.  (US) 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, niêm mạc, móng, tóc và da đầu; xà phòng có chứa 
thuốc, xà phòng vệ sinh, dầu gội đầu, phấn trang điểm, nước súc miệng (không dùng cho 
mục đích y tế), gel mỹ phẩm, nước thơm, kem dưỡng da, chế phẩm mỡ mỹ phẩm, chế 
phẩm tẩy rửa, chế phẩm mỹ phẩm dạng sệt và dạng phun xịt; sữa tắm làm mềm da, sữa 
dưỡng ẩm dành cho da, chế phẩm mỹ phẩm làm mềm da sau khi làm sạch , để điều trị và 
ngăn chặn khô da. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh; chế phẩm dược để điều trị các bệnh về 
da, tóc, niêm mạc, móng và da đầu bằng cách bôi ngoài da và qua đường uống và đường 
tiêm và điều trị trực tiếp tại vùng bị tổn thương; chế phẩm dược để ngăn chặn và điều trị 
khô da, chế phẩm tẩy rửa không chứa xà phòng cho mục đích y tế, miếng dán có chứa 
thuốc, cao dán và vật liệu băng bó; miếng dính da dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chẩn 
đoán lâm sàng hoặc dùng cho mục đích thí nghiệm y tế; các bộ phận và bộ dụng cụ kiểm 
tra dị ứng. 

 
 

 
(210) 4-2015-04147 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  

(VN) 

Phòng 309, tầng 3, tòa nhà Trung tâm 
Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao - 
khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại 
lộ Thăng Long, xã Tân Xã, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế dạng viên nang con nhộng.  

 
 

 
(210) 4-2015-04149 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tâm Trà  (VN) 

Số nhà 29, ngõ 7, đường Lê Trọng Tấn, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè; đồ uống trên cơ sở chè. 
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(210) 4-2015-04150 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tâm Trà   (VN) 

Số nhà 29, ngõ 7, đường Lê Trọng Tấn, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè/trà; đồ uống trên cơ sở chè/trà. 

 
 

 
(210) 4-2015-04151 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt, vàng đậm 
(731) Lã Thị Thu Hương  (VN) 

Số nhà 86, tổ 16, phường Tân Quang, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  
 
 

 
(210) 4-2015-04153 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.  (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
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(210) 4-2015-04154 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.  (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan    

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
 

 
(210) 4-2015-04155 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.  (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
 

 
(210) 4-2015-04156 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.  (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2015-04157 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.  (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng.   

 

 
(210) 4-2015-04158 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.  (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; dung dịch để uống dạng lỏng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch để uống dạng thạch dùng cho mục đích y tế và dung dịch để uống 
dạng bột dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 32: Đồ uống kiêng không chứa cồn không dùng cho mục đích y tế; đồ uống cung 
cấp muối và khoáng cho cơ thể không chứa cồn không dùng cho mục đích y tế; bột được 
sử dụng trong chế phẩm để làm đồ uống thể thao và làm đồ uống thể thao cung cấp muối 
và khoáng cho cơ thể.  

 

 
(210) 4-2015-04159 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A26.4.6; 26.4.7 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh thời trang Hùng Phát  

(VN) 

Số 4, ngách 68/35 ngõ 68 phố Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (thuộc về trang 
phục quần áo); dép; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-04160 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế Alpha  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở trái cây; sản phẩm sữa; trái cây được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Đồ gia vị; nước xốt thịt; tương; xốt (gia vị); bánh kẹo; bánh mỳ.  
 

Nhóm 32: Đồ uồng không cồn; nước uống có ga; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước (đồ uống); bia.  

 

 
(210) 4-2015-04161 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Viethousing  

(VN) 

Số 3, ngách 1035/2 Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đại lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-04162 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Viethousing  

(VN) 

Số 3, ngách 1035/2 Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đại lý bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-04164 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 6.1.2; 20.5.7 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ, 

vàng, xanh dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đồng Vĩnh Thịnh  (VN) 

298/10 Hải Phòng, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-04165 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) QAF LIMITED   (SG) 

150 South Bridge Road, #09-04 Fook 
Hai Building, Singapore 058727  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; bánh quy giòn; 

bánh kẹo; bánh gừng; bột nhồi; bánh nướng; bánh putđing; sản phẩm bánh mỳ.  
 

 
(210) 4-2015-04166 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 5.7.3; 26.1.2; 19.7.1 
(731) QAF LIMITED   (SG) 

150 South Bridge Road, #09-04 Fook 
Hai Building, Singapore 058727  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; bánh quy giòn; 

bánh kẹo; bánh gừng; bột nhồi; bánh nướng; bánh putđing; sản phẩm bánh mỳ.  
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(210) 4-2015-04177 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CHEUK SHING GLOBAL GROUP 

LIMITED  (HK) 
Unit B16, 3/F Koon Wo Building 63-75 
Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung Nt 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; thuốc lá; thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; gạt 

tàn dùng cho người hút thuốc; diêm; hộp diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc 
thuốc lá điếu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04178 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh lương thực thực 

phẩm Hà Nội  (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì; bún; miến; phở; bột súp ăn liền; cháo ăn liền. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04179 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh lương thực thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì; bún; miến; phở; bột súp ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2015-04181 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn 

hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước hoa quả lên men không chứa 
cồn. 

 

 
(210) 4-2015-04182 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn 

hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước hoa quả lên men không chứa 
cồn. 

 

 
(210) 4-2015-04183 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn 

hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước hoa quả lên men không chứa 
cồn. 
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(210) 4-2015-04184 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn 

hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước hoa quả lên men không chứa 
cồn. 

 
 

 
(210) 4-2015-04185 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A Trương Định, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn 

hợp, không có cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước hoa quả lên men không chứa 
cồn. 

 
 

 
(210) 4-2015-04194 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Thị Hồng Nhung  (VN)

16 Ngõ 46, phố Phạm Ngọc Thạch, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; xuất 

nhập khẩu dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; đại lý dầu thực 
vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
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(210) 4-2015-04195 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsvile Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-04196 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 

9330 Zionsvile Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-04197 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 

9330 Zionsvile Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm để diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-04199 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HOTEL OKURA CO., LTD.  (JP) 

2-10-4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 
105-0001, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ nhà trẻ ban 

ngày; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng hội nghị; cung 
cấp tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội nghị; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; cho 
thuê bộ đệm futon và mÒn bông; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê rèm cửa; cho thuê 
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đồ đạc; cho thuê tấm thảm treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; cho thuê khăn ướt; cho thuê 
khăn lau; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-04200 

 
(220) 

 
24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.9; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A5.5.20
(731) HOTEL OKURA CO., LTD.   (JP) 

2-10-4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 
105-0001, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ nhà trẻ ban 

ngày; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng hội nghị; cung 
cấp tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội nghị; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; cho 
thuê bộ đệm futon và mÒn bông; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê rèm cửa; cho thuê 
đồ đạc; cho thuê tấm thảm treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; cho thuê khăn ướt; cho thuê 
khăn lau; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-04201 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) HOTEL OKURA CO., LTD.   (JP) 

2-10-4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 
105-0001, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ nhà trẻ ban 

ngày; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng hội nghị; cung 
cấp tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội nghị; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; cho 
thuê bộ đệm futon và mÒn bông; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê rèm cửa; cho thuê 
đồ đạc; cho thuê tấm thảm treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; cho thuê khăn ướt; cho thuê 
khăn lau; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-04203 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) HOTEL OKURA CO., LTD.   (JP) 

2-10-4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 
105-0001, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1421 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng hội nghị; cung 
cấp tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội nghị; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; cho 
thuê bộ đệm futon và mÒn bông; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê rèm cửa; cho thuê 
đồ đạc; cho thuê tấm thảm treo tường; cho thuê tấm phủ sàn; cho thuê khăn ướt; cho thuê 
khăn lau; dịch vụ khách sạn.   

 

 
(210) 4-2015-04204 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 25.1.6; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng nhạt 
(731) KIKKOMAN CORPORATION  (JP) 

250, Noda, Noda City, Chiba, Japan  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; xốt (gia vị); gia vị; tương.  

 

 
(210) 4-2015-04205 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.14; A3.1.24 
(591) Nâu, trắng 
(731) JUNG-DONG TEXTILE CO., LTD.  

(KR) 
#1501, 128, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul (Gasan-dong, 
STX-V Tower), Republic of Korea  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo lót mặc bên trong; quần áo ngủ; 

bít tất; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo choàng mặc sau khi tắm; quần sóoc; áo thun ngắn tay.   
 

 
(210) 4-2015-04206 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 86/373,876 21.08.2014 US 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 5.7.13 
(731) WASHINGTON APPLE COMMISSION  

(US) 
2900 Euclid Avenue Wenatchee, 
Washington 98807 USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá tiếp thị để đẩy mạnh tiêu thụ táo.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04207 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.   (JP) 
No. 33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, 
FUKUI 918-8585 JAPAN  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Đồ trang trí gắn vào, máy giặt hoặc lớp ốp trang trí cho máy giặt (gờ, vành, lớp 

ốp được thiết kế gắn vào máy giặt để tạo dáng cho máy giặt) (tất cả thuộc nhóm 07).   
 

Nhóm 11: Bộ phận của đèn và phụ kiện của chúng, cụ thể là chụp đèn cho đèn đi-ốt phát 
quang và chụp đèn cho đèn huỳnh quang; các bộ phận của thiết bị nhiệt điện gia dụng, cụ 
thể là mái hắt của máy điều hòa không khí (tất cả thuộc nhóm 11).  

 
Nhóm 12: Bộ phận và phụ kiện của ô tô (tất cả thuộc nhóm 12).  

 
Nhóm 19: Phụ kiện không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thanh mỏng lát trần nhà, 
không bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng và công trình xây dựng; vật liệu lợp mái không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại; 
khung cửa sổ không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói không bằng kim loại; khung cửa không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gỗ; tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng 
(tất cả thuộc nhóm 19). 

 
Nhóm 20: Đồ đạc; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; phụ kiện lắp ráp 
đồ đạc không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp giường không bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp khung cửa sổ không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp khung cửa ra vào không bằng 
kim loại; đường viền bằng chất dẻo cho đồ đạc; ròng rọc bằng chất dẻo cho mành che; đồ 
chứa đựng bằng chất dẻo (để lưu kho, vận chuyển) (tất cả thuộc nhóm 20). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; trát vữa; lợp mái; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; 
dán giấy phủ tường; chống ẩm cho các tòa nhà; hoàn thiện nội thất; cách nhiệt cho các tòa 
nhà (tất cả thuộc nhóm 37).  
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(210) 4-2015-04210 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh, nâu 
(731) Đinh Thị Thùy Trang    (VN)

Phòng 7, nhà A1, tập thể Trần Quốc 
Toản, phố Trần Quốc Toản, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 

cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng 
trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh 
thai, que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, 
băng y tế, băng dán y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa 
rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04211 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.5; 7.1.6; 7.5.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Đông Đô   (VN) 

Lô B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, nhà điều dưỡng, phòng khám bệnh đa khoa, dịch vụ dược sĩ kê đơn 

thuốc, thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu.  
 

 
(210) 4-2015-04212 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.6; 7.5.2; 5.7.10 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Sáu Xin   (VN)

Thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả tươi.  
 

 
(210) 4-2015-04213 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.2 
(591) Xanh da trời 
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý giao dịch; 
chức năng văn phòng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2015-04214 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc làm co, giãn đồng tử và chống tăng nhãn áp.  

 

 
(210) 4-2015-04215 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.1.4; 26.1.1; 1.13.1; 
A19.13.21; 24.15.3 

(591) Trắng, đỏ, da cam, vàng 
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và các dược phẩm dùng ngoài da hoặc cao dán, vật liệu băng 

bó và các miếng dán ngoài da được tẩm thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, và các chế 
phẩm và các chất tạo nhiệt dùng cho mục đích y tế, hoặc chế phẩm dùng cho liệu pháp trị 
liệu bằng nhiệt. 
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(210) 4-2015-04217 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc làm co, giãn đồng tử và chống tăng nhãn áp.  

 

 
(210) 4-2015-04218 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) KITO (THAILAND) CO., LTD.   (TH) 

191 Bangkhunthien-Chaytalay Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 
10150, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày, giày thể thao, dép xăng-đan, giày đế mềm và giày đi thông thường.  

 

 
(210) 4-2015-04219 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Ngô Thị Mai Phương  (VN)

P23 khu tập thể B1 Kim Liên, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất; cà vạt; váy.  

 

 
(210) 4-2015-04221 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A2.3.17; 2.3.9 
(731) DUSIT THANI PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
5th Floor, Dusit Thani Building, 946 
Rama IV Road, Bangkok 10500 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khác; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ cung cấp 
phòng xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cung cấp phòng tắm 
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm.  

 

 
(210) 4-2015-04223 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh đoanh; dịch vụ xúc tiến bán hàng 

hoá và dịch vụ cho người khác thông qua các chương trình tri ân khách hàng truyền 
thống, chương trình trao giải thưởng và chương trình xóa nợ cho khách hàng; xúc tiến bán 
gói sản phẩm tài khoản thẻ tín dụng bằng việc thựe hiện các chương trình khuyến mại; 
xúc tiến bán gói tài khoản tài chính bằng việc thực hiện các chương trình khuyến mãi; tổ 
chức các chương trình tri ân khách hàng sử dụng thẻ tín dụng truyền thống và chương 
trình trao giải thưởng, cụ thể là tặng thưởng bằng tiền mặt và tặng các hình thức giảm nợ 
khác cho người sử đụng thẻ; dịch vụ tiếp thị trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và đầu tư; 
dịch vụ giám sát báo cáo về số lượng khách hàng dùng thẻ tín dụng và cảnh báo về sự 
thay đổi trong các báo cáo đó; tổ chức chương trình trao thưởng có giá trị tài chính và các 
chương trình khuyến mại để thúc đẩy việc mở và duy trì các gói sản phẩm tài chính, gồm 
có tài khoản nợ và tài khoản tín dụng của khách hàng.  

 

 
(210) 4-2015-04225 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2015-04226 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-04227 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2015-04228 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2015-04229 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 

6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 

quản. 
 

 
(210) 4-2015-04230 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.  (JP) 
6-1-124, Nishikujo, Konohana-ku, 
Osaka, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1428 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn mài; véc ni; chất pha loãng sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo 
quản. 

 

 
(210) 4-2015-04233 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH An Trường Phát  

(VN) 

ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy các tông, thùng (bao bì) các tông, hộp (bao bì) giấy các tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán bao bì các tông, giấy cuộn các loại. 
 

 
(210) 4-2015-04234 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 2.9.14; A2.9.15; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật Cường Tín 

Phát  (VN) 

Khu công nghiệp Sông Mây, tỉnh lộ 767, 
xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý cáu cặn, hóa chất xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2015-04235 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Phát Đồng Nai  (VN) 

Số 86/58, đường Phan Đình Phùng, KP 2, 
phường Thanh Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp nướng.  
 

 
(210) 4-2015-04236 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.7.6; A3.7.24; 5.7.3; 
25.1.6 

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 

vụ Thiên Nga  (VN) 

Số 139 Nguyễn Tất Thành, khu 10, thị 
trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán bột ngũ cốc, lúa mì, cám mì, bột mì, phụ gia trong thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-04239 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật dụng để giữ điện thoại di động và dây móc điện thoại di động; vỏ bao và 

phụ kiện điện thoại di động; mũ bảo hiểm cho thể thao. 
 

Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); huy hiệu bằng kim loại quý; 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ; tấm kỷ niệm hình khiên. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; giấy dính (văn phòng phẩm); catalo; tạp chí (định kỳ); sách 
mỏng; áp phích quảng cáo. 

 
Nhóm 18: Túi; ba lô; túi kiểu boston; ví đựng danh thiếp; ví; «.  

 
Nhóm 21: Ca; cốc; biển hiệu thẳng đứng bằng thủy tinh hoặc sứ; thùng chứa bằng thủy 
tinh hoặc sứ để đóng hàng công nghiệp; chai bằng nhựa để đóng hàng công nghiệp. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo phông ngắn tay; áo bludông; áo khoác (quần áo); áo 
khoác khi điều khiển xe máy; quần áo thể thao; găng tay khi điều khiển xe máy; đồ đi 
chân (trang phục); giày cao cổ và giày; giày cao cổ thể thao; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo 
mưa. 
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Nhóm 28: Găng tay để chơi trò chơi; đồ chơi; đồ bảo hộ cho thể thao. 
 
 

 
(210) 4-2015-04240 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
9 North Buona Vista Drive, #05-01, The 
Metropolis, 138588, Singapore 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu lọc làm bằng bọt bán gia công hoặc bằng tấm film bằng chất dẻo; hợp 

chất dẻo dùng để ngăn chặn sự tỏa nhiệt; miếng film bằng chất dẻo không dùng để bao 
gói, chất dẻo bán gia công; chất dẻo ở dạng đùn ép ra để sử dụng trong sản xuất; miếng 
film chống chói dùng để dán lên cửa sổ (miếng film màu), tấm film cách nhiệt dùng cho « 
tô; màng nhựa phân cực; tấm film nhựa bảo vệ ô tô; tấm film nhựa bán gia công; vật liệu 
cách nhiệt, vật liệu giữ nhiệt; vật liệu cách điện và các sản phẩm của chúng; vật liệu cách 
ly. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2015-04241 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
9 North Buona Vista Drive, #05-01, The 
Metropolis, 138588, Singapore 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu lọc làm bằng bọt bán gia công hoặc bằng tấm film bằng chất dẻo; hợp 

chất dẻo dùng để ngăn chặn sự tỏa nhiệt; miếng film bằng chất dẻo không dùng để bao 
gói, chất dẻo bán gia công; chất dẻo ở dạng đùn ép ra để sử dụng trong sản xuất; miếng 
film chống chói dùng để dán lên cửa sổ (miếng film màu), tấm film cách nhiệt dùng cho « 
tô; màng nhựa phân cực; tấm film nhựa bảo vệ ô tô; tấm film nhựa bán gia công; vật liệu 
cách nhiệt, vật liệu giữ nhiệt; vật liệu cách điện và các sản phẩm của chúng; vật liệu cách 
ly. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-04242 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, ghi 
(731) AVISTA HOLDINGS PTE. LTD.  (SG) 

3 Phillip Street, Level 16-01, Royal 
Group Building, Singapore 048693 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hoạch định tài chính và tư vấn đầu tư. 

 

 
(210) 4-2015-04243 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời, xanh dương 
(731) HAIER ASIA CO., LTD.   (JP) 

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0005, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; điều khiển từ xa cho máy thu hình; máy ảnh; máy quay video; 

webcam; bộ đóng mạch điện cho máy thu hình; bao hoặc túi đựng máy quay video; bao 
hoặc túi đựng thiết bị máy ảnh; giá ba chân hoặc giá dùng cho máy ảnh; hộp đựng máy 
ảnh kỹ thuật số; hộp đựng máy ảnh; đèn chớp của máy ảnh; dây đeo vai cho máy ảnh; 
điện thoại, điện thoại thông minh; ốp/bao điện thoại; giá để điện thoại di động; thiết bị 
tiếp hợp cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe vòng qua đầu; bộ ống nghe điện đài; tai 
nghe không dây; tai nghe của điện thoại di động, điện thoại di động không cầm tay; thiết 
bị nói chuyện; túi đựng điện thoại; pin điện thoại; ốp/bao điện thoại di động; dây đeo 
trang trí điện thoại di động; máy vi tính, máy vi tính cơ (phần cứng); túi/bao đựng máy vi 
tính; chương trình máy tính (phần mềm ứng dụng); phần mềm máy tính dùng để điều 
khiển hoạt động của thiết bị điện tử (phần sụn); hệ điều hành chương trình của máy tính; 
màn hình máy tính; màn hình cảm ứng máy tính; chuột máy tính; bàn phím; túi đựng máy 
tính; quạt làm mát cho máy tính; thiết bị làm mát cho máy tính; thiết bị nhập dữ liệu; thiết 
bị lưu dữ liệu; thiết bị nhập và phục hồi dữ liệu; rơ le và thiết bị ghi giọng nói, phát lại 
video; thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh; thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số cá nhân; loa; bộ 
loa phóng thanh; micro; cáp máy tính; máy in dùng với máy tính; máy in ảnh dùng với 
máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; máy in ảnh kỹ thuật số có chức năng fax, in và sao 
chép (máy in đa năng); máy fax; thiết bị ghi âm giọng nói; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá 
nhân (PDA); bộ lưu điện (UPS); thiết bị giám sát điểm đến; máy scan (thiết bị xử lý dữ 
liệu máy tính); thiết bị khảo sát lộ trình tự động; thiết bị điều hướng của ô tô; thiết bị điều 
hướng; thiết bị định hướng cho xe cộ (máy tính cho xe cộ); dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp 
(GPRS); máy ghi âm từ xa; thiết bị lưu, chuyển dữ liệu từ thiết bị từ xa sang xe cộ (thiết bị 
viễn tin tự động); thiết bị tiếp nhận điều hướng được cài đặt trên xe cộ; thiết bị truyền dẫn 
dữ liệu điều hướng điện tử được cài đặt trên xe cộ; từ điển biết nói; bộ dây sạc liên kết; ổ 
cắm nốì điện; sạc pin; thẻ nhớ cho điện thoại di động; bộ đổi điện; máy chiếu; máy tính 
bảng; thiết bị định vị toàn cầu (GPS); thiết bị đo khoảng cách. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trên mạng máy tính các sản phẩm: máy thu hình, điều khiển từ 
xa cho máy thu hình, máy ảnh, máy quay video, webcam, bộ đóng mạch điện cho máy 
thu hình, bao hoặc túi đựng máy quay video, bao hoặc túi đựng thiết bị máy ảnh, giá ba 
chân hoặc giá dùng cho máy ảnh, hộp đựng máy ảnh kỹ thuật số, hộp đựng máy ảnh, đèn 
chớp của máy ảnh, đây đeo vai cho máy ảnh, điện thoại, điện thoại thông minh, ốp/bao 
điện thoại, giá để điện thoại di động, thiết bị tiếp hợp cho điện thoại di động, tai nghe, tai 
nghe vòng qua đầu, bộ ống nghe điện đài, tai nghe không dây, tai nghe của điện thoại di 
động, điện thoại di động không cầm tay, thiết bị nói chuyện, túi đựng điện thoại, pin điện 
thoại, ốp/bao điện thoại di động, dây đeo trang trí điện thoại di động, máy vi tính, máy vi 
tính cơ (phần cứng), túi/bao đựng máy vi tính, chương trình máy tính (phần mềm ứng 
dụng), phần mềm máy tính dùng để điều khiển hoạt động của thiết bị điện tử (phần sụn), 
hệ điều hành chương trình của máy tính, màn hình máy tính, màn hình cảm ứng máy tính, 
chuột máy tính, bàn phím, túi đựng máy tính, quạt làm mát cho máy tính, thiết bị làm mát 
cho máy tính, thiết bị nhập dữ liệu, thiết bị lưu dữ liệu, thiết bị nhập và phục hồi dữ liệu, 
rơ le và thiết bị ghi giọng nói, phát lại video, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị lưu 
trữ dữ liệu kỹ thuật số cá nhân, loa, bộ loa phóng thanh, micro, cáp máy tính, máy in dùng 
với máy tính, máy in ảnh, thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy in ảnh kỹ thuật số có chức năng 
fax, in và sao chép (máy in đa năng), máy fax, thiết bị ghi âm giọng nói, thiết bị kỹ thuật 
số hỗ trợ cá nhân (PDA), bộ lưu điện (UPS), thiết bị giám sát điểm đến, máy scan (thiết bị 
xử lý dữ liệu máy tính), thiết bị khảo sát lộ trình tự động, thiết bị điều hướng của ô tô, 
thiết bị điều hướng, thiết bị định hướng cho xe cộ (máy tính cho xe cộ), dịch vụ vô tuyến 
gói tổng hợp (GPRS), máy ghi âm từ xa, thiết bị lưu, chuyển dữ liệu từ thiết bị từ xa sang 
xe cộ (thiết bị viễn tin tự động), thiết bị tiếp nhận điều hướng được cài đặt trên xe cộ, thiết 
bị truyền dẫn dữ liệu điều hướng điện tử được cài đặt trên xe cộ, từ điển biết nói, bộ dây 
sạc liên kết, ổ cắm nối điện, sạc pin, thẻ nhớ cho điện thoại di động, bộ đổi điện, máy 
chiếu, máy tính bảng, thiết bị định vị toàn cầu (GPS), thiết bị đo khoảng cách; dịch vụ bố 
trí giao dịch thương mại cho người khác qua kênh/cửa hàng trực tuyến; cho thuê không 
gian quảng cáo trên website; tư vấn thương mại; tư vấn marketing; tư vấn nghiên cứu kinh 
doanh; dịch vụ quảng cáo, thúc đẩy thương mại và tư vấn các hoạt động có liên quan; dịch 
vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin thương mại; tư vấn kế toán. 

 
 

 
(210) 4-2015-04244 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) B'S INTERNATIONAL  (JP) 

Higashiyama Bldg., 7th Floor, 
Higashiyama 1-1-2, Meguro-ku, Tokyo, 
153-0043, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Hòm và túi du lịch; ba lô; ví cầm tay; ví; túi xách tay; túi xách tay kích thước 

lớn; túi đeo vai; túi dùng khi đi mua sắm; túi đeo hông; bao đựng chìa khóa; ví đựng thẻ 
hoặc danh thiếp; túi vải để đựng đồ cắm trại hoặc thể dục; túi thể thao; túi/cặp đựng tài 
liệu; vali; cặp học sinh; vali xách tay dạng nhỏ; ô; túi xách tay bằng da; đai đeo bằng da; 
dây da thuộc; túi/ví da; vật liệu giả da; tấm phủ đồ dạc bằng da; quần áo cho vật nuôi 
trong nhà. 
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(210) 4-2015-04246 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) T N WORLD SUPPLY CO., LTD.  (TH) 

18/5 Moo 13 Soi Wat Mai Nong Pa Ong, 
Petchkasem road, Omnoi Sub-district, 
Krathum Ban District, Samutsakorn 
74130 Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); bơm chân không 

(máy móc); bơm khí nén; bơm ly tâm; bơm sục khí cho bể nuôi thủy sinh. 
 

 
(210) 4-2015-04247 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A26.4.6; 5.5.19; A5.5.22 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để 
bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm 
ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, 
miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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(210) 4-2015-04248 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 21.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04249 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 

dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để 
bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau 
mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 
mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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(210) 4-2015-04260 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 

 
(210) 4-2015-04261 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 

 
(210) 4-2015-04262 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ORIGIN BIOCHEMICAL 

LABORATORY INC.   (JP) 
3-2-3, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-
0027, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người có thành phần chủ yếu từ gạo.  

 

 
(210) 4-2015-04263 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN HYUNG, BAE    (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 
tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 
 

 
(210) 4-2015-04264 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN HYUNG, BAE  (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 
 

 
(210) 4-2015-04265 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN HYUNG, BAE  (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  

 
 

 
(210) 4-2015-04266 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) JIN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da.  
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(210) 4-2015-04267 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 

xuất nhập khẩu VINACO-OP  

(VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm đã qua chế biến như: cacao, cà phê, nước uống 

đóng chai, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-04268 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04269 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.9.1; 24.1.1; 25.12.1; A25.7.6; 
25.7.25 

(591) Vang, đen, xám, trắng 
(731) Đinh Thị Thanh Hiền  (VN)

Số 118 Trương Công Định, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-04275 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 26.1.1 
(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION 
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION  (US) 
3 Terminal Road, New Brunswick, New 
Jersey 08901, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, khăn đội đầu và giầy dép, bít tất. 
 

 
(210) 4-2015-04276 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; A2.1.16; 2.1.8 
(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION 
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION  
(US) 
3 Terminal Road, New Brunswick, New 
Jersey 08901, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, khăn đội đầu và giầy dép, bít tất. 

 

(210) 4-2015-04278 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-04279 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-04280 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thùy Loan  (VN) 

Số 4, tổ 3, ấp 5, xã Trà Cổ, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 31: Rau và trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-04281 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, nâu 
(731) Đinh Thị Thùy Trang  (VN)

Phòng 7, nhà A1, tập thể Trần Quốc 
Toản, phố Trần Quốc Toản, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-04282 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, nâu 
(731) Đinh Thị Thùy Trang   (VN)

Phòng 7, nhà A1, tập thể Trần Quốc 
Toản, phố Trần Quốc Toản, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật, sữa và sản phẩm sữa, cá đã chế biến, thịt đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-04283 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Đông Dương JSC  

(VN) 

Số 306, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 21: Sợi thép rối để cọ chảo; đồ dùng cọ rửa chảo bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-04284 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.3 
(731) Khúc Như Giang  (VN) 

Tổ 27, khu ga Văn Điển, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa; sữa chua; sữa đậu nành; nước sữa. 

 

 
(210) 4-2015-04285 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.15; 26.3.1; A26.3.5; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Thái  (VN) 

87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó. 

 

 
(210) 4-2015-04287 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CSL BEHRING GMBH  (DE) 

Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 
Marburg, Germany 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; dược phẩm để điều trị hoặc ngăn ngừa các 

rối loạn về máu; globulin miễn dịch; protein máu dùng để trị liệu. 
 

 
(210) 4-2015-04288 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1441 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-04289 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-04290 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-04291 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-04292 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.7 
(731) Công ty TNHH FB STREETWEAR  

(VN) 

22 đường số 9, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; cà vạt; nón (mũ). 
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(210) 4-2015-04293 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.3; 26.5.2; 26.3.2; 25.5.3 
(731) Công ty TNHH FB STREETWEAR  

(VN) 

22 đường số 9, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; cà vạt; nón (mũ). 

 
 

 
(210) 4-2015-04294 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 4.5.2; 4.5.3; 26.2.7; A2.1.23; 
2.1.8 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế LJ  (VN) 

G12 đường cư xá Phú Lâm B, phường 
13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-04295 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.6 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-04296 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.15.15; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-04297 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 1.15.21 
(731) DATO' SRI AHMAD FARID BIN 

RIDZUAN  (MY) 
B-15-03, Menara Bata PJ Trade Centre, 
No. 8, Jalan PJU 8/8A, Bandar 
Damansara Perdana, 47820 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ ghi lại, tái tạo và/hoặc truyền phát bản ghi hoặc thông tin 

âm thanh/hình ảnh; vật ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh; bản ghi tệp tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; tệp tin âm nhạc dạng số có thể tải xuống được từ internet, cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc các mạng kết nối truyền thông khác; phần mềm máy tính có tính tương tác (ghi 
sẵn) và/hoặc (có thể tải xuống được); phần mềm về âm nhạc cho máy tính (ghi sẵn) 
và/hoặc (có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); phim hoạt hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử (có thể 
tải xuống được) từ cơ sở dữ liệu trực tuyến, từ internet hoặc các mạng kết nối truyền 
thông trực tuyến khác; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; tai nghe; máy 
nghe nhạc mp3; đĩa DVD; đĩa com-pắc (nghe/nhìn); đĩa nhạc ghi sẵn; thiết bị đọc mật 
mã; đầu thu kỹ thuật số PVR; tệp tin hình ảnh 3 chiều. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, bao gồm tài liệu hướng dẫn cài đặt tivi; lịch; dụng cụ gập giấy (đồ 
dùng văn phòng); thiếp chúc mừng; tạp chí (định kỳ); ảnh chụp (được in); áp phích quảng 
cáo; xuất bản phẩm dạng in; tiêu đề thư (in sẵn); phong bì (văn phòng phẩm); thiếp khen 
tặng; nhãn dán dùng để gửi thư (không bằng vải); danh thiếp kinh doanh; sách mỏng; 
catalô; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm dùng để bao gói, cụ thể là giấy gói 
(văn phòng phẩm); tờ quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh công việc biểu diễn 
của nghệ sỹ; tư vấn điều hành kinh doanh; quảng cáo qua hệ thống máy tính; thông tin về 
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thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo 
trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, cho 
thuê thiết bị viễn thông, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền hình cáp; phát chương trình truyền 
thanh; dịch vụ truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thư điện tử; hãng thông 
tấn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, với bản chất là cung cấp các chương trình đài kỳ chuyên về các 
bộ phim được chuyển thể từ truyện, phim hài kịch, được cung cấp thông qua truyền hình 
cáp, truyền hình, internet, video theo yêu cầu và các phương tiện truyền thông khác; sản 
xuất chương trình truyền hình, cụ thể là chương trình biểu diễn nhảy, chương trình biểu 
diễn âm nhạc, chương trình trao giải thưởng cho các video, chương trình hài kịch, chương 
trình trò chơi (game show), và các sự kiện thể thao có khán giả, được phát sóng trực tiếp 
hoặc thu lại để phát sóng sau đó; sản xuất các chương trình hòa nhạc trực tiếp và chương 
trình tin tức trên truyền hình; tổ chức và giới thiệu các sự kiện đáng ghi nhớ mang tính 
giải trí; xuất bản sách, tạp chí và tạp chí định kỳ; tổ chức, sản xuất và trình diễn các cuộc 
thi, cuộc đấu, trò chơi, cuộc thi đố, ngày vui vẻ, cuộc triển lãm, sự kiện thể thao, chương 
trình giải trí, buổi biểu diễn lưu động, sự kiện dài kỳ, buổi biểu diễn sân khấu, buổi hòa 
nhạc, buổi biểu diễn trực tiếp và sự kiện có sự tham gia của khán giả; thông tin về giải trí 
được cung cấp thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2015-04298 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DATO' SRI AHMAD FARID BIN 

RIDZUAN   (MY) 
B-15-03, Menara Bata PJ Trade Centre, 
No. 8, Jalan PJU 8/8A, Bandar 
Damansara Perdana, 47820 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ ghi lại, tái tạo và/hoặc truyền phát bản ghi hoặc thông tin 

âm thanh/hình ảnh; vật ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh; bản ghi tệp tin âm nhạc có thể tải 
xuống được; tệp tin âm nhạc dạng số có thể tải xuống được từ internet, cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc các mạng kết nối truyền thông khác; phần mềm máy tính có tính tương tác (ghi 
sẵn) và/hoặc (có thể tải xuống được); phần mềm về âm nhạc cho máy tính (ghi sẵn) 
và/hoặc (có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); phim hoạt hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử (có thể 
tải xuống được) từ cơ sở dữ liệu trực tuyến, từ internet hoặc các mạng kết nối truyền 
thông trực tuyến khác; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; tai nghe; máy 
nghe nhạc mp3; đĩa DVD; đĩa com-pắc (nghe/nhìn); đĩa nhạc ghi sẵn; thiết bị đọc mật 
mã; đầu thu kỹ thuật số PVR; tệp tin hình ảnh 3 chiều. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, bao gồm tài liệu hướng dẫn cài đặt tivi; lịch; dụng cụ gập giấy (đồ 
dùng văn phòng); thiếp chúc mừng; tạp chí (định kỳ); ảnh chụp (được in); áp phích quảng 
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cáo; xuất bản phẩm dạng in; tiêu đề thư (in sẵn); phong bì (văn phòng phẩm); thiếp khen 
tặng; nhãn dán dùng để gửi thư (không bằng vải); danh thiếp kinh doanh; sách mỏng; 
catalô; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm dùng để bao gói, cụ thể là giấy gói 
(văn phòng phẩm); tờ quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh công việc biểu diễn 
của nghệ sỹ; tư vấn điều hành kinh doanh; quảng cáo qua hệ thống máy tính; thông tin về 
thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo 
trên đài phát thanh; quảng cáo trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, cho 
thuê thiết bị viễn thông, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền hình cáp; phát chương trình truyền 
thanh; dịch vụ truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thư điện tử; hãng thông 
tấn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, với bản chất là cung cấp các chương trình đài kỳ chuyên về các 
bộ phim được chuyển thể từ truyện, phim hài kịch, được cung cấp thông qua truyền hình 
cáp, truyền hình, internet, video theo yêu cầu và các phương tiện truyền thông khác; sản 
xuất chương trình truyền hình, cụ thể là chương trình biểu diễn nhảy, chương trình biểu 
diễn âm nhạc, chương trình trao giải thưởng cho các video, chương trình hài kịch, chương 
trình trò chơi (game show), và các sự kiện thể thao có khán giả, được phát sóng trực tiếp 
hoặc thu lại để phát sóng sau đó; sản xuất các chương trình hòa nhạc trực tiếp và chương 
trình tin tức trên truyền hình; tổ chức và giới thiệu các sự kiện đáng ghi nhớ mang tính 
giải trí; xuất bản sách, tạp chí và tạp chí định kỳ; tổ chức, sản xuất và trình diễn các cuộc 
thi, cuộc đấu, trò chơi, cuộc thi đố, ngày vui vẻ, cuộc triển lãm, sự kiện thể thao, chương 
trình giải trí, buổi biểu diễn lưu động, sự kiện dài kỳ, buổi biểu diễn sân khấu, buổi hòa 
nhạc, buổi biểu diễn trực tiếp và sự kiện có sự tham gia của khán giả; thông tin về giải trí 
được cung cấp thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2015-04301 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm 
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.   (KR) 

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cách âm trong xây dựng, dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm trong 

xây dựng, dịch vụ kỹ thuật thi công, sửa chữa công trình xây dựng, phá dỡ các công trình 
xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng, lắp đặt thiết bị xây dựng, thông tin về xây dựng, xây 
dựng sân vận động, xây dựng cầu vượt, Xây dựng công viên, xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp, lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới, xây dựng cầu, khoan giếng, cho thuê máy đào 
xúc, dịch vụ phun vữa, xây dựng cột quảng cáo như đài kỷ niệm, xây dựng lan can cầu, 
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lắp đặt thiết bị điều hòa không khí và sưởi ấm, đánh véc ni, xây dựng đập và các thiết bị 
chứa nước, xây dựng đường cao tốc, đường phố và đường xá, lát đường, dán giấy phủ 
tường, đánh bóng bằng cát, làm mộc, trát vữa, xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ, 
chống thấm nước, chống ẩm và chống cháy, xây dựng để chắn sóng, lắp đặt đường ống, 
dịch vụ xây lát, khoan đào, cho thuê xe ủi đất, lắp đặt giàn giáo, giám sát việc xây dựng 
công trình, xây dựng công trình văn phòng, xây dựng công trình thương mại, xây dựng hệ 
thống cung cấp nước và hệ thống thoát nước, dịch vụ nề, xây dựng dưới nước, lát nhựa 
đường, xây dựng đường có mái vòm, xây dựng căn hộ, xây dựng nhà tập thể, xây dựng 
công trình văn phòng - khách sạn, sơn nội thất và ngoại thất, khoan giếng, xây dựng kênh 
và đường thủy, xây dựng lò phản ứng nguyên tử, lắp kính, lặn và xây đựng dưới nước, lắp 
đặt thiết bị điện, đóng tàu, xây dựng nhà ở, dịch vụ lợp mái, xây dựng đường xe điện 
ngầm, xây dựng kho chứa hàng, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, dịch vụ xây dựng kết cấu 
thép, dịch vụ gia cố công trình xây dựng, xây dựng công trình bê tông cốt thép, xây dựng 
đường sắt, xây dựng khu chung cư, cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng), chuẩn bị mặt 
bằng xây dựng khu đất để ở, xây dựng đường hầm, phát triển đất đai (xây dựng), lắp đặt 
thiết bị mạng truyền thông, xây dựng đường ống dẫn, lắp đặt thiết bị xử lý vệ sinh môi 
trường, xây dựng bến cảng, bến tàu.  

 

 
(210) 4-2015-04302 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm 
(731) DAEWOO E&C CO., LTD.    (KR) 

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea   

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý cửa hàng bách hóa, quản lý siêu thị, quản lý cửa hàng tiện lợi, soạn 

thảo hợp đồng xây dựng liên quan đến căn hộ và công trình văn phòng - khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-04306 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 5.9.17; 26.1.2 
(591) Đỏ cam, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

xuất nhập khẩu VINACO-OP  

(VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm đã qua chế biến như: ca cao, cà phê, nước uống 

đóng chai, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-04311 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KYODO CO., LTD.   (JP) 

20-2, 4-chome, Higashi-komagata, 
Sumida-ku, Tokyo 130-0005, Japan  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị đốn gỗ; máy móc và thiết bị gia công gỗ, cụ thể máy móc 

và thiết bị dùng để sản xuất lớp gỗ dán bề mặt, máy móc và thiết bị sản xuất gỗ dán, máy 
nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; cưa xích; máy xén cỏ 
dùng nhiên liệu; máy xén cỏ chạy bằng cơ; máy xén cỏ chạy bằng điện; máy cắt cỏ dạng 
bàn chải; máy dọn sạch lá cây rụng; máy hút bụi ngoài trời có chức năng quét; máy xén 
hàng rào cây; máy cắt, xén chạy bằng điện; máy thu hoạch dầu cọ; máy phun dạng balo 
chạy bằng điện; máy quét (thuộc nhóm 07); máy thổi ly tâm, máy thổi kiểu xoay; máy 
thổi các mảnh vụn cỏ chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2015-04312 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức 

ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống theo yêu cầu của người khác (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn nhỏ 
cung cấp thức ăn nhanh và đồ uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cho thuê ghế, bàn, khăn 
trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ cửa hàng bánh mỳ, bánh ngọt (do nhà hàng thực 
hiện).  

 

 
(210) 4-2015-04313 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ tổ chức các buổi biểu diễn 
sân khấu, cụ thể là tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp trong lĩnh vực điện ảnh; dịch vụ 
sản xuất phim hoạt hình; dịch vụ giải trí trong lĩnh vực biểu diễn trực tiếp trên sân khấu 
các vở kịch và buổi hòa nhạc; dịch vụ phân phối phim điện ảnh; dịch vụ rạp chiếu phim; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là lập kế hoạch và tổ chức các chuỗi liên hoan phim; dịch vụ sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ trường quay; dịch vụ cho thuê phim điện ảnh; dịch 
vụ cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim; dịch vụ xuất bản các ấn 
phẩm định kỳ; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ ghi băng hình; 
dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ đặt vé xem phim; 
dịch vụ đặt vé xem các buổi biểu diễn và các sự kiện giải trí khác; dịch vụ cung cấp thông 
tin và dữ liệu liên quan đến điện ảnh; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ lập kế hoạch cho 
buổi tiệc (giải trí); dịch vụ sắp xếp các buổi trình diễn/trưng bày cho mục đích giải trí; 
học viện đào tạo diễn xuất (giáo dục); xuất bản các xuất bản phẩm điện tử không tải 
xuống được dưới dạng sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ, 
hoà nhạc, biểu diễn, giải trí; vận hành nhà hát và giới thiệu phim; nhiếp ảnh; cho thuê đồ 
trang trí sân khấu. 

 

 
(210) 4-2015-04315 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) WELCOS CO., LTD.   (KR) 
(Toegye-dong) 21-12 Toegyegongdan 1-
gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm dùng để uốn tóc; mỹ phẩm 

dùng để tắm; kem che khuyết điểm; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; miếng mặt nạ làm 
đẹp dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc.  

 

 
(210) 4-2015-04316 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.1.1; 26.4.2; 18.3.21; 
A14.3.13 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) NORDOST CORPORATION   (US) 

93 Bartzak Drive, Holliston, 
Massachusetts 01746, United States  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, đầu nối và các bộ phận; thiết bị vi-đê-ô và âm thanh; dây cáp 

nguồn; dây dẫn chính, dây điện và dây hợp (nối) mạng (interconnector); dụng cụ và thiết 
bị liên lạc; bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên; đồ xịt chống tĩnh điện dùng 
cho dây cáp loa; thiết bị điều khiển độ vang; thiết bị điều hòa điện năng (lọc điện).  
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(210) 4-2015-04317 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) NORDOST CORPORATION   (US) 

93 Bartzak Drive, Holliston, 
Massachusetts 01746, United States  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, đầu nối và các bộ phận; thiết bị vi-đê-ô và âm thanh; cáp nguồn; 

dây dẫn chính, dây điện và dây hợp (nối) mạng (intercounector); dụng cụ và thiết bị liên 
lạc, bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm nói trên; đồ xịt chống tĩnh dùng cho dây cáp 
loa; thiết bị điều khiển độ vang; thiết bị điều hòa điện năng (lọc điện).  

 
 

 
(210) 4-2015-04318 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) RCRV, Inc.   (US) 

4715 S Alameda Street, Los Angeles, CA 
90058, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu, giày dép (tất cả đều là các sản phẩm không được xếp trong các 

nhóm khác), quần áo, bao gồm cả quần, quần bò, quần soóc, áo, áo sơ mi, áo choàng, áo 
phông, áo váy, chân váy, áo vét, áo len dài tay, áo ấm chui đầu, áo khoác ngoài, áo nỉ dài 
tay có mũ và quần thun.  

 
 

 
(210) 4-2015-04319 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) NORDOST CORPORATION   (US) 

93 Bartzak Drive, Holliston, 
Massaehusetts 01746, United States  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị vi-đê-ô và âm thanh; dây cáp; dây dẫn chính, dây điện và dây hợp (nối) 

mạng (interconnector); dụng cụ và thiết bị liên lạc; bộ phận và linh kiện cho các sản phẩm 
nói trên.  
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(210) 4-2015-04327 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-04330 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KOSÐ CORPORATION  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng (mỹ phẩm); bông dùng cho mỹ phẩm; thuốc 

nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; nước dưỡng tóc; dầu xả; kem hấp dưỡng tóc; bọt 
tạo kiểu tóc; kem tạo kiểu và giữ nếp tóc; keo vuốt tóc; mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu 
tóc.  

 

 
(210) 4-2015-04331 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) CNCE INNOVACION, S.L.  (ES) 

C/Consell De Cent, 106-108, 5o 2a - 
08015 - Barcelona, Spain 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04332 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) CNCE INNOVACION, S.L.  (ES) 

C/ Consell De Cent, 106-108, 5o 2a - 
08015 - Barcelona, Spain 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04333 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04334 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04335 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-04336 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 

788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04337 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15 
(591) Da cam, đen, ghi 
(731) BNF CORPORATION LIMITED  (KR) 

1651-2, Oryu-dong, Seo-gu, Incheon, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim cứng để hàn; hợp kim để hàn vàng; hợp kim để hàn; hợp kim mềm để 

hàn; que kim loại dùng để hàn vẩy; que bằng kim loại để hàn đồng và hàn; que bằng kim 
loại để hàn; sợi dây để hàn bằng kim loại; hợp kim để hàn. 

 

 
(210) 4-2015-04338 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ Sói  (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng và hỗ trợ nâng đá, miếng đá, ống và vật liệu khác trong lĩnh vực 

công nghiệp đá và xây dựng, cụ thể là thiết bị nâng, thiết bị nâng điều khiển từ xa, xà 
ngang phân phối được sử dụng với cần trục để phân phối lực nâng trên vật tải, cần cẩu 
nâng; thiết bị xử lý vật liệu cụ thể là máy cưa gạch, máy trộn xi măng.  

 
Nhóm 12: Xe đẩy tay (bệ có gắn bánh để vận chuyển hàng nặng); xe goòng; khung vận 
chuyển có gắn bánh xe để vận chuyển vật liệu dạng tấm. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần yếm (trang phục chống bụi mặc ngoài 
khi làm việc); áo gilê; quần áo lót mặc bên trong. 
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(210) 4-2015-04339 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dùng cho da mặt và cơ thể (kem mỹ phẩm); kem làm trắng da; 

kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04340 (220) 25.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dùng cho da mặt và cơ thể (kem mỹ phẩm); kem làm trắng da; 

kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04342 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xám, đen, đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật - công 

nghệ Nam Sơn  (VN) 

51-53 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa máy laser, máy khắc, máy cắt, máy hàn, máy in, 

cho thuê máy cắt, khắc bằng tia laser. 
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(210) 4-2015-04343 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.4.13; A3.4.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) 1. Hộ kinh doanh Tứ Xuyên  

(VN) 

Số 228 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

2. Hộ kinh doanh Tứ Xuyên II  

(VN) 

Số 66A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (quán phở, nước giải khát). 

 

 
(210) 4-2015-04344 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A5.1.7; A26.11.13; A26.11.8 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thế 

Thảo  (VN) 

Khu 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng). 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem (bánh tráng). 
 

 
(210) 4-2015-04348 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần CITICHARM 

Hoa Kỳ  (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; nước hoa; mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm 

chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm dùng để trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; băng vệ sinh; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng; thực 
phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Quần; áo; bít tất (vớ); giày; dép; mũ (nón). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04350 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần CITICHARM 

Hoa Kỳ   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lào; xì gà; tẩu hút thuốc; bật lửa và diêm dùng để hút thuốc 

(các sản phẩm thuộc nhóm này). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04351 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.5; A1.1.10 
(731) Công ty cổ phần CITICHARM 

Hoa Kỳ    (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất); nước hoa; mỹ phẩm bao 

gồm: chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế 
phẩm dùng để trang điểm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04352 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần CITICHARM 

Hoa Kỳ    (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vodka; rượu hoa quả; rượu gạo; rượu wishky; đồ uống chứa cồn 

(các sản phẩm thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2015-04353 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Ngọc Hòa Phát  

(VN) 

162B2 Nguyễn Văn Tư, phường 5, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng vật liệu xây dựng: gỗ, sắt, thép, kim loại, quặng kim 

loại, sơn, kính, các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, hàng trang trí nội thất.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04356 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đặng Việt Hùng   (VN) 

Phòng 903, toà nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); phần mềm máy tính (đã ghi sẵn) để phát 

triển, sản xuất, phân phối hàng hoá.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04357 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đặng Việt Hùng    (VN) 

Phòng 903, toà nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); phần mềm máy tính (đã ghi sẵn) để phát 

triển, sản xuất, phân phối hàng hoá.  
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(210) 4-2015-04358 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Đặng Việt Hùng    (VN) 

Phòng 903, toà nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại, chương trình máy tính, 

chương trình điện thoại; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán lương thực, thực phẩm, 
đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, vải, len, sợi, chỉ 
khâu, hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật phủ 
tường, sàn, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đèn, bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn 
phòng phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, vật 
phẩm vệ sinh, hoa, cây cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, 
ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, máy vi tính, thiết bị ngoại vi về phần mềm, thiết bị và 
linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc và thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy dệt, may, da giầy, máy móc và thiết bị dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04359 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04360 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nam Sơn   (VN) 

Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-04361 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Đồ hoạ Việt Nam  (VN) 

5 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế quảng cáo, dịch vụ thiết kế bao bì, thiết kế đồ họa nghệ 

thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghệ.  
 
 

 
(210) 4-2015-04363 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN)

Số nhà 29, tổ 3, phường Trung Sơn, thị 
xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 
 

 
(210) 4-2015-04364 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Long Sơn   (VN)

Số nhà 29, tổ 3, phường Trung Sơn, thị 
xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
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(210) 4-2015-04366 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SUNEASE CO., LTD.   (TW) 

12F, No. 295, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-
An Dist., Taipei City 10670, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét (quần áo); áo thun chui đầu của phụ nữ; quần đùi ống rộng; 

váy; áo khoác (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); quần áo cho trẻ em và trẻ 
sơ sinh; quần áo ngủ; giày (trang phục); đồng phục; quần áo lót; bộ quần áo; quần dài cho 
trẻ sơ sinh; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04367 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) SUNEASE CO., LTD.   (TW) 

12F, No. 295, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-
An Dist., Taipei City 10670, Taiwan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo vét (quần áo); áo thun chui đầu của phụ nữ; quần đùi ống rộng; 

váy; áo khoác (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); quần áo cho trẻ em và trẻ 
sơ sinh, quần áo ngủ; giày (trang phục); đồng phục; quần áo lót; bộ quần áo; quần dài cho 
trẻ sơ sinh; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04368 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 2.9.19 
(731) Dương Thị Tuyết Mai   (VN)

36 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà, trà sữa, nước hoa quả, nước ép hoa quả, cà phê, nước giải khát, 

kem, sinh tố trái cây tươi, bánh, đồ ăn nhanh.  
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(210) 4-2015-04370 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12 
(731) CELANESE INTERNATIONAL 

CORPORATION   (US) 
222 W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, 
Irving, Texas 75039, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất dùng trong sản xuất sơn, men, chất phủ, chất dính, chất làm sạch và 

chất tẩy rửa; axit a-xê-tích dùng cho sản xuất hơp chất vinyl a-xê-tat; axit a-xê-tích và an-
hi-đrít; ê-ta-nol công nghiệp dùng trong sản xuất dung môi; chất dẻo chưa chế biến, 
polyme dẻo nóng, nhựa dẻo nóng được gia cố dạng sợi, polime nhiệt rắn, pô-li-ê-ti-len, 
chất hóa học polyoxymethylene, pô-li-et-xte, chất hóa học polyphenylene xun-phuya, 
polime tinh thể lỏng, chất hóa học polycyclohexylene dimethylene terephthalate, nhựa 
polime siêu cao phân tử (UHMW-PE), chất đồng trùng hơp a-xê-tan, nhựa kỹ thuật tổng 
hợp chưa chế biến, chất dẻo đồng trùng hợp chưa chế biến; chất đồng trùng hợp của ê-ti-
len với vinyl a-xê-tát (EVA); nhũ tương polime, nhũ tương polime có thành phần chính là 
vinyl a-xê-tát, chất đồng trùng hợp vinyl a-xê-tat và a-cri-lích dùng trong sản xuất chất 
dính, chất gắn, sơn, chất nhuộm, chất phủ, chất dùng để sơn lót, phim, thảm, giấy, các sản 
phẩm không dệt, vật liệu xây dựng, màng bọc thực phẩm, và sản phẩm kết dính dạng sợi; 
chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); hóa chất dùng để bảo quản thực phấm; xen-
lu-lô a-xê-tát chưa chế biến, nhựa ét-xte xen-lu-lô chưa chế biến dùng trong công nghiệp; 
màng a-xê-tát; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 17: Chùm sợi a-xê-tát, không dùng trong ngành dệt; sợi a-xê-tát không dùng trong 
ngành dệt.  

 
Nhóm 34: Đầu lọc cho thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá, vật liệu lọc cho thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-04372 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.12; A6.19.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng, hồng, 

xanh lam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bình 

An   (VN) 

ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; liềm; dao bào; hái; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt (tất cả đều 

là dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2015-04373 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.12; A6.19.9 
(591) Vàng, đen, trắng, hồng, xanh lam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bình 

An   (VN) 

ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; liềm; dao bào; hái; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt (tất cả đều 

là dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2015-04374 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.21; A6.19.9; 2.3.1; 2.3.12 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh da trời 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bình 

An    (VN) 

ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; liềm; dao bào; hái; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt (tất cả đều 

là dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2015-04378 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.11 
(731) Công ty TNHH thương mại TCS 

Việt Nam  (VN) 

Số 59 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; sản xuất chương trình truyền hình; 

hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc, biên tập, dàn dựng băng hình, 
dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ phối âm, phối nhạc, dịch vụ ghi phụ đề cho phim; tổ chức 
sự kiện nhằm mục đích giải trí. 

 
Nhóm 42: Lập trình và sản xuất phần mềm; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công 
nghiệp. 
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(210) 4-2015-04379 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Samsonite IP Holdings S.μr.l.  

(LU) 

13-15 avenue de la LibertÐ, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, trừ khóa điện; khóa có chìa bằng kim loại; khóa móc; 

khóa móc mở bằng chuỗi số hoặc chuỗi ký tự; khóa bằng kim loại dùng cho vali; huy 
hiệu bằng kim loại; két sắt (két an toàn); vòng đeo/dây móc chìa khóa bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Bao đựng, vỏ bọc bảo vệ, hộp bảo vệ, hộp đựng và giá đỡ tất cả dùng cho các 
thiết bị điện tử xách tay/di động, bao gồm máy tính có thể mang đi được, máy tính xách 
tay, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, điện thoại di động, máy tính bỏ túi, hệ thống 
định vị toàn cầu cầm tay, hệ thống dẫn đường được hỗ trợ bởi vệ tinh, máy chơi trò chơi 
điện tử, máy nghe nhạc MP3, và máy nghe nhạc; bao (túi) có gắn bánh xe chuyên dụng 
để đựng máy tính có thể mang đi được và máy tính xách tay; túi và ba-lô chuyên dụng để 
đựng máy tính xách tay và máy tính bảng; bộ biến đổi điện năng dòng điện; bộ điều hợp 
điện năng dòng điện; bộ (tích hợp) biến đổi và điều hợp điện năng dòng điện; ống nhòm 
và bao đựng ống nhòm; kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; bao đựng cho các thiết bị 
nhiếp ảnh, thiết bị viđêô và thiết bị âm thanh; túi đựng máy quay phim/máy chụp ảnh; dây 
đeo vai và dây đeo cổ dùng cho các thiết bị nhiếp ảnh và thiết bị viđêô; giá ba chân dùng 
cho thiết bị nhiếp ảnh và thiết bị viđêô; thiết bị báo động chống trộm được kích ứng bởi sự 
chuyển động chạy bằng pin dùng cho hành lý; cân; pin/ắc quy và thiết bị sạc pin/ắc quy; 
thiết bị sạc pin điện thoại di động; thiết bị sạc pin năng lượng mặt trời; con chuột máy 
tính; bộ máy tính du lịch bao gồm một bộ cổng kết nối USB, một bàn phim nhỏ, một con 
chuột máy tính, tai nghe (nhét tai), máy đọc thẻ nhớ điện tử, và một túi nhỏ có khóa kéo; 
bộ máy tính du lịch bao gồm một bộ cổng kết nối USB, một con chuột máy tính, và một 
cáp nối USB; webcam (máy, quay viđêô có kết nối Internet); thiết bị bảo mật giống như 
thẻ bảo mật điện tử được dùng để xác thực hệ thống máy tính. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không bao gồm trong các nhóm khác), găng tay 
(trang phục), thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-04390 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(300) 1207285 05.06.2013 JP 
(540) 

 

  
(731) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, 
Osaka 567-8680, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Chổi của máy phát điện; máy và thiết bị chế biến thức ăn hoặc đồ uống; máy 
lọc sữa; máy vắt sữa; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; máy và thiết bị xử lý hóa 
chất; máy phân phối băng dính; máy và thiết bị đóng gói hoặc bao gói. 

 
Nhóm 09: Lõi từ; dây điện trở; điện cực cho pin nhiên liệu; máy và thiết bị kiểm soát 
hoặc phân phối điện; pin mặt trời. 

 
Nhóm 11: Mô đun màng mỏng cho thiết bị khử muối nước biển. 

 
Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo được bọc phủ dùng cho nhà trẻ; tấm lót bằng chất dẻo 
dùng cho mục đích nông nghiệp; băng cách điện cách nhiệt; vật liệu cách điện; xi gắn 
kín; vật liệu gắn kín cách điện, cách nhiệt, cách âm, kín khí, chống thấm nước cho thiết bị 
gia đình; vật liệu gắn kín cách điện, cách nhiệt, cách âm, kín khí, chống thấm nước cho « 
tô; băng không thấm nước cho công trình xây dựng; băng tự dính chống trượt cho cầu 
thang và đường dốc. 

 

 
(210) 4-2015-04391 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) FAMILYMART CO., LTD.  (JP) 

1-1, Higashi-ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi bán lẻ, cửa hàng tạp hóa bán lẻ, dịch vụ bán lẻ hoặc 

bán buôn đa dạng các loại hàng hóa tiêu dùng của người khác, cửa hàng bách hóa, đặt 
hàng qua thư, mua sắm trực tuyến, tất cả các dịch vụ này đều thuộc lĩnh vực về các sản 
phẩm sữa, rau và hoa quả đã chế biến, trà, cà phê và ca cao, bánh kẹo, bánh mì và bánh 
bao, chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh xăng đuých, cơm nắm dạng viên kiểu Nhật (onigiri, 
omusubi), bánh ham bơ gơ, cơm hộp (chế biến sẵn); quản lý kinh doanh cho các cửa hàng 
tiện lợi; hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc thiết lập và hoạt động của cửa hàng tiện lợi; 
tư vấn thị trường; dịch vụ quảng cáo và rao hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư 
vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu thị trường hoặc phân tích thị trường; cung cấp 
thông tin liên quan đên bán hàng thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp tư 
vấn mua sắm cho người tiêu dùng; dịch vụ điều hành kinh doanh; lập các báo cáo thống 
kê kế toán; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến điều hành và quản 
lý kinh doanh nhượng quyền; tư vấn nghiệp vụ kinh doanh cho bên nhận nhượng quyền; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ có chức năng cung cấp thực phẩm, thực phẩm tươi, cơm hộp 
kiểu Nhật, thực phẩm được chế biến sẵn; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đối với quần áo, 
dầu và mỡ có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, đậu đã được bảo quản, konnyyaku đã 
được bảo quản (món ăn giống như thạch được làm từ tinh bột của cây lưỡi quỷ 
(kounyaku)), sữa đậu nành (thay thế sữa), bánh xăng đuých, bánh hem-bơ-gơ, bánh pizza, 
kem, đá lạnh, gia vị, nước sốt mỳ ống, mỳ ống, đồ uống, đồ da, rượu, dụng cụ nhà bếp, 
dược phẩm, thiết bị y tế, hộp nhỏ cho thú nuôi, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, mỹ phẩm, 
xuất bản phẩm giáo dục, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, túi và túi nhỏ, khăn tay, 
quạt, vòng đeo chìa khóa, hoa tai, chuỗi hạt, nhẫn, ghim cài cà vạt, vòng đeo tay, tua tòn 
ten (của dây chuyền, vòng, xuyến, đèn treo), ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong), ô và các bộ phận của chúng, gậy chống, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, khăn 
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vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, tã lót cho trẻ em, tã lót dùng cho 
người không kiềm chế được, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế, sách, khăn tắm, nệm, vải dệt và bộ đồ giường, đồ đi chân, thịt, 
hải sản, rau và quả, bánh kẹo, bánh mỳ và bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống có ga 
(đồ uống giải khát) và nước ép hoa quả không có cồn, trà, cà phê và cacao, thực phẩm đã 
qua chế biến, xe đạp, đồ đạc, phụ kiện cho đồ gỗ, đồ nghi lễ gồm quan tài, bình đựng tro 
hỏa táng và bục giảng kinh, máy và thiết bị điện bao gồm pin, đèn điện và các thiết bị 
phát sáng khác, máy và thiết bị viễn thông, máy, thiết bị điện tử và các phụ kiện của 
chúng, cụ thể là máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, chuột quang, máy quét (thiết bị xử 
lý dữ liệu), thiết bị hiển thị cho máy tính, ổ đĩa cứng, máy in, máy sao chụp tĩnh điện, 
máy tính điện tử để bàn, từ điển điện tử, thiết bị xử lý văn bản và phần mềm máy tính, 
thiết bị nhiệt điện gia dụng, cụ thể là thiết bị sấy khô đồ giặt là (dùng điện, cho mục đích 
gia dụng), máy giữ độ ẩm (cho mục đích gia dụng), thiết bị làm sạch nước cho mục đích 
gia dụng (dùng điện), thiết bị làm sạch nước tắm dùng điện cho mục đích gia dụng, thiết 
bị làm sạch không khí (cho mục đích gia dụng), thiết bị hút ẩm (cho mục đích gia dụng), 
quạt điện (cho mục đích gia dụng), thiết bị lọc nước ion (cho mục đích gia dụng), thảm 
sưởi bằng điện, nồi nấu dùng điện (cho mục đích gia dụng), máy pha cà phê dùng điện 
cho mục đích gia dụng, thiết bị sưởi ấm chân dùng điện của Nhật cho mục đích gia dụng 
(kotatsu), bếp nấu dùng điện (cho mục đích gia dụng), bộ nung bằng bức xạ (cho mục 
đích gia dụng), thiết bị sưởi ấm bàn chân dùng điện (dùng cho cá nhân), lò nướng dùng 
điện (cho mục đích gia dụng), thiết bị sưởi ấm bàn tay của Nhật dùng điện cho mục đích 
gia dụng (hibachi), đệm dùng điện (cho mục đích gia dụng), ấm điện (cho mục đích gia 
dụng), chăn điện (cho mục đích gia dụng), tủ lạnh dùng điện (cho mục đích gia dụng), 
máy đông lạnh dùng điện (cho mục đích gia dụng), lò nấu dùng điện (cho mục đích gia 
dụng), lò vi sóng (thiết bị nấu nướng, cho mục đích gia dụng), bếp cảm ứng điện từ (cho 
mục đích gia dụng), thiết bị sấy khô đệm của Nhật (Futon) (cho mục đích gia dụng), tấm 
sưởi (cho mục đích gia dụng), thiết bị làm mát không gian dùng điện (cho mục đích gia 
dụng) và thiết bị hút mùi (cho mục đích gia dụng), dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc mũi 
nhọn, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công) và đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), 
thiết bị nhà bếp, dụng cụ làm sạch, dụng cụ dọn rửa, chế phẩm thú y và vệ sinh, kem đánh 
răng, xà phòng, thiết bị, máy và vật tư nông nghiệp, hoa (tự nhiên) và cây, nhiên liệu, 
dụng cụ thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và bản ghi âm 
thanh, máy, thiết bị và vật tư nhiếp ảnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kính mắt (kính đeo 
mắt và kính bảo hộ), dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; dịch vụ đặt mua báo (cho 
người khác); chức năng văn phòng, cụ thể là xử lý văn bản; dịch vụ quảng cáo để hỗ trợ 
cho các chương trình hoạt động xã hội hoặc các hoạt động từ thiện; thúc đẩy kinh doanh 
hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách tích điểm thưởng; tổ chức triển lãm thương 
mại cho mục đích kinh doanh; dịch vụ sao chụp; bán đấu giá; cho thuê không gian quảng 
cáo; cho thuê thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); cho thuê máy bán hàng tự 
động; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo 
trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; quản lý 
quá trình đặt hàng; dịch vụ đánh giá kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; giới thiệu sản 
phẩm; tính toán đơn giá hàng hóa; thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tuyển dụng nhân sự; cho thuê kệ, giá bán hàng; trang trí 
quầy hàng; lập bản khai thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại. 
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(210) 4-2015-04392 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, JAPAN 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất.  

 
 

(210) 4-2015-04393 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư & phát triển BSB  (VN) 

551 đường Rừng Sác, ấp Bình An, xã 
Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt cá sấu sấy khô (khô cá sấu). 

 
 

(210) 4-2015-04394 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.9.21; 5.9.15 
(731) BRINKER INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240, 
United States of America.  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bar; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn 

mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống có thẻ quà tặng. 
 

 
(210) 4-2015-04395 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.9.21; 5.9.15; 26.1.2 
(731) BRINKER INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240, 
United States of America.  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bar; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn 
mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống có thẻ quà tặng. 

 
 

 
(210) 4-2015-04396 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) BRINKER INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240, 
United States of America.  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bar; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn 

mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống có thẻ quà tặng. 
 
 

 
(210) 4-2015-04397 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23 
(591) Cam, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH HIGO Việt Nam  

(VN) 

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Các sản phẩm đồ chơi bao gồm: đồ chơi giáo dục, đồ chơi lắp ghép - xếp hình, 

đồ chơi khoa học, đồ chơi vận động, đồ chơi mô hình; thiết bị đồ chơi.  
 
 

 
(210) 4-2015-04398 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Nghị Anh  (VN) 

42 Nguyễn Trọng Lội, phường 04, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn cụ thể: nước tăng lực, nước ép trái cây, nước có ga, nước 

soda, nước chanh, nước khoáng. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 
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(210) 4-2015-04399 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-04401 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần ý Hay  (VN)

Tầng 4, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước khoáng (đồ uống); nước hoa quả; nước uống.  

 

 
(210) 4-2015-04402 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Bùi Minh Tuấn  (VN) 

50 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, cụ 

thể là các quân cờ mang ký tự chữ cái và điểm số, được xếp lên bàn cờ có thiết kế các « 
vuông mang những mức thưởng khác nhau, người chơi sắp xếp các quân cờ này vào các « 
vuông này sao cho có lợi nhất về điểm số.  

 

 
(210) 4-2015-04404 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Thanh Nga  (VN) 

96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; kem đánh răng; xà bông cục; nước rửa chén; nước lau sàn; nước rửa 

phụ khoa (mục đích vệ sinh, không dùng cho ngành y); nước rửa tay khô.  
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(210) 4-2015-04405 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 1.5.1; A2.1.16; A26.11.12 
(731) Ngô Quốc Sự  (VN) 

Số 205, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn hệ nước nội ngoại thất.  

 
 

 
(210) 4-2015-04408 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.15; 6.7.4; 
25.1.25; A5.5.20; A5.3.15; A24.15.7 

(591) Nâu, vàng, vàng đậm, vàng cam, xanh 
dương, ghi 

(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 
INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuớc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 
 

 
(210) 4-2015-04409 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 6.7.4; 25.1.15; 
24.5.7; 25.1.25; A5.5.20; A5.3.15 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng cam, xanh dương, 
ghi, nâu 

(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 
INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24 100 Kalamata, 
Greece  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
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(210) 4-2015-04410 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.5.7; 25.1.15; A25.3.3 
(591) Vàng, vàng đậm, nâu, xanh dương đậm 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-04411 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-04412 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; A5.5.20; 
A5.3.15; 26.4.2; A26.11.8; A10.1.16; 
A19.3.4 

(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng đậm 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, gỉấy cuốn thuốc lá và diêm.  
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(210) 4-2015-04413 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; A5.5.20; 
A5.3.15; 26.4.2; A26.11.8; A10.1.16; 
A19.3.4 

(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng đậm 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-04414 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6; 
A5.5.20; A5.3.15 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-04415 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; A5.5.20; 
A5.3.15; 26.4.2; A26.11.8; A19.3.4; 
A10.1.16 

(591) Trắng, đen, ghi, nâu, vàng đậm 
(731) 
 

KARELIA TOBACCO COMPANY, 
INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 
người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-04416 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.1; A3.1.22; 26.4.2; 24.1.1; A5.5.20; 
A5.3.15; A26.11.8; A19.3.4; A10.1.16 

(591) Trắng, đen, ghi, nâu, vàng đậm 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-04417 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2015-04418 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A25.1.10; 26.1.1; A1.1.12; 
A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh-ghi, trắng, đen 
(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 

INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece    

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
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(210) 4-2015-04419 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 3.1.1; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 
26.4.2 

(591) Trắng, xanh dương, vàng, vàng đậm đỏ 
đậm 

(731) KARELIA TOBACCO COMPANY, 
INC.   (GR) 
Athinon Street, GR-24100 Kalamata, 
Greece  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; vật dụng dùng cho 

người hút thuốc: gạt tàn, hộp thuốc lá điếu, bật lửa, giấy cuốn thuốc lá và diêm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04420 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Vàng, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Gia Phú  (VN) 

Số 61, hẻm 72/73/40, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ điện dân dụng: nồi cơm điện, quạt điện, lò vi sóng, bếp điện, ấm đun nước 

(dùng điện); bình nước nóng (dùng điện).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-04421 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Trần Nguyệt  (VN) 

001 C/c Trần Văn Kiểu, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi. 
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(210) 4-2015-04422 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Nguyệt  (VN) 

001 C/c Trần Văn Kiểu, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi. 

 

 
(210) 4-2015-04423 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Nguyệt  (VN) 

001 C/c Trần Văn Kiểu, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi. 

 

 
(210) 4-2015-04424 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 1.15.14; 1.5.1 
(591) Cam, đen, xanh da trời. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

công nghệ xuất nhập khẩu 

Sài Gòn Minh Kiếm  (VN) 

812/7 Trường Sa, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2015-04430 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức và hoạt 
động thể thao, văn hoá. 

 

 
(210) 4-2015-04431 

 
(220) 

 
27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 26.1.2 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và đạy nghề; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức và hoạt 

động thể thao, văn hoá. 
 

 
(210) 4-2015-04432 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Quốc tế LORENZ 

78:22 Việt Nam  (VN) 

Số 8, ngõ 250 đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương đốt (nhang). 

 

 
(210) 4-2015-04433 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần Xe Điện Của 

Tui  (VN) 

Số 213, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp, xe đạp trẻ em, xe đạp địa hình, xe đạp thể thao, xe đạp 

đua. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, xe đạp, xe đạp trẻ em, xe đạp địa hình, xe đạp thể thao, 
xe đua. 
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(210) 4-2015-04434 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 19.7.1; 2.9.1; 19.7.6 
(731) INTERBASIC HOLDING S.R.L.  (IT) 

Strada Settecamini 116, 63811 
Sant'Elpidio A Mare, Femlo, Italy 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-04435 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) CARTIER INTERNATIONAL AG  

(CH) 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, Switzerland 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; kim loại quý và các hợp kim cửa chúng; đồ trang sức 

ngọc trai, khuy măng sét; kẹp cà vạt; nhẫn; vòng đeo tay; hoa tai; vòng đeo cố (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); trâm cài đầu (đồ trang sức), đồ trang sức nhỏ; móc đeo chìa khóa bằng 
kim loại quý; hộp đựng trang sức, hộp đựng bằng kim loại quý; dụng cụ đo và bấm giờ; 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; bộ phận chuyến động của đồng hồ; đồng hồ; đồng hồ 
nhỏ; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đây đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích và lò xo hoặc mặt 
kính đồng hồ; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang bỏ túi) (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp dùng 
trong ngành sản xuất đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-04436 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Tuấn Dũng  (VN) 

Số 31 tổ 1 phường Quan Hoa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 18: Balô; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; dây da thuộc, dây đai 
bằng da thuộc; ví đựng tiền, ví bỏ túi; bao, túi, bị, xắc; túi ngựa thồ, vali xách tay, túi du 
lịch.  

 

 
(210) 4-2015-04437 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.3.11 
(731) Trần Đức Minh  (VN) 

C2 ngõ 10, tập thể dệt, phố Ao Sen, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-04438 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) Trần Đức Minh   (VN) 

C2 ngõ 10, tập thể dệt, phố Ao Sen, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-04439 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A11.1.5 
(731) Trần Đức Minh  (VN) 

C2 ngõ 10, tập thể dệt, phố Ao Sen, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-04440 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hòa Phát Thành  (VN) 

Số 24, đường số 18, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 325 tập a (04.2015) 
 

 
1477 

(210) 4-2015-04444 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.5.2; A7.1.12; 26.4.2 
(731) Đỗ Thành Trung  (VN) 

Số 3 tập thể Nhà máy Nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

 
(210) 4-2015-04445 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Đỗ Thành Trung  (VN) 

Số 3 tập thể Nhà máy Nước Bạch Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

 
(210) 4-2015-04446 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) DENSO WAVE INCORPORATED  (JP) 

1, Yoshiike, Kusagi, Agui-cho, Chita-
gun, Aichi, 470-2297, Japan 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ 

liệu của chương trình máy tính (không phải là chuỵển đổi vật lý); thiết kế và nghiên cứu 
chương trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế mã dữ liệu; thiết kế hệ thống máy tính; 
tư vấn thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; tham vấn kĩ thuật liên quan đến hiệu suất, hoạt động của máy tính, 
ôtô và các máy móc khác có yêu cầu cao về trình độ, kĩ năng và kinh nghiệm cá nhân của 
người thao tác để đạt được độ chính xác cần thiết trong việc vận hành chúng. 
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(210) 4-2015-04450 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Hồng Linh  

(VN) 

319 Trương Định, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04451 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Hồng Linh  

(VN) 

319 Trương Định, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04452 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2 
(731) Công ty TNHH Rừng Xanh  (VN)

Số 4 ngách 159/22 đường Nguyễn Văn 
Linh, tổ 2 phường Phúc Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lông mi giả, mỹ phẩm, nước sơn móng, dụng cụ làm đẹp (như Kẹp là 

thẳng tóc; dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ cắt móng tay, móng chân), kéo cắt tóc.  
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(210) 4-2015-04453 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Phương Đông  (VN) 

Khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 
 

 
(210) 4-2015-04454 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 18.3.2; A3.7.24; 2.1.12; 2.5.21 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc YHCT 

Thủy Xương  (VN) 

4 Lô O đường số 17, KDC Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền (thuốc đông y).  

 
 

 
(210) 4-2015-04455 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, vàng, tím 
(731) Công ty PT SHINDO TIARA 

TUNGGAL   (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
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(210) 4-2015-04456 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.21; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ 
(731) Công ty PT SHINDO TIARA 

TUNGGAL   (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04457 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, vàng, xanh 
(731) Công ty PT SHINDO TIARA 

TUNGGAL   (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04458 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.15.1; 1.5.1 
(591) Trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty PT SHINDO TIARA 

TUNGGAL   (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
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(210) 4-2015-04459 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty PT SHINDO TIARA 

TUNGGAL   (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04460 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 
biển nhạt 

(731) Công ty PT Shindo Tiara 

Tunggal  (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04461 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt 
(731) Công ty PT Shindo Tiara 

Tunggal  (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
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(210) 4-2015-04462 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 25.3.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt 
(731) Công ty PT Shindo Tiara 

Tunggal  (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04463 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt 
(731) Công ty PT Shindo Tiara 

Tunggal  (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04464 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.21; A8.5.4; 8.7.8 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ 
(731) Công ty PT Shindo Tiara 

Tunggal  (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
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(210) 4-2015-04465 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A25.3.11 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển, xanh nước 

biển đậm 
(731) Công ty PT Shindo Tiara 

Tunggal  (ID) 

JL.Tambak Sawah No.26-28, Desa 
Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, 
Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh qui, bánh xốp, bánh nướng, bánh snack, bánh snack dạng sợi, bún, kẹo, 

chế phẩm ngũ cốc, cà phê, chè (trà), kem lạnh để ăn, Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2015-04468 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nam Điền  (VN)

Đội 3, thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-04470 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1; 6.1.2; 25.12.1; 
A26.11.9 

(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 

Sơn  (VN) 

Số 8, ngách 670/61/4 đường Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2015-04471 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A9.7.22 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CITYSMART Việt Nam   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà Horizon, 214 Trần 
Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh cơ bản.  

 

 
(210) 4-2015-04472 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Hoa Túc   (VN)

Tầng 1, 74/7E Hai Bà Trưng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-04476 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 
1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 

chăm sóc da; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da, không chứa thuốc; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; 
xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-04483 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Đăng  (VN)

5 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm làm từ bùn; tinh dầu; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-04484 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh da trời, đen, xám. 
(731) GEOKON, INC.  (US) 

48 Spencer Street, Lebanon, NH 03766, 
USA 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến dạng; thiết bị đo độ dịch 

chuyển; thiết bị đo độ giãn nở; áp kế; cảm biến đo áp suất; thiết bị đo áp suất; thiết bị cảm 
biến tải trọng; thiết bị đo chuyển vị ngang; thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động; 
thiết bị đo đa năng công nghệ dây rung; thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu; ứng suất 
kế; sợi quang; thiết bị đo nhiệt độ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến 
dạng; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị đo độ dịch chuyển, thiết bị đo độ giãn nở, áp kế, 
cảm biến đo áp suất, thiết bị đo áp suất, thiết bị cảm biến tải trọng, thiết bị đo chuyển vị 
ngang, thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động, thiết bị đo đa năng công nghệ dây 
rung, thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, ứng suất kế, sợi quang, thiết bị đo nhiệt độ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tại trụ sở hoặc trên thực địa về thiết bị địa kỹ thuật. 

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị địa kỹ thuật; cho thuê thiết bị địa kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-04485 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

  

(531) A9.1.4; 14.3.20; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đen, xám 
(731) GEOKON, INC.   (US) 

48 Spencer Street, Lebanon, NH 03766, 
USA  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến dạng; thiết bị đo độ dịch 

chuyển; thiết bị đo độ giãn nở; áp kế; cảm biến đo áp suất; thiết bị đo áp suất; thiết bị cảm 
biến tải trọng; thiết bị đo chuyển vị ngang; thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động; 
thiết bị đo đa năng công nghệ dây rung; thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu; ứng suất 
kế; sợi quang; thiết bị đo nhiệt độ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến 
dạng; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị đo độ dịch chuyển, thiết bị đo độ giãn nở, áp kế, 
cảm biến đo áp suất, thiết bị đo áp suất, thiết bị cảm biến tải trọng, thiết bị đo chuyển vị 
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ngang, thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động, thiết bị đo đa năng công nghệ dây 
rung, thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, ứng suất kế, sợi quang, thiết bị đo nhiệt độ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tại trụ sở hoặc trên thực địa về thiết bị địa kỹ thuật.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị địa kỹ thuật; cho thuê thiết bị địa kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-04486 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A9.1.4; 14.3.20; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xám 
(731) GEOKON, INC.   (US) 

48 Spencer Street, Lebanon, NH 03766, 
USA  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến dạng; thiết bị đo độ dịch 

chuyển; thiết bị đo độ giãn nở; áp kế; cảm biến đo áp suất; thiết bị đo áp suất; thiết bị cảm 
biến tải trọng; thiết bị đo chuyển vị ngang; thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động; 
thiết bị đo đa năng công nghệ dây rung; thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu; ứng suất 
kế; sợi quang; thiết bị đo nhiệt độ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến 
dạng; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị đo độ dịch chuyển, thiết bị đo độ giãn nở, áp kế, 
cảm biến đo áp suất, thiết bị đo áp suất, thiết bị cảm biến tải trọng, thiết bị đo chuyển vị 
ngang, thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động, thiết bị đo đa năng công nghệ dây 
rung, thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, ứng suất kế, sợi quang, thiết bị đo nhiệt độ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tại trụ sở hoặc trên thực địa về thiết bị địa kỹ thuật.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị địa kỹ thuật; cho thuê thiết bị địa kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-04487 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

(531) A9.1.4; 14.3.20; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đen, xám 
(731) GEOKON, INC.   (US) 

48 Spencer Street, Lebanon, NH 03766, 
USA  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến dạng, thiết bị đo độ dịch 

chuyển, thiết bị đo độ giãn nở, áp kế, cảm biến đo áp suất, thiết bị đo áp suất, thiết bị cảm 
biến tải trọng, thiết bị đo chuyển vị ngang, thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động, 
thiết bị đo đa năng công nghệ dây rung, thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, ứng suất 
kế, sợi quang, thiết bị đo nhiệt độ.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị địa kỹ thuật, cụ thể là thiết bị đo độ biến 
dạng; dịch vụ bán lẻ và bán buôn thiết bị đo độ dịch chuyển, thiết bị đo độ giãn nở, áp kế, 
cảm biến đo áp suất, thiết bị đo áp suất, thiết bị cảm biến tải trọng, thiết bị đo chuyển vị 
ngang, thiết bị đo độ nghiêng và con lắc dao động, thiết bị đo đa năng công nghệ dây 
rung, thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, ứng suất kế, sợi quang, thiết bị đo nhiệt độ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tại trụ sở hoặc trên thực địa về thiết bị địa kỹ thuật.  

 
Nhóm 42: Thiết kế thiết bị địa kỹ thuật; cho thuê thiết bị địa kỹ thuật. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04488 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.04.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tribeco Bình Dương  (VN) 

Số 8, đường số 11, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà); nước giải khát trà xanh. 
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Phần v 

 
CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-00677 17535 25.07.2008 17.03.2015     A61K 31/416 

1-2009-01848 22466 26.04.2010 17.03.2015     C07D 263/44 

1-2010-02605 25796 25.04.2011 17.03.2015     C07D 498/04 

1-2011-00134 26226 25.05.2011 27.02.2015     C07F 5/02 

1-2012-00521 33212 25.04.2013 09.03.2015     A61L 11/00 

1-2012-02107 33262 25.04.2013 11.03.2015     G03G 15/08 

1-2012-02506 32954 25.03.2013 25.02.2015     F02N 11/00 

1-2012-02741 32996 25.03.2013 23.03.2015     F01P 3/00 

1-2012-02745 33624 27.05.2013 17.03.2015     G01S 1/08 

1-2012-02889 33327 25.04.2013 26.02.2015     G11B 5/84 

1-2012-02890 39416 27.10.2014 23.03.2015     A01F 12/46 

1-2012-02891 39417 27.10.2014 23.03.2015     A01F 12/46 

1-2013-00404 34721 26.08.2013 19.03.2015     C07K 16/28 

1-2013-01192 35079 25.09.2013 16.03.2015     E04B 1/72 

1-2013-02340 39029 25.09.2014 18.03.2015     H01Q 19/17 

1-2013-02664 36803 25.02.2014 09.03.2015     A01G 9/02 

1-2013-02868 39036 25.09.2014 09.03.2015     A01G 9/02 

1-2013-04051 37255 25.03.2014 27.02.2015     C07C 67/14 

1-2014-00421 38172 25.06.2014 11.03.2015     C07D 401/12 

1-2014-00479 39077 25.09.2014 06.03.2015     A47C 17/04 

1-2014-00497 38718 25.08.2014 02.03.2015     C07D 205/08 

1-2014-00503 38182 25.06.2014 26.02.2015     B32B 38/14 

1-2014-00526 38421 25.07.2014 05.03.2015     C25B 11/03 

1-2014-00617 39901 25.11.2014 02.03.2015     A61K 8/34 

1-2014-00619 39093 25.09.2014 25.02.2015     A61P 35/00 

1-2014-00698 40253 25.12.2014 06.03.2015     A61K 31/55 

1-2014-00702 39102 25.09.2014 25.02.2015     B01D 3/00 

1-2014-00714 37991 26.05.2014 27.02.2015     G06F 3/01 

1-2014-00740 39107 25.09.2014 10.03.2015     B05D 5/12 

1-2014-00789 38216 25.06.2014 16.03.2015     H04N 7/173 

1-2014-00802 38470 25.07.2014 02.03.2015     A01N 65/10 

1-2014-00807 38219 25.06.2014 09.03.2015     A01N 25/00 

1-2014-00808 38472 25.07.2014 09.03.2015     A01N 43/80 

1-2014-00809 38220 25.06.2014 09.03.2015     A01N 25/00 

1-2014-00811 38473 25.07.2014 12.03.2015     C07D 401/04 

1-2014-00814 39492 27.10.2014 03.03.2015     A61K 48/00 

1-2014-00833 39494 27.10.2014 06.03.2015     A01H 1/00 

1-2014-00835 38477 25.07.2014 26.02.2015     A61H 23/02 
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1-2014-00845 38223 25.06.2014 06.03.2015     H04N 1/04 

1-2014-00860 38483 25.07.2014 26.02.2015     F16L 3/08 

1-2014-00861 38226 25.06.2014 11.03.2015     C07D 417/12 

1-2014-00862 39498 27.10.2014 16.03.2015     D06N 3/00 

1-2014-00864 38484 25.07.2014 17.03.2015     C07D 471/04 

1-2014-00875 38228 25.06.2014 18.03.2015     B41M 3/14 

1-2014-00877 39122 25.09.2014 25.02.2015     B01F 7/16 

1-2014-00880 39501 27.10.2014 27.02.2015     H01L 27/14 

1-2014-00886 39910 25.11.2014 05.03.2015     A61K 31/05 

1-2014-00890 38023 26.05.2014 27.02.2015     G06F 9/44 

1-2014-00898 38487 25.07.2014 20.03.2015     G06Q 99/00 

1-2014-00899 38488 25.07.2014 20.03.2015     G06Q 30/02 

1-2014-00922 38763 25.08.2014 19.03.2015     C07D 401/04 

1-2014-00928 38233 25.06.2014 03.03.2015     C08G 18/08 

1-2014-00938 38495 25.07.2014 19.03.2015     H04N 21/43 

1-2014-00941 38766 25.08.2014 25.02.2015     A01N 43/56 

1-2014-00944 38767 25.08.2014 26.02.2015     A61M 5/32 

1-2014-00956 38238 25.06.2014 13.03.2015     C03C 17/00 

1-2014-00968 38775 25.08.2014 23.03.2015     F27B 9/24 

1-2014-00977 38031 26.05.2014 03.03.2015     C07D 487/04 

1-2014-00978 38778 25.08.2014 24.03.2015     C07D 498/04 

1-2014-00985 38504 25.07.2014 27.02.2015     H03K 3/356 

1-2014-00987 38506 25.07.2014 11.03.2015     H05K 3/46 

1-2014-01001 39135 25.09.2014 25.02.2015     C07D 471/04 

1-2014-01009 38248 25.06.2014 09.03.2015     A23C 11/04 

1-2014-01010 38032 26.05.2014 02.03.2015     C07D 471/04 

1-2014-01018 38251 25.06.2014 04.03.2015     A61K 31/436 

1-2014-01020 38252 25.06.2014 06.03.2015     A61K 9/48 

1-2014-01024 39516 27.10.2014 26.02.2015     B01J 23/00 

1-2014-01028 38253 25.06.2014 02.03.2015     C22C 38/02 

1-2014-01029 38515 25.07.2014 26.02.2015     H04N 21/472 

1-2014-01030 38516 25.07.2014 17.03.2015     G11B 27/10 

1-2014-01039 38255 25.06.2014 27.02.2015     C25C 3/22 

1-2014-01041 38779 25.08.2014 12.03.2015     C07K 16/40 

1-2014-01046 38256 25.06.2014 26.02.2015     G06F 9/44 

1-2014-01067 38262 25.06.2014 26.02.2015     C07D 215/26 

1-2014-01068 38784 25.08.2014 13.03.2015     G06K 17/00 

1-2014-01081 39919 25.11.2014 05.03.2015     C07D 277/68 

1-2014-01088 38523 25.07.2014 19.03.2015     C11D 3/12 

1-2014-01102 39524 27.10.2014 27.02.2015     C07D 409/12 

1-2014-01106 38793 25.08.2014 27.02.2015     C07D 401/04 

1-2014-01107 38794 25.08.2014 27.02.2015     C07D 237/22 

1-2014-01109 38266 25.06.2014 05.03.2015     C02F 3/30 

1-2014-01119 38795 25.08.2014 04.03.2015     A01D 69/06 

1-2014-01126 39528 27.10.2014 09.03.2015     A01N 25/34 

1-2014-01138 38534 25.07.2014 03.03.2015     A61K 8/97 

1-2014-01139 38275 25.06.2014 06.03.2015     A01P 13/00 

1-2014-01142 39143 25.09.2014 23.03.2015     D06M 16/00 

1-2014-01158 40260 25.12.2014 17.03.2015     B65D 17/34 

1-2014-01167 38538 25.07.2014 03.03.2015     C07D 217/26 
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1-2014-01169 39145 25.09.2014 10.03.2015     A01N 25/00 

1-2014-01172 39146 25.09.2014 09.03.2015     C07K 16/28 

1-2014-01174 38806 25.08.2014 25.02.2015     A61K 31/39 

1-2014-01180 39534 27.10.2014 10.03.2015     A61K 31/381 

1-2014-01188 39151 25.09.2014 09.03.2015     A01G 9/10 

1-2014-01189 39152 25.09.2014 09.03.2015     C02F 1/50 

1-2014-01191 38284 25.06.2014 13.03.2015     G01N 33/53 

1-2014-01192 39535 27.10.2014 12.03.2015     A61K 9/08 

1-2014-01211 39158 25.09.2014 11.03.2015     B29C 65/00 

1-2014-01216 38815 25.08.2014 18.03.2015     A45D 42/06 

1-2014-01223 38817 25.08.2014 11.03.2015     C07K 16/28 

1-2014-01229 38287 25.06.2014 12.03.2015     A61F 13/49 

1-2014-01231 39161 25.09.2014 17.03.2015     A61K 31/4184 

1-2014-01232 39162 25.09.2014 12.03.2015     C07K 16/12 

1-2014-01233 38288 25.06.2014 03.03.2015     F23G 5/46 

1-2014-01248 39163 25.09.2014 11.03.2015     C03C 21/00 

1-2014-01249 39542 27.10.2014 17.03.2015     A61K 31/27 

1-2014-01256 38551 25.07.2014 18.03.2015     D04B 9/10 

1-2014-01261 38552 25.07.2014 26.02.2015     H04B 7/06 

1-2014-01270 38555 25.07.2014 19.03.2015     G06F 3/14 

1-2014-01277 38827 25.08.2014 17.03.2015     C09K 8/68 

1-2014-01278 38556 25.07.2014 18.03.2015     D04B 9/10 

1-2014-01279 39164 25.09.2014 09.03.2015     C03C 12/00 

1-2014-01280 38294 25.06.2014 18.03.2015     D04B 9/10 

1-2014-01287 38559 25.07.2014 13.03.2015     C08J 3/24 

1-2014-01301 38295 25.06.2014 02.03.2015     C12P 7/46 

1-2014-01317 38837 25.08.2014 26.02.2015     B66B 9/04 

1-2014-01321 38568 25.07.2014 20.03.2015     C02F 1/28 

1-2014-01325 38840 25.08.2014 23.03.2015     C25C 3/08 

1-2014-01335 39171 25.09.2014 23.03.2015     A61K 39/00 

1-2014-01342 38845 25.08.2014 02.03.2015     C07D 487/04 

1-2014-01381 39550 27.10.2014 16.03.2015     A61K 39/395 

1-2014-01399 38585 25.07.2014 09.03.2015     C07D 413/04 

1-2014-01407 39552 27.10.2014 03.03.2015     B01J 20/08 

1-2014-01410 38587 25.07.2014 05.03.2015     A61K 36/185 

1-2014-01411 39553 27.10.2014 03.03.2015     B01D 53/02 

1-2014-01425 39189 25.09.2014 25.02.2015     A61K 9/16 

1-2014-01429 39190 25.09.2014 16.03.2015     B65H 20/02 

1-2014-01430 39191 25.09.2014 16.03.2015     D05B 35/06 

1-2014-01443 38871 25.08.2014 27.02.2015     C07D 401/14 

1-2014-01448 38872 25.08.2014 20.03.2015     C07D 401/14 

1-2014-01450 39194 25.09.2014 09.03.2015     A61K 8/06 

1-2014-01453 38874 25.08.2014 19.03.2015     A61M 1/00 

1-2014-01454 39195 25.09.2014 16.03.2015     D05B 35/06 

1-2014-01461 38599 25.07.2014 05.03.2015     A61J 3/07 

1-2014-01462 38600 25.07.2014 05.03.2015     A61J 3/07 

1-2014-01471 39198 25.09.2014 04.03.2015     A01N 43/80 

1-2014-01476 38602 25.07.2014 25.02.2015     C07C 231/12 

1-2014-01485 38603 25.07.2014 25.02.2015     C09J 7/02 

1-2014-01488 38604 25.07.2014 18.03.2015     A24F 47/00 
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1-2014-01490 39201 25.09.2014 16.03.2015     D05B 35/06 

1-2014-01493 39203 25.09.2014 27.02.2015     C07D 471/04 

1-2014-01587 39578 27.10.2014 26.02.2015     A01N 43/40 

1-2014-01597 38617 25.07.2014 25.02.2015     C03C 17/36 

1-2014-01614 39585 27.10.2014 05.03.2015     E01C 11/06 

1-2014-01626 38917 25.08.2014 19.03.2015     B61L 3/12 

1-2014-01633 38921 25.08.2014 02.03.2015     C10L 1/16 

1-2014-01646 40272 25.12.2014 18.03.2015     C07D 213/74 

1-2014-01654 39224 25.09.2014 05.03.2015     C07K 16/24 

1-2014-01656 38928 25.08.2014 17.03.2015     H02G 1/08 

1-2014-01665 39229 25.09.2014 05.03.2015     C07K 16/24 

1-2014-01692 38938 25.08.2014 20.03.2015     C07D 207/444 

1-2014-01694 39593 27.10.2014 17.03.2015     C07D 213/60 

1-2014-01703 39594 27.10.2014 09.03.2015     C11D 1/83 

1-2014-01715 38944 25.08.2014 18.03.2015     G01B 11/06 

1-2014-01742 39962 25.11.2014 12.03.2015     C07D 213/50 

1-2014-01782 39602 27.10.2014 02.03.2015     C07D 401/14 

1-2014-01789 40284 25.12.2014 06.03.2015     H05B 37/02 

1-2014-01811 38972 25.08.2014 10.03.2015     C11B 3/12 

1-2014-01812 39608 27.10.2014 06.03.2015     C05F 11/08 

1-2014-01816 39266 25.09.2014 20.03.2015     B65D 51/00 

1-2014-01818 38974 25.08.2014 06.03.2015     C07K 17/10 

1-2014-01837 39273 25.09.2014 26.02.2015     G01N 21/78 

1-2014-01848 38980 25.08.2014 27.02.2015     C08F 10/06 

1-2014-01858 39279 25.09.2014 17.03.2015     G21B 1/05 

1-2014-02043 39996 25.11.2014 27.02.2015     C01B 25/37 

1-2014-02051 39323 25.09.2014 13.03.2015     B62D 35/02 

1-2014-02052 39324 25.09.2014 13.03.2015     B62D 35/00 

1-2014-02077 40299 25.12.2014 27.02.2015     C12N 15/37 

1-2014-02078 40000 25.11.2014 12.03.2015     A61K 38/16 

1-2014-02128 39341 25.09.2014 02.03.2015     C07D 413/12 

1-2014-02132 39679 27.10.2014 05.03.2015     A23G 1/48 

1-2014-02232 40304 25.12.2014 06.03.2015     A61J 1/03 

1-2014-02273 39375 25.09.2014 09.03.2015     B67D 1/04 

1-2014-02648 40094 25.11.2014 26.02.2015     C03C 19/00 

1-2014-02745 40113 25.11.2014 18.03.2015     A62C 31/02 

1-2014-02988 40682 26.01.2015 11.03.2015     G06Q 30/02 

2-2013-00089 2500  25.07.2014 26.02.2015     H01R 13/627 

2-2013-00122 2375  25.12.2013 13.03.2015     B65D 17/40 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1398/ TB-SHTT, ngày 26/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-01541  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

ALLNEX SRL (IT) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1399/ TB-SHTT, ngày 26/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00016  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1400/ TB-SHTT, ngày 26/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2006-00131  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1416/ TB-SHTT, ngày 27/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-00945  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1417/ TB-SHTT, ngày 27/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03496  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1492/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày cấp 

1-2005-01185 26/01/2004 

1-2005-01248 09/02/2004  
 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

515 Eastern Avenue, Allegan, MI 49010 USA 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1502/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-02262  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

USG BORAL BUILDING PRODUCTS SDN. BHD. (MY) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1503/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày cấp

1-2009-00941 05/11/2007 

1-2009-01005 29/08/2007 

1-2009-02029 27/02/2008 

1-2009-02030 27/02/2008 

1-2009-02207 120/03/2008 

1-2010-00895 12/09/2008 
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1-2011-01969 22/12/2009 

1-2011-02503 19/02/2010 

1-2011-02800 30/04/2010 

1-2012-00007 03/06/2010 

1-2014-02261 04/12/2012 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1505/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-00239  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2009 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, Canada 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1506/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2007-02440  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2006 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH (DE) 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1508/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (22) Ngày nộp đơn
1-2010-00501 08/05/2006
1-2013-03882 10/12/2013

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1509/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (22) Ngày nộp đơn
1-2010-00501 08/05/2006
1-2013-03882      10/12/2013

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1510/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (22) Ngày nộp đơn
1-2013-03208 08/03/2012 

1-2014-00059 01/06/2012 

1-2014-00505 19/07/2012 

1-2014-00535 25/07/2012 

1-2014-00800 10/08/2012 

1-2014-00803 13/08/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1511/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (22) Ngày nộp đơn

1-2012-02597 31/01/2011

1-2012-02874 15/03/2011

1-2013-00721 14/02/2011
 

Mục sửa đổi:  

1. Tên của chủ đơn 

Tên của chủ đơn mới là: 

UPL LIMITED (IN) 
2. Địa chỉ chủ đơn 
Địa chỉ của chủ đơn mới là: 
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai 400 052, States of 
Maharashtra, India 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1545/ TB-SHTT, ngày 04/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01897  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1546/ TB-SHTT, ngày 04/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03271  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1547/ TB-SHTT, ngày 04/03/2015  

 

Số đơn Ngày nộp đơn 

1-2008-01608 11/01/2007 

1-2009-01229 14/05/2008 

1-2009-02096 04/03/2008 

1-2010-03528 26/03/2009 

1-2011-00097 03/06/2009 

1-2011-00686 20/08/2009 

1-2012-00127 17/08/2010 

1-2012-00163 18/06/2010 

1-2012-00288 13/08/2010 

1-2012-00416 17/08/2010 

1-2012-00620 13/08/2010 

1-2012-00655 13/08/2010 

1-2012-00736 20/08/2010 

1-2012-00737 20/08/2010 

1-2012-00738 24/08/2010 

1-2012-00739 20/08/2010 

1-2012-01252 20/10/2010 
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1-2012-01480 28/10/2010 

1-2012-01494 26/10/2010 

1-2012-01513 15/10/2010 

1-2012-01514 29/10/2010 

1-2012-01579 05/11/2010 

1-2012-01659 15/11/2010 

1-2012-01660 15/11/2010 

1-2012-01954 08/12/2010 

1-2012-02250 22/12/2010 

1-2012-02398 13/01/2011 

1-2012-02399 13/01/2011 

1-2012-02401 14/01/2011 

1-2012-02402 14/01/2011 

1-2012-02447 19/01/2011 

1-2012-02448 19/01/2011 

1-2012-02600 01/02/2011 

1-2012-02947 04/03/2011 

1-2012-03108 17/03/2011 

1-2012-03274 06/04/2011 

1-2012-03275 05/04/2011 

1-2012-03277 05/04/2011 

1-2012-03279 05/04/2011 

1-2012-03280 05/04/2011 

1-2012-03281 05/04/2011 

1-2012-03282 05/04/2011 

1-2012-03283 13/04/2011 

1-2012-03284 13/04/2011 

1-2012-03285 05/04/2011 

1-2012-03286 05/04/2011 

1-2012-03379 13/04/2011 

1-2012-03631 04/05/2011 

1-2012-03744 16/05/2011 

1-2012-03745 16/05/2011 

1-2013-00416 08/07/2011 

1-2013-00418 06/07/2011 

1-2013-00419 11/07/2011 
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1-2013-00421 15/07/2011 

1-2013-00422 08/07/2011 

1-2013-00423 07/07/2011 

1-2013-00629 01/08/2011 

1-2013-00749 17/08/2010 

1-2013-00778 17/08/2011 

1-2013-00793 14/01/2011 

1-2013-00797 29/10/2010 

1-2013-00798 29/10/2010 

1-2013-00799 13/08/2010 

1-2013-00800 13/08/2010 

1-2013-00801 13/08/2010 

1-2013-00802 13/08/2010 

1-2013-00803 08/12/2010 

1-2013-00804 08/12/2010 

1-2013-00832 13/08/2010 

1-2013-00833 13/08/2010 

1-2013-00834 17/08/2010 

1-2013-00835 13/08/2010 

1-2013-00836 17/08/2010 

1-2013-01294 28/09/2011 

1-2013-01295 28/09/2011 

1-2013-01296 28/09/2011 

1-2013-01356 30/09/2011 

1-2013-01357 30/09/2011 

1-2013-01536 18/10/2011 

1-2013-02300 23/12/2011 

1-2013-02384 28/12/2011 

1-2013-02454 06/01/2012 

1-2013-02475 06/01/2012 

1-2013-02666 31/01/2012 

1-2013-03678 23/04/2012 

1-2013-03681 23/04/2012 

1-2013-03925 14/05/2012 

1-2014-00136 27/06/2012 

1-2014-00137 02/07/2012 
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1-2014-00138 27/06/2012 

1-2014-00139 02/07/2012 

1-2014-00140 27/06/2012 

1-2014-00143 15/01/2014 

1-2014-00252 02/07/2012 

1-2014-00254 27/06/2012 

1-2014-00255 02/07/2012 

1-2014-00270 02/07/2012 

1-2014-00273 28/06/2012 

1-2014-00274 28/06/2012 

1-2014-00717 09/08/2012 

1-2014-00721 09/08/2012 

1-2014-00722 09/08/2012 

1-2014-01730 29/10/2012 

1-2014-01731 29/10/2012 

1-2014-01749 17/08/2010 

1-2014-01750 17/08/2010 

1-2014-01823 08/11/2012 

1-2014-02083 23/11/2012 

1-2014-02429 21/12/2012 

1-2014-02898 30/01/2013 

1-2014-03812 16/04/2013 

1-2014-03814 15/04/2013 

1-2014-03815 15/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1548/ TB-SHTT, ngày 04/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn

1-2008-01608 11/01/2007 

1-2009-01229 14/05/2008 

1-2009-02096 04/03/2008 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 325 Tập A (04.2015) 

 

 1500

1-2010-03528 26/03/2009 

1-2011-00097 03/06/2009 

1-2011-00686 20/08/2009 

1-2012-00127 17/08/2010 

1-2012-00163 18/06/2010 

1-2012-00288 13/08/2010 

1-2012-00416 17/08/2010 

1-2012-00620 13/08/2010 

1-2012-00655 13/08/2010 

1-2012-00736 20/08/2010 

1-2012-00737 20/08/2010 

1-2012-00738 24/08/2010 

1-2012-00739 20/08/2010 

1-2012-01252 20/10/2010 

1-2012-01480 28/10/2010 

1-2012-01494 26/10/2010 

1-2012-01513 15/10/2010 

1-2012-01514 29/10/2010 

1-2012-01579 05/11/2010 

1-2012-01659 15/11/2010 

1-2012-01660 15/11/2010 

1-2013-00749 17/08/2010 

1-2013-00797 29/10/2010 

1-2013-00798 29/10/2010 

1-2013-00799 13/08/2010 

1-2013-00800 13/08/2010 

1-2013-00801 13/08/2010 

1-2013-00802 13/08/2010 

1-2013-00832 13/08/2010 

1-2013-00833 13/08/2010 

1-2013-00834 17/08/2010 

1-2013-00835 13/08/2010 

1-2013-00836 17/08/2010 

1-2013-01536 18/10/2011 

1-2014-01749 17/08/2010 

1-2014-01750 17/08/2010 

   

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1693/ TB-SHTT, ngày 10/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00236  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Arenenbergstrasse 8, CH-8272, Ermatingen, Switzerland 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1694/ TB-SHTT, ngày 10/03/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn

1-2012-03495 22/04/2011 

1-2013-00607 29/07/2011 

1-2013-00608 29/07/2011 

1-2013-00830 12/08/2011 

1-2013-00840 12/08/2011 

1-2013-02153 13/12/2011 

1-2014-02163 12/08/2011 

1-2014-02164 29/07/2011 

1-2014-02262 29/07/2011 
 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, Republic of 
Korea 
2. Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1695/ TB-SHTT, ngày 10/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn

1-2008-02560 21/03/2006 

1-2012-03210 24/03/2011 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1805/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02247  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1806/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn

1-2010-00926 17/09/2008 

1-2010-01193 10/10/2008 

1-2011-01752 04/12/2009 

1-2011-02814 24/03/2010 

1-2012-02997 08/03/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1808/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn

1-2008-00238 23/06/2006 

1-2013-03977 15/05/2012 

1-2013-04059 25/05/2012 

1-2013-04089 25/05/2012 
 

Mục sửa đổi:  

1. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

2. Tên của chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (BE) 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 325 Tập A (04.2015) 

 

 1503

3. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là:  

Rue de 1’ Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1810/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02170  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Tên tác giả sáng chế 

1. Loại bỏ 2 tác giả sáng chế sau đây ra khỏi danh sách các tác giả khác: 

- Họ và tên: Assaf, Mahmoud, S. 
    Địa chỉ: 1510 Willever Street, Plainfield, NJ 07063, United States of America 
    Quốc tịch: US 
   -  Họ và tên: James, Angela, Joubert 
    Địa chỉ: 42 F. Huston-Taylor Ct., Morris Plains, NJ 07950, United States of America 
    Quốc tịch: US 
2. Thêm 8 tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

   -  Họ và tên: Kreilein, Matthew, Michael 
    Địa chỉ: 14 Huntsman Lane Hillsborough, NJ 08844, United States of America 
    Quốc tịch: US 
    - Họ và tên: Gamboa, Juan, Antonio 
    Địa chỉ: 65 Morton St., # 5K New York City, New York 10014, United States of    America 
    Quốc tịch: US 
    - Họ và tên: Xu, Jean 
    Địa chỉ: 2 Cherry Tree Lane, Warren, New Jersey 07059, United States of America 
    Quốc tịch: US 
    - Họ và tên: Boersen, Nathan 

Địa chỉ: 105 New England Ave., Apt. G-1 Summit, New Jersey 07901, United States of    
America 

    Quốc tịch: US 
    - Họ và tên: Hui, Ho-Wah 
    Địa chỉ: 10 Heritage Court, Basking Ridge, New Jersey 07920, United States of America 
   Quốc tịch: US 
    - Họ và tên: Lee, Thomas 
    Địa chỉ: 10 Heritage Court, Basking Ridge, New Jersey 07920, United States of America 
    Quốc tịch: US 
   - Họ và tên: Li, Ying 
    Địa chỉ: 20 Rahway Road, Millburn, New Jersey 07041, United States of America 
    Quốc tịch: US 
    - Họ và tên: Cohen, Benzamin 
    Địa chỉ: 32 Hillcrest Avenue, Crandford, New Jersey 07016, United States of America 
    Quốc tịch: US./. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1811/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00936 08/09/2009 

1-2011-01386 27/10/2009 

1-2012-01473 22/10/2010 

1-2012-02580 03/02/2011 

1-2013-00596 29/07/2011 

1-2014-02170 30/11/2012 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là:  

10300 Campus Point Drive, Suite 100, San Diego, CA 92121, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1812/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00350  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Loại bỏ 2 tác giả sáng chế sau đây ra khỏi danh sách các tác giả khác: 

 1. CHOI, Yoo Hwan (KR) 
Rm No. 2207, Hanwha Obelisk, Hwajeong-dong, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Korea 
2. SEONG, In Jae (KR) 

103-403, Garam Apt., 735, Irwon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1814/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-00373  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2006 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là:  

Emergent Product Development Seattle, LLC (US) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1815/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01895  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1940/ TB-SHTT, ngày 19/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00443  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn ghiệp mới là: 

Allnex Austria GmbH (AT) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1963/ TB-SHTT, ngày 23/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn

1-2014-00174 19/06/2012

1-2014-00175 19/06/2012

1-2014-00259 20/06/2012
 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Bổ sung thêm 01 tác giả sáng chế vào danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Gary D. Gustafson 

Địa chỉ: 4572 Ivywood Court, Zionsville, Indiana 46077, United States of America 

Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1964/ TB-SHTT, ngày 23/03/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03570  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Bổ sung thêm 03 tác giả sáng chế vào danh sách các tác giả khác: 

 1. Họ và tên: Nghiêm Thị Hà Liên 

    Địa chỉ: Viện vật lý, 10 Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

    Quốc tịch: Việt Nam 

2. Họ và tên: Vũ Thị Thùy Dương 

    Địa chỉ: Viện vật lý, 10 Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

    Quốc tịch: Việt Nam 

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy 

    Địa chỉ: Viện vật lý, 10 Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

         Quốc tịch: Việt Nam 

_____________________________________________________________________________ 
 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1507/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-00732  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn 

Đại diện theo uỷ quyền của chủ đơn: 

 Công ty TNHH Masterbrand (MASTERBRAND) 

 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1807/ TB-SHTT, ngày 12/03/2015 

(210)  Số đơn: 3-2014-01396  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn 

Đại diện chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Kim Bắc Việt (KIBVI CO., LTD) 

Phòng 6, tầng 1, C/c 73/8 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

_____________________________________________________________________________ 

 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10875/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-26561  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 2, ngách 192/14 Giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10876/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-26561  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn 

            Đại diện chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10877/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-17596  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em; bộ quần áo tắm; áo choàng; áo sơ mi, áo 
chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; váy; áo sợi 
đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài tay; áo 
gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót);  áo váy dạ hội; quần áo dệt 
kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi (trang 
phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít tất ngắn 
cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để chơi bóng 
đá (trang phục). 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10878/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-17595  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 325 Tập A (04.2015) 

 

 1507

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10879/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-17597  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

Nhóm 26: Hoa giả; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; đồ để thêu trang trí cho 
quần áo; khuy cho quần áo, không bằng kim loại quý; móc cho quần áo, không bằng kim 
loại quý; lỗ xỏ cho quần áo, không bằng kim loại quý; đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; cặp 
tóc; mũ trùm đầu khi nhuôm tóc; đồ trang trí cho giày không bằng kim loại quý; vòng để 
nâng giữ tay áo; trang kim cho quần áo. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10880/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-17598  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 
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Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

Nhóm 26: Hoa giả; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; đồ để thêu trang trí cho 
quần áo; khuy cho quần áo, không bằng kim loại quý; móc cho quần áo, không bằng kim 
loại quý; lỗ xỏ cho quần áo, không bằng kim loại quý; đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; cặp 
tóc; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; đồ trang trí cho giày không bằng kim loại  quý; vòng để 
nâng giữ tay áo; trang kim cho quần áo. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10881/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-20509  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang 
trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; tập anbom; sách; hộp bằng bìa cứng 
hoặc giấy; giấy dính (văn phòng phẩm); giấy gói (văn phòng phẩm); giấy bao gói; túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ sinh; khăn lau 
bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo, có thể kéo dãn dùng để bao gói. 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; gương soi; khung ảnh; ghế ngồi; ghế bành; bàn làm việc; tủ 
đựng quần áo; cái đệm (đồ đạc); cái bàn (đồ đạc); gối, đệm cho vật nuôi trong nhà; giá để 
«; khung tập đi cho trẻ em. 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đường ăn; 
muối ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị. 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, đồ đi chân; túi 
xách, kính đeo mắt và kính râm, đồ trang sức, dây đeo vai, đồng hồ; dịch vụ quảng cáo; 
quảng cáo bán hàng và quảng cáo qua mạng điện tử trực tuyến (trên mạng máy tính); 
cung cấp thông tin bán hàng (cho mục đích bán hàng); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác. 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 325 Tập A (04.2015) 

 

 1509

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10882/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-20508  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang 
trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; tập anbom; sách; hộp bằng bìa cứng 
hoặc giấy; giấy dính (văn phòng phẩm); giấy gói (văn phòng phẩm); giấy bao gói; túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ sinh; khăn lau 
bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo, có thể kéo dãn dùng để bao gói. 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; gương soi; khung ảnh; ghế ngồi; ghế bành; bàn làm việc; tủ 
đựng quần áo; cái đệm (đồ đạc); cái bàn (đồ đạc); gối, đệm cho vật nuôi trong nhà; giá để 
«; khung tập đi cho trẻ em. 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đường ăn; 
muối ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị. 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, đồ đi chân; túi 
xách, kính đeo mắt và kính râm, đồ trang sức, dây đeo vai, đồng hồ; dịch vụ quảng cáo; 
quảng cáo bán hàng và quảng cáo qua mạng điện tử trực tuyến (trên mạng máy tính); 
cung cấp thông tin bán hàng (cho mục đích bán hàng); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10883/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2014-17599  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); đồ trang sức; 
trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang trí (đồ kim hoàn) cho điện thoại di động. 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; bao để 
móc chìa khóa (đồ da); túi du lịch; cặp học sinh; túi thể thao; gậy chống; quần áo cho vật 
nuôi trong nhà; «. 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần dài cho trẻ em (trang phục); bộ quần áo tắm; áo choàng; 
áo sơ mi, áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo len đan (có hoặc không tay); áo thun ngắn tay; 
váy; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi dùng cho người chơi môn pôlô (trang phục); áo len dài 
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tay; áo gilê; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ (quần áo lót); áo váy dạ hội; quần 
áo dệt kim; găng tay (trang phục); mũ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ bơi 
(trang phục); găng tay trượt tuyết (trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; bít 
tất ngắn cổ; bít tất dài dùng chơi thể thao (trang phục), quần ống bó (quần dài); giày để 
chơi bóng đá (trang phục). 

Nhóm 26: Hoa giả; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; đồ để thêu trang trí cho 
quần áo; khuy cho quần áo, không bằng kim loại quý; móc cho quần áo, không bằng kim 
loại quý; lỗ xỏ cho quần áo, không bằng kim loại quý; đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; cặp 
tóc; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; đồ trang trí cho giày không bằng kim loại  quý; vòng để 
nâng giữ tay áo; trang kim cho quần áo. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10884/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-15351  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sự Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10885/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-15350  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sự Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10886/ TB-SHTT, ngày 30/12/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-15352  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sự Phạm và Liên danh 

 Số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 689/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18237  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống kết hợp tiện nghi quầy rượu đã được cấp phép; dịch vụ tổ chức 
tiệc cưới (cung cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn cho 
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khách du lịch, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ nhà hàng- khách sạn ( cung 
cấp thức ăn, đồ uống); dịch vụ câu lạc bộ xã hội (cung cấp thức ăn); dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ phòng trà (hộp đêm); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 690/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-20877  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 35: Mua bán: bìa các tông, giấy kraft 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 691/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-06334  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 692/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2009-04356  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1 Raffles Place, #21-03 One Raffles Place Tower 1 Singapore 048616 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 693/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11790  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 694/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08191  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Huỷ đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Bình Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 695/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26153  (220) Ngày nộp đơn 06/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 696/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28579  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 697/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28578  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 698/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11391  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 699/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11390  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 700/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17538  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 701/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30973  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 702/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01032  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 703/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-03212  (220) Ngày nộp đơn 21/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 704/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-25493  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn 

            Đại diện chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 705/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-25494  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn 

            Đại diện chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 706/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-12196  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & G 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 707/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-20416  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 708/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-20415  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 709/ TB-SHTT, ngày 29/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-20414  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 391/ TB-SHTT, ngày 19/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04256  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2013 

Mục sửa đổi: Bổ sung đơn đăng ký và ngày đăng ký quốc tế 

Bổ sung đơn đăng ký và ngày đăng ký quốc tế vào đơn nhãn hiệu hàng hoá 4-2013-
04256: 

Số đăng ký quốc tế: 977540 

Ngày đăng ký quốc tế: 04.06.2008 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 83/ TB-SHTT, ngày 12/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-27144  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần tư vấn S & B 
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Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 82/ TB-SHTT, ngày 12/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-27144  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 20, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1079/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15813  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1080/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15814  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1081/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15815  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1082/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15816  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1083/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22798  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1084/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06679  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1085/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02409  (220) Ngày nộp đơn 23/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1086/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10592  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1087/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09091  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1088/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24538  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1089/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21712  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1090/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21717  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1091/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28932  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1092/ TB-SHTT, ngày 11/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14407  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1093/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18452  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1094/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18453  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1095/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28577  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1096/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26711  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1097/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26712  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1098/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17409  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1099/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-21077  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1100/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-21078  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1101/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17914  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1102/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17915  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1103/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19435  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1104/ TB-SHTT, ngày 10/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19436  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 325 Tập A (04.2015) 

 

 1520

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1175/ TB-SHTT, ngày 11/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26879  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần EULAB HOLDING 

¤ số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1177/ TB-SHTT, ngày 11/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26878  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần EULAB HOLDING 

¤ số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1179/ TB-SHTT, ngày 11/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-06217  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần EULAB HOLDING 

¤ số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1420/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07739  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1421/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07612  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1422/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01917  (220) Ngày nộp đơn 23/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX 

107 C1, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1423/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-14017  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1424/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11251  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Huỷ uỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1425/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11252  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Huỷ uỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1426/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06056  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1427/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30798  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1428/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06837  (220) Ngày nộp đơn 02/043/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1429/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-03016  (220) Ngày nộp đơn 19/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1430/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-12993  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1431/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10708  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1432/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-27834  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1433/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04331  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1434/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04332  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1435/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04330  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

251-253 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1436/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25371  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1437/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25372  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1438/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25373  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1439/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24374  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1440/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24378  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1441/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24554  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1442/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24556  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1443/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24557  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1444/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25370  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1445/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-09313  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự  

Số 1 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1446/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25518  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH tư vấn Hoàng Minh 

Tầng 5, số 51 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1447/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25451  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1448/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17917  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 29, ngách 26 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1449/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-23083  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 84, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1450/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-03095  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1451/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08935  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

             

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1452/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08936  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1453/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08937  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1454/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08938  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1455/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-13279  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1491/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-01616  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1656/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23170  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1657/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29659  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1658/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29658  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1659/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29657  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1660/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29656  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1661/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29655  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1662/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29654  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1663/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29653  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1664/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29652  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1665/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29651  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1666/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29650  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1667/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23177  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1668/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23176  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1669/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23175  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1670/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23174  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1671/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23173  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1672/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23172  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1673/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23171  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

25A Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1674/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19938  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1675/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-09855  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Suite 2150-1055 Hastings Street, Vancouver BCV6E 2E9, Canada 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1676/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-10852  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

157/12A Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1677/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-28443  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1678/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10907  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

104 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1679/ TB-SHTT, ngày 09/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-14132  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119/47A22 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1521/ TB-SHTT, ngày 02/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2011-07500 22/04/2011 

4-2011-07501 22/04/2011 

4-2011-07502 22/04/2011 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần VIFON 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1538/ TB-SHTT, ngày 03/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-03162  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2012 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

41/F, PCCW Tower, TaiKoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1539/ TB-SHTT, ngày 03/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-03162  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2012 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Tách nhóm 41 sang đơn 4-2015-01860 

- Nhóm 09, 16, 35, 38, 42 giữ ở đơn 4-2012-03162 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1540/ TB-SHTT, ngày 03/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-19787  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2012 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Tách nhóm 39 sang đơn 4-20145-28043 

- Nhóm 36, 37, 43 giữ ở đơn 4-2012-19787 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1861/ TB-SHTT, ngày 13/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-14427  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Tiến Việt Thái 

Nhà số 6, ngõ H, khu tập thể X361, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1880/ TB-SHTT, ngày 17/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2010-26847  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Nhóm 21, 30 tách sang đơn 4-2014-13125 

- Nhóm 43 giữ ở đơn 4-2010-26847 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1881/ TB-SHTT, ngày 17/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2010-26848  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Nhóm 21, 30 tách sang đơn 4-2014-13124 

- Nhóm 43 giữ ở đơn 4-2010-26848 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1944/ TB-SHTT, ngày 20/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00905  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Nhóm 02, 10, 12, 13, 14 ,15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 45 tách sang đơn 4-2015-
03088 

- Nhóm 36, 37 giữ ở đơn 4-2013-00905 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1945/ TB-SHTT, ngày 20/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00903  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Nhóm 18, 38, 42, 43 tách sang đơn 4-2015-03125 

- Nhóm 35, 39, 41 giữ ở đơn 4-2013-00903 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1946/ TB-SHTT, ngày 20/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00906  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Nhóm 16, 24 tách sang đơn 4-2015-03089 

- Nhóm 04, 05, 25, 30, 31, 39 giữ ở đơn 4-2013-00906 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1947/ TB-SHTT, ngày 20/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00902  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn nhãn hiệu 

            Tách đơn nhãn hiệu sang đơn mới là: 

- Nhóm 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 tách sang đơn 4-2015-
03124 

- Nhóm 05, 25, 30, 31, 39 giữ ở đơn 4-2013-00902 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2022/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00906  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô 84, dãy H-TT4 Khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2023/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-09802  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 2, President Place, 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2024/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10083  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn B1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2026/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-16885  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A2-CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2029/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-19400  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

957C Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2030/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22946  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH T & G 

Phòng số 5, tầng 15 toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2031/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25546  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Kim Bắc Việt 

Phòng 6, tầng 1 C/c 73/8 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2032/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-29847 17/12/2013 

4-2013-29848 17/12/2013 

4-2011-29849 17/12/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2033/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26845  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2034/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11662  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2035/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24667  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2036/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25520  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2037/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25521  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2038/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-13026 20/06/2013 

4-2013-13027 20/06/2013 

4-2013-13423 25/06/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2039/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-12785  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2040/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14444  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 
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Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2041/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10748  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2042/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16003  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2043/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-20766 04/09/2014 

4-2014-20767 04/09/2014 

4-2014-20768 04/09/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2044/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14163  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 
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Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2045/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-27568  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2046/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02905  (220) Ngày nộp đơn 18/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 104, đường Triều Dương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2048/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01306  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH tư vấn Quốc tế 

Phòng 4A2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2050/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09647  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Tư vấn S & B 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2052/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-03900  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 

Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2054/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04803  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH T & G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2055/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04804  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH T & G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2057/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-21447  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2058/ TB-SHTT, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-21424  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, Ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2059/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11582  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, Ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2060/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30062  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, Ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2061/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08607  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH T & G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2062/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-09081  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH T & G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2063/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-06103  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty luật TNHH T & G 

Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2064/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09663  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2065/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05502  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2066/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2012-08828 03/05/2012 

4-2012-11626 01/06/2012 

4-2012-12049 06/06/2012 

4-2013-11887 07/06/2013 

4-2013-11888 07/06/2013 

4-2013-23329 08/10/2013 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2067/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06285  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2068/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-21241  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 

140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2072/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-19746  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2073/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-04181  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

 DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2074/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-13666  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 3, phòng 301, toà nhà HAD, 31A Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2075/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-07365  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2076/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06180  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

ZHANG ZHENLIANG 

No. 16, Diao Tang Village, Li Tang Town, Bin Yang District, Guang xi Province, China 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2077/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21041  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch & thương mại T.S.T 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2078/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21043  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch & thương mại T.S.T 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2079/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09965  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Southwest Wine & Spirits, LLC 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2138/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-18680 19/08/2013 

4-2013-21042 13/09/2013 

4-2013-21044 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch & thương mại T.S.T 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2139/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-27865  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Ninh Tiên 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2140/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-16269  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2013 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển VICTEX Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2142/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-12368 04/06/2014 

4-2014-12369 04/06/2014 

4-2014-20586 29/08/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEDICI OSEN Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2143/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25502  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

30 đường 19E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2144/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-20387  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

366/37 đường Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2145/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27781  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

38 Yên Bái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2146/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-26869  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

A409 toà nhà Sen Xanh, số 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2147/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-25503  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 30 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2148/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-10906  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

104 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2149/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22603  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

27 đường B6, khu 300, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2150/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24347  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

860/60S/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2151/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25069  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

860/60S/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2152/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24703  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119 Phan Anh, khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2153/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-21386 17/09/2013 

4-2013-25365 30/10/2013 

4-2013-25366 30/10/2013 

4-2013-25367 30/10/2013 

4-2013-25368 30/10/2013 

4-2013-25369 30/10/2013 

4-2013-25546 31/10/2013 

4-2013-25547 31/10/2013 

4-2013-25548 31/10/2013 

4-2013-26147 06/11/2013 

4-2013-29467 12/12/2013 

4-2013-29468 12/12/2013 

4-2014-09305 28/04/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 144 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2154/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2012-08147 25/04/2012 
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4-2013-12664 17/06/2013 

4-2013-12665 17/06/2013 

4-2013-12667 17/06/2013 

4-2013-12668 17/06/2013 

4-2013-14461 05/07/2013 

4-2013-14462 05/07/2013 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 171 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2155/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-26928  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119/47A22 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2156/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-26929  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119/47A22 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2157/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-06763  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119/47A22 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2158/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-06764  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119/47A22 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2159/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-06765  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119/47A22 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2160/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-13903  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A54/II, đường số 2D, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2162/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-26384  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH dược phẩm Thuận Phú 

654 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2168/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07964  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2169/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-17005  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2170/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23722  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

8 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2171/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-16668  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Ân Nam 

Số 10, ngõ 34, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2172/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-03760 28/02/2014 

4-2014-03761 28/02/2014 

4-2014-08285 18/04/2014 

4-2014-12943 11/06/2014 

4-2014-12945 11/06/2014 

4-2014-13868 19/06/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

            Tên và địa chỉ chủ đơn  mới là: 

Công ty TNHH YAME VN 

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2173/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05266  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 05: Dược phẩm không chứa sắt. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2174/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-14744 09/07/2013 

4-2013-23723 11/10/2013 

4-2013-23724 11/10/2013 

4-2013-23725 11/06/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2175/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25400  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2176/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07085  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2178/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2011-18669 08/09/2011 

4-2011-19906 23/09/2011 

4-2011-19907 23/09/2011 

4-2014-13721 18/06/2014 

4-2014-18228 07/08/2014 

4-2014-18229 07/08/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2179/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2011-21925 17/09/2014 

4-2014-21926 17/09/2014 

4-2014-21927 17/09/2014 

4-2014-21928 17/09/2014 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2180/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-21681  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2181/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25882  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2182/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-25401  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2183/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-18307  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2184/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09667  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2185/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-24166  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2186/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24164  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2188/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23721  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư phạm và liên danh 

8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Phần VIi 

 
 

chuyển giao đơn 
 

 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1504/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày cấp 

1-2009-01058 23/10/2007 

1-2011-00289 17/07/2009 

 

 Bên chuyển giao:  

ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A. (IT) 

Via Pontina Km., 30.600, I-00040 Pomezia, Italy 

Bên được chuyển giao:  

MSD ITALIA S.R.L. (IT) 

Via Vitorchiano 151, 00189 Rome, Italy 

 MSD ITALIA S.R.L. (IT) trở thành đồng chủ đơn với MERCK SHARP & DOHME 
CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1512/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 1-2010-00772  (220) Ngày nộp đơn: 29/08/2008 

Bên chuyển giao:        

 CUREDM, INC  (US) 
100 Lancaster Avenue, R-215, Wynnewood, Pennsylvania 19096 USA.  
Bên được chuyển giao:  
CUREDM GROUP HOLDINGS, LLC (US) 
1201 N. Market Street, Suite 701, Wilmington, Delaware, The United States of America 

 _______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1544/TB-SHTT, ngày 04/03/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày cấp 

1-2011-03143 20/04/2010 

1-2012-03065 17/03/2011 

 

 Bên chuyển giao:  

PA LLC (US) 

1901 South Harbor City Boulevard, Suite 300-Melbourne, Florida 32901 - United States of 
America 
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Bên được chuyển giao:  

Parabel Ltd. (KY) 

 c/o PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands  
 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1813/TB-SHTT, ngày 12/03/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-00359  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 LEE, Hyun Chul  (KR) 
Prugio 901-1404, 1511, Sa-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 426-170 Republic of 
Korea 
Bên được chuyển giao:  
DIC CO., LTD (KR) 

 Haebong-ro 78, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425-833 Korea 

 _______________________ 

 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1158/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07114  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tinh Uy (VN) 

 Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long 
An 

 Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tuyền Hưng Phú 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1159/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07113  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tinh Uy (VN) 

 Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tuyền Hưng Phú 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1160/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07090  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 UNILEVER PLC (GB) 
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Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, United Kingdom 

 Bên được chuyển giao:  

 UNILEVER N.V. (GB) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1161/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-07551  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2014 

Bên chuyển giao:        

 Nguyễn Minh Phụng (VN) 

Tổ 11, ấp Tân Hoà, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Thanh Tùng 

43/36 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1162/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18074  (220) Ngày nộp đơn: 05/08/2014 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam (VN) 

302-304 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

 Huy VietNam (Hong Kong) Limited 

18 Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1169/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-22382  (220) Ngày nộp đơn: 08/10/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lâm Oanh (VN) 

Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

 Cát Thị Oanh 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1170/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14408  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Quốc tế B&B Việt Nam (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

 Số nhà 1-C6 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1171/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14456  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Quốc tế B&B Việt Nam (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

 Số nhà 1-C6 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1172/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14455  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Quốc tế B&B Việt Nam (VN) 

B8-BT3, khu đô thị Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

 Số nhà 1-C6 đường Trần Hữu Dục, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1174/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26879  (220) Ngày nộp đơn: 13/11/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần EULAB HOLDING 

« số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1176/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26878  (220) Ngày nộp đơn: 13/11/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần EULAB HOLDING 

« số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1178/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-06217  (220) Ngày nộp đơn: 03/04/2012 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần thương mại POLVITA (VN) 

A22 Nguyễn Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1180/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10408  (220) Ngày nộp đơn: 13/05/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1181/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10407  (220) Ngày nộp đơn: 13/05/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1182/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02552  (220) Ngày nộp đơn: 12/02/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  
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EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1183/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02551  (220) Ngày nộp đơn: 12/02/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1182/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02552  (220) Ngày nộp đơn: 12/02/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1184/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02550  (220) Ngày nộp đơn: 12/02/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1185/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20234  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 325 Tập A (04.2015) 

 

 1559

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1186/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19055  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1187/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19052  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1188/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19056  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1189/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19054  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1190/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20237  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1191/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20238  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1192/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20233  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1193/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20235  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1194/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20236  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1195/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20232  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1196/TB-SHTT, ngày 11/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19053  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1456/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-20239  (220) Ngày nộp đơn: 04/09/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1457/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19051  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD. (SG) 

158 CECIL ST., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EURAB LABORATORY SP. Z O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1458/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-15636  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam (VN) 

Lô 16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Tư vấn y dược Quốc Tế 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1458/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-15636  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam (VN) 

Lô 16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Tư vấn y dược Quốc Tế 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1459/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19113  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1460/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19113  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

  

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1461/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19116  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1462/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19115  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1463/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19114  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1464/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-08891  (220) Ngày nộp đơn: 07/05/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1465/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-13012  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1466/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21255  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1467/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21256  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1468/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21257  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1469/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21258  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1469/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21258  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1470/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21259  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1471/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-17894  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1472/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21259  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1473/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21259  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1474/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-17896  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1475/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19118  (220) Ngày nộp đơn: 15/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1476/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19979  (220) Ngày nộp đơn: 25/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1477/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20133  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1478/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20134  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1479/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20537  (220) Ngày nộp đơn: 29/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1480/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20138  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1481/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20136  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1482/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20135  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1483/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20137  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1484/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20659  (220) Ngày nộp đơn: 03/09/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1485/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20658  (220) Ngày nộp đơn: 03/09/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1486/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20657  (220) Ngày nộp đơn: 03/09/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1487/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20656  (220) Ngày nộp đơn: 03/09/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1488/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20539  (220) Ngày nộp đơn: 29/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1489/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20538  (220) Ngày nộp đơn: 29/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1490/TB-SHTT, ngày 02/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-20407  (220) Ngày nộp đơn: 28/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Lê Trung Nam (VN) 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1541/ SHTT-NH2, ngày 03/03/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày cấp 

4-2011-07500 22/04/2011 

4-2011-07501 22/04/2011 

4-2011-07502 22/04/2011 

4-2013-07022 15/04/2013 

4-2013-09345 10/05/2013 

4-2013-09346 10/05/2013 

4-2013-09347 10/05/2013 

4-2013-09348 10/05/2013 

4-2013-30900 27/12/2013 
 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần VIFON 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 Bên được chuyển giao:  

CERIOTI HOLDING S.A. 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1576/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-27427  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân 

931/4 hương lộ 2, KP8, phường Bình Trị Đông A, , thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Ha Ri Ma F.C 

931/4 hương lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1577/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-27428  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân 

931/4 hương lộ 2, KP8, phường Bình Trị Đông A, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Ha Ri Ma F.C 

931/4 hương lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1584/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-10240  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2014 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD 

158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EULAB LABORATORY SP. Z.O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1585/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-19048  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2013 

Bên chuyển giao:        

IMAGINARIUS PTE LTD 

158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545 

 Bên được chuyển giao:  

EULAB LABORATORY SP. Z.O.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Poland, 00-680 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1587/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19729  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2014 

Bên chuyển giao:        

Cơ sở Lương Muội 

179 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Hộ kinh doanh Hoà Ký 

179 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1588/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-23383  (220) Ngày nộp đơn: 30/09/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH STPI Việt Nam 

Số 3, đường Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH STPI Sài Gòn 

Số 3 Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1590/ SHTT-NH2, ngày 05/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04442  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH sản xuất Charity Hoàng Gia 

536/8 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thương Sang 

Lô A5 Trần Phú, phường 5, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2047/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02905  (220) Ngày nộp đơn: 18/02/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Lý Hùng 

Số 104, đường Triều Dương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm SUNLI 

Số 104, đường Triều Dương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2049/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-01306  (220) Ngày nộp đơn: 17/01/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH Xe điện Châu Âu 

Tầng 6, số 99 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 Bên được chuyển giao:  

VMoto Limited 

Suite 1, Ground Floor, 83 Havelock Street, West Perth, Western Australia 6005, Australia 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2051/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-09647  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty TNHH may mặc Trần Hiếu 

Số 2, ngách 225/35/11, ngõ 225, xóm 3, thôn Hồng Ngự, xã Thụy Phương, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần may HND Trần Hiếu 

Số 2/2 ngõ 125 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 _______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2053/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-03900  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2014 

Bên chuyển giao:        

OKO International Co. 

1072 E. Newport Center Dr., Deerfield Beach, Florida 33442, United States of America 

 Bên được chuyển giao:  

Google Inc. 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, U.S.A. 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2056/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04804  (220) Ngày nộp đơn: 12/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Mê Công 

Khu tiểu thủ công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

 Bên được chuyển giao:  

Slazenger Limited 

United A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, United Kingdom 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2141/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16269  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2013 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần đầu tư phát triển VICTEX Việt Nam 

Số 1 ngách 56/86 phố Thạch Cầu, tổ 2, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần công nghệ số Nhất Việt 

Ngách 56/104, phố Thạch Cầu, tổ 2, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

 _______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2187/ SHTT-NH2, ngày 24/03/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04803  (220) Ngày nộp đơn: 12/03/2014 

Bên chuyển giao:        

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Mê Công 

Khu tiểu thủ công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

 Bên được chuyển giao:  

Slazenger Limited 

United A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, United Kingdom 

 _______________________________________________________________________ 
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Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
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Fax: 04. 38588449 
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